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Mở đầu 

  
Phát triển Hợp tác xã thương mại (HTXTM) ở nông thôn đáp ứng với yêu 

cầu xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa luôn 
được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, HTX đã và đang  có đóng góp 
quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn. Quá trình đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế ở nước ta đã có tác động mạnh đến sự đổi mới nội dung hoạt 
động, mô hình tổ chức và các chính sách khuyến khích phát triển HTXTM, đặc 
biệt là sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996. Nhiều HTXTM được chuyển đổi và 
thành lập mới, bước đầu đã có những chuyển biến phù hợp với cơ chế kinh tế thị 
trường, hoạt động của chúng đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của kinh tế hộ và 
kinh tế trang trại ở nông thôn. Đặc biệt ở các tỉnh Tiền Giang, Thừa thiên Huế, 
Cần Thơ, Nghệ An đã xuất hiện nhiều HTXTM hoạt động thành công, cần có sự 
tổng kết kinh nghiệm phát triển để nhân rộng cho các địa bàn khác. Tuy nhiên, 
do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện tại HTXTM ở nông thôn còn ít về số 
lượng, yếu về chất lượng và kém về tác dụng, nhất là khả năng tiêu thụ nông sản 
cho kinh tế hộ nông dân.  

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và yêu cầu phát triển nền 
kinh tế hàng hoá lớn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế hộ nông dân với qui mô còn nhỏ bé, trình độ 
sản xuất còn lạc hậu, năng lực kinh doanh và tiếp cận thị trường thấp đang bộc 
lộ nhiều hạn chế trước những thách thức mới. Đặc biệt, yêu cầu chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất ở nông thôn định hướng theo nhu cầu thị trường đang đặt ra những 
đòi hỏi mới cho sự phát triển của các HTXTM để chúng thực sự trở thành những 
cầu nối dẫn dắt các hộ sản xuất nông nghiệp tiếp cận và thâm nhập vững chắc 
vào thị trường, góp phần  chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập của 
dân cư ở các vùng nông thôn nước ta. Mặt khác phát triển HTXTM là một trong 
những giải pháp nhằm mở rộng việc thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản 
phẩm cho nông dân theo quyết định 80/ QĐ - TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 và 
Đề án tổ chức thị trường nội địa theo quyết định số 311/2003/QĐ-TTg ngày 
20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhiệm vụ của Bộ Thương mại trong thời gian tới cũng đã xác định, việc 
phát triển các HTXTM ở nông thôn để tập hợp lực lượng thương mại tư nhân (cá 
nhân và hộ kinh doanh) làm nhiệm vụ cung ứng các vật tư đầu vào và tiêu thụ 
sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, làm tiền đề để tổ chức thực hiện ký 
kết hợp đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đổi mới tổ 
chức và hoạt động của HTXTM ở nông thôn theo hướng tổ chức lại thành các 
hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ “hai đầu” cho kinh tế hộ 

 
 

1


Mở đầu


Phát triển Hợp tác xã thương mại (HTXTM) ở nông thôn đáp ứng với yêu cầu xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, HTX đã và đang  có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta đã có tác động mạnh đến sự đổi mới nội dung hoạt động, mô hình tổ chức và các chính sách khuyến khích phát triển HTXTM, đặc biệt là sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996. Nhiều HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới, bước đầu đã có những chuyển biến phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, hoạt động của chúng đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở nông thôn. Đặc biệt ở các tỉnh Tiền Giang, Thừa thiên Huế, Cần Thơ, Nghệ An đã xuất hiện nhiều HTXTM hoạt động thành công, cần có sự tổng kết kinh nghiệm phát triển để nhân rộng cho các địa bàn khác. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện tại HTXTM ở nông thôn còn ít về số lượng, yếu về chất lượng và kém về tác dụng, nhất là khả năng tiêu thụ nông sản cho kinh tế hộ nông dân. 

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và yêu cầu phát triển nền kinh tế hàng hoá lớn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế hộ nông dân với qui mô còn nhỏ bé, trình độ sản xuất còn lạc hậu, năng lực kinh doanh và tiếp cận thị trường thấp đang bộc lộ nhiều hạn chế trước những thách thức mới. Đặc biệt, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở nông thôn định hướng theo nhu cầu thị trường đang đặt ra những đòi hỏi mới cho sự phát triển của các HTXTM để chúng thực sự trở thành những cầu nối dẫn dắt các hộ sản xuất nông nghiệp tiếp cận và thâm nhập vững chắc vào thị trường, góp phần  chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập của dân cư ở các vùng nông thôn nước ta. Mặt khác phát triển HTXTM là một trong những giải pháp nhằm mở rộng việc thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân theo quyết định 80/ QĐ - TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 và Đề án tổ chức thị trường nội địa theo quyết định số 311/2003/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ của Bộ Thương mại trong thời gian tới cũng đã xác định, việc phát triển các HTXTM ở nông thôn để tập hợp lực lượng thương mại tư nhân (cá nhân và hộ kinh doanh) làm nhiệm vụ cung ứng các vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, làm tiền đề để tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của HTXTM ở nông thôn theo hướng tổ chức lại thành các hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ “hai đầu” cho kinh tế hộ nông dân bằng phương thức đại lý hoặc hợp đồng tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp và hàng công nghiệp tiêu dùng; đồng thời, đổi mới các cơ chế góp vốn, quản lý, sử dụng lao động và phân phối của hợp tác xã cho phù hợp với cơ chế thị trường.

Từ thực tiễn chuyển đổi HTX kiểu cũ (trước khi có luật HTX, năm 1996) sang HTX kiểu mới, trong quá trình hoạt động và phát triển của HTXTM đang đặt ra những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hầu hết các HTX không chỉ kinh doanh các lĩnh vực đã đang ký theo điều lệ mẫu mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, ví dụ các HTXNN, tiểu thủ công nghiệp đều kinh doanh thương mại . Mặt khác xuất hiện xu hướng liên doanh liên kết các loại hình HTX. Thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà luật HTX cần phải sửa đổi và bổ sung. Trước đây, do quan niệm tách sản xuất khỏi kinh doanh thương mại nên có 2 HTX : sản xuất và mua bán. Ngày nay hoạt động của HTXTM bao hàm cả các dịch vụ sản xuất và tiêu dùng, kinh doanh cả hàng hoá và dịch vụ. Vì vậy, cần phải định hướng hoạt động cho HTXTM  rộng và đầy đủ hơn để chúng có thể phát triển. 

Sau khi luật HTX được ban hành năm 1996 và  nghị quyết TW 5 về  “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiều chính sách của nhà nước đã ra đời nhằm củng cố và phát triển HTX. Nhưng đến nay kinh tế HTX vẫn chưa có sự phát triển đáng kể, nhất là ở nông thôn, đặc biệt là HTXTM. Vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các giải pháp có tính đột phá nhằm phát triển HTXTM, trước hết là các giải pháp về tổ chức quản lý HTXTM, các biện pháp hỗ trợ của nhà nước cho sự phát triển của chúng.

Trước những yêu cầu nêu trên, việc nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện  tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay” là  cần thiết, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý thương mại ở Việt Nam, trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và trong bối cảnh hội  nhập kinh tế quốc tế, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh và nhờ vậy, nâng cao đời sống của nông dân, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, góp phần triển khai "chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khoá IX."


Sau 6 tháng triển khai nghiên cứu đề tài (từ tháng5/2003) trước yêu cầu đòi hỏi bức bách của thực tiễn, tháng 11/2003 luật HTX đã được Quốc hội nước ta thông qua (trên cơ sở chỉnh lý và bổ xung luật HTX năm 1996). Như vây, việc triển khai nghiên cứu đề tài được đặt trong điều kiện mới, đáp ứng những yêu cầu của luật HTX năm 2003. 

* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài :

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn.

- Đánh giá hiện trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự phát triển  HTXTM ở nông thôn nước ta thời gian qua .

- Đề xuất một số giải pháp về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới.

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:   

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tổ chức quá trình hình thành và phát triển HTXTM ở nông thôn (vĩ mô ) và mô hình tổ chức quản lý hoạt động của các HTXTM ở nông thôn (vi mô ) .


- Phạm vi nghiên cứu:


+ Các HTXTM (thành lập theo điều lệ mẫu HTXTM ) ở nông thôn và các hoạt động kinh doanh thương mại (bao gồm cả dịch vụ thương mại) của các loại hình HTX khác ở nông thôn (chủ yếu là HTXNN vì nó chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các HTX)

+ Nội dung nghiên cứu tập trung vào mô hình tổ chức quản lý, cơ chế huy động vốn, góp vốn, sử dụng lao động, phân phối của HTXTM và các giải pháp chủ yếu từ phía Nhà nước nhằm phát triển các HTXTM ở nông thôn. 


+ Địa bàn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu chọn mẫu địa bàn nông thôn (đồng bằng và miền núi) của một số tỉnh đại diện miền Bắc và miền Nam 

+ Thời gian nghiên cứu:  Phân tích thực trạng từ năm l997 đến nay. Các đề xuất về giải pháp phát triển cho trước mắt và đến năm 2010


* Phương pháp nghiên cứu: 


Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 1. Khảo sát điển hình; 2. Sử dụng chuyên gia; 3. Tổng hợp và phân tích 


* Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương:


- Chương 1:  Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn


- Chương II : Thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn Việt Nam từ 1997 đến nay.

- Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta.


Chương 1


Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn


I. Cơ sở lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn

1.1. Khái niệm thương mại, HTXTM 

1.1.1. Khái niệm thương mại

Sự ra đời và phát triển thương mại gắn liền với sự ra đời của sản xuất hàng hoá, của kinh tế thị trường. Thực chất của hoạt động trao đổi mua bán là sự so sánh lao động giữa người sản xuất với người sản xuất, quan hệ giữa người với người không còn là quan hệ thuần tuý nữa mà nó được thay thế bằng quan hệ giữa vật với vật.

Thương mại là một bộ phận hợp thành của tái sản xuất, thương mại nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng, dòng vận động của sản xuất hàng hoá qua thương mại để tiếp tục đưa vào sản xuất hoặc đi vào tiêu dùng cá nhân.

Nghiên cứu quá trình phát triển của trao đổi hàng hoá, của sự ra đời của tiền tệ, ta thấy rằng qua lưu thông không những giá trị của hàng hoá được thực hiện mà qua lưu thông người ta còn tìm kiếm giá trị tăng thêm (T-H-T’ ).


  Trên thế giới, khái niệm thương mại được hiểu theo nhiều cách:

- Trong luật La mã cổ đại, khái niệm thương mại được hiểu theo nghĩa rộng, đó là các quan hệ pháp lý liên quan đến việc sử dụng các tài sản trong sản xuất phân phối và lưu thông hàng hoá.

- Trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới, khái niệm thương mại là một khái niệm để chỉ hoạt động phân phối lưu thông hàng hoá.


- ở một số nước có truyền thống kinh tế thị trường, hiểu thương mại thông qua luật thương mại :


+ Bộ Luật Thương mại của Nhật Bản ra đời 9/3/1899,  những hành vi được coi là hoạt động thương mại được qui định ở điều 501;502;503.

+ Bộ Luật Thương mại của Pháp được ban hành tháng 9/1807 đã liệt kê các hành vi được coi là hành vi thương mại. Luật thương mại của Pháp bao gồm toàn bộ các qui phạm pháp luật liên quan đến các thương nhân (cá nhân và công ty), các tài sản dùng vào kinh doanh và các thương vụ (các giao dịch thương mại).

Theo Luật về Trọng tài Thương mại quốc tế (ModelLaw on Internationnal Commercial Arbitration) do uỷ ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc thông qua ngày 21/6/1985: “Thuật ngữ thương mại phải được giải thích theo nghĩa rộng để bao phủ hết các vấn đề phát sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất thương mại dù có hợp đồng hay không. Các quan hệ có bản chất thương mại bao gồm những giao dịch sau (nhưng chưa phải là hết): Các giao dịch thương mại để cung cấp hay trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ, hợp đồng phân phối, chi nhánh hoặc đại diện thương mại, đại lý, cho thuê, gia công sản phẩm, tư vấn, công nghệ, sáng chế, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng khai thác hay nhượng đất, liên doanh và các hình thức khác của hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh, chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt hoặc đường bộ”. 

ở nước ta trước khi luật Thương mại ra đời khái niệm Thương mại ít được sử dụng. Trong đời sống kinh tế xã hội chỉ có các khái niệm "nội thương", "ngoại thương", “vật tư” gắn liền với sự tồn tại của ba Bộ ngành trong bộ máy quản lý của nhà nước. Từ khi hợp nhất ba Bộ, (Nội thương, Ngoại thương, Vật tư), khái niệm “thương mại” được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, nó được hiểu một cách chưa đầy đủ, đúng nghĩa của nó.          

Luật Thương mại Việt nam, có hiệu lực từ ngày 1/1/1998 gồm 264 điều là tổng hợp các qui phạm pháp luật được nhà nước ban hành, nhằm điều chỉnh hành vi của thương nhân và các giao dịch thương mại. Đó là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.


Luật Thương mại Việt nam, không đưa ra định nghĩa hoàn chỉnh về Thương mại, mà chỉ  đưa ra 14 hành vi Thương mại (theo điều 45) với định nghĩa khái quát: hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân hoặc giữa thương nhân và các bên liên quan.


Hoạt động thương mại dần trở thành một nghề - nghề thương mại và những người chuyên lấy hoạt động thương mại làm nghề nghiệp chính và thường xuyên được gọi là thương nhân. Cũng từ quan niệm trên đây về hoạt động thương mại mà người ta quan niệm Luật thương mại là luật điều chỉnh các hành vi thương mại và quy chế thương nhân. Tức là Luật Thương mại quy định tư cách của những người làm thương mại và hành vi thương mại của họ. Điều đó có nghĩa là khái niệm Luật Thương mại hoàn toàn phụ thuộc vào quan niệm hoạt động thương mại hay quan hệ thương mại.      

Từ khi hình thành cho đến tận giữa thế kỷ XX, quan niệm thương mại chỉ hạn hẹp trong phạm vi những quan hệ mua bán hàng hoá và các dịch vụ có liên quan đến hoạt động này. Do vậy, theo nghĩa sơ khai nhất (cũng có thể gọi là nghĩa hẹp) thì hoạt động thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng hoá. Từ đó, khái niệm Luật Thương mại cũng được hiểu là luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá và dịch vụ mua bán hàng hoá. Thậm chí cho đến nay một số bộ luật thương mại của một số nước vẫn chỉ có phạm vi điều chỉnh là quan hệ thương mại hàng hoá.


Ngày nay, với sự phát triển của các loại hình dịch vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ vì mục tiêu sinh lời, hoạt động đầu tư, mua bán ly xăng và chuyển giao công nghệ, người ta quan niệm rằng tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện trên thị trường vì mục tiêu sinh lời đều được coi là hoạt động thương mại, thuộc nội hàm của khái niệm thương mại. Từ đó, quan niệm Luật Thương mại truyền thống đã trở nên chật hẹp, không bao quát hết được các quan hệ thương mại theo quan điểm hiện đại. Xuất phát từ quan niệm mới về thương mại, người ta đã xây dựng một khái niệm Luật Thương mại mới có phạm vi điều chỉnh rộng hơn rất nhiều so với quan niệm Luật Thương mại truyền thống.


Theo quan niệm hiện đại thì phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại bao gồm bốn lĩnh vực, đó là:


· Thương mại hàng hoá.

· Thương mại dịch vụ.

· Thương mại trong đầu tư.

· Và thương mại trong sở hữu trí tuệ.

Mặc dù Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ không quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng khái niệm thương mại trong Hiệp định được hiểu khá rộng và bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, khía cạnh thương  mại của quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư.

Trong WTO không có quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng các hành vi được coi là thương mại trong WTO được hiểu rất rộng, tuy nhiên, nó không rộng như trong BTA nhưng cũng bao trùm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.


Từ những phân tích trên chúng ta thấy rằng: 
Thương mại là hoạt động kinh doanh của con người trong lĩnh vực mua bán hàng hoá, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận.

1.1.2. Khái niệm HTXTM:

Kinh tế hợp tác là khái niệm dùng để chỉ các loại hình tổ chức kinh tế được hình thành và phát triển trên cơ sở hợp tác giữa các thành viên tham gia. Kinh tế hợp tác rất đa dạng về hình thức, qui mô và lĩnh vực hoạt động, phát triển từ hình thức đơn giản, qui mô nhỏ, lĩnh vực hẹp đến các hình thức phức tạp, qui mô lớn đến rất lớn, phạm vi không dừng lại ở giới hạn về không gian, mà tuỳ thuộc vào sự phát  triển của lực lượng sản xuất, vào nhu cầu, ý chí và lợi ích của các thành viên tham gia.

Kinh tế hợp tác tồn tại từ lâu và còn có tên gọi là kinh tế hiệp tác, các hình thức hiệp tác, liên kết trong kinh tế. Đó là sự liên kết tự nguyện của những người chủ kinh tế độc lập, để phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm giải quyết tốt hơn những vấn đề của sản xuất- kinh doanh, nhờ vậy nâng cao được hiệu quả của sản xuất - kinh doanh và lợi ích của các thành viên tham gia vào hợp tác kinh tế. Theo C. Mác, hợp tác trong quá trình lao động sản xuất là bản tính xã hội của con người. Hoạt động sản xuất - kinh doanh luôn luôn đòi hỏi người ta phải liên kết với nhau theo một cách thức nào đó để thực hiện có hiệu quả những công việc mà từng người, từng chủ thể độc lập thực hiện kém hiệu quả hoặc không thực hiện được. Như vậy, kinh tế hợp tác là tất yếu nội sinh của quá trình lao động sản xuất - kinh doanh mang tính đa dạng và đa mức độ.

ở nước ta đã sử dụng khái niệm “Kinh tế hợp tác” và “Kinh tế tập thể ”. Kinh tế tập thể là khái niệm dùng để chỉ thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và nó được chính thức sử dụng trong văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Kinh tế tập thể với hình thức chủ yếu là các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên minh hợp tác xã đã tồn tại ở nước ta nhiều năm, đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước; Cùng với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã ngày càng đóng vị trí quan trọng góp phần tạo nên nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

1.1.2.1 Khái niệm Hợp tác xã :

Trên thế giới đã có những cách hiểu khác nhau về khái niệm  HTX nhưng trong hầu hết Luật HTX của các nước, chương đầu tiên đưa ra khái niệm HTX và khẳng định nó là một tổ chức kinh tế có đặc thù riêng, hoạt động theo những nguyên tắc chặt chẽ.


- Liên minh HTX quốc tế đã định nghĩa về hợp tác xã như sau: 


+ “Hợp tác xã là một tổ chức tự trị của những người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ ”.


+ Định nghĩa này được hoàn thiện vào năm 1995 thông qua tuyên bố: “Hợp tác xã dựa trên ý nghĩa tự cứu giúp mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng lập ra Hợp tác xã, các xã viên hợp tác xã tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức về tính trung thực, cởi mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác”. 


-Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa HTX là sự liên kết của những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống nhau, tự nguyện liên kết lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử dụng tài sản mà họ đã chuyển giao vào HTX phù hợp với nhu cầu chung và giải quyết những khó khăn đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bằng cách sử dụng các chức năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh thần chung.


- Luật Hợp tác xã cộng hoà Liên bang Đức định nghĩa: “Hợp tác xã đăng ký là những tập thể với số lượng thành viên không hạn chế nhằm khuyến khích việc sản xuất kinh doanh của các thành viên, thông qua các cơ sở sản xuất, kinh doanh chung”.


- Theo Luật Hợp tác xã Phi líp pin: Hợp tác xã là tổ chức của những người có cam kết chung và tập hợp nhau lại một cách tự nguyện để đạt được mục đích xã hội hoặc kinh tế chung, có sự đóng góp công bằng vào vốn, và chấp nhận phần đóng góp hợp lý vào các công việc vì phần lợi ích của việc kinh doanh theo nguyên tắc hợp tác đã được mọi người chấp nhận.



- Luật Hợp tác xã In-đô-nê-xi-a định nghĩa: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế của nhân dân mang tính xã hội, gồm những người hoặc hợp tác xã ở địa phương là thành viên lập nên một hệ thống kinh tế như là nỗ lực chung dựa trên nguyên tắc cơ sở của tình anh em”.


Tóm lại, quan niệm về hợp tác xã ở hầu hết các nước đều thể hiện rõ những điểm chung sau đây:


- Hợp tác xã là sự liên kết của những người tham gia, cùng góp tiền dưới dạng vốn góp. Trong hợp tác xã nhấn mạnh yếu tố con người chứ không phải số vốn mà họ góp.


- Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế đặc thù chứ không phải là một công ty cổ phần hoặc một tổ chức từ thiện. Hợp tác xã là tổ chức kinh doanh gắn chặt với hiệu quả và sự rủi ro. Những thành viên hay những người góp vốn và hợp tác xã có lợi ích chung và nhu cầu chung mà họ muốn và được thoả mãn.


- Hợp tác xã là doanh nghiệp được quản lý theo nguyên tắc dân chủ. Mỗi xã viên chỉ có một và chỉ một phiếu biểu quyết không phân biệt suất vốn góp nhiều hay góp ít.


- Khẩu hiệu của Hợp tác xã là phục vụ hơn là kiếm lời. Tuy lợi nhuận luôn gắn với Hợp tác xã, nhưng mục đích của Hợp tác xã vẫn là phục vụ (phục vụ các xã viên) và phục vụ tối đa là nhiệm vụ hàng đầu của Hợp tác xã.


- Phương châm chủ đạo của Hợp tác xã là giúp đỡ lẫn nhau và tự mình góp mình.


- Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hợp tác xã là tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi. Lợi nhuận được phân phối không chỉ căn cứ vào vốn góp mà còn căn cứ mức độ sử dụng dịch vụ của các xã viên.


- Mục tiêu nhằm vào sự thay đổi địa vị kinh tế - xã hội của các xã viên.


- Một đặc tính quan trọng nữa của Hợp tác xã không chỉ nâng cao kinh tế cho xã viên mà còn phục vụ cộng đồng.


ở nước ta, Luật Hợp tác xã năm 1996 ghi rõ: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.


Điều 1, Chương I của Luật HTX năm 2003  khẳng định: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

		Sự hoàn thiện khái niệm của Luật HTX



		Năm 1996

		Năm 2003



		- HTX là tổ chức kinh tế tự chủ


- Thành viên: Người lao động


- Cùng nhu cầu, lợi ích chung


- Tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo pháp luật


- Phát huy sức mạnh tập thể




		- HTX là một tổ chức kinh tế tập thể


- Thành viên: Cá nhân, hộ gia đình. pháp nhân


- Cùng nhu cầu, lợi ích chung


- Tự nguyên góp vốn, góp sức lập ra theo quy định Luật HTX


- Phát huy sức mạnh tập thể


- HTX hoạt động như một loại hình doanh nghiệp 





1.1.2.2  Hợp tác xã thương mại (HTXTM)


Sau khi có Luật HTX 1996, Điều lệ mẫu HTXTM ban hành theo Nghị định 41 CP của Chính phủ ngày 29/4/1997 đã định nghĩa HTXTM như sau: “HTXTM là tổ chức kinh tế của những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo Luật Hợp tác xã và Điều lệ mẫu HTXTM  để kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của xã viên và của cộng đồng”.

Điều 6, Luật HTX (2003) quy định HTX có quyền kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà luật pháp không cấm. Thực tế phát triển HTX trong những năm qua cho thấy lĩnh vực kinh doanh của các HTX rất đa dạng. Bên cạnh những ngành nghề, lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp, GTVT, thương mại, tín dụng,…nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới như: vệ sinh môi trường, trường học, tang lễ, nhà ở, bệnh viện, điện, nước sinh hoạt,…cũng đã được mở ra.

Tuy nhiên trong tổ chức, quản lý, đánh giá hoạt động của các HTX có thể phân loại theo "lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh" như sau:

- Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối, 

- Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp.


- Nhóm HTXTM dịch vụ,…


Vì vậy  HTXTM có đặc điểm sau: 

- Từ khái niệm thương mại nêu trên, khái niệm HTXTM  bao trùm các lĩnh vực:


+ Thương mại hàng hoá;


+ Thương mại dịch vụ;


+ Thương mại trong đầu tư ;

+ Và thương mại trong sở hữu trí tuệ

- Là HTXTM thì ngành nghề kinh doanh thương mại phải chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- HTXTM với phương châm chủ đạo là giúp đỡ lẫn nhau, mục tiêu chủ yếu hàng đầu của HTX là phục vụ xã viên (dựa trên nền tảng tiêu dùng cá nhân và phục vụ sản xuất) trên cơ sở đó mới nói đến phát triển kinh doanh. Vì vậy quy mô xã viên HTX cũng là một đặc điểm của HTXTM.

1.2. Sự tồn tại tất yếu khách quan và vai trò HTXTM trong nền kinh tế nước ta. 

1.2.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan HTXTM trong nền kinh tế:

Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.Trong nền kinh tế ấy, kinh tế tập thể có vị trí, vai trò quan trọng. Khi bước vào thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá, từng bước xoá đói, giảm nghèo thì việc duy trì và phát triển HTX là một trong những vấn đề lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, là nhu cầu cấp bách và không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta hiện nay.


Trong cơ chế  thị trường, từng doanh nghiệp cũng như mỗi hộ nông dân có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, tạo nên sự phát triển mới trong kinh tế, văn hoá ở nông thôn. Trong điều kiện đi lên từ một nền sản xuất nhỏ, phát triển kinh tế nhiều thành phần, sự hợp tác giữa những người sản xuất kinh doanh riêng lẻ dưới nhiều hình thức là một nhu cầu bức xúc của những người kinh doanh cá thể, bởi lẽ:


Trước đây, xã viên HTXMB chủ yếu là nông dân, họ là xã viên HTXNN thì cũng đồng thời là xã viên HTXMB. Khi cơ chế thị trường hình thành và vận hành đã xuất hiện một số lượng lớn cá nhân, hộ gia đình tham gia thương trường. Một số lượng không nhỏ nông dân do những nguyên nhân khác nhau như điều kiện vốn, thị trường, khă năng thích ứng với cơ chế mới đã chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh thương mại hoặc hoạt động cả hai lĩnh vực (một số hộ đã thuê lao động theo mùa vụ để sản xuất nông nghiệp, còn gia đình họ trực tiếp kinh doanh thương mại). Hộ và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ thường yếu, kém khi cạnh tranh trên thương trường với các thành phần kinh tế khác. Bởi vì: cơ sở vật chất kỹ thuật nhìn chung còn nhỏ bé, lạc hậu; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đào tạo và bồi dưỡng lao động, bảo hiểm, gặp nhiều khó khăn; không có điều kiện nắm bắt thông tin thị trường (đặc biệt là thị trường ngoài nước) một cách nhanh nhạy, khả năng tập trung, tích tụ vốn bị hạn chế.


Hiện nay, ở nông thôn nước ta, về cơ bản, hộ nông dân, hộ xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ nhưng vẫn là những hộ tiểu nông nhỏ bé, có nơi còn nặng về sản xuất mang tính tự cung, tự cấp. Thu nhập và đời sống của đa số nông dân trong thời kỳ đổi mới tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Nhiều vùng (đặc biệt ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung) thường xuyên bị thiên tai tàn phá làm tăng thêm những khó khăn về đời sống và sản xuất, kinh doanh của các nông hộ. Trong những điều kiện đó, từng hộ nông dân đơn độc không thể tự mình khắc phục khó khăn để vươn lên nhanh chóng trong sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.


Những hạn chế, yếu kém của kinh tế hộ đòi hỏi phải có các hình thức liên kết kinh tế để tăng thên nguồn lực sản xuất, kinh doanh (đặc biệt là hỗ trợ cho nhau về vốn) cũng như chia sẻ rủi ro. HTX trong lĩnh vực lưu thông không đụng chạm đến quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và quyền sử dụng đất của người lao động, vẫn bảo lưu được phương thức sản xuất của kinh tế hộ, do đó, người lao động dễ chấp nhận, hơn nữa, tổ chức kinh tế HTX có thể kết hợp và phát huy được sức mạnh của từng cá nhân và của tập thể. Do vậy, nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ đã xuất hiện và trở thành tất yếu khách quan.


Ngoài nông dân (vẫn là lực lượng đồng đảo, chủ yếu) và người buôn bán nhỏ, còn có một số đối tượng khác muốn tham gia HTXTM. Họ là những người làm nghề chế biến lương thực thực phẩm, gia công hàng tiêu dùng, cán bộ công nhân viên về hưu, mất sức hoặc đang công tác tại các bệnh viện, cơ quan nhà máy, giáo viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Trong số đó, không ít người có vốn nhàn rỗi từ nhiều nguồn khác nhau muốn tham gia HTX sẽ có lợi hơn so với gửi tiền tiết kiệm. Những người khác không có vốn nhưng có thời gian, sức lực cũng như kinh nghiệm quản lý kinh doanh tham gia kinh doanh thương mại dịch vụ để tăng thêm thu nhập, hoặc chỉ có nhu cầu được hưởng dịch vụ của HTX với chất lượng hàng hoá bảo đảm, giá phù hợp, mua sắm thuận tiện, thái độ phục vụ chu đáo v.v..


* Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa: 

Do giao thông chưa phát triển, thu nhập của đại bộ phận dân cư nhìn chung còn ở mức rất thấp nên các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác không muốn đầu tư, kinh doanh ở khu vực này vì lợi nhuận ít, hoặc không có lợi nhuận trong khi chính sách khuyến khích của Nhà nước chưa đủ mức cần thiết, các HTXTM đã khẳng định được vị trí của mình và có vai trò quan trọng trong sản xuất, đời sống và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trên thực tế mấy chục năm qua, đặc biệt là những năm chúng ta điều hành nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, mạng lưới Hợp tác xã vùng cao đã hỗ trợ đắc lực cho thương nghiệp nhà nước trong việc cung ứng, phân phối các mặt hàng chính sách, đồng thời tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu theo thị hiếu của đồng bào các dân tộc và thu mua nông, lâm sản.


Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và hình thức tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn qui mô, lĩnh vực, địa bàn. Kinh tế tập thể đang tồn tại ở nước ta hiện nay có 3 hình thức chủ yếu là : tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Kinh tế tập thể có quan hệ khăng khít với kinh tế hộ và đang hình thành hình thức liên kết với các doanh nghiệp công nghiệp lớn. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng, cụ thể:


Một là, Nghị quyết Đại hội IX đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau. Với trách nhiệm cụ thể hoá đường lối phát triển kinh tế của Đại hội IX, Ban chấp hành Trung ương Đảng phải bàn các chủ trương, biện pháp phát triển các thành phần kinh tế, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển do Đại hội đề ra. Tiếp theo, Hội nghị Trung ương V đã bàn và ra nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.


Hai là, phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay là một yêu cầu khách quan.


- Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế nước ta đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, tính chất hàng hoá ngày càng tăng. Nông nghiệp nước ta cơ bản đã là nền kinh tế hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển.


- Phát triển kinh tế tập thể là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


- Kinh tế tập thể là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội hoá cao hơn kinh tế cá thể, hộ gia đình, là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giáo dục ý thức tập thể và đoàn kết cộng đồng.

- Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế quan trọng để người lao động, hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, thực hiện liên minh công nông.


- Phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước hình thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.


Ba là, trước yêu cầu phát triển kinh tế hàng hoá, ở nước ta hiện nay đã xuất hiện hàng trăm ngàn tổ hợp tác và hàng ngàn hợp tác xã mới, ra đời một cách tự nguyện. Đó là một nhu cầu khách quan mà Đảng và Chính phủ đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho kinh tế tập thể và hợp tác xã phát triển.


Bốn là, Từ sau khi có Nghị quyết X của Bộ Chính trị khóa VI, kinh tế hộ nước ta đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên kinh tế hộ đang gặp những khó khăn khi hoạt động trong cơ chế thị trường, hạn chế sự phát triển đi lên của lực lượng sản xuất. Phát triển kinh tế tập thể để tạo điều kiện và giúp đỡ cho kinh tế hộ tiếp tục phát triển.


Năm là, sau năm năm thực hiện Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 24/5/1996 của Ban Bí thư khóa VII và Luật hợp tác xã (1996) , kinh tế tập thể đã có bước phát triển, nhưng còn yếu kém. Nhận thức của các cấp uỷ đảng và chính quyền về kinh tế tập thể chưa đầy đủ, đúng đắn; nhân dân còn tâm lý nghi ngại. Việc xác định rõ quan điểm, chủ trường, biện pháp phát triển kinh tế tập thể, tạo ta sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, trong nhân dân trong lúc này là sự cần thiết khách quan .Vì vậy luật HTX đã được sửa đổi , bổ xung và được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2003.

1.2.2.  Vai trò của HTX trong lĩnh vực thương mại


Trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ là chủ yếu thì hợp tác giữa những người sản xuất-kinh doanh riêng lẻ dưới nhiều hình thức là một nhu cầu, xu thế khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX là một bộ phận quan trọng, cùng với kinh tế Nhà nước từng bước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010 được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã xác định rõ vai trò của kinh tế tập thể “phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu” để huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều được khuyến khích phát triển lâu dài, cạnh tranh bình đẳng và là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 75% dân số sống ở nông thôn; tỷ trọng trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn cao (năm 2000 là 24,3%). Vì vậy, vai trò của kinh tế hợp tác xã nói chung và HTXTM nói riêng trên địa bàn nông thôn là hết sức quan trọng. Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của hợp tác xã trong quá trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn, đặc biệt trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng. Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao vai trò của HTX trong nền kinh tế nhiều thành phần. Nghị quyết số 10/11/1998 của Bộ Chính trị và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã khẳng định điều đó.


Hoạt động mua và bán của HTX thực chất là góp phần đẩy mạnh trao đổi hàng hoá giữa thành thị và nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân và thúc đẩy sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển. Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, HTXMB thực sự là trợ thủ đắc lực của TNQD trên địa bàn nông thôn. Những thành tựu của thương nghiệp quốc doanh không thể tách rời những kết quả hoạt động của các HTXMB. Là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu thụ, HTXMB chẳng những đã đem lại lợi ích trước mắt, mà còn đem lại lợi ích lâu dài cho nông dân. Có thể nói, trong thời kỳ này, lợi ích riêng của nông dân đã gắn liền với lợi ích tập thể và lợi ích chung của Nhà nước.


Luật Hợp tác xã ban hành năm 1996 và năm 2003 đã đánh dấu sự đổi mới về nhận thức vai trò của hợp tác xã, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.Thực tế cho thấy, phát triển kinh tế hợp tác xã nói chung và hợp tác xã thương mại nói riêng không chỉ vì những mục tiêu kinh tế, mà còn có cả những mục tiêu xã hội. Chỉ có trên cơ sở hợp tác với nhau, những người lao động, kinh doanh buôn bán nhỏ mới có thể tạo được sức mạnh tập thể trong sản xuất kinh doanh để tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, thực hiện xoá đói, giảm nghèo. Hơn nữa, phát triển kinh tế hợp tác xã nói chung, HTXTM nói riêng cũng nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đổi mới bộ mặt nông thôn, tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và nông dân, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, củng cố khối liên minh công - nông.


Trong nền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của  các HTXTM được thể hiện rõ nét qua việc cung ứng vật tư nông nghiệp, công cụ sản xuất và hàng tiêu dùng thiết yếu có chất lượng và giá cả hợp lý trên địa bàn nông thôn rộng lớn. ở các vùng sản xuất tập trung, nhiều HTXTM giúp nông dân tiêu thụ nông sản theo hướng đảm bảo lợi ích cho người lao động, hạn chế sự thao túng của thương nghiệp tư nhân, tránh cho họ không bị ép giá. Hoạt động của HTX cũng chú trọng khai thác sản phẩm, hàng hoá thuộc thế mạnh của từng vùng, tổ chức chế biến (chủ yếu là sơ chế) và thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và góp phần xuất khẩu, phát triển các HTXTM là giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đáp ứng cả “đầu vào” cho sản xuất, cho tiêu dùng cá nhân và  “đầu ra ” cho các loại sản phẩm hàng hoá của nông dân. Hoạt động cung ứng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và tổ chức thu mua, tiêu thụ nông sản hàng hoá, cũng như các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống đã khẳng định vai trò to lớn của các HTXTM trong việc góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định đời sống, mở rộng thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng.


1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay

Kinh tế nông thôn trong những năm vừa qua đã có quá trình đổi mới toàn diện, sâu sắc. Sức lao động và đất đai được giải phóng đã đem lại hiệu quả to lớn. Từng bước chuyển từ nền sản xuất thuần nông độc canh, tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá, đã tạo ra những vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn, có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao. Đời sống nông dân ở phần lớn các vùng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Xây dựng nôngthôn mới XHCN đã được quan tâm phát triển như cơ sở hạ tầng xã hội, đường giao thông nông thôn, hệ thống cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt. Quan hệ sản xuất được đổi mới một bước theo hướng phát huy kinh tế hộ, đổi mới kinh tế hợp tác, HTX, doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích kinh tế tư nhân, xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần.

Tuy nhiên, trong nông thôn hiện nay vẫn đang có những thách thức lớn: cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, sản xuất chưa theo sát yêu cầu của thị trường, đa số sản phẩm làm ra có chất lượng thấp, giá thành cao nên khó tiêu thụ. Lao động nông thôn thiếu việc làm, thu nhập của nông thôn còn thấp, tình trạng nghèo đói đã giảm nhưng còn gay gắt ở nhiều nơi, ở miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ hộ nghèo đói còn ở mức 20-25%, cá biệt có nơi 35%. Tình trạng mức sống chênh lệch giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn, điều này càng diễn ra gay gắt trong nền kinh tế mở của và hội nhập toàn cầu. Cơ sở hạ tầng nông thôn ở nhiều vùng còn rất thiếu.


Trong nông thôn hiện nay có khoảng 28 triệu lao động (chiếm 73% lao động cả nước) với đại đa số là hộ nông dân tự chủ, cá lẻ còn nghèo, chưa có tích luỹ hoặc tích luỹ chưa đáng kể, các cơ hội phát triển còn hạn hẹp, dễ bị tổn thương trước sự biến động của cơ chế thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập sắp tới, họ càng phải gánh chịu sức ép lớn hơn, chắc chắn sẽ dễ bị rủi ro hơn. Từ thực tế này họ rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ để họ có thể liên kết lại với nhau thành cộng đồng dưới dạng hợp tác đa dạng trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Chỉ có như vậy, họ mới đủ sức tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Có thể nói các hình thức hợp tác giản đơn và HTX là cầu nối để giúp người nông dân hoà nhập với sự phát triển chung của toàn xã hội.


Với đặc điểm kinh tế nước ta còn chưa phát triển và kinh tế nông thôn, nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao cả về lực lượng lao động và giá trị đóng góp cho xã hội, bộ phân dân cư nghèo và yếu về kinh tế còn khá đông; đất nước sẽ không thể tiếp tục phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nếu không sớm cải thiện đời sống và điều kiện sản xuất của những người lao động ở nông thôn. Các tổ chức kinh tế hợp tác và HTX đặc biệc có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vì nó có vai trò “bà đỡ” đối với người lao động, giúp họ trong quá trình tổ chức sản xuất sao cho có lợi nhất; cung cấp các dịch vụ đầu vào cho những hộ chưa có khả năng sản xuất hàng hoá và giúp đỡ thêm về các  dịch vụ đầu ra cho các hộ sản xuất hàng hoá; làm điểm tựa để xây dựng CNXH, đồng thời mở mang ngành nghề, phân công lại lao động, góp phần thực hiện công bằng xã hội, dân chủ ở nông thôn, tiến tới xoá đói giảm nghèo.

Trong giai đoạn đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế HTX đã được đề cập trong nhiều văn kiện như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII. VIII. IX, Hiến pháp 1992. Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 24/5/1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá IX) và đặc biệt là Luật Hợp tác xã đã được ban hành ngày 20/3/1996 và Luật HTX năm 2003 với các Nghị định hướng dẫn. Trong nông nghiệp, sau chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Riêng lĩnh vực thương mại có quyết định 194/HĐBT ngày 23/12/1988 của HĐBT ban hành qui định về tổ chức và hoạt động của HTXMB. Nghị quyết 12/NQ-TƯ ngày 3/1/1996 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp phát triển thị trường theo định hướng XHCN”, Nghị định 41/NĐ-CP ban hành Điều lệ mẫu HTXTM. Nội dung cơ bản của những văn kiện của Đảng và văn bản pháp luật nêu trên là:


- Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu hợp tác trong tổ chức kinh tế HTX trong đó có HTXTM là tất yếu khách quan. Nhà nước cần phát huy và sử dụng tốt khả năng, tính tích cực của các thành phần kinh tế trong giao lưu hàng hoá, đi đôi với xây dựng thương maị nhà nước và HTXTM 

- HTX được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc: tự nguyện,  quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm, cùng  có lợi bảo đảm lợi ích cuả xã viên và sự phát triển của HTX, cùng hợp tác phát triển cộng đồng. Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các HTXTM rất đa dạng và linh hoạt, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nguồn vốn ban đầu của HTXTM chủ yếu là do cổ phần đóng góp của xã viên.


- Về sở hữu, trong HTX có thể đan xen một số hình thức sở hữu khác nhau. Các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng.


- Nhà nước tôn trọng tính tự nguyện của công dân góp vốn, góp sức để hình thành các đơn vị sản xuất, kinh doanh, không thực hiện sự cưỡng chế tập thể hoá, dẫn đến xâm phạm quyền tự do, dân chủ trong đời sống kinh tế của những người sản xuất và lao động; Nhà nước tạo điều kiện củng cố và mở rộng các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, thông tin, thị trường, đào tạo cán bộ để HTX phát triển.


Trên cơ sở xác định quyền chủ động kinh doanh và quyền tự chủ tài chính, Nhà nước không giao chỉ tiêu pháp lệnh cho HTX mà thông qua các chính sách đòn bẩy kinh tế để hướng dẫn, khuyến khích HTX kinh doanh có lợi cho quốc kế dân sinh.


Nhà nước tạo khung khổ pháp lý cho các HTX, trong đó có HTXTM. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước đối với các HTX, các cấp từ trung ương đến địa phương nhằm đạt được mục tiêu xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế HTX trong giai đoanh đổi mới đất nước.


* Quan điểm phát triển HTXTM của Đảng và Nhà nước ta


- Tiếp tục quán triệt đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phân, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTXTM và các doanh nghiệp Nhà nước là nền tảng quan trọng của nền kinh tế theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX. Phát triển tổ hợp tác và HTXTM phải tôn trọng và tạo điều kiện, chăm lo kinh tế hộ phát triển.

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và gắn giữa vùng sản xuất với công nghiệp chế biến; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phù hợp với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực và là điểm tựa để xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước.

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại trong mối liên kế chặt chẽ với các doanh nghiệp Nhà nước và quan hệ với các thành phần kinh tế khác. HTXTM phải được làm rõ chức năng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, được tạo mọi điều kiện đầy đủ về cơ chế chính sách để có điều kiện vươn lên làm ăn có hiệu quả.

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phải tiến hành từng bước, linh hoạt với những mô hình, tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương.

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, hỗ trợ tích cực của Nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã thương mại .

Các quan điểm nêu trên đã được cụ thể hoá trong luật HTX năm 2003.

1.4. Đặc điểm về môi trường kinh doanh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển HTXTM nông thôn

1.4.1.Đặc điểm về môi trường kinh doanh ở nông thôn

Môi trường kinh doanh ở nông thôn được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành và phát triển kinh doanh ở nông thôn. Có nhiều cách tiếp cận phân tích môi trường kinh doanh như: môi trường trong nước và môi trường quốc tế, môi trường tổ chức và môi trường thể chế, chính sách, v.v.

 “Môi trường kinh doanh ở nông thôn” chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu dưới góc độ kinh tế, pháp lý, văn hoá và xã hội. Bởi vì, trong một thực thể xã hội tuy rất đa dạng và phức tạp nhưng các yếu tố này đóng vai trò quyết định vào việc hình thành và phát triển các thị trường cho doanh nghiệp hoạt động, đó là thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường mua (các yếu tố đầu vào của sản xuất - kinh doanh) và thị trường bán (hàng hoá, dịch vụ do các doanh nghiệp sản xuất ra ).


Hoạt động kinh doanh ở nông thôn là quá trình thực hiện đầu tư sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở khu vực nông thôn của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.) có qui mô vừa và nhỏ nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập. Quá trình phát triển các hoạt động kinh doanh ở nông thôn luôn gắn kết, đan xen giữa các nghề có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Bởi vậy, nói đến môi trường kinh doanh ở nông thôn là nói đến các điều kiện khách quan tác động đến sản xuất nông nghiệp hàng hoá và phát triển ngành nghề đạt tới một trình độ tương đối cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống ở trình độ tự cung, tự cấp trong lịch sử phát triển của nó.


Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, các nhà đầu tư (các doanh nghiệp và hộ) phải tuân thủ qui định của các luật, văn bản, chính sách do Nhà nước ban hành có liên quan. Các luật, chính sách có thể khuyến khích một số ngành nghề, nhưng lại hạn chế, thậm chí cấm không cho phát triển một số ngành nghề khác nhằm đạt những mục tiêu phát triển chung của nền kinh tế.


Nhà nước thông qua việc xây dựng và ban hành khung pháp lý, một mặt, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các hộ và doanh nghiệp hoạt động; mặt khác, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất nhằm tăng cường năng lực của các cơ sở, hộ gia đình trong sản xuất - kinh doanh. Bằng cách đó, môi trường kinh doanh được hình thành bởi các yếu tố cấu thành như hệ thống luật, các chính sách, bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành; điều kiện của vùng và khả năng của cơ sở, hộ gia đình; các mối quan hệ và cách ứng xử của cơ sở và hộ sản xuất, dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu đã lựa chọn. Yếu tố tâm lý và tinh thần, văn hoá kinh doanh là những điều kiện cơ bản tạo ra sự khác biệt trong phát triển kinh doanh nông thôn ở các vùng.


Hiện nay, ở nông thôn đang tồn tại nhiều ngành nghề sản xuất - kinh doanh khác nhau như: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Trong mỗi ngành lại có nhiều loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần; doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất - kinh doanh cá thể. Phân theo qui mô sản xuất có doanh nghiệp qui mô lớn; doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ và doanh nghiệp qui mô nhỏ.


Quá trình phát triển của các ngành sản xuất - kinh doanh  nói chung, các ngành sản xuất - kinh doanh vùng nông thôn nói riêng luôn gắn liền với quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Khi khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu to lớn, thì sự phân công lao động diễn ra một cách sâu rộng, các ngành nghề phi nông nghiệp cũng từ đó mà phát triển mạnh, kéo theo đó môi trường kinh doanh cũng trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Thời gian đầu, các nghề phụ trong gia đình xuất hiện và sản xuất diễn ra vào những lúc nông nhàn, dần dần ngành nghề tách ra khỏi nông nghiệp nhưng vẫn tồn tại, gắn bó với làng quê nông thôn. 
Cục chế biến Nông lâm sản và ngành nghề nông thôn bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, đã xác định “ngành nghề nông thôn là những hoạt động kinh tế phi nông nghiệp bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống có qui mô khác nhau; với các thành phân kinh tế như hộ gia đình và các tổ chức kinh tế khác như hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn .v.v.. gọi chung là cơ sở ”. Các hộ và cơ sở này với mức độ khác nhau có sử dụng các nguồn lực ở nông thôn như: đất đai, lao động, nguyên liệu, các nguồn lực khác v.v.. có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.


Ngành nghề nông thôn được chia thành 3 nhóm chính: 


- Nhóm chế biến nông lâm thuỷ sản, bao gồm chế biến bảo quản lương thực, chế biến chè, thịt, thức ăn chăn nuôi, rau quả, chế biến gỗ và lâm sản.


- Nhóm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được chia thành ngành thủ công mỹ nghệ, đan lát, gốm sứ, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông thôn.


- Nhóm thương mại,dịch vụ bao gồm , cung ứng vật tư hàng hoá cho sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm của nông dân, các dịch vụ vận tải và thông tin liên lạc, các dịch vụ xây dựng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, điện nước, các công trình hạ tâng cơ sở và xã hội, các dịch vụ tư vấn, tiếp thị, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật.


Ngày nay, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, ngành nghề nông thôn không đơn thuần chỉ sử dụng lao động có kinh nghiệm với những công cụ lao động thủ công truyền thống, mà đã có sự đan xen giữa lao động truyền thống với lao động có trình độ chuyên môn cao, kết hợp giữa công nghệ cổ truyền và công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm vừa mang tính dân tộc cao, lại có mẫu mã đẹp, hiện đại, nên đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đa dạng của dân cư. 


1.4.2.Những nhân tố tác động đến sự hình thành & phát triển HTXTM ở nông thôn.


1.4.2.1. Nhân tố tự nhiên


Tính đặc thù của sản xuất nông nghiệp không những chi phối trực tiếp đến quá trình sản xuất nông nghiệp, mà còn ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX.


Trên từng vùng sinh thái, từng vùng kinh tế - xã hội khác nhau, các tiền đề, điều kiện ra đời các tổ chức kinh tế hợp tác không giống nhau. Chính vì vậy, sự phát triển một cách đa dạng, nhiều hình, nhiều vẻ, nhiều trình độ của các hình thức kinh tế hợp tác và HTX là một tất yếu khách quan. Nó qui định đối với quá trình hình thành phát triển cũng như hình thức tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh tế đó.

1.4.2.2. Nhân tố kinh tế.



HTX là sản phẩm khách quan của quá trình phát triển kinh tế, kinh tế hàng hoá càng cao thì nhiều yếu tố của quá trình sản xuất càng vượt ra ngoài khả năng của một hộ và do dó nhu cầu hợp tác càng phát triển. ở đây bao hàm cả hai chiều tác động: môi trường kinh tế chung ( thị trường, quan hệ hàng hoá - tiền tệ, chính sách .vv.) và sự phát triển của kinh tế hộ với tư cách là chủ thể tham gia của quá trình hợp tác.


1.4.2.3. Nhân tố khoa học - kỹ thuật



Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế, quá trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông thôn, nông nghiệp càng được đẩy mạnh. Chính quá trình này, nhanh hay chậm, đã đóng vai trò qui định sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nội bộ ngành nông nghiệp, cũng như cơ cấu kinh tế nông thôn, phân công lại lao động trong nông nghiệp, làm xuất hiện từng bước các điều kiện đòi hỏi phải hợp tác với nhau với sự đa dạng của các hình thức hợp tác, mô hình tổ chức và hoạt động.


1.4.2.4. Nhân tố văn hoá truyền thống



Truyền thống văn hoá Việt Nam luôn luôn được trân trọng và đề cao tính cộng đồng làng xã, tạo ra những ràng buộc thân tộc tự nhiên, mặt tích cực của nhân tố này là tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Chính truyền thống này vừa là cơ sở, vừa là động lực thúc đẩy quá trình hợp tác, hình thành nhiều loại hình hợp tác đa dạng, phù hợp với các đặc điểm truyền thống văn hoá từng vùng. Tuy nhiên nhân tố này cũng chứa đựng nhiều nhân tố tiêu cực (gia trưởng, ghen ghét, lệ làng) đã hạn chế đến phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã.


1.5. Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM

1.5.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX:


 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX như sau 
: 

1.5.1.1 Tự nguyện:



- Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, cán bộ, công chức nhà nước có đủ điều kiện trở thành xã viên (điều 10 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP), tán thành Điều lệ hợp tác xã và có đơn xin gia nhập hoặc xin ra hợp tác xã.



Đối với xã viên của hợp tác xã đã đăng ký và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996 được miễn trừ đơn xin gia nhập hợp tác xã, nhưng nếu xin ra hợp tác xã thì phải có đơn;



- Việc hợp tác xã tham gia liên hiệp hợp tác xã phải được Đại hội xã viên biểu quyết thông qua.


1.5.1.2. Dân chủ, bình đẳng và công khai:




- Tất cả xã viên cùng tham gia quản lý hợp tác xã thông qua biểu quyết, quyết định các vấn đề của hợp tác xã. Biểu quyết của xã viên có giá trị như nhau;



- Xã viên có quyền đề đạt và yêu cầu Ban quản trị, Ban kiểm soát giải thích và trả lời về những vấn đề xã viên quan tâm. Trường hợp không được trả lời, xã viên có quyền đưa ra Đại hội xã viên để giải quyết;



- Hợp tác xã công khai tới xã viên trong Đại hội xã viên hoặc thông báo bằng văn bản định kỳ trực tiếp với từng xã viên, nhóm xã viên cùng sinh sống theo địa bàn hoặc thông tin trên bản tin hàng ngày tại trụ sở hợp tác xã về: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; việc trích lập các quỹ; chia lãi theo vốn góp, theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã; các đóng góp xã hội; các quyền lợi; nghĩa vụ của từng xã viên, trừ những vấn đề thuộc về bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ sản xuất do Đại hội xã viên quy định.


1.5.1.3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi:



- Hợp tác xã tự quyết định: Lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh; phân phối kết quả sản xuất, kinh doanh; lập và mức trích lập các quỹ; mức tiền công, tiền lương đối với những người làm việc cho hợp tác xã;



- Hợp tác xã tự lựa chọn và quyết định: hình thức, thời điểm huy động vốn; chủ động sử dụng vốn và tài sản của mình; chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng; tổ chức thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm theo pháp luật về hợp đồng đã ký kết;



- Hợp tác xã tự chịu trách nhiệm về những rủi ro trong quá trình hoạt động. Mỗi xã viên trong hợp tác xã cùng chịu trách nhiệm về những rủi ro của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp của mình, cùng nhau quyết định những giải pháp khắc phục rủi ro;



- Các xã viên hợp tác xã cùng hưởng lợi theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003.


1.5.1.4. Hợp tác xã và phát triển cộng đồng:



- Xã viên hợp tác xã phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong hợp tác xã, trong cộng đồng xã hội;



- Các hợp tác xã cùng hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh và trong xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã.

1.5.2. Thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX:


1.5.2.1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành:



- Số lượng thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát do Hội nghị thành lập hợp tác xã quyết định căn cứ vào số lượng xã viên của hợp tác xã tại thời điểm thành lập. Trong quá trình hoạt động, Đại hội xã viên quyết định việc tăng hay giảm số lượng thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát cho phù hợp và báo cáo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh;



- Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên trực tiếp bầu Ban quản trị và Chủ nhiệm hợp tác xã trong số các thành viên Ban quản trị; bầu Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát;



- Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị có quyền và nhiệm vụ theo quyết định tại khoản 2 Điều 27 và các điểm b, c, ® khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003;



- Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên quyết định số lượng Phó chủ nhiệm hợp tác xã để Ban quản trị lựa chọn từ thành viên ban quản trị hoặc xã viên hợp tác xã.


1.5.2.2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành:



- Số lượng thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện như hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này;



- Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên trực tiếp bầu Ban quản trị và Trưởng Ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị; Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên ban kiểm soát;



- Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã (là xã viên hợp tác xã) hoặc thuê, chấm dứt hợp đồng thuê chủ nhiệm hợp tác xã (là người ngoài hợp tác xã) theo nghị quyết cầu Đại hội xã viên;



- Chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003;



- Số lượng Phó chủ nhiệm và việc lựa chọn Phó chủ nhiệm hợp tác xã được thực hiện như hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều này.


1.5.3. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động:


Trong quá trình hoạt động, từng con người hay tập thể đều xác định cho mình một mục tiêu. Từ mục tiêu đó, định hình tổ chức phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhất mục tiêu đó. Vì vậy, tổ chức là công cụ để thực hiện mục tiêu. Mục tiêu của HTXTM càng rõ ràng thì thiết kế tổ chức càng thuận lợi và vận hành tổ chức đạt đến mục tiêu sẽ "thuận buồm xuôi gió" và đạt hiệu quả cao nhất, tổ chức là phương tiện để đạt mục tiêu, song do nhận thức không đầy đủ về vai trò của tổ chức đã nhầm lẫn coi tổ chức là mục tiêu.(Ví dụ: khi xem xét đánh giá một hợp tác xã có lúc xem tỷ lệ số nông dân vào HTX là mục tiêu, hay nói cách khác lấy mục tiêu là hộ nông dân vào hợp tác xã, không xem xét hiệu quả mang lại, không xem HTX là công cụ đạt năng suất và hiệu quả cao hơn so với cá thể.)


Để xác định hiệu quả của tổ chức, phải xác định 3 yếu tố: yếu tố đầu vào, yếu tố quản lý vận hành (hoạt động) và yếu tố kết quả của tổ chức. Sự chênh lệch yếu tố kết quả, và yếu tố đầu vào là hiệu quả của tổ chức, hiệu quả đó được đảm bảo bằng yếu tố quản lý, vận hành của người lãnh đạo tổ chức. Đối với HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả này được tính bằng tiền. Mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức là qui luật khách quan khống chế cấu trúc và phương thức hoạt động của tổ chức . Người đứng đầu tổ chức HTX có vai trò rất quan trọng khi vận hành qui luật vào xây dựng tổ chức của mình. Khi xác định sai lệch mục tiêu sẽ làm cho tổ chức của HTX kém hiệu quả và có thể làm suy giảm hiệu quả, suy giảm hệ thống tổ chức.



Tổ chức có quan hệ chặt chẽ với hoạt động và hoạt động là điều kiện tồn tại của tổ chức. Tổ chức cũng như cơ thể sống, sự vận động là lẽ sống của nó, tổ chức thiết kế để thực hiện mục tiêu, quá trình thực hiện mục tiêu là quá trình hoạt động của tổ chức. Nếu tổ chức không vận động và vận động không có hiệu quả thì không có gì đạt được mục tiêu; Điều này được biểu hiện ở mối quan hệ gữa sự tồn tại và phát triển của HTX .


Tổ chức và hoạt động luôn luôn gắn bó với nhau. Tổ chức ở đây không chỉ là tổ chức bộ máy quản lý hành chính mà còn hiểu rộng hơn là tổ chức các hoạt động, quá trình hoạt động của các hệ thống cũng chính là quá trình tổ chức, là quá trình hình thành và phát triển các phương thức hoạt động phù hợp với mỗi loại hình tổ chức kinh tế. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành nằm trong cấu trúc của hệ thống tổ chức được hình thành trên cơ sở mục tiêu, nhưng còn phụ thuộc vào nội dung hoạt động. Nội dung hoạt động thế nào thì tổ chức điều hành bộ máy như thế.

1.5.4 Các yếu tố thúc đẩy tổ chức phát triển HTX:



- áp lực kinh tế: Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, áp lực cạnh tranh, giá cả nông sản , giá nguyên liệu , chi phí lao động…



- Sự trợ giúp về luật pháp và tài chính của Nhà nước.



- Sự xuất hiện các tổ chức tiền HTX (nhóm, tổ, hiệp hội) và các xã viên là hạt nhân.



- Quy mô của nông hội, tổ nhóm , hiệp hội.


- Sự liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh doanh (HTX, DNNN, DNTN…)



- Loại sản phẩm kinh doanh. 


- Đào tạo xã viên và mức độ cung cấp thông tin.



- Hội nhập kinh tế quốc tế.


I.5.5. Phân loại hình thức tổ chức và hoạt động của HTX 



Trên thế giới, cũng như ở nước ta có rất nhiều loại hình HTX, không chỉ đa dạng về hình thức tổ chức, mà còn phong phú về nội dung hoạt động. Có những nước qui định hình thức, loại hình HTX trong Luật HTX, nhưng cũng có nước hướng dẫn chọn hình thức thích hợp:


1.5.5.1. Phân loại  theo các nước trên thế giới


*  Phân loại theo người sáng lập


Dựa vào tiêu chí người sáng lập, có thể chia HTX thành 2 loại là HTX của người sản xuất và HTX của người tiêu dùng. 


- HTX của người sản xuất như: HTXNN, HTX ngư nghiệp, HTX lâm nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp.


- HTX của người tiêu dùng (người dân) gồm :


+ HTX thu mua


+ HTX sinh hoạt theo khu vực.


- HTX sinh hoạt chia theo ngành nghề (HTX sinh hoạt tại nơi làm việc, HTX sinh hoạt tại khu dân cư (nhà ở do công ty cấp), HTX sinh hoạt tại trường đại học).


+ HTX y tế.


+ Hiệp hội tương trợ kinh tế.


+ HTX sinh hoạt khu dân cư.


* Phân loại theo công việc của HTX


HTX có thể phân loại theo công việc của HTX. Đầu tiên từ hình thái công việc của HTX có: HTX sản xuất, HTX lưu thông, HTX chế biến. Nhưng riêng HTX sản xuất có thể phân loại được rõ rệt, còn lưu thông và chế biến thì có trường hợp có quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường thì chế biến diễn ra giống như một quá trình của lưu thông ví dụ như người ta cùng nhau buôn bán, chế biến và sử dụng vật tư (nguyên liệu) mà họ đã cùng nhau mua. 

- HTX sản xuất


Xã viên cung cấp đất, vốn, sức lao động cho HTX, cùng nhau hợp sức sản xuất bằng công cụ sản xuất của HTX, sau đó chia lợi nhuận và nhận thù lao công việc.


HTX sản xuất chính là tổ chức mà người xã viên cùng nhau chung công cụ sản xuất và liên minh sản xuất với nhau. Người xã viên thuộc HTX sản xuất nông nghiệp làm công việc canh tác nhưng trường hợp sản xuất nông nghiệp độc lập thì không còn là HTX sản xuất nữa. “Phân loại theo công việc” là nhiệm vụ của HTX chứ không phải là công việc của xã viên.


- HTX lưu thông


Đây là liên minh chủ yếu đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất và ích lợi cho người tiêu dùng, bao gồm các hoạt động sau:


+ Tín dụng (Giữ và cho vay tiền)


+ Buôn bán (Bán các sản phẩm xã viên làm ra)


+ Thu mua (Mua các sản phẩm cần thiết phục vụ công việc và cuộc sống của xã viên)


+ Sử dụng (Xã viên làm ra các thiết bị cần thiết cho công việc và cuộc sống để cùng sử dụng)


+ Cứu trợ (Đề phòng tai nạn trong công việc và sinh hoạt của xã viên, gây quỹ giúp xã viên gặp tai nạn)


+ Vận tải, chế biến, lưu trữ...


Cũng có khi đặc điểm công việc lại trở thành tên gọi của HTX. Ví dụ HTX tín dụng, HTX mua bán nông nghiệp, HTX vận tải...Trong đó chế biến là một công việc được thực hiện cùng với công việc lưu thông.


* Phân loại dựa vào việc cho vay vốn


Nhờ vào phương pháp huy động vốn dự trữ người ta có thể phân loại ra HTX đầu tư và HTX phi đầu tư.


- HTX đầu tư


Là hình thức huy động vốn của xã viên để tạo nguồn vốn cần thiết cho điều hành công việc, xây dựng và mua thiết bị.


HTX là một tổ chức nhằm vào mục đích tương trợ giữa xã viên với nhau, Do đó nó khác với hình thức Công ty cổ phần hay một hình thức nào đó trong liên minh tư bản - một liên minh không cần huy động vốn cũng có thể điều hành được. Tuy nhiên trên thực tế, để điều hành được công việc trong nhiều trường hợp cần vốn của chính mình.


Tiền vốn huy động tài sản ở một quy mô nhất định là cơ sở tạo ra chữ tín trong các hoạt động kinh tế. Nguyên tắc đầu tư là phải có tiền bỏ ra nhưng người ta cũng chấp nhận hình thức đầu tư bằng hiện vật (động sản, bất động sản, chứng khoán có mệnh giá).


Trong HTX đầu tư, thông thường thì chi phí công việc được chi trả từ việc thu lợi nhuận sinh ra từ kết quả của công việc đó.


- HTX phi đầu tư


HTX phi đầu tư thu thuế của xã viên làm kinh phí cần thiết. HTX phi đầu tư chủ yếu làm công tác chỉ đạo tùy vào đó có thể được coi là một liên minh làm kinh tế hay một liên minh khác.

* Cách phân loại khác


- Phạm vi trách nhiệm của xã viên


Khi HTX bị thua lỗ hoặc phải trả nợ, tùy vào mức độ trách nhiệm của mỗi xã viên mà người ta sẽ chia thành hai loại HTX: HTX trách nhiệm vô hạn và HTX trách nhiệm hữu hạn.


HTX trách nhiệm vô hạn là hình thức HTX mà khi bản thân HTX đó bằng toàn bộ tài sản của mình vẫn không trả hết nợ thì ngoài tiền vốn đóng góp, dù có phải đem cả tài sản cá nhân ra cũng phải trả hết nợ.


HTX trách nhiệm hữu hạn là hình thức HTX mà khi bản thân nó bằng toàn bộ tài sản của mình vẫn không trả hết nợ thì bản thân người xã viên phải chịu trách nhiệm theo mức độ tiền vốn mình đã đóng góp. Hình thức HTX ở Việt Nam và Nhật Bản hiện nay là HTX trách nhiệm hữu hạn.

- Tổ chức thứ nhất và tổ chức thứ hai


Trong HTX, có tổ chức đơn vị (hoặc là cơ sở) hình thành nên tổ chức liên hiệp (Hội liên hiệp hay Hội trung ương, cao hơn nữa là tổ chức liên hiệp). Người ta gọi tổ chức đơn vị là tổ chức thứ nhất, còn tổ chức liên hiệp là tổ chức thứ hai.


1.5.5.2 Phân loại HTX ở Việt Nam


ở Việt Nam, luật HTX 1996 chưa có điều khoản nào nói rõ phân loại HTX, song theo tinh thần nội dung của luật HTX và thực tế quá trình hình thành và phát triển HTX ở nước ta có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây.


*  Phân theo ngành có các hình thức sau:


- HTX tiểu thủ công nghiệp, đó là các HTX chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp như : cơ khí, điện, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, may mặc, chế biến nông sản v.v...


- HTXNN: Đó là các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, ngư nghiệp ở các vùng nông thôn.


- HTTM dịch vụ: Đó là các HTX chuyên kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa các loại phục vụ cho các nhu cầu về kinh tế - xã hội của xã viên và dân cư trên địa bàn.


- HTX tín dụng: Đó là các HTX kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ theo phương thức huy động và cho vay vốn phục vụ xã viên và dân cư.


- Ngoài ra còn có các HTX đánh bắt thủy sản, HTX xây dựng chuyên làm nghề xây dựng các công trình kiến trúc, nhà cửa và sản xuất vật liệu xây dựng, HTX giao thông vận tải chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải bằng các phương tiện thô sơ hay bằng các phương tiện cơ giới lớn.


1.5.5.3 Các hình thức HTXTM dịch vụ:


- HTXTM dịch vụ chuyên ngành: Là loại hình HTX dịch vụ mới xuất hiện trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi có luật HTX. Đặc điểm của loại hình HTX này là gắn kết với doanh nghiệp chế biến, thay mặt hộ xã viên làm người đại diện ký kết hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu. Với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tất cả các dịch vụ “đầu vào” và “đầu ra” cho hộ xã viên theo đúng qui trình sản xuất, cây trồng, vật nuôi ghi trong hợp đồng.


- HTX dịch vụ - kinh doanh tổng hợp: Là những HTX vừa trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung vừa hoạt động dịch vụ cho hộ xã viên về những khâu, những việc mà từng hộ xã viên không có điều kiện hoặc làm nhưng kém hiệu quả. HTX tổ chức các cơ sở chế biến chung để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hộ xã viên và chế biến thức ăn gia súc, sản xuất cây giống theo phương pháp công nghiệp, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hoặc tổ chức phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động, tạo ra lợi nhuận chung của HTX để hỗ trợ các khâu dịch vụ cho xã viên phát triển kinh tế hộ tự chủ được thuận lợi và giá cả ưu đãi (ví dụ mô hình HTX hỗn hợp Duy Sơn II, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).


HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp là hình thức tổ chức HTX rất có hiệu quả mà nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng (như HTX chế biến rượu nho ở CHLB Đức, HTX sản xuất rau quả của Đài Loan) nó cũng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của nhiều vùng ở nước ta trước hết là đối với các vùng sản xuất hàng hóa, đã có bước phát triển khá. Xây dựng HTX theo mô hình này có ưu điểm là sẽ tạo điều kiện, tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn nhất là đối với sản xuất nông nghiệp, gắn với chế biến và tiêu thụ, kết hợp mở mang các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn. Với mô hình tổ chức dịch vụ kinh doanh tổng hợp, HTX có điều kiện tích luỹ nhanh từ nhiều nguồn thu khác nhau phát triển ngày càng mạnh mẽ bộ phận kinh tế tập thể (thuộc sở hữu chung của tập thể xã viên) để có điều kiện hiện đại hóa sản xuất và tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh, đồng thời vừa phát huy được vai trò tự chủ của kinh tế hộ xã viên trong quá trình chuyển sang sản xuất hàng hóa, HTX không hạn chế tính năng động, sáng tạo của hộ tự chủ, mà ngược lại luôn tìm cách hỗ trợ có hiệu quả đối với kinh tế hộ, để kinh tế hộ không ngừng phát triển 

* Hình thức đan xen các thành phần kinh tế:

Ngoài các hình thức chủ yếu nêu trên, hiện nay đã và đang xuất hiện hình thức đan xen các thành phần kinh tế.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đến một mức nào đó các tổ KTHT và HTX qui mô nhỏ, hoạt động phân tán sẽ tự bộc lộ những hạn chế của mình và tự họ sẽ phải liên kết lại với nhau dưới các hình thức liên hiệp của các HTX với qui mô lớn hơn hoặc liên kết giữa HTX với cơ sở sản xuất công nghiệp, với doanh nghiệp Nhà nước, hoặc với các doanh nghiệp khác trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. Việc liên kết kinh tế giữa các tổ hợp tác, HTX với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước để hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất - kinh doanh là xu hướng tiến bộ sẽ tạo ra sự đa dạng, cao hơn của KTHT, vì vậy cần được coi trọng và phát huy.


Sau khi có luật HTX năm 2003 chúng ta đang nghiên cứu xây dựng các tiêu chí phân loại đánh giá HTX.

II. Kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức và phát triển HTX ở nông thôn

2.1. Mô hình tổ chức và quản lý các HTX ở Thái Lan

2.1.1 Mô hình HTX ở Thái Lan


Mô hình HTX khá phát triển  ở Thái Lan, ngay từ năm 1916, HTX đầu tiên được thành lập với 16 thành viên làm chức năng dịch vụ tín dụng cung cấp vốn với lãi suất thấp, nhằm giúp đỡ nông dân xã viên. Từ đó các HTX từng bước ra đời, đầu năm 1990 có 3.009 HTX với 3,169 triệu hộ xã viên bao gồm 5,19 triệu xã viên. ở Thái Lan có 6 loại hình HTX, trong đó về số lượng HTXNN chiếm 52,1% với 2,752 triệu hộ, chiếm 53,03% tổng hộ xã viên, tiếp đó là HTX tiết kiệm và tín dụng với 878 HTX chiếm 25,6% và 1,564 triệu xã viên chiếm 30,1%, HTX tiêu dùng, HTX dịch vụ, HTX khai khẩn đất đai và HTX ngư nghiệp. Như vậy, ở Thái Lan HTXNN chiếm tỷ trọng lớn về số lượng HTX và số lượng xã viên. Đó là HTX dịch vụ tổng hợp với chức năng dịch vụ đầu vào (cung cấp tín dụng, cung cấp vật tư kỹ thuật nông nghiệp) và đầu ra (chế biến, mua bán lưu thông nông sản…) cho các hộ nông dân. Trong đó, lúa gạo là hướng kinh doanh chủ yếu của HTX. Hệ thống tổ chức HTXNN ở Thái Lan theo 3 cấp: HTX cấp cơ sở (huyện), Liên hiệp các HTX (tỉnh) và Liên đoàn HTX quốc gia. HTXNN cơ sở được xây dựng trên cơ sở hợp nhất các HTX tín dụng qui mô nhỏ, thành lập các HTX tín dụng cấp huyện với các  HTX lưu thông nông sản. HTXNN có qui mô bình quân 800 hộ xã viên trên địa bàn huyện được chia theo làng, xã. 

Liên hiệp các HTX cấp tỉnh được tổ chức trên cơ sở từ 3 Liên hiệp HTX cơ sở trên, với chức năng hỗ trợ hoạt động của các HTX cơ sở và tập trung vào công tác chế biến lúa gạo là chủ yếu.

Liên đoàn các HTXNN quốc gia được thành lập trên cơ sở các Liên hiệp HTXNN cấp tỉnh với nhiệm vụ nhập vật tư (phân bón) của nước ngoài đem phân phối cho các HTX trong cả nước và tổ chức tiêu thụ các loại nông sản của các Liên hiệp HTXNN cấp tỉnh, trước hết là lúa gạo ở thị trường trong nước và xuất khẩu gạo ra thị trường ngoài nước.


HTX tiết kiệm và tín dụng về qui mô đứng thứ hai, sau HTXNN được hình thành và phát triển chủ yếu do nhu cầu của những giáo viên, công chức ăn lương nhằm trích một phần tiền lương gửi tiết kiệm lấy lãi và rút ra để sử dụng khi cần thiết. Theo số lượng thống kê cơ cấu xã viên của HTX tiết kiệm và tín dụng như sau: số xã viên là giáo viên chiếm 48,59%, công chức thuộc cơ quan chính phủ chiếm 36,11%, công an, cảnh sát chiếm 11,61%, tư nhân 2,11 % và bộ phận khác chiếm 1,58%.

HTX tiêu dùng có qui mô về số lượng các HTX và xã viên đứng thứ ba, với mục đích hoạt động là kinh doanh có lãi và phục vụ chính xã viên của mình, bằng cách mua hàng tiêu dùng của các xí nghiệp tư nhân, xí nghiệp nhà nước và bán hàng hoá cho xã viên và các tầng lớp dân cư khác. Theo số liệu thống kê từ năm 1978 đến 1989, hàng năm khoảng 70% số hàng hoá của các HTX được bán cho xã viên với giá ưu tiên so với các đối tượng khác.

Ngoài 3 loại hình HTX trên, còn có loại hình HTX dịch vụ, HTX khẩn hoang đất đai và HTX ngư nghiệp. HTX dịch vụ ở Thái Lan hướng vào các dịch vụ nhà ở, dịch vụ cung cấp nước, dịch vụ vận tải, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, chúng được tổ chức ở cả nông thôn và thành thị.

Các loại hình HTX nêu trên, được tập hợp vào tổ chức Hiệp hội các HTX ở Thái Lan và được thành lập vào năm 1968. Hiệp hội HTX ở Thái Lan là cơ quan tối cao của toàn bộ phong trào HTX, của liên minh HTX quốc tế, Hiệp hội HTX Thái Lan có nhiệm vụ thúc đẩy và phát triển các hoạt động chung của các thành viên, làm cầu nối giữa phong trào HTX với nhà nước, các HTX quốc tế và các nước khác. 


 2.1.2 Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với phong trào hợp tác xã ở Thái Lan:

Hợp tác xã ở Thái Lan do Chính phủ Thái Lan thành lập từ năm 1915, với mục đích  cải thiện đời sống cho tầng lớp tiểu nông ở nông thôn. Chính phủ Thái Lan quan tâm đến điều kiện ngày càng xấu đi của đại đa số nông dân ở miền trung Thái Lan do sản xuất lúa gạo ngày càng bị thương mại hoá, song bản thân người nông dân lại không được hưởng lợi ích này.



Hơn 80 năm qua, Chính phủ Thái Lan đã có nhiều chủ trương, chính sách thích hợp để hỗ trợ phát triển phong trào hợp tác xã , đặc biệt năm 1968, Chính phủ ban hành Luật hợp tác xã BE 2511; Đã thúc đẩy việc sáp nhập các hợp tác xã tín dụng tiểu nông và các hợp tác xã tiếp thị, sản xuất lúa gạo, các hợp tác xã định cư đất đai và cải tạo đất thành các hợp tác xã cấp huyện đa chức năng.



Chính phủ Thái Lan đã thành lập Bộ Nông Nghiệp và Hợp tác xã trong đó có 2 vụ chuyên trách về hợp tác xã, đó là Vụ Phát triển hợp tác xã (CPD), Vụ Kiểm toán hợp tác xã (CAD). Hàng năm, Liên đoàn Hợp tác xã Thái Lan tổ chức hội nghị toàn thể với sự tham gia của các đại diện của các loại hình hợp tác xã trong cả nước và đại diện các cơ quan Chính phủ liên quan đến phong trào hợp tác xã . Sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chính phủ Thái Lan thực sự có hiệu quả trong việc hoạch định các chính sách đối với việc phát triển phong trào hợp tác xã ở Thái Lan.



Vụ Phát triển hợp tác xã với trách nhiệm và vai trò nghiên cứu, đăng ký thành lập hợp tác xã, hỗ trợ, chỉ dẫn các hợp tác xã trong cả nước và tạo điều kiện cho các hợp tác xã có khả năng hoạt động kinh doanh phù hợp với Luật hợp tác xã hiện hành. Với chức năng này, Vụ Phát triển hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các hợp tác xã ở Thái Lan thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu do các hợp tác xã đề ra.



Vụ Kiểm toán thực hiện chức năng kiểm toán hợp tác xã và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trong công tác quản lý tài chính - kế toán hợp tác xã.


2.2. Mô hình tổ chức quản lý HTX ở Nhật Bản.


Nhật Bản tiến hành công nghiệp hoá từ năm 1900, chậm hơn nhiều nước Âu, Mỹ. Song đã sớm vươn lên để trở thành một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kinh tế nông trại Nhật Bản mang những đặc trưng nông nghiệp châu á có những đặc điểm khác với nông trại Tây Âu về các mặt.


Thứ nhất, qui mô đất canh tác nhỏ và tăng chậm, trong 43 năm qui mô bình quân 1 nông trại tăng 0,58 ha đất canh tác, từ 0,8 ha bình  quân năm 1959 lên 1,1 ha năm 1970 và lên 1,38 ha năm 1993. Sở dĩ qui mô nông trại nhỏ là do: một mặt, đặc thù của ngành trồng lúa nước, làm ruộng như làm vườn. Mặt khác Nhật Bản có truyền thống mỗi gia đình ở nông thôn cố gắng duy trì đất đai cha ông để lại và cuối cùng, sau cải cách ruộng đất 1946-1949 chính phủ Nhật Bản có qui định hạn chế việc mua bán đất ở nông thôn.

Thứ hai, sự khác nhau về phương thức canh tác, hiện nay Nhật Bản quay về phương thức truyền thống gắn liền với tiến bộ công nghệ sinh học. Số nông trại có qui mô dưới 0,5 ha chiếm tỷ trọng lớn (41% năm 1950 và 41,7% năm 1990). Số nông trại có qui mô 1 ha trở lên tăng chậm (từ 25,5% tăng lên 30,3% cùng thời gian tương tự, nhóm nông trại có qui mô từ 0,5 ha đến 1 ha thì giảm xuống.) Kinh tế trang trại Nhật Bản có nguồn thu nhập lớn từ phi nông nghiệp (65%) , gần đây chỉ còn 15% số nông trại thuần nông, số nông trại còn lại đều có nguồn thu nhập từ phi nông nghiệp.

Cùng với sự phát triển của kinh tế nông trại, kinh tế hợp tác, trong đó HTXNN thực sự trở thành hình thức tổ chức hoạt động kinh tế của nông dân với 99,2% nông trại gia đình là thành viên các HTX trong nông nghiệp. Thực hiện luật HTX ban hành năm 1947 và chính sách cơ bản về HTX được chính phủ Nhật Bản ban hành năm 1967, mạng lưới HTXNN được tập hợp thành một hệ thống HTXNN quốc gia với 2 loại hình: HTX tổng hợp và HTX chuyên ngành với 2 loại xã viên. Xã viên làm nông nghiệp bao gồm: nông dân - chủ trang trại gia đình và xã viên không trực tiếp làm nông nghiệp bao gồm: những người làm dịch vụ kinh tế kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, những người góp vốn kinh doanh của HTX.


- HTXNN tổng hợp:


 
HTXNN tổng hợp có chức năng hoạt động dịch vụ phục vụ đầu vào và đầu ra cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh hoạt, đời sống cho nông dân, xã viên. 

Trước hết HTXNN cung ứng cho nông dân xã viên về tư liệu sản xuất, vật tư kỹ thuật nông nghiệp và hàng tiêu dùng vào những thời điểm hợp lý và theo hình thức cung cấp hàng hoá với đơn đặt hàng và thanh toán theo hệ thống giá cả thống nhất và hợp lý. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất nông nghiệp và kinh tế gia đình để gửi đơn đặt hàng cho HTX và HTX căn cứ vào đó để cung ứng vật tư hàng hoá cho xã viên. Các HTXNN yêu cầu xã viên sử dụng hết các dịch vụ cung ứng để HTX bảo đảm thực hiện theo kế hoạch thu mua và cung ứng hàng hoá. Đối với hàng tiêu dùng hàng ngày được bán bình thường ở các cửa hàng của các HTXNN, xã viên không phải đăng ký theo đơn đặt hàng trước. Mạng lưới HTXNN với hơn 2000 cửa hàng và siêu thị đã cung cấp 71% phân bón, 52% thuốc trừ sâu, 38% thức ăn gia súc, 44% máy móc nông nghiệp, 47% xăng dầu, 36% hơi đốt và nhiều mặt hàng thiết yếu khác (lương thực, thực phẩm, quần áo, đồ gỗ, xe máy…)

Thứ ba, HTXNN với chức năng hoạt động tín dụng, bao gồm: nhận tiền của xã viên theo kỳ hạn và không kỳ hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi suất thấp. Tiền gửi cho xã viên vào HTXNN cơ sở gồm tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn. Với chức năng như là đại lý tín dụng của chính phủ, các HTXNN cơ sở được vay một khoản vốn của các trung tâm Ngân hàng HTXNN và Liên hiệp HTX tín dụng. Trong đó, khoản vay dài hạn với lãi suất thấp có ý nghĩa sống còn đối với các HTXNN cơ sở, số tiền vốn đó, các HTXNN cơ sở cho xã viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất nông nghiệp, chính phủ sẽ bù lỗ cho các HTX về chênh lệch lãi suất vay.

Thứ tư, hoạt động dịch vụ đầu ra, HTX mua các loại nông sản do nông dân xã viên sản xuất ra, đưa vào chế biến và đưa đi tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Mạng lưới HTXNN được Nhà nước cho phép mua bán phần lớn số lượng gạo do nông dân sản xuất ra và chi phối 95% thị phần gạo của Nhật, 25% thị phần rau quả, 16% thị phần thịt. Dịch vụ khâu tiêu thụ nông sản cho xã viên được thực hiện thông qua các cơ sở tiêu thụ của HTX với các hình thức tiêu thụ và thanh toán theo 3 hình thức:


- Ký gửi hàng hoá vô điều kiện: nông dân đưa hàng hoá đến ký gửi cho các cơ sở tiêu thụ mà không ra điều kiện về giá cả. Các cơ sở tiêu thụ bán hàng xong sẽ thanh toán cho nông dân xã viên căn cứ vào giá bán thực tế.


- Ký gửi hàng hoá và trả tiền hoa hồng: Với hình thức này, nông dân xã viên ký gửi hàng nông sản cho các cơ sở tiêu thụ với giá cả đã định và trả cho HTX một khoản tiền hoa hồng.


- Ký gửi thanh toán theo hệ thống giá cả thống nhất và hợp lý bằng cách nông dân xã viên ký gửi hàng hoá cho các cơ sở tiêu thụ và sẽ được thanh toán theo giá cả thông nhất đối với mặt hàng chủng loại trên thị trường. 


 Các HTXNN cơ sở yêu cầu các xã viên thực hiện theo kế hoạch sản xuất nông sản hàng hoá, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do HTX qui định, xã viên ký gửi cho các cơ sở tiêu thụ của HTXNN, từ đó các HTX đưa ra bán ở các thị trường địa phương, thị trường trong nước và cấp quốc gia.



Thứ năm, HTXNN cơ sở tham gia hoạt động dịch vụ, với chức năng hướng dẫn, giáo dục nông dân, làm tư vấn về quản lý sản xuất và đời sống. Về quản lý sản xuất, các chuyên gia của HTX giúp các hộ xã viên: Lập chương trình phát triển kinh tế cho từng hộ xã viên; Lựa chọn, bố trí sản xuất các khu vực nông nghiệp, lập chương trình phát triển từng khu vực nông nghiệp, thống nhất các đầu mối quản lý sản xuất, các tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp. Về hướng dẫn cải thiện đời sống gia đình xã viên bằng cách giúp đỡ việc lập kế hoạch kinh tế gia đình (thu và chi tiêu), hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt văn hoá, bảo vệ sức khoẻ.


- HTX chuyên ngành:


Trong nông nghiệp có một số lĩnh vực do có những đặc thù, đòi hỏi phải tổ chức các HTXNN chuyên một số sản phẩm ở những khu vực chuyên môn hoá sản xuất như: chăn nuôi, làm vườn, nuôi ong… nhằm phù hợp với đặc điểm sản xuất, yêu cầu của hộ xã viên. Chức năng của HTXNN chuyên ngành cũng nhằm thực hiện các dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dùng cho xã viên theo chuyên ngành như : thức ăn gia súc, dịch vụ thú y… cho các hộ xã viên HTX chăn nuôi, vật tư thiết bị làm vườn, nuôi ong và cung ứng cho  các hộ nông dân xã viên các sản phẩm như: sữa, trứng, thịt, rau , quả, mật ong… những loại nông sản mà các HTXNN chuyên ngành cũng có thể tham gia vào các HTXNN tổng hợp ở địa phương dÓ sử dụng thêm các loại dịch vụ cần thiết khác mà các HTX chuyên ngành không có.


 Hệ thống HTXNN chuyên ngành và tổng hợp ở Nhật được tổ chức theo 3 cấp: HTX cấp cơ sở (xã, thị trấn), Liên Hiệp HTXNN tổng hợp hoặc chuyên ngành ở cấp quận, tỉnh, thành phố, Liên đoàn hoặc Liên hiệp các HTXNN cấp trung ương.


- HTXNN cấp cơ sở (bao gồm các loại hình tổng hợp và chuyên ngành) là hình thức kinh tế hợp tác của các hộ nông dân - trang trại gia đình tự nguyện tổ chức ra trên một địa bàn lãnh thổ nhất định, là tổ chức đầu mối quan trọng nhất của hệ thống mạng lưới HTX, có quan hệ trực tiếp với từng hộ nông dân xã viên và là thành viên của Liên Hiệp HTXNN tổng hợp hoặc chuyên ngành cấp huyện, tỉnh. Các HTXNN ở cấp cơ sở có cơ sở vật chất kỹ thuật mạnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: lò ấp trứng cung cấp giống gà, lợn cho xã viên, xưởng chế biến nông sản, xưởng sửa chữa máy móc, các cửa hàng vật tư kỹ thuật, xăng dầu, phụ tùng máy móc, cửa hàng tiêu thụ nông sản, các cửa hàng dịch vụ phục vụ đời sống cho xã viên.


- Liên hiệp HTXNN cấp quận, tỉnh, thành phố là tổ chức kinh tế hợp tác có chức năng thực hiện dịch vụ phục vụ trực tiếp cho các HTXNN cơ sở và các hộ nông dân xã viên, có mối quan hệ với Liên hiệp HTX quốc gia. ở Nhật Bản có 700 Liên hiệp và Liên đoàn ở 47 tỉnh. Bao gồm 4 loại : Liên hiệp HTXNN tỉnh, Liên đoàn HTX chuyên ngành, Liên đoàn tiến dụng tỉnh và liên đoàn bảo hiểm tỉnh.



- Liên hiệp HTXNN quốc gia: Liên hiệp và Liên đoàn HTXNN tổng hợp và chuyên ngành toàn quốc là tổ chức đại diện cho các liện hiệp và liên đoàn HTX cấp tỉnh và cấp cơ sở, có chức năng chỉ đạo hoạt động hệ thống tổ chức HTX trong nước, giữ mối liên hệ với chính quyền liên quan với các chính sách nông nghiệp (chính sách tài trợ cho nông nghiệp, chính sách giá nông sản, xuất nhập khẩu…) nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân và xã viên. Đến nay ở Nhật Bản có tới 11 tổ chức quốc gia về HTXNN, trong đó chủ yếu là: Liên hiệp HTXNN trung ương, Liên đoàn HTXNN chuyên ngành trung ương, ngân hàng trung ương HTXNN, Liên đoàn xuất nhập khẩu của các HTXNN Nhật bản, Liên đoàn quốc gia bảo hiểm nông nghiệp.

2.3. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở Hàn Quốc

2.3.1 Mô hình tổ chức và quản lý 



Trước năm 1961, HTX cơ sở cấp xã đã hình thành tự phát, hoạt động còn nhiều hạn chế. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc nhận thấy lực lượng nông dân có ý nghĩa sống còn về kinh tế và chính trị với đất nước, nên đã thiết lập Liên đoàn HTXNN Quốc gia (NACF) dựa trên hai tổ chức hoạt động độc lập lúc đó là Ngân hàng Nông nghiệp và tổ chức HTX cũ.  Trên cơ sở đó, Liên đoàn tiến hành thiết lập mạng lưới HTX từ trung ương xuống cơ sở nhằm thực hiện 2 mục tiêu cơ bản sau:



- Cung cấp vốn cho nông dân: Trong giai đoạn này, thị trường vốn hoạt động yếu, đặc biệt trên địa bàn nông thôn, nông dân thường phải vay nặng lãi, ảnh hưởng xấu tới sản xuất và đời sống. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành luật cấm cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn và muốn thông qua hoạt động của các HTXNN hỗ trợ vốn cho nông dân mua nguồn vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.



- Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân: Để thúc đẩy đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng nông thôn. Chính phủ tạo điều kiện cho HTX  mở rộng  vai trò trong hoạt động tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm.



 Tuy có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động của các HTX trong những năm đầu của thập kỷ 1960 không phát triển do 3 nguyên nhân sau:



- Việc xây dựng HTX áp đặt từ trên xuống, không đáp ứng nhu cầu của nông dân. Việc thành lập NACF không gặp trở ngại do quyết tâm và sự đầu tư tập trung của Chính phủ, nhưng do cách làm không xuất phát từ nhu cầu của nông dân, nên họ chưa cảm nhận được sự cần thiết của việc tham gia HTX.



- Trình độ sản xuất nông nghiệp của Hàn Quốc thời kỳ này còn thấp, chưa phát triển, còn mang tính tự cấp, tự túc, sản lượng hàng hoá thấp. Do đó, nhu cầu của nông dân đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ không cao.



- Quy mô các HTX cơ sở nhỏ, thiếu vốn, vai trò tác động đến hoạt động kinh tế của nông dân còn hạn chế.



 Để khắc phục những nhược điểm trên, từ năm 1969 đến năm 1974, Chính phủ tiến hành những thay đổi căn bản nhằm trao nhiều  quyền hạn hơn cho các HTX cơ sở thông qua 2 chính sách sau:



- Nâng cao quy mô kinh tế cho các HTX cơ sở: Chính phủ hợp nhất các HTX cơ sở ở cấp xã thành HTX cơ sở cấp thị trấn. Qua đó, các HTX cơ sở có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhu cầu của nông dân.



- Hình thành các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng": Chính phủ quyết định chuyển giao các hoạt động kinh doanh trước kia chỉ thuộc hoạt động của các HTX cấp vùng, cấp thành phố hoặc của các doanh nghiệp cho các HTX cơ sở. Kể từ năm 1971, các HTX đã hoạt động tất cả trên 4 lĩnh vực chính: cung  cấp tín dụng, cung cấp phân bón, cung cấp hoá chất nông nghiệp và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.  



Những việc làm này của Chính phủ đem lại kết quả thiết thực, các HTX cơ sở gần với nông dân, nắm rõ nhu cầu của nông dân hơn. Tuy các HTX cơ sở đã phát triển thành các doanh nghiệp đa chức năng, nhưng hầu hết các hoạt động vẫn tập trung vào các khâu hỗ trợ  đầu vào như vốn và vật tư cho sản xuất, ít tập trung vào khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm là những khâu mà từng cá thể khó thực hiện được.



Từ năm 1975 đến 1980, các chương trình tăng thu nhập cho nông dân của phong trào "Làng mới" ( Saemaul Undong) được phát động mạnh. Trong giai đoạn này, các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng" được tiếp thêm sức mạnh. Kinh tế nông thôn Hàn Quốc phát triển, quá trình đa dạng hoá sản phẩm và sản lượng nông sản hàng hoá tăng lên rất nhanh. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt ngang với thu nhập ở khu vực thành thị. Đến cuối những năm 70, các chức năng và quy mô hoạt động của các HTX căn bản đã được hình thành. Các hoạt động này bao gồm từ khâu hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, cung ứng vật tư nông nghiêp cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường ....



 Dưới đây là những nét chính về hoạt động và quy mô của NACF hiện nay:


- Hoạt động tiếp thị của HTX



Mở rộng thị trường cho nông sản là một nhiệm vụ chính của các HTX. Trong NACF có Trung tâm Bán buôn và Phân phối nông sản chịu trách nhiệm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản và bảo vệ thị trường. Với mục tiêu nối liền nông dân với HTX, nông trại với người tiêu dùng, các kênh tiếp thị được tổ chức tại các trung tâm tiêu dùng quan trọng. Hệ thống này bao gồm các tổ hợp thương mại, kho tàng hiện đại, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, chợ nông dân.

NACF quản lý một mạng lưới dịch vụ vận chuyển nông sản từ cửa nông trại đến người tiêu dùng với hơn 1500 ôtô chuyên dụng, 1100 trung tâm tập trung hàng, hỗ trợ cho 20,5 ngàn nhóm vận chuyển hàng hoá của các HTX.


Doanh số nông sản của hệ thống HTX Hàn Quốc năm 1998 đạt tới 9,3 tỷ USD, trong đó 70% từ các HTX cơ sở. Doanh số giao dịch quốc tế  của NACF năm 1998 cũng đạt 3,9 tỷ USD. Do gắn chặt với người sản xuất, kinh doanh nông sản của NACF chẳng những đáp ứng nhu cầu sống còn về tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn cho phép nông dân sản xuất theo đúng yêu cầu của thị trường, giảm tối thiểu chi phí lưu thông, hao hụt mất mát. Do đó, hiện nay, Liên đoàn quản lý một hệ thống doanh nghiệp kinh doanh nông sản lớn nhất và cạnh tranh mạnh nhất, nắm giữ 40% thị phần buôn bán nông sản trên thị trường Hàn Quốc. 


- Hoạt động chế biến nông sản của HTX


Để tăng giá trị nông sản, tạo thu nhập và việc làm cho dân cư nông thôn và tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng nông sản, NACF hiện điều hành 153 nhà máy chế biến nông sản hiện đại, quy mô lớn trên toàn quốc, trong đó có 14 nhà máy chế biến rau, 13 nhà máy làm dưa Kim chi (món đặc sản nổi tiếng của Hàn Quốc), 12 nhà máy chế biến gạo, 12 nhà máy chế biến nước uống, 11 nhà máy chế biến đậu tương, 10 nhà máy chế biến chè, 9 nhà máy làm thuốc đông y và 8 nhà máy chế biến ớt. Tổng doanh số qua các hoạt động chế biến năm 1998 đạt 174 triệu USD.



Hệ thống cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại cho phép  hoạt động của các HTX có điều kiện tác động tích cực đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng hiện đại hoá, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, hình thành một nền sản xuất hàng hoá chất lượng cao.



- Hoạt động tín dụng ngân hàng


 
Trong hoạt động ngân hàng, phát huy lợi thế kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, ngân hàng của NACF tiến hành nhiều loại dịch vụ: tín dụng cho vay, giao dịch ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm, giao dịch quốc tế... Tiền huy động năm 1998 là 47 tỷ USD, trong đó tiền gửi của khách hàng chiếm 56,9%. Phần lớn tiền được đầu tư trở lại cho nông dân phục vụ buôn bán và đầu tư.



Bắt đầu từ  các hoạt động tín dụng nông nghiệp - nông thôn, kinh doanh đúng hướng và hiệu quả đã khiến ngân hàng của NACF trở thành ngân hàng có mức tiền gửi lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Hàn Quốc.



- Hoạt động cung cấp vật tư và hàng tiêu dùng cho nông dân.



Để đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết yếu đúng thời gian, chất lượng, giá rẻ, NACF chịu trách nhiệm cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, máy công cụ, hạt giống, thức ăn gia súc và các vật tư nông nghiệp khác cho sản xuất nông nghiệp. Liên đoàn HTX tiến hành nhập khẩu và phân phối vật tư thiết bị nông nghiệp chủ yếu cho nông dân thông qua 236 HTX thành viên chuyên trách vận chuyển và phân phối. 



Chiếm giữ được thị trường nông thôn rộng lớn, hàng năm Liên đoàn HTX cũng cung cấp 1,37 tỷ USD hàng tiêu dùng như thực phẩm, dụng cụ gia đình, đồ gỗ, thiết bị gia dụng... cho nông dân. Các hoạt động kinh doanh trở lại cho nông thôn chẳng những đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết bị giá rẻ chất lượng cao, mà còn cung cấp cho họ mọi loại hàng hoá phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người nông dân (hiện mức sống xấp xỉ mức sống ở thành phố). Lợi nhuận không lồ của các hoạt động kinh doanh này lại trở về túi nông dân thông qua NACF 


Nói tóm lại, ở Hàn Quốc, quá trình hình thành hệ thống HTX mới -  hỗ trợ dịch vụ cho nông dân - trên thực tế đã phát triển nhanh và ngày càng đáp ứng được nhu cầu tăng lên của nông dân. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đúng khi thiết lập hệ thống HTX hỗ trợ dịch vụ cả đầu vào và đầu ra cho nông dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nông dân. Hệ thống HTX với các hoạt động sản xuất kinh doanh đa chức năng hoạt động trên nhiều lĩnh vực như tiếp thị, chế biến , cung cấp vật tư, tín dụng, ngân hàng, nghiên cứu.. .. thực sự đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường và kinh tế nông thôn, đan xen vào kinh tế đô thị và từng bước chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Từ một tổ chức áp đặt cuả Nhà nước, ngày nay, toàn bộ nông dân Hàn Quốc đã tự giác trở thành xã viên HTX. Không có hiệp hội HTX, nông dân Hàn Quốc không thể phát triển sản xuất và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hoá.

2.3.2. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với phong trào HTX ở Hàn Quốc:


Luật hợp tác xã nông nghiệp do Quốc hội Hàn Quốc ban hành năm 1961, đến nay đã có 15 lần sửa đổi, bổ sung. Đây là cơ sở pháp lý cơ bản để các hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc hoạt động.



Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc chuẩn bị các khuyến nghị này đến  chính quyền địa phương và trung ương, đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. NACF tiến hành các hoạt động liên quan đến chính sách nhằm nâng cao các quyền lợi và lợi ích cho người nông dân cũng như xã viên trong chính sách của Chính phủ; đề nghị Chính phủ thi hành các chính sách cần thiết và sửa đổi các chính sách khác cho phù hợp với tình hình thực tế.



NACF đưa ra các khuyến nghị tới Quốc hội và Chính phủ phản ánh những kế hoạch cũng như nguyện vọng của nông dân đối với sự phát triển nông nghiệp và nông thôn trong các chính sách của Chính phủ. Mối quan hệ giữa Chính phủ với các hợp tác xã nông nghiệp trong nhiều thập kỷ qua là mối quan hệ phối hợp thuận lợi. Chính phủ Hàn Quốc muốn các HTXNN như là các tổ chức kinh tế nông thôn để thông qua các hợp tác xã thực hiện các chính sách và chương trình phát triển của mình. Các hợp tác xã nông nghiệp cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Chính phủ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành lập.



Các HTXNN của Hàn Quốc có những hỗ trợ về kinh tế do Chính phủ cung cấp từ các khoản ưu đãi về thuế, nguồn hỗ trợ tài chính và những sự giúp đỡ khác. Thực tế chỉ ra rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc cho các hợp tác xã nông nghiệp, thì các hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc không thể có được cơ sở hạ tầng vững chắc như ngày nay.



Trong Luật HTXNN có điều khoản qui định Chính phủ Hàn Quốc có trách nhiệm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc bao gồm:


- Chính phủ tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp vay các khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm phục vụ kinh doanh, sản xuất và phục vụ lợi ích cho người nông dân.



- Các HTXNN được phân loại theo mô hình tập đoàn doanh nghiệp. Nhưng các hợp tác xã nông nghiệp chỉ bị đánh thuế từ 18 đến 32%. Một điều quan trọng khác là Chính phủ cũng miễn, giảm thuế cho các chi phí hướng dẫn, tư vấn cho các HTX và dịch vụ mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh đối với các hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc.



- Các HTXNN được miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Điều này cho phép các hợp tác xã nông nghiệp giảm giá đầu vào và các sản phẩm đầu ra thị trường tạo điều kiện cho các hợp tác xã có đủ khả năng cạnh tranh với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.



- Trong một số trường hợp, Chính phủ Hàn Quốc có chính sách đặc biệt phù hợp với các HTXNN.


2.4. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở  Indonesia:


ở Indonesia luật HTX được xây dựng từ năm 1958, sau đó đã bổ sung sửa đổi nhiều lần vào các năm 1965, 1967, 1992. Điều 60 của Bộ luật số 25/1992 đã nêu rõ:


- Chính phủ sẽ tạo ra và cải thiện môi trường, khuyến khích sự phát triển và xã hội hoá  HTX.



- Chính phủ sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện và bảo vệ các tổ chức HTX. Theo hướng đó, Chính phủ Indonesia đã có nhiều  cố gắng để làm cho cộng đồng hiểu rõ  các ý tưởng HTX, tạo điều kiện cho HTX đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc ban hành các chính sách hướng dẫn, tạo điều kiện cho HTX phát triển, cung cấp thông tin, tư vấn giúp HTX, Chính phủ đã thể hiện vai trò quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của HTX. 



Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo khả năng tiếp cận với công nghệ tiên tiến, Indonesia có các biện pháp sau:



- Tăng cường thâm nhập thị trường và củng cố thị phần.


- Tăng cường nguồn vốn và khả năng tiếp cận các nguồn vốn .



- Nâng cao  năng lực tổ chức và quản lý.



- Mở rộng sự tiếp cận công nghệ.



- Củng cố mạng lưới kinh doanh.



Về cơ quan quản lý Nhà nước, Indonesia có Bộ HTX và các doanh nghiệp nhỏ; có một Vụ trưởng chịu trách nhiệm về phát triển HTX ở thành thị và một Vụ trưởng chịu trách nhiệm về phát triển doanh nghiệp nhỏ. 



Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các HTX ở Indonesia cũng có những tồn tại và nhược điểm. Tồn tại chính mà các HTX đang gặp phải là đa số người dân, đặc biệt là nông dân có thu nhập thấp, chưa tham gia tích cực vào tổ chức HTX và hoạt động HTX còn một số tồn tại sau:


- Không có một kênh phân phối có hiệu quả, ổn định cho một mạng lưới HTX toàn quốc



- Thiếu khả năng và trình độ để nắm bắt kịp những nhu cầu mới, đa dạng của xã viên



- Thiếu đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng kế hoạch và giám sát.


2.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình tổ chức, quản lý và phát triển HTX của các nước trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam.

2.5.1. Mục đích kinh doanh 


Mục đích kinh doanh của HTX chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình xã viên, mục tiêu lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Mục đích xã viên góp vốn cổ phần vào HTXNN chủ yếu là để tăng sức mạnh, tổ chức được những dịch vụ tốt hơn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của từng hộ. Lợi ích chủ yếu mà khi xã viên tham gia vào HTX là được hưởng dịch vụ giá rẻ, lợi nhuận cũng được quan tâm nhưng chỉ là thứ yếu.



Tính tự nguyện của xã viên rất cao. Người nông dân hoàn toàn tự nguyện khi quyết định gia nhập và xin ra HTX, nếu HTX có lợi nhuận thì họ sẽ vào, không có lợi thì họ xin ra. Cho nên muốn lôi kéo nông dân tham gia HTX thì hoạt động của HTX phải thực sự có hiệu quả.


2.5.2. Phát triển đa dạng các hình thức HTX: 


Phát triển đa dạng các hình thức HTX từ HTX từng khâu, từng việc đến HTX đa chức năng. Hướng chung là lúc đầu hình thành các HTX từng khâu riêng biệt như : HTX tín dụng, HTX chế biến, HTX mua bán, HTX thuỷ nông, HTX cung tiêu (cung cấp vật tư và tiêu thụ nông sản).v.v. Dần dần, các HTX có xu hướng kết hợp một số khâu lại như : HTX dịch vụ hai khâu: tín dụng và tiêu thụ nông sản, HTX dịch vụ 3 khâu: tính dụng, cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản, và tiến tới hình thành nhiều HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp nhiều khâu lại (phổ biến diễn ra ở Thái lan, Nhật Bản).


2.5.3 Về tổ chức bộ máy: 


Đại hội xã viên HTX bầu ta Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX để quản lý HTX. Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX có thể thuê chủ nhiệm (hoặc giám đốc điều hành) . Ban Quản trị HTX có thể tuyển chọn, bố trí, phân công xã viên trong HTX có kỹ năng, kỹ thuật và có nhu cầu làm việc cho HTX, hoặc thuê, tuyển những lao động, các cán bộ chuyên môn chuyên gia và cán bộ quản lý bên ngoài vào làm việc cho HTX nhằm hoàn thành tốt hơn chức năng dịch vụ cho HTX.



2.5.4 Vai trò định hướng và hỗ trợ của Nhà nước: 

Mối quan hệ giưã Chính phủ với các HTX trong thời gian qua là mối quan hệ phối hợp thuận lợi.Chính phủ muốn các HTX như là các tổ chức kinh tế nông thôn để thông qua các HTX thực hiện các chính sách và chương trình phát triển của mình. Các HTX cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía chính phủ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành lập.


2.5.5 Các yếu tố dẫn đến tổ chức và quản lý thành công HTX: 



- Hợp tác xã được coi là một doanh nghiệp. Bởi vậy, hầu hết Chính phủ các nước đã thực hiện quản lý HTX theo cách riêng. Các HTX tự thân vận động, Nhà nước quản lý thông  qua cơ chế, chính sách, có cơ quan chức năng do Nhà nước lập ra để quản lý HTX.



- Phải nâng cao nhận thức và hiểu biết của nông dân về HTX, việc nâng cao nhận thức về HTX ngay từ khi đang học trong các trường phổ thông, thông qua học tập chương trình về HTX. Trước khi thành lập HTX đều tổ chức những lớp tập huấn riêng cho nông dân về luật và điều lệ HTX, vai trò và nội dung hoạt động để cho xã viên quyết định lựa chọn tham gia.



- Trình độ quản lý và sự năng động của đội ngũ cán bộ quản lý. Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy rằng để HTX thành công và nâng cao hiệu quả hoạt động thì yếu tố cán bộ có tính quyết định. ở các nước, cán bộ HTX được đào tạo công phu và thường xuyên được đạo tạo lại, bồi dưỡng lại mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.



- Tăng cường hiệu quả và mở rộng hoạt động dịch vụ của HTX xuất phát từ chính nhu cầu dịch vụ hiện có của từng xã viên, nhanh chóng phát hiện mở rộng nhu cầu dịch vụ mới, giành phần lãi thích đáng phân phối theo khối lượng dịch vụ của từng xã viên để lôi kéo xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của HTX



- Để tạo điều kiện cho HTX hoạt động dịch vụ kinh doanh có hiệu quả, Chính phủ của các nước đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho HTX thông qua việc mở rộng công tác đối ngoại, tạo môi trường chính trị thuận lợi, đồng thời có chính sách đầu tư sản xuất, chính sách ưu đãi về thuế và chính sách trợ giá đối với HTX.

Chương II


Thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn Việt Nam từ năm 1997 đến nay

I. hoạt động của các  HTXTM. 

1.1 Đặc điểm tổ chức và phát triển HTXTM .


Luật Hợp tác xã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ IX thông qua ngày 20/3/1996 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1997 gồm 10 chương với 56 điều. Luật HTX ra đời đánh dấu sự đổi mới về nhận thức vai trò của  HTX. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.  

Sau khi Luật HTX có hiệu lực, các bộ, ngành theo chức năng của mình đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nhìn chung, các văn bản dưới Luật được xây dựng tương đối đồng bộ, tạo khung pháp lý để triển khai thực hiện. Do đó, quá trình chuyển đổi và phát triển các HTXTM đã diễn ra nhanh, rộng và khác về chất so với thời gian trước khi có Luật. 

Dưới đây là tình hình hoạt động của các HTXTM trên địa bàn nông thôn sau khi Luật HTX có hiệu lực.

1.1.1.  Chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM theo luật HTX

 Ngành thương mại là một trong những ngành có tỷ lệ HTX đã chuyển đổi và giải thể cao nhất (88,3%)
. So với các ngành khác, chuyển đổi các HTX trong ngành Thương mại được coi là khó khăn nhất, vì loại hình này đã bị biến dạng và tan rã nhiều trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường. Tuy nhiên, với sự tác động của các cơ quan chức năng, quá trình chuyển đổi và đăng ký lại của các HTXMB theo Luật HTX ở nhiều tỉnh, thành phố  đã đạt được một số kết quả khả quan.


 Tại thời điểm cuối năm 1996, cả nước có 225 HTXMB thuộc diện chuyển đổi và có nguyện vọng chuyển đổi theo Luật. Đến 31/12/2000, có 202 HTX đã được chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh, chiếm tỷ lệ gần 90%, riêng các tỉnh phía Nam đã cơ bản hoàn thành. 


Từ năm 1997 đến 2001, cả nước có 139 HTX thành lập mới theo  Luật HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, bình quân hàng năm tăng thêm khoảng trên 30 HTX. Khu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long có tỷ lệ cao nhất về số lượng các HTX thành lập mới (26,62% và 25,90%). Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc có số lượng HTX mới thành lập ít nhất  (2,16% và 1,44%). Trước khi có Luật HTX, một số tỉnh  còn rất ít, thậm chí vắng bóng HTXTM như Hải Phòng, Hải Dương, nay đã phát triển mới từ 10-15 HTX. Những tỉnh miền núi  có nhiều khó khăn như Gia Lai, Đắc Lắc, Lạng Sơn cũng đã phát triển mới được 4 - 15 HTX. 


Tính đến cuối năm 2003, không kể hàng trăm ngàn các cơ sở kinh tế hợp tác giản đơn, cả nước đã có 550 HTXTM . Trong đó, các địa phương có nhiều HTX thành lập mới là Hà Giang, Cần Thơ, Yên Bái, Bắc Giang, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Thừa thiên Huế...

I.1.2.Đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao trình độ quản lý HTX.

Các HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới theo qui định của Luật HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, áp dụng  những  mô hình  khác hẳn về chất so với HTXMB kiểu cũ. Về tổ chức, các HTX thuộc diện chuyển đổi, về cơ bản đã khắc phục được những hạn chế của mô hình tổ chức trong cơ chế cũ. Các HTXTM thành lập mới chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cần hợp tác trong kinh doanh thương mại của cá nhân, hộ gia đình. Các HTX chuyển đổi và thành lập mới đều thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo đúng trình tự, thủ tục quy định của luật HTX và các văn bản hướng dẫn. Bộ máy quản lý HTX gọn nhẹ, thực hiện chế độ kiêm nhiệm trong một số chức danh. Trách nhiệm của chủ nhiệm, kế toán trưởng được qui định cụ thể, gắn với thưởng phạt về vật chất để khuyến khích người làm tốt, ngăn chặn những hành động tiêu cực gây thiệt hại cho HTX và xã viên. Chất lượng cán bộ quản lý của các HTXTM đã được nâng cao một bước. Đến nay, theo báo cáo của 210 HTXTM, đội ngũ chủ nhiệm có 51,42%, kế toán trưởng có 60,19%, trưởng ban kiểm soát có  40,75 % đã qua đào tạo từ sơ cấp đến đại học.(xem phụ lục 10)

Nhiều HTX đã  tích cực khai thác các nguồn lực trong dân cư với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau nhằm phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là nguồn lực về vốn. Ngoài nguồn lực về vốn, các HTX đã  tranh thủ được cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã viên, các hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài địa bàn để mở rộng mạng lưới kinh doanh.


1.1.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các HTX.


  Về kết quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân của các HTX  vào khoảng từ 8-12%/năm. Chất lượng hoạt động của các HTX được nâng cao, số lượng HTX kinh doanh có lãi tăng đáng kể, nhiều HTX đã có điều kiện tích luỹ, mở mang ngành nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


 Đáng chú ý là nhiều HTXTM đã tự tổ chức hoặc liên doanh liên kết với HTXNN trong việc giải quyết đầu vào, đầu ra cho nông dân biểu hiện ở lĩnh vực cung ứng vật tư, công cụ sản xuất và các điều kiện sản xuất khác, tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các hộ. Hoạt động dịch vụ đầu ra, đầu vào của các HTXTM và các tổ, bộ phận trong các HTXNN đã  góp phần phát triển sản xuất của kinh tế hộ, kinh tế trang trại và những làng nghề ở nông thôn. Đã hình thành những HTX chuyên lo đầu ra cho xã viên và các nông hộ trên địa bàn  như HTX Miền Tây (Nghệ An) chuyên tiêu thụ nông sản cho các nông hộ (cà phê, hạt tiêu, đậu, lạc...) với số lượng khá lớn. 


 
Một số HTX ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đã thể hiện được vai trò của thương nghiệp HTX trong việc góp phần cung ứng kịp thời hàng hoá thiết yếu cho dân trong những ngày lũ lụt, tham gia ổn định thị trường hàng hoá và giá cả.  



HTXTM ở địa bàn miền núi đã cùng TNQD  có nhiều cố gắng trong việc cung ứng các mặt hàng thuộc diện chính sách, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc tham gia thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 về chính sách đối với thương nghiệp miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.


 
Khác với trước đây, các HTXTM đã xây dựng được phương án, kế hoạch kinh doanh và đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể, thích hợp. Hoạt động kinh doanh mang tính tổng hợp, hàng hoá đa dạng về chủng loại, mẫu mã nhưng sát với nhu cầu của thị trường, giá cả phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của đối tượng phục vụ. Nguồn hàng khai thác tại chỗ là chủ yếu nên giảm được nhiều khâu trung gian và quan trọng hơn là đã góp phần giải quyết đầu ra cho kinh tế hộ gia đình.  



Về vốn của HTX, năm 2000, tăng bình quân 2,7 lần so với năm 1996. Giai đoạn 2001-2002, mức tăng đạt 2.5 lần. Tuy nhiên, vốn hoạt động của các HTXTM còn nhỏ: vốn hoạt động bình quân 1 HTX là 758, 3 triệu đồng, trong đó vốn cố định là 431 triệu. Vốn hoạt động bình quân 1 xã viên đạt 1,26 triệu đồng. Nhiều HTX đã huy động được vốn từ nhiều nguồn khác nhau, tranh thủ được cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã viên, các hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài địa bàn để mở rộng mạng lưới. 



Về phương thức phục vụ, do vốn có hạn nên nhiều HTX đã áp dụng phương thức làm đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá cho TNQD và các thành phần kinh tế khác.  Ngoài hoạt động mua, bán hàng hoá, không ít HTX đã tiến hành mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực khác như  gia công, chế biến, dịch vụ thương mại. Cơ cấu ngành nghề đã có nhiều thay đổi, hoạt động sản xuất, chế biến và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu.  



Phương thức thanh toán cũng rất linh hoạt: mua trả chậm, nợ gối đầu, bán trả góp, ứng trước hoặc đổi vật tư lấy sản phẩm nông nghiệp. 



 Kết quả khảo sát ở 256 HTXTM, trong đó có 159 HTX chuyển đổi và 97 HTX thành lập mới đã phản ánh những chuyển biến tích cực về  hoạt động kinh doanh của các HTXTM trên phạm vi cả nước trong 5 năm gần đây:



- Về các HTX chuyển đổi: (Chiếm tỷ lệ 62% tổng số HTXTM  khảo sát)


+ Số HTX kinh doanh có lãi: 83,64% (bình quân các HTX khảo sát là 70,3%)


+ Mức nộp bình quân 1 HTX: 260 triệu (gấp 1,6 lần so mức bình quân)       


+ Thu nhập bình quân 1 lao động/tháng: 600.000 ® (gấp 1,1 lần so với mức bình quân) 


           - Về các HTXTM  thành lập mới:   



Hầu hết các HTXTM được thành lập mới đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất và đời sống, được tổ chức theo nguyên tắc và quy định của Luật HTX. Trong các HTX mới thành lập, thành viên tham gia cũng đa dạng hơn, từ cá nhân người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh tế gia đình đến các cơ sở sản xuất, các chủ trang trại, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước. Điển hình là ở Đồng Nai, trong 15 HTX mới đã có 7 HTX thu hút được các chủ trang trại hoặc chủ doanh nghiệp tham gia. Trình độ cán bộ quản lý của các HTX mới thành lập thấp: tỷ lệ đại học chỉ đạt 3%, trung cấp 15%, sơ cấp 20%, không bằng cấp trên 50%. 



Tuy các chỉ tiêu về doanh thu, mức lãi, nộp ngân sách... còn thấp, nhưng điều đáng mừng là số HTXTM mới thành lập kinh doanh có lãi và hoà vốn chiếm 73% (71/97 HTX). 



Nhìn chung, tuy tỷ trọng của các HTXTM còn thấp so với tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ toàn xã hội nhưng thông qua việc cung ứng hàng tiêu dùng, công cụ và tư liệu sản xuất; thông qua việc thu mua và tiêu thụ các loại sản phẩm hàng hoá của nông dân; tổ chức sản xuất, chế biến và thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống, HTXTM đã góp phần phát triển sản xuất, tạo thêm sản phẩm hàng hoá cho xã hội, mở rộng giao lưu hàng hoá ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng; góp phần ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng  miền núi, vùng sâu, vùng xa; hạn chế một số mặt tiêu cực của thương nghiệp tư nhân, bảo vệ lợi ích của  nông dân và đồng bào miền núi. 


1.1.4. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên và người lao động trong HTX.



Các HTXTM  có đóng góp  đáng kể vào  ngân sách điạ phương và tham gia khá tích cực vào các hoạt động xã hội. Thu nhập của người lao động trong các HTXTM đã  tăng dần lên, đời sống của xã viên đã được cải thiện một bước. Năm 1996, thu nhập  bình quân của 1 lao động là 315.000 đ/tháng, đến 2000 tăng lên 533.000 đ/tháng. Thu nhập bình quân cao nhất của mỗi xã viên HTX khoảng 1,7 triệu đ/tháng (thành phố HCM). Ngoài ra, các xã viên còn được hưởng lợi tức theo cổ phần đóng góp và lãi suất tiền cho HTX vay (thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng khoảng 0,2%) và một số lợi ích vật chất trong các dịp Lễ, Tết v.v... Nộp ngân sách, năm 2000 gấp 1,2 lần năm 1996. Từ 1997 trở lại đây, đa số HTXTM đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Điển hình là các HTXTM tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tiền Giang và  một số địa phương khác.   


1.2. Các mô hình tổ chức HTXTM hiện nay



Trong quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM theo  qui định của Luật HTX năm 1996 và điều lệ mẫu, hầu hết các tỉnh, thành phố  đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi HTX gồm đại diện của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước và đã xây dựng nên những mô hình HTX kiểu mới, rất đa dạng như , HTX mua bán và cung ứng hàng chính sách như HTX Chiêm Hoá, Tuyên Quang; HTX Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An. HTX hoạt động đa năng như HTX Bình Tây-Tiền Giang; HTX Quỳnh Lưu, Nghệ An, An Giang. 


Trong thời gian vừa qua ở nước ta đã hình thành và phát triển mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp Nhà nước ở một số nơi như: Các hợp tác xã sản xuất mía liên kết với nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa), hợp tác xã nông nghiệp liên kết với công ty lương thực như ở Long An, An Giang... các hợp tác xã nông nghiệp liên kết với nông trường Sông Hậu (Cần Thơ)... không chỉ thể hiện nhu cầu phát triển sản xuất trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các tổ chức kinh tế này hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cùng có lợi, mà còn thể hiện mối quan hệ liên minh công nông trên địa bàn nông thôn.

1.2.1. Một số mô hình HTX điển hình tiên tiến





1.2.1.1. HTXTM Đan Phượng

HTXTM Đan Phượng được thành lập tháng 6/1998, trên cơ sở Công ty xuất nhập khẩu huyện Đan Phượng đã giải thể. Từ khi thành lập đến nay, HTXTM Đan Phượng luôn tìm cách phát triển thị trường, khẳng định được vị trí trong nền kinh tế - xã hội, luôn luôn thể hiện rõ vai trò thúc đẩy phát triển nông nghiệp không chỉ trên địa bàn Hà Tây.



Khi mới thành lập, HTXTM Đan Phượng có 15 cổ đông, với 3 nguồn vốn cơ bản là: vốn cổ phẩn 115 triệu đồng, vốn vay ngân hàng 200 triệu đồng; huy động vốn nhàn rỗi, vay của khách hàng; trong hoàn cảnh kinh doanh đặc biệt Ban Quản lý có thể ứng vốn.



Ban quản lý của HTXTM Đan Phượng có 04 người, tinh giản gọn nhẹ năng động, ứng với các vị trí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát, kế hoạch - kinh doanh. Doanh số kinh doanh của HTXTM Đan Phượng năm 2000 so với năm 1998 tăng rõ rệt, có số liệu tương ứng là 7,35 tỷ đồng và 1,5 tỷ động, do đó thu nhập và nộp ngân sách của HTX đều tăng (phụ lục 9 và 8).



Trên cơ sở mở rộng được thị trường, lại thiết lập được mối quan hệ với các bạn hàng cũng như các cơ quan chủ quản rộng nên mặt hàng kinh doanh của HTXTM Đan Phượng cũng khá phong phú, đặc biệt là những mặt hàng có nguồn gốc từ nông thôn, nông nghiệp, lâm sản từ trước đến nay như gỗ, ngô, đỗ sắn, lạc và những nông, lâm sản khác phục vụ xuất khẩu và đây chính là thế mạnh hiện nay của HTXTM Đan Phượng tỉnh Hà Tây, Bên cạnh những ưu điểm trên đây, HTXTM Đan Phượng hiện đang có những hạn chế, nếu sớm khắc phục được sẽ tạo điều kiện cho HTX này phát triển hơn.



Kết quả tổ chức và hoạt động.


* Đăng ký thành lập:


+ Tên HTX:                     Thương mại Đan Phượng



+ Được thành lập:

Có/ có kinh nghiệm kinh doanh



+Tổng diện tích: 

288 m2



+ Vốn góp bq/xv:             7.666.700 đ/n



+ Tổng vốn điều lệ: 
200.000.000 ®



+ Tổng vốn kinh doanh: 
500.000.000 ®



+ Mặt hàng đăng ký kinh doanh:  Hàng nông lâm sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu


* Tình hình nhân sự:

+ Tổng số xã viên:                                     15



+ Thu nhập bq:                                          400.000 đ/ng/tháng 

+ Ban quản trị
                                    1


+ Trình độ văn hoá :                                  10/10


+ Thuê lao động hàng năm (2002-2003): 15 người 

+ Thu nhập bq:                                          350.000 ®/ tháng


- Thực trạng kinh doanh:


+ Tổng vốn điều lệ: 

200.000.000 ®


+ Tổng vốn kinh doanh: 

500.000.000 ®


+ Vốn cố định: khoảng 

135.000.000 ®

+ Vốn lưu động:


400.000.000 ®


+ Vốn huy động từ: Các thành phần kinh tế, XV HTX, ngân hàng


Nội dung và chức năng kinh doanh: Hàng nông lâm sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.


+ Mặt hàng kinh doanh: quế, hoa hồi, ý dĩ, thảo quả Minh, thảo đậu, long nhãn, hạt sen, lạc v.v.


Bạn hàng và hình thức kinh doanh: Chủ yếu bạn hàng của các tỉnh trong phạm vi toàn miền Bắc.

+ Doanh thu:

Năm 2001: 
1.181.100.000 ®


Năm 2002: 
2.791.500.000 ®


Năm 2003: 
ước 6 tháng đầu năm tương đương 1.100.000 ®


		Thu nhập của XV:

		Đã thực hiện đóng góp:



		Năm 2001: 
390.000 ®

		Năm 2001: 
13.790.000 ®



		Năm 2002: 
400.000 ®

		Năm 2002: 
4.500.000 ®



		Năm 2003: (dự kiến) 410.000 ®

		Năm 2003: (dự kiến) 10.000.000






* Những kiến nghị của HTX:


· Đề nghị tạo điều kiện cho HTX được tiếp cận thị trường trong và ngoài nước và những thông tin về dự báo thị trường. 


· Thông tin kịp thời các văn bản mới, quy định của nhà nước đối với HTX


· Nhà nước nên tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí đào tạo, mở các lớp ngắn hạn đối với chủ nhiệm các HTX để được nâng cao kiến thức mới về quản trị kinh doanh.


· Nhà nước nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các HTX từ 32% xuống 25%.


· Tạo điều kiện cho HTX được thuê mặt bằng để HTX có mặt bằng mở rộng hoạt động kinh doanh


· Tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận các nguồn vốn đàu tư phát triển tạo việc làm.


1.2.1.2 Hợp tác xã Mông Nhuận (Ninh thuận)


* Khái quát tình hình đặc điểm



HTX Mông Nhuận chính thức chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh theo luật HTX ngày 12 tháng 10 năm 1997; Địa điểm văn phòng giao dịch đặt tại Mông Nhuận, Phước Hữu , Ninh Phước, Ninh Thuận.



HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề cụ thể như sau:



+ Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: dịch vụ làm đất; nhân giống và cung ứng giống; vật tư phân bón, thuốc sâu rầy; tín dụng nội bộ; dịch vụ thuỷ lợi tưới tiêu; tuốt lúa, bao tiêu nông sản.



+ Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại: Xăng dầu, điện năng



+ Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng: kênh mương, đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, nhà ở…



+ Trong lĩnh vực khác: Phối hợp với doanh nghiệp Nhà nước bóc vỏ hạt điều, dịch vụ tang lễ …


· Vốn đăng ký kinh doanh (năm 2002) : 
1.722.000.000 đồng


· Vốn cố định: 




768.000.000 đồng 


· Vốn lưu động:




954.000.000 đồng



Toàn thôn có 586 hộ với 3.104 khẩu, 1297 lao động chuyên thuần tuý về nghề nông, trong đó có 452 hộ xã viên (chiếm 75%), hộ có vốn góp cao nhất 1.200.000 ® (400 hộ), hộ có vốn góp thấp nhất 500.000 ® (52 hộ), bình quân đất canh tác 1.200 m2 /người.

* Kết quả hoạt động của HTX


Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động


		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Năm 2000

		Năm 2001

		Năm 2002

		6 tháng năm 2003

		Chi chú



		Tổng số vốn HTX

		Tr.®ång

		1.314

		1486

		1.722

		1.892

		



		Tổng doanh thu

		-

		5.897

		6.773

		7.269

		4.321

		



		Lãi thu được

		-

		431

		528

		597

		376

		



		Tổng số xã viên

		Hộ

		409

		418

		444

		452

		



		Tổng số lao động

		Người

		31

		39

		46

		46

		





- So sánh hiệu quả kinh tế (năm 2002/2000)


+ Doanh thu: 7269 triệu đồng/ 5897 triệu đồng, tăng 23%


+ Lãi thu được: 597 triệu đồng/ 431 triệu đồng, tăng 38,5%


+ Tỷ suất lợi nhuận/ vốn kinh doanh năm 2002: 34,7%; 1 tháng 2,9%


- Hoạt động sản xuất kinh doanh



Hiện nay HTX phát triển thêm được nhiều dịch vụ so với năm 1992, lãi suất đầu tư cũng được giảm dần, từ 2,5/ tháng (3 khâu dịch vụ) xuống 1,25%/tháng (12 khâu dịch vụ) có những dịch vụ mang tính chất phục vụ như: cung ứng lúa giống, chỉ đạo gieo cấy, giao thông nội đồng, thuỷ lợi tưới tiêu và bóc vỏ hạt điều.



+ Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện chủ trương kiên cố hoá kênh mương cấp 3, trong 2 năm qua, HTX đứng ra xây 4.600 m kênh mương với tổng giá trị là 1.233.265.400 đồng. Trong đó: 


Nhà nước hỗ trợ: 

874.902.891 đồng


Nhân dân góp:

358.362.509 đồng


- Vốn xây dựng từ nguồn vốn của HTX: 

759.077.000 ®


+ Xây dựng mới văn phòng làm việc (270 m2):   
170.587.000 ®


+ Xây 1 cửa hàng xăng dầu (3 trụ bơm): 
         
330.000.000 ®


+ Xây 1 nhà kho + quầy bán hàng (150 m2):          
  67.541.000 ®


+ Mua 1 chiếc máy kéo Kubotan 3.500 + phụ tùng:  72.592.000 ®


+ Mua một chiếc xe tang 



  19.878.000 ®


+ Tu sửa, thay mới lưới điện hạ thế:           

  98.479.000 ®


- Công tác phát triển xã viên



Sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996, các nghị định, thông tư hướng dẫn, HTX tiến hành các bước để đổi mới phương thức hoạt động; Lúc đầu chỉ xác định có 423 hộ xã viên, hộ được chia vốn cổ phẩn cao nhất 700.000 đồng (379 hộ) và hộ có cổ phần thấp nhất 250.000 đồng (44 hộ)


Trong thời gian qua đã kết nạp thêm 32 hộ xã viên mới, với mức vốn góp tối thiểu là 400.000 đồng và đã vận động xã viên góp thêm 135.170.000 đồng, đồng thời giải quyết 3 hộ xã viên xin ra HTX lý do xã viên qua đời không có người thừa kế. Đến nay có 449 hộ xã viên với mức góp vốn cao nhất là 1.200.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng


- Tác động hỗ trợ của HTX đối với việc phát triển kinh tế hộ xã viên.



Tạo điều kiện giải quyết vốn cho các hộ xã nghèo thiếu vốn trong sản xuất, xoá bỏ việc vay nặng lãi, hạn chế việc sang nhượng ruộng đất, chỉ đạo gieo cấy có tập trung, tăng hệ số sử dụng đất, hạn chế rủi ro do thiên tai đưa lại. Cụ thể: Trong việc hạn hán, HTX đã tổ chức bơm tưới chống hạn, kết quả không có diện tích nào bị chết cháy, thể hiện được sức mạnh của kinh tế tập thể.



Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như : Cơ cấu giống cho năng suất cao, kỹ thuật đầu tư thâm canh, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hữu hiệu. Tìm thị trường để cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra; giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập. Kết quả không có hộ đói, giảm hộ nghèo đáng kể, mức sống được nâng lên rõ rệt.


- Tác động hỗ trợ của kinh tế HTX đối với công tác phúc lợi cộng đồng



Song song với việc phát triển của kinh tế HTX, công tác phúc lợi cộng đồng cũng được quan tâm. Hàng năm HTX trích từ quỹ phúc lợi, các khoản hoa hồng và từ lãi chia cổ phần của xã viên để giải quyết công tác phúc lợi và tu sửa đường giao thông nông thôn, điện, và ánh sáng điện đường gần 100 triệu đồng.


-  Những thuận lợi và khó khăn 



+ Những thuận lợi



Được Đảng và Nhà nước, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, nhất là từ khi có NQ 13 của Hộ nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.



Sự thay đổi quan hệ sở hữu về tư  liệu sản xuất, xác định rõ vồn góp của xã viên, đã làm thay đổi tâm lý, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó quan tâm của người lao động đối với hoạt động SXKD của HTX. Đây là yếu tố cơ bản đảm bảo cho sự phát triển bền vững của kinh tế tập thể, tạo tiền đề cho việc chuyển từ mô hình tập thể hoá sang mô hình HTX đích thực.



Nhờ đúc kết được những kinh nghiệm thực tế và am hiểu về tổ chức hoạt động của kinh tế HTX trong thời gian qua, ngay từ bước đầu đổi mới phương thức hoạt động HTX đã xác định phương hướng SXKD , đầu tư phù hợp thiết thực theo nhu cầu của xã viên. Vì vậy, ngay từ đầu đã tạo được không khí sôi động, phấn khởi và chủ động quyết tâm phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trước mắt và tương lai.



+ Những khó khăn



Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan chưa nhận thức được vai trò, vị trí của kinh tế HTX, việc thực thi một số chính sách ưu đãi, khuyến khích sự phát triển HTX thiếu cụ thể, đồng bộ và chưa đủ mạnh để giúp cho HTX đủ sức vượt qua khó khăn.


- Những bài học kinh nghiệm



Một là: Phải tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu và nhận thức về luật, điều lệ HTX nhất là vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HTX kiểu mới.



Hai là: Xác định HTX là một doanh nghiệp, kinh doanh phải có lãi nhưng không quên phúc lợi cộng đồng.



Ba là: Dựa vào đặc điểm tình hình, nhu cầu của kinh tế hộ mà phải chọn ngành nghề kinh doanh dịch vụ thích hợp; trên cơ sở xây dựng phương án SXKD có tính khả thi, hiệu quả và phương ám phân phối phù hợp, đồng thời phải xác định dịch vụ nào có lãi và dịch vụ nào mang tính hỗ trợ nhằm thu hút xã viên tự nguyện tham gia.



Bốn là: Phải thực hiện công tác quy chế dân chủ về công khai tài chính, báo cáo kết quả SXKD, và việc tổ chức thực hiện mọi hoạt động của HTX nhằm tăng cường công tác giám sát của xã viên, từ đó được xã viên đồng tình ủng hộ.



Năm là: việc tổ chức thực hiện SXKD, ký hợp đồng lao động cần phải xây dựng định mức khoán việc trả công theo sản phẩm làm ra. Phải có tổng kết đánh giá khen thưởng kịp thời.



Sáu là: Cơ cấu bộ máy phù hợp, phải xây dựng quy chế hoạt động, bố trí phân công hoạt động đúng người đúng việc, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao: đội ngũ cán bộ phải có phẩm chất đạo đức, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt là phải đảm bảo được sự ổn định. Ban quản trị phải có uy tín, có năng lực, gương mẫu, tâm huyết với HTX, là người phải năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của tập thể mà đeo bám, vượt khó khăn trở ngại để xây dựng HTX. Đây là yếu tố quyết định cho việc thành bại của HTX.



Các mô hình nói trên đã chứng minh cho sự thành công của quá trình đổi mới  kinh tế HTX trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ những năm đổi mới.


I.2.2 Một số mô hình rút ra từ thực  tiễn



Từ thực tiễn nêu trên, chúng ta có thể nêu khái quát một số mô hình  như sau:


1.2.2.1. Mô hình liên doanh, liên kết



Đây là mô hình kết hợp giữa các HTXTM với nhau hoặc giữa HTXTM với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty có vốn nước ngoài...). Mô hình liên doanh, liên kết đã khai thác thế mạnh của mỗi thành viên tham gia và đạt những kết quả trên các mặt: huy động thêm nguồn vốn, chủ động nguồn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao vai trò của hoạt động hợp tác xã ở địa phương. 


       
Mô hình này có những dạng thức khác nhau như:



- Mô hình liên kết giữa các HTXTM cùng kinh doanh trên một địa bàn. Sự liên kết có thể do các HTXTM tự nguyện hoặc thực hiện trong khuôn khổ của Liên hiệp  HTXTM địa phương;


- Mô hình liên kết giữa HTXTM với HTX khác ngành (HTX sản xuất, HTX


 nông nghiệp...); 


- Mô hình liên kết giữa HTXTM với doanh nghiệp:


Đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung và thương nghiệp nhà nước nói  riêng, một số HTXTM được chọn làm đại lý bán vật tư nông nghiệp như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, một số hàng tiêu dùng thiết yếu, cung ứng hàng chính sách cho miền núi và là đại lý mua nông, lâm sản để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Theo hình thức này, HTXTM có thể được doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ vốn, cơ sở vật chất, phương tiện trong kinh doanh.  Hiện nay, một số ít HTX ở Long An, An Giang đã được doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ về vốn và cơ sở vật chất để mua lúa  phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, do doanh nghiệp nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn nên sự liên kết  trên chưa được mở rộng ở nhiều địa phương và ở nhiều mặt hàng.


Liên kết giữa  HTXTM với các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân hoặc cá nhân, hộ kinh doanh để mở rộng mạng lưới bán hàng, tổ chức sản xuất , chế biến, thu mua nông sản...


- Mô hình liên kết giữa HTXTM với HTXNN và chủ trang trại (chăn nuôi, trồng trọt): trong việc  cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất với cung ứng hàng tiêu dùng và thu mua, chế biến nông sản

1.2.2.2 Mô hình kinh doanh tổng hợp



Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối với các HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, đại lý bán các mặt hàng chính sách...). 


1.2.2.3 Ngoài ra, về mô hình còn có những hình thức sau: 


- Mô hình các HTXNN và một số ngành khác tổ chức một bộ phận hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ. Ví dụ, theo điều tra, hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ trong ngành cung ứng vật tư chiếm 36%; trong ngành điện là 52%; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi  là 41%; tiêu thụ sản phẩm 10%.


- ở một số thành phố lớn đã xuất hiện  một số (không nhiều) tổ nhóm kinh doanh thương mại-dịch vụ ở các khu vực buôn bán tập trung như chợ, trung tâm thương mại với các hình thức mua chung bán chung hoặc mua chung, bán riêng.

1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại trong các HTXNN

I.3.1. Hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTXNN

Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức của nông dân, HTX có chức năng, nhiệm vụ là tổ chức kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình sản xuất của kinh tế hộ xã viên và hộ nông dân trên địa bàn. Hộ xã viên vừa là chủ thể của HTX vừa là khách hàng của hợp tác xã. Mối quan hệ giữa  HTXNN và kinh tế hộ là mối quan hệ giữa một bên cung cấp dịch vụ ( dịch vụ đầu vào, đầu ra; nghĩa là cả mua và bán) với một bên có nhu cầu, tiếp nhận dịch vụ. Tuy nhiên do đặc điểm của HTXNN là tổ chức của nông dân, hoạt động của HTXNN là vì lợi ích của kinh tế hộ xã viên tham gia HTX. Vì thế trong các hoạt động dịch vụ của HTX vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh. Có những dịch vụ của HTX chỉ có tính phục vụ như: dịch vụ tưới tiêu nước, bảo vệ thực vật, thú y, chuyển giao khoa học- kỹ thuật.v.v... có những dịch vụ mang tính thương mại cao và phải canh tranh quyết liệt với các thành phần kinh tế khác    như: dịch vụ vật tư phân bón, thu mua chế biến tiêu thụ sản phẩm, hàng tiêu dùng, giống cây trồng con nuôi.v.v...


Qua điều tra và báo cáo của các địa phương nhiều HTXNN đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ có tính thương mại, hiệu quả dịch vụ cao và thu được nhiều lãi tạo tích luỹ cho HTX. Các dịch vụ mang tính thương mại hiện nay các HTXNN đang làm là: Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, dịch vụ giống cây trồng con nuôi, dịch vụ tiêu thụ lúa gạo, tiêu thụ rau quả, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, kinh doanh chợ, dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ ngành nghề nông thôn v.v... cụ thể như sau:

1.3.1.1. Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón

Dịch vụ này mang tính thương mại cao phải cạnh tranh với tư thương và các thành phần kinh tế khác, hình thức hoạt động dịch vụ này là HTX mua vật tư phân bón, thuốc trừ sâu của các nhà máy, tổng đại lý về bán cho xã viên đây là hoạt động quan trọng đối với nhu cầu sản xuất của kinh tế hộ. Tuy nhiên, phần lớn các HTX mới tổ chức được cung ứng phân bón cho xã viên là chủ yếu. Tỉ lệ HTX thực hiện dịch vụ trên chiếm 75% số HTX; số HTX có lãi chiếm tỉ lệ 95,8% số HTX cung ứng, mức lãi bình quân 1 HTX đạt 9,8 triệu đồng. Doanh thu bình quân 1 HTX từ hoạt động này đạt 352 triệu đồng, chiếm khoảng 40% giá trị phân bón xã viên thực tế sử dụng. Hình thức cung ứng của HTX thực hiện dưới 2 dạng: một là, mua đứt bán đoạn; hai là, ứng trước cho hộ xã viên, cuối vụ, cuối năm thanh toán cộng với tỉ lệ lãi nhất định (thông thường bằng lãi suất ngân hàng), hình thức này được áp dụng phổ biến, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn, tạo điều kiện cho hộ đảm bảo và ổn định sản xuất. Đây là hoạt động dễ mang lại lợi nhuận cho HTX, song đòi hỏi HTX cần vốn lớn, quay vòng nhanh, có hệ thống kho bãi bảo quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống cửa hàng, phương thức phục vụ và thanh toán thuận lợi cho xã viên, khách hàng, đặc biệt sự năng động của cán bộ quản lý HTX nhất là cán bộ phụ trách kinh doanh. Những vấn đề nêu trên đang còn là khó khăn đối với nhiều HTX.


1.3.1.2. Dịch vụ giống cây trồng: 

Đây là dịch vụ rất quan trọng vừa mang tính thương mại vừa đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chi phối lịch canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo báo cáo của các địa phương và kết quả khảo sát có 75% số HTX thực hiện được dịch vụ này và chủ yếu là cung ứng lúa giống.

Cách làm có 2 loại: 


Một là, hợp tác mua giống của các Công ty giống của Nhà nước, các Viện nghiên cứu hoặc các Trường đại học, của HTX có sản xuất giống cung ứng cho xã viên trên cơ sở xã viên đăng ký nhu cầu.


Hai là, ở những HTX khá, tổ chức được sản xuất giống, đã mua giống nguyên chủng hoặc siêu nguyên chủng của các Viện nghiên cứu, Trường đại học, giao khoán, hướng dẫn một số hộ sản xuất. HTX có ưu tiên đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật. Sau thu hoạch HTX mua lại sản phẩm giống để cung ứng cho xã viên, nông dân trong vùng, còn bán cho các Công ty giống hoặc HTX khác theo hợp đồng.


Tuy là dịch vụ quan trọng, xã viên rất cần HTX, nhưng vẫn còn HTX chưa thực hiện được, nguyên nhân là: cạnh tranh thị trường mạnh, đặc biệt là ở những địa bàn gần các Công ty giống, Viện nghiên cứu, gần các thị trấn, thị xã, thành phố, bến cảng, ở đó tư thương và các thành phần kinh tế khác hoạt động mạnh


1.3.1.3 Dịch vụ tín dụng


Trong thời gian qua, mặc dù Nhà nước chưa chính thức cho phép HTXNN hoạt động tín dụng, song do nhu cầu sản xuất của hộ xã viên và khả năng vốn của HTX, một số HTX đã tổ chức tín dụng nội bộ chỉ tính riêng 10 tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ đã có 11% số HTXNN thực hiện, 54/150 HTX khảo sát thực hiện tín dụng nội bộ HTX. Song chủ yếu HTX mới cho xã viên vay, chưa huy động tiết kiệm. Doanh số cho vay bình quân 1 HTX đạt 107 triệu đồng, lãi bình quân 1 HTX là 23,5 triệu đồng. Hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX đang còn những khó khăn:


- Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn HTXNN hoạt động tín dụng


- Nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của xã viên lớn nhưng nguồn vốn cho vay của HTX còn rất hạn chế


- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng HTX còn rất yếu.


1.3.1.4 Dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm


- Dịch vụ chế biến


Thời gian qua, hoạt động chế biến chủ yếu dưới hình thức hộ gia đình. Rất ít HTX tổ chức được dịch vụ này, chung cả nước mới có khoảng 1% số HTX. Trong số 150 HTX được khảo sát, có 14 HTX tổ chức chế biến. Để tổ chức được dịch vụ này, HTX đã tiến hành:


- Tìm hiểu nhu cầu thị trường và các đối tác tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng;


- Tổ chức cho xã viên sản xuất sản phẩm theo yêu cầu thị trường;


- Tổ chức thu gom bảo quản,  chế biến (sơ chế) nông sản; 


- Tổ chức tiêu thụ.


Do hoạt động còn mới lại chịu tác động mạnh của thị trường, song hoạt động của HTX đã có kết quả, có lãi, bình quân 1 HTX lãi 8,3 triệu đồng. 


- Tiêu thụ sản phẩm


Chung cả nước, số HTX thực hiện dịch vụ này chiếm tỉ lệ 10%;  Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là thóc giống và thóc thịt, rau, quả các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp.  Cách thức tiến hành:


+ HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty  của tỉnh và các khách hàng khác


+ Hợp đồng với các hộ nông dân có điều kiện tiến hành sản xuất


+ Thu gom sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng và thanh toán với các hộ sản xuất giống


Đối với sản phẩm thóc thịt, HTX tìm thị trường, tổ chức cho xã viên, nông dân tiêu thụ sản phẩm.


Quy mô dịch vụ của HTX còn nhỏ, doanh thu bình quân 1 HTX từ dịch vụ trên mới đạt khoảng 400 triệu đồng, 90% HTX hoạt động có lãi, bình quân 1 HTX lãi 12,5 triệu đồng. 


1.3.1.5 Kinh doanh các ngành nghề khác


Ngoài các hoạt động dịch vụ, số HTX tổ chức kinh doanh các ngành nghề còn rất ít, 2/32 HTX khảo sát có hoạt động trên, nhưng chủ yếu là kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu, các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp, qui mô kinh doanh còn nhỏ bé. Doanh thu bình quân 1 HTX mới đạt 139,9 triệu đồng, lãi đạt 4,6 triệu đồng.


I.3.2. Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTXNN và một số mô hình thương mại dịch vụ. 

1.3.2.1 Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTXNN

Có thể khái quát các dạng tổ chức và hoạt động của các HTXNN như sau:


-  HTX dịch vụ tổng hợp: đây là mô hình tổ chức và hoạt động  chủ yếu ở đồng băng sông Hồng, đặc điểm của loại mô hình này là HTX làm những dịch vụ mà HTX có thể làm được tuỳ vào khả năng của HTX, song phổ biến là các hoạt động dịch vụ chủ yếu như: tưới tiêu, khuyến nông, cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, hoạt động tín dụng nội bộ. 


- HTX chuyên ngành: loại hình HTX này có rất ít như HTX chuyên ngành rau quả, bò sữa, chăn nuôi lợn, sản xuất giống lúa và thường ở các ven đô gắn với nhu cầu của thị trường. Hoạt động chính của HTX là cung ứng vật tư, kỹ thuật và thu gom, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên thông qua ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế. Mô hình tổ chức HTX này chưa phát triển mạnh nhưng trong tương lai có nhiều triển vọng đặc biệt ở những vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gần đô thị, các nhà máy chế biến.


- HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ nông sản 


Hình thức tổ chức HTX này đang được xuất hiện trong cả nước Nội dung hoạt động của HTX ngoài việc tổ chức dịch vụ cho kinh tế hộ, HTX tổ chức nông dân sản xuất sản phẩm hàng hoá, thu gom, bảo quản, chế biến (sơ chế) và tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp.  Đây là loại hình tổ chức HTX có nhiều triển vọng đã gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và phát triển ngành nghề nông thôn. 


 - HTX dịch vụ - kinh doanh đa ngành nghề: ngoài việc tổ chức dịch vụ kinh tế hộ, HTX còn tổ chức hoạt động kinh doanh và phát triển ngành nghề. Mô hình HTX này còn rất ít và cũng mới ở giai đoạn mở đầu như HTX An Mỹ - Hà Tây, HTX Yên Bắc,tinh Hà Nam, HTX Nghĩa Hồng, HTX An Thắng tỉnh Nam Định... Đây là mô hình tổ chức HTX có hiệu quả, sử dụng lao động và khai thác tiềm năng của địa phương để phát triển sản xuất; lấy hoạt động có lãi bù cho hoạt động bị lỗ; đặc biệt là tạo được mối liên kết giữa người sản xuất (hộ xã viên) với HTX và thành phần kinh tế khác thúc đẩy hoạt động của HTX theo cơ chế thị trường. Đã xuất hiện nhiều mô hình HTX làm ăn giỏi.


1.3.2.2. Một số mô hình tổ chức hoạt động thương mạidịch vụ.

* HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm


Khảo sát 32 HTX vùng đồng bằng Bắc bộ, có 2 HTX hoạt động theo mô hình này: HTX dịch vụ - chế biến, tiêu thụ sản phẩm Ngang Nội - Bắc Ninh, HTX Đông Dư - Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hình thức gắn giữa hoạt động dịch vụ với chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu của hộ xã viên về sản xuất và tiêu thụ nông sản.


Phương hướng hoạt động của HTX:


- Tổ chức dịch vụ đầu vào cho hộ xã viên, đặc biệt là hướng vào các sản phẩm chế biến, hàng hoá


- Thu gom, chế biến nông sản


- Tổ chức tiêu thụ


Để thực hiện vấn đề trên, HTX đã tiến hành:


- Tìm hiểu thị trường: HTX đã ký hợp đồng với các công ty, cơ quan xuất khẩu, khách hàng nội địa về tiêu thụ nông sản, với công ty giống và cung cấp giống cây trồng.

- Hướng dẫn nông dân bố trí cây trồng, tạo thành những vùng sản xuất tập trung. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác, bảo quản, thu hoạch sản phẩm, ký hợp đồng tiêu thụ cho hộ xã viên


- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đầu vào cho sản xuất kinh tế hộ 


- Thu gom sản phẩm, chế biến và tiêu thụ: trên cơ sở hợp đồng ký kết về số lượng, chất lượng và thời gian giao sản phẩm. HTX có kế hoạch thu hoạch, chế biến thông báo cho hộ xã viên.


Mô hình tổ chức trên, ngoài việc HTX tổ chức hoạt động dịch vụ đầu vào như: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, làm đất, điện, khuyến nông, vật tư nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất hộ xã viên, HTX còn thu gom, chế biến và tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm cho xã viên.


HTX Ngang Nội đã giúp nông dân tiêu thụ 18 tấn thóc giống và lạc giống, doanh thu 63 triệu đồng, thu gom 178 tấn dưa chuột, tổ chức chế biến được 49 vạn hộp để xuất khẩu, doanh thu đạt 99,2 triệu đồng, HTX Đông Dư - Hà Nội thu mua dưa chuột bao tử và ngô non bao tử của xã viên, tổ chức chế biến. Hàng năm chế biến và đưa ra thị trường 2 vạn sản phẩm, tổng doanh thu 200 triệu đồng.

 Mô hình HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội

HTX được thành lập mới trên cơ sở đình chỉ hoạt động HTXNN cũ và đăng ký kinh doanh theo Luật năm 1998, với số xã viên ban đầu thành lập 35 người, định giá cổ phần 50.000đ, HTX đã tiếp quản cơ sở vật chất của HTX do UBND xã giao bao gồm hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện để phục vụ sản xuất, đời sống công động dân cư. Sau một vài năm, hoạt động với sự tác động ảnh hưởng của HTX đối với phát triển kinh tế hộ, nhiều nông dân đã xin ra nhập HTX. 


Hoạt động của HTX bao gồm: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, khuyến nông, dịch vụ làm đất, kinh doanh chế biến, tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các mặt hàng khác phục vụ sản xuất, đời sống nông dân.


Hoạt động của HTX ngày càng đầy đủ và tốt hơn đối với phát triển kinh tế hộ. Lượng phân bón, thuốc sâu, thuốc thú y, thức ăn gia súc HTX cung cấp chiếm 80% thị phần trên địa bàn xã; giảm giá điện sinh hoạt từ 700đ xuống 600đ/kW. Tổ chức thu mua hết sản phẩm dưa chuột và ngô non bao tử của xã viên từ 500 - 600 ngàn tấn. Giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên, lúc thời vụ lên tới 80 lao động để chế biến sản phẩm đóng hộp xuất khẩu. Lương bình quân 1 lao động 400.000đ/tháng.


Bình quân từ 1999 - 2003, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt 1,2 tỉ đồng. Riêng năm 2002 là 1,3 tỉ đồng, lãi 115 triệu đồng. Lãi sau khi trừ thuế HTX dành 40% chia theo vốn góp.

- Những khó khăn của HTX:


+ Thiếu phương tiện vận chuyển


+ Thiếu mặt bằng sản xuất, chế biến, kho chứa, cửa hàng: hiện nay, HTX phải đi thuê mặt bằng


+ Thiếu vốn, đặc biệt là vốn lưu động để đầu tư thiết bị bảo quản, chế biến, vận chuyển


+ Thị trường còn hẹp và không ổn định


- Những yếu tố quyết định thành công của HTX


 + Bộ máy quản lý HTX năng động, gọn nhẹ, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với kinh tế tập thể


 + Phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, đặc biệt giải pháp huy động vốn trong lúc vốn góp của xã viên rất nhỏ so với nhu cầu


  + Đặc biệt quan tâm đến lợi ích của xã viên; ngoài việc đáp ứng yêu cầu và hạ giá các khâu dịch vụ, HTX còn dành tỉ lệ lãi thoả đáng để phân phối theo vốn góp xã viên, nguồn động lực chính để thu hút vốn từ xã viên để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

 * HTXNN sản xuất kinh doanh tổng hợp 


HTX  Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam


Xã Yên Bắc thuộc vùng đồng chiêm trũng, nằm phía bắc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tổng dân số toàn xã là 10.800 khẩu, có phân bố ở 12 thôn xóm, trong đó hộ xã viên 2578 hộ.


Ngành nghề chính là sản xuất 2 vụ lúa và cây vụ đông, ngoài ra còn phát triển một số ngành nghề phụ như: Sản xuất giống, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, tiêu thụ sản phẩm, thêu ren, mộc, nề, mây giang đan, vận tải, dịch vụ buôn bán nhỏ...

Tổng diện tích hành chính toàn xã 
: 932,27 ha


Trong đó, diện tích đất nông nghiệp
:  691,7 ha


Ngày 04 tháng 05 năm 1999, HTX tiến hành đại hộ đại biểu xã viên chuyển đổi theo Luật HTX, đổi tên là HTXNN thành HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp.


- Về cơ cấu cán bộ quản lý gồm: 10 người


+ Ban quản trị có 3 người (1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 uỷ viên ban quản trị)


+ Ban kiểm soát có 3 người (1 trưởng kiểm soát và 2 uỷ viên bán chuyên trách)


+ Bộ phận chuyên môn giúp việc có 4 người (1 kế toán trưởng, 2 kế toán viên và 1 thủ kho kiêm thủ quỹ)


Cùng 7 đội, tổ chuyên môn dịch vụ và 21 đơn vị tiếp nhận dịch vụ ở các thôn, xóm. HTX có 2578 xã viên (xã viên là đại diện hộ)

- Trên cơ sở nguồn tài sản, vốn quỹ của HTX cũ, HTX mới không huy động vốn góp của xã viên.


+ Tính đến ngày 31/12/2002:



+ Tổng nguồn vốn HTX
: 1.416.904.745đ



+ Nguồn vốn cố định
:   670.842.076đ



+ Nguồn vốn lưu động
:    746.062.669đ


Từ khi HTX chuyển đổi theo Luật HTX, vốn HTX không những bảo toàn mà còn tăng trưởng 0,9% so với năm 1998


+ Một số tài sản có giá trị chủ yếu của HTX đó là:


Hệ thống lưới điện hạ thế, trạm bơm, kênh mương, 3 máy kéo MTZ 50, cửa hàng bán xăng dầu...


- Hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX


+ HTX luôn luôn tiếp thu và ứng dụng các thành tựu tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến các hộ xã viên, thông qua các lớp học câu lạc bộ khuyến nông cơ sở.


+ Cùng với việc quy hoạch, định hướng sản xuất cho hộ xã viên HTX đã mở rộng và từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng các khâu dịch vụ, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất cho các hộ xã viên


+ Dịch vụ đầu vào gồm 5 dịch vụ: Dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ làm đất, dịch vụ thuỷ nông - bảo vệ, dịch vụ thú y,  dịch vụ điện.


-  Kết quả hoạt động:

Các khâu dịch vụ của HTX chủ yếu mang tính chất phục vụ cho các hộ xã viên. Tổng doanh thu năm 2002 là 4028 triệu đồng, lãi 92,8 triệu đồng; cụ thể là:


+ Dịch vụ bảo vệ thực vật lãi:


:  3.467.643đ


+ Dịch vụ thuỷ nông



:   3.542.713đ


+ Dịch vụ làm đất




:   7.366.599đ


+ Dịch vụ giống cây trồng



: 14.717.869đ
  


+ Dịch vụ thú y




:      673.500đ


+ Kinh doanh xăng dầu và sản xuất vật liệu
: 20.240.467đ


+ Tiêu thụ sản phẩm



: 28.000.000đ


Từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đã mang lại lợi ích cho HTX, đặc biệt là lợi ích của các hộ xã viên. Năm 2000 các hộ xã viên hưởng lợi 250 đến 300 triệu đồng. Năm 2002, các hộ xã viên hưởng lợi khoảng 350 triệu đồng từ việc đơn giá các khâu dịch vụ đều thấp hơn so với các địa phương trong huyện (như dịch vụ làm đất). Đặc biệt là dịch vụ giống cây trồng, hàng năm tổ chức sản xuất và tiêu thụ giống nguyên chủng các loại cho các hộ xã viên đạt từ 500 đến 600 tấn. Xã viên hưởng lợi 200 đến 250 triệu đồng. 


Ngoài ra, HTX còn ký hợp đồng tổ chức sản xuất và tiêu thụ dưa chuột xuất khẩu cho các hộ xã viên từ năm 2000 đến nay, mỗi năm đạt sản lượng từ 700 đến 800 tấn, xã viên thu lợi từ 150 - 250 triệu đồng/năm. Trong những năm qua, HTX luôn dành một phần chi phí để hỗ trợ cho các thôn xóm mở 6 lớp học nghề phụ như: thêu ren, mây giang đan, với số hội viên tham gia trên 300 người. HTX tổ chức các đợt đi thăm quan học tập các mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh, để tạo điều kiện cho các hộ xã viên trong HTX tiếp thu thêm nghề phụ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho xã viên.


- Nguyên nhân dẫn đến các kết quả đạt được :     


+ Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ kịp thời của các cấp, các ngành cấp trên, của địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của đảng uỷ - HĐND - UBND xã, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương, coi xây dựng, phát triển HTX là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. 


+ Việc lựa chọn, quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ từ Ban quản trị đến đội, tổ chuyên môn giúp việc trong HTX, trước hết phải có sự nhiệt tình, tâm huyết và được qua đào tạo, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của HTX.


 + Trên cơ sở cơ chế chính sách của Nhà nước, HTX có cơ chế khuyến khích đội ngũ cán bộ và xã viên HTX như: Đảm bảo chế độ thù lao, thưởng phạt nghiêm minh đã gắn bó trách nhiệm và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của từng khâu dịch vụ. 


 + Thường xuyên tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, các công ty trạm trại... để tiếp cận các thông tin kinh tế, kỹ thuật và mở rộng các đối tác trong kinh doanh dịch vụ. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho các hộ xã viên.


+ Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, quản lý các hoạt động của HTX theo đúng điều lệ HTX đã xây dựng và pháp lệnh thống kê, kế toán quy định.

- Một số hạn chế của HTX : 


+ Công tác quy hoạch, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn chậm như quy hoạch cải tạo đồng ruộng, chuyển chân ruộng trũng năng suất thấp sang sản xuất lúa - cá - và cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm; chuyển đổi cơ cấu thời vụ; cơ cấu giống, tăng diện tích giống lúa mới có năng suất, chất lượng để xuất khẩu và diện tích rau, củ, quả xuất khẩu. Vì vậy, chưa phát huy đầy đủ tiềm năng kinh tế địa phương và kinh tế hộ


+ Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của HTX còn thấp, chưa tổ chức được khâu chế biến, phát triển ngành nghề nông thôn và cung cấp tín dụng mà xã viên đang yêu cầu


+ Cơ chế quản lý HTX đã được củng cố, như quản lý tài sản, vốn quỹ, định mức kinh tế kỹ thuật, song việc phân phối lãi còn chưa thực hiện đúng Luật, chưa khuyến khích được xã viên góp thêm vốn góp cũng như việc sử dụng dịch vụ của HTX


Để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn sản xuất kinh tế hộ và phát triển kinh tế địa phương, HTX đang gặp khó khăn 


+ Cải tạo đồng ruộng nhất là hệ thống kênh mương để bố trí lại cơ cấu sản xuất

+ Nâng cấp hệ thống điện


+ Mặt bằng và vốn để xây dựng cơ sở chế biến rau quả, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên và xây dựng cơ sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn.


* HTX chuyên ngành


 Tiêu biểu là HTX bò sữa Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội


Xã Phù Đổng nằm ở tả ngạn sông Đuống thuộc ngoại thành Hà Nội. Ngoài diện tích 400 ha trồng lúa còn 247 ha đất bãi ven sông. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhu cầu thị trường về sản phẩm sữa, nông dân đã phát triển đàn bò sữa. Tới nay, toàn xã có trên 400 hộ nuôi bò sữa, tổng đàn 1000 con. Do yêu cầu và tự nguyện của nông dân, HTX chuyên ngành bò sữa được thành lập năm 1998, đến nay, đã có 60 hộ xã viên, thu hút 15% số hộ nuôi bò sữa.


- Hoạt động của HTX gồm:


+ Tư vấn cho các hộ xã viên về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác, bảo quản sữa bò tươi


+ Dịch vụ thú y và cung ứng thức ăn hỗn hợp cho bò sữa

+ Dịch vụ chọn, phối giống


+ Thu gom, bảo quản và tiêu thụ sữa bò tươi


Hàng năm, HTX đã tổ chức tốt các dịch vụ không chỉ cho xã viên HTX mà cả hộ nông dân khác, tổ chức thu mua hết và tiêu thụ sản phẩm sữa tươi cho xã viên, đảm bảo đàn bò sữa phát triển qua các năm, tăng thu nhập cho xã viên; HTX lãi bình quân hàng năm (2000 - 2003) đạt 54 triệu đồng. HTX đã dành 80% lãi phân phối theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của HTX, 1000 đồng vốn góp được chia 1200 đồng.


- Một số khó khăn:

+ Là HTX thành lập mới, chuyên ngành bò sữa đòi hỏi kỹ thuật cũng như đầu tư lớn


+ Chưa có cơ sở vật chất, thiết bị bảo quản và chế biến


+ Phương tiện vận chuyển cung ứng vật tư, vận chuyển sữa tươi


+ Thiếu cán bộ kỹ thuật thú y, chăn nuôi


+ Thiếu vốn để đầu tư cho xã viên phát triển đàn bò theo quy mô vừa và nhỏ

1.3.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động thương mại trong các HTX NN

1.3.3.1. Những kết quả đã đạt được

- Nhìn chung hoạt động thương mại trong các HTXNN được hình thành và phát triển cùng với quá trình chuyển đổi  HTXNN sang hoạt động theo luật HTX. Hoạt động của HTX chủ yếu là dịch vụ cho quá trình sản xuất của kinh tế hộ xã viên và hộ nông dân, hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng được khẳng định và là một trong những hoạt động cần thiết để duy trì và phát triển HTXNN.


- Tuy hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTXNN còn ít và đơn điệu, nhiều HTX chưa tổ chức được các dịch vụ này. Song hoạt động của hình thức dịch vụ này đã thu được kết quả khá rõ nét, hiệu qủa cao nhiều HTX lợi nhuận và tích luỹ chủ yếu thu từ những hoạt động này. Đây là cơ sở vững chắc để duy trì và phát triển HTXNN.


- Tiềm năng để mở rộng hoạt động thương mại dịch vụ trong HTXNN còn rất lớn và ngày càng lớn gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH và sản xuất hàng hoá. 


1.3.3.2 Những hạn chế, yếu kém 

- Số HTXNN tổ chức thực hiện thương mại dịch vụ còn ít, chưa ổn định, chưa vững chắc. Hoạt động dịch vụ của HTX còn khó khăn, quy mô và doanh số còn nhỏ. Hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên, hộ nông dân mới chủ yếu dừng lại ở dịch vụ đầu vào, một số khâu thiết yếu. Chất l​ượng dịch vụ ở nhiều HTX còn chư​a đáp ứng yêu cầu xã viên. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của HTX còn thấp, ch​ưa tư​ơng xứng với tiềm năng phát triển kinh tế trong thời gian qua. HTX chưa đủ sức cạnh tranh trên thị tr​ường, chư​a có sức hấp dẫn, lôi cuốn xã viên và ngư​ời lao động gắn bó tích cực xây dựng HTX.


- Tính nhạy bén trong kinh doanh của các HTXNN còn yếu kém, do điều hành mang tính tập thể. Mặt khác địa bàn nông thôn xa, giao thông đi lại khó khăn thường bị thua thiệt trong việc mua, bán và ký hợp đồng buôn bán.


1.3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, yếu kém


- Nền sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp; phân công lao động và sản xuất hàng hoá chưa phát triển, dẫn đến nhu cầu mua bán trao đổi hàng hoá chưa cao. Mặt khác, quy mô kinh tế hộ còn nhỏ bé, đất đai manh mún, lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp dẫn đến sức mua thấp; vì vậy hoạt động thương mại dịch vụ của HTXNN còn đơn điệu, quy mô hạn chế.


- Kinh doanh thương mại đòi hỏi cần vốn lớn và cơ sở vật chất kho tàng cơ sở vật chất kỹ thuật của HTX nghèo nàn và xuống cấp: khoa học, công nghệ chưa phát triển lại trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Những vấn đề trên là yếu tố tác động không nhỏ đến tổ chức và hiệu quả hoạt động  dịch vụ của HTX.


- Do những khó khăn lịch sử để lại như tình trạng quản lý yếu kém của HTX cũ đã làm cho nhiều người ấn tượng với tổ chức HTX. Một số vấn đề đến nay chưa được làm rõ như tài sản chung của HTX với việc phục vụ cả cộng đồng, nợ của xã viên với HTX ... chưa được giải quyết dứt điểm đã làm cản trở quá trình đổi mới và phát triển HTX, nhất là các hoạt động mua, bán giữa HTXNN với hộ xã viên HTX và hộ nông dân trong địa bàn.


- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX, đặc biệt là chủ nhiệm, kế toán trưởng, trưởng kiểm soát là yếu tố mang tính quyết định đến thành công của HTX. Tuy nhiên, đội ngũ này đang còn những bất cập, trình độ văn hoá cũng như trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đối với một đơn vị kinh tế tập thể, hoạt động theo cơ chế thị trường.


 Khảo sát 25 HTX, tỉ lệ chủ nhiệm có trình độ trung, đại học chiếm 52%, kế toán trưởng 53%, trưởng kiểm soát 28%. Số chủ nhiệm đã qua bồi dưỡng cơ chế quản lý HTX trong cơ chế thị trường chiếm tỉ lệ 64%. Các cán bộ quản lý khác, tổ, đội trưởng dịch vụ chưa tinh thông nghiệp vụ


- Phần lớn chủ nhiệm HTX chưa an tâm, hăng hái lãnh đạo HTX, cải tiến quản lý, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX và không ổn định. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân mức thù lao thấp (bình quân lương chủ nhiệm từ 250.000đ - 400.000đ/tháng), chưa có chế độ đãi ngộ khi đến tuổi nghỉ hưu. Mặt khác, chủ nhiệm HTX tuy do Đại hộ xã viên bầu nhưng lại nằm trong cơ cấu lãnh đạo Đảng hoặc chính quyền cơ sở nên dễ điều động khi cần thiết.


- Vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX còn hạn chế: HTXNN chủ yếu xã viên là những hộ nông dân nghèo, tiềm năng thực lực kinh tế và năng lực cán bộ quản lý HTX còn thiếu và yếu cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế khác thì mới phát triển được. Trong khi đó các doanh nghiệp Nhà nước chưa thực sự quan tâm đến HTXNN trong việc liên doanh, liên kết giúp đỡ HTX mở rộng hoạt động mà chỉ muốn làm ăn với tư nhân.


- Chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác nói chung chưa tạo ra những điều kiện về hành lang pháp lý đủ mạnh, khuyến khích, tác động, thúc đẩy HTX phát triển.


1.4. Vai trò quản lý Nhà nước đối với tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn


I.4.1. Một số thành tựu.


- Nhà nước ban hành luật HTX năm 1996 và các văn bản pháp luật có liên quan, đã tạo ra môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi tạo diều kiện cho việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM.


- cơ chế chính sách về thương mại đã có tác động và tạo nên sự chuyển biến của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại từ trung ương xuống địa phương. quá trình cải cách hành chính đã giảm được một số thủ tục hành chính gây phiền hà, tốn kém cho các HTX như cơ bản bãi bỏ giấy phép xuất nhập khẩu, giảm đến mức tối đa các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch…


- Bộ Thương mại và Liên minh HTX Việt nam đã phối hợp xây dựng được một số chương trình hoạt động, một số nội dung đã được thực hiện có kết quả như: chỉ đạo ,hướng dẫn các sở thương mại định hướng hoạt động của các HTXTM ; Một số địa phương đã giúp đỡ các HTX cung ứng nguồn hàng, sử dụng các HTX làm đại lý và phối hợp cung ứng các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào dân tộc miền núi.


1.4.2 Những vấn đề tồn tại


- Hoạt động quản lý nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn còn nhiều tồn tại và chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và phát động. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ; Chưa tạo lập được cơ chế, chính sách hợp lý để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thị trường ở nông thôn. Những mối quan hệ truyền thống được xác lập trong cơ chế cũ giữa thương nghiệp - sản xuất, giữa thương nghiệp quốc doanh - HTXTM, không được đổi mới cho phù hợp với cơ chế thị trường để hình thành những kênh lưu thông ổn định chưa hình thành mạng lưới phân phối cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hoá, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. Chưa nhận thức hết vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác xã  trong nền kinh tế nhiều thành phần. Vì vậy, sức mạnh tổng hợp của thương nghiệp quốc doanh và HTX không được phát huy.


 
- So với qui định của Nghị định 02/CP của Chính phủ ngày 5 tháng 1 năm 1997 hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đối với HTX còn  nhiều khiếm khuyết. Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các HTX không được các cơ quan hữu quan thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền ở một số huyện, xã thiếu quan tâm theo dõi, giúp đỡ, củng cố, xây dựng HTXTM; có nơi, sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước còn mang tính hình thức, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngại khó trong chỉ đạo chuyển đổi, nên chỉ muốn giải thể hết HTXMB cũ, chưa giúp đỡ xây dựng HTX mới. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi, thành lập mới và hoạt động kinh doanh của các HTXTM không được tập trung xem xét, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đồng bộ như  vấn đề quyền sử dụng đất, vướng mắc về công nợ dây dưa, tài sản  và các chính sách đối với cán bộ   v.v...  



Về thành lập và đăng ký kinh doanh: Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh còn nhiều phiền hà, nên thời gian cần thiết để thành lập một HTX thường kéo dài. Ngoài ra, còn phải trả một “khoản phí” phi chính thức và tốn kém chi phí đi lại.; Về giấy phép hành nghề: Khi thành lập HTX, cơ quan quản lý yêu cầu phải có giấy phép hành nghề hoặc giấy phép kinh doanh có điều kiện. Điều này cũng làm trở ngại cho hoạt động của HTXTM. Kết quả khảo sát cho thấy, nên quy định giấy phép hành nghề hoặc giấy phép kinh doanh có điều kiện được cấp sau khi HTX đã thành lập.


- khung khổ pháp lý đối với các HTX ở Việt Nam hiện còn không ít hạn chế: 




+ Hệ thống pháp luật đang trong quá trình đổi mới nên chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, thiếu những đạo luật quan trọng để tạo ra khung khổ pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường.



+ Một số điều khoản của luật HTX 1996, sau một thời gian thực hiện chưa sát tình hình thực tế hoạt động của HTXTM, cần được bổ sung cho phù hợp. 



+ Còn thiếu những điều khoản để khuyến khích các HTXTM liên doanh với nước ngoài, đầu tư công nghệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu...


II. Đánh giá thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn


Bảng  1: Tỷ trọng hợp tác xã Thương mại trong tổng số hợp tác xã ở một số địa phương tính đến tháng 6/2004 (chỉ tính các địa phương có số lượng HTXTM từ 2 con số trở lên)


		STT


(1)

		Địa phương


(2)

		HTXTM


(3)

		HTX


(4)

		Tỉ trọng (%)


(3)/(4) = (5)

		Ghi chú


(6)



		1

		TP Hà Nội

		23

		682

		3,37

		



		2

		Lạng Sơn

		10

		71

		14,0

		



		3

		Hà Giang

		33

		662

		4,98

		



		4

		Hải Phòng

		31

		569

		5,44

		



		5

		Nam Định

		29

		439

		6,6

		



		6

		Đắc Lắc

		30

		344

		8,7

		



		7

		TP Hồ Chí Minh

		83

		347

		23,9

		



		8

		Cần Thơ

		22

		238

		9,2

		





Bảng 2  : Phân loại các hợp tác xã tính đến tháng 6/2002 (61 tỉnh thành trên cả nước)

		STT

		Các loại  HTX

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)



		1

		Tổng số HTX trên toàn quốc

		14.288

		



		2

		HTXNN

		8.730

		61,35



		3

		HTXTM

		410

		2,88



		4

		HTX Công nghiệp

		1.839

		12,92



		5

		HTX Vận tải

		1.068

		7,50



		6

		HTX Tín dụng

		924

		6,49



		7

		HTX Xây dựng

		456

		3,20



		8

		HTX Thuỷ sản

		460

		3,23



		9

		Các loại HTX khác

		172

		1,20





Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam (2002) (Ghi chú: về Bảng 1 & Bảng 2 xin xem phần phụ lục) 

Bảng 3: Tình hình tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ trong các  HTXNN. (Kết quả điều tra 150 HTXNN)











Đơn vị: HTX


		SỐ TT

		Dịch vụ

		Năm 2000

		Năm 2001

		năm 2002

		Ghi chú



		1

		DV cung ứng VT, phân bón

		93

		95

		96

		



		2

		DV tín dụng nội bộ

		54

		54

		54

		



		3

		DV tiêu thụ lúa gạo

		33

		35

		34

		



		4

		DV tiêu thụ rau quả

		8

		10

		13

		



		5

		DV tiêu thụ SP chăn nuôi

		3

		7

		8

		



		6

		KD chợ, cho thuê cửa hàng

		8

		9

		10

		



		7

		Chế biến

		14

		14

		8

		



		8

		Cung ứng VT, TTSP

		6

		4

		7

		



		9

		DV ngành nghề thủ công

		12

		12

		16

		





 Nguồn: Cục HTX và thị trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.1. Những thành tựu



Kinh tế HTX nói chung, HTXTM nói riêng vẫn tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Trên địa bàn nông thôn hiện nay,  các HTX  đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở cả hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh thương mại. Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của HTX trong quá trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn, đặc biệt  trong ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.  Tuy vậy, điều có thể khẳng định là HTXTM chỉ có thể tồn tại và phát triển  khi cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và Liên minh HTX các cấp thực sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện.  


-  Từ kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTX đã tạo ra sự chuyển biến bước đầu nhưng rất rõ nét trong nhận thức của cán bộ, xã viên và nhân dân về  những mô hình HTXTM kiểu mới. Thông qua các HTXTM điển hình trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản và làm dịch vụ, niềm tin của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới  ngày càng tăng. Từ đó, xã viên thấy rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng và phát triển HTXTM.  Có thể nói  quyền lợi  chung của HTX gắn rất chặt với quyền lợi thiết thực của mỗi xã viên nên sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của họ đối với HTX cũng vì thế được nâng cao hơn. Thực tế  đã cho thấy, mô hình HTX đa chức năng là mô hình thích hợp trong giai đoạn hiện nay, có thể áp dụng ở rất nhiều địa bàn, khu vực. 


- Kinh tế  hợp tác xã nói chung và các hợp tác xã thương mại nói riêng đã và đang phát triển trong quá trình đổi mới toàn diện về nội dung hoạt động, về mô hình tổ chức, về cơ chế quản lý để thích ứng  từng bước với cơ chế kinh tế thị trường. Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật về HTX ra đời trong những năm đổi mới đã hoàn chỉnh hệ thống pháp lý cho kinh tế HTX phát triển trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các HTXTM chuyển đổi và thành lập mới đã thể hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của HTX, được giải phóng khỏi những ràng buộc của cơ chế quản lý cũ, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh như các thành phần kinh tế khác.  Quá trình chuyển đổi và phát triển mới các HTXTM theo Luật đã diễn ra hết sức phong phú, đa dạng về hình thức, trình độ và ở nhiều quy mô khác nhau. Có thể nói, với cơ chế chính sách hiện nay, HTXTM có khả năng phát triển và cạnh tranh được với các thành phần kinh tế khác ở khu vực thành thị. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, HTXTM  cần có sự  hỗ trợ nhiều hơn từ phía Nhà nước thì mới có thể hình thành và phát triển được. Đối với những vấn đề nổi cộm như tiêu thụ nông sản cho kinh tế hộ và kinh tế trang trại, Nhà nước cần phải có những chính sách  khuyến khích, hỗ trợ đặc biệt, thích hợp với từng vùng kinh tế, từng thời điểm và từng mặt hàng mới có thể phát huy những lợi thế của HTXTM.


2.2.   Nguyên nhân của những mặt được

- Nhà nước ban hành Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo ra môi trường pháp lý cũng như  cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM.



- Sự nỗ lực chủ quan của từng HTXTM giữ vai trò quyết định, trong đó, nổi lên vai trò của chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX. Họ là những người năng động, tháo vát, thực sự tâm huyết, nhiệt tình với phong trào; biết dựa vào một số xã viên nòng cốt có kinh nghiệm trong sản xuất-kinh doanh; biết tập trung và phát huy được trí tuệ, vốn góp và công sức của xã viên, đặc biệt trong việc xác định mô hình tổ chức, phương hướng và nội dung  hoạt động kinh doanh của HTX. Thành công của các HTX cũng gắn liền với việc bảo đảm lợi ích của xã viên và người lao động,  bảo đảm dân chủ trong quản lý HTX, đặc biệt là quản lý tài chính.


- HTXTM tồn tại và có bước phát triển một phần quan trọng nhờ cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đặc biệt là tổ chức Liên minh HTX các cấp đã  quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện. Các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển HTXTM về cơ bản đã được tôn trọng. 



2.3. Những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân


2.3.1 Những yếu kém, tồn tại


- Phát triển các HTXTM  ở khu vực nông  thôn,  miền núi  còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt  ở các tỉnh như Bắc Cạn,  Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Ngãi v.v... Số HTXTM hoạt động khá trên địa bàn nông thôn, tham gia thị trường như một chủ thể mạnh còn rất ít. Một số Tỉnh đông dân cư song số HTXTM rất ít, Thanh hoá: 6 HTXTM; Nghệ An: 8 HTXTM (ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn).

Từ Bảng 1 & bảng 2 nêu trên ta thấy:

+ Theo thống kê các HTXTM đăng ký kinh doanh theo điều lệ mẫu về HTXTM thì số lượng các HTXTM còn rất nhỏ bé: 410 HTX (bao gồm cả thành thị và nông thôn) trên tổng số: 14.288 HTX chiếm tỷ lệ: 2, 88% (số liệu năm 2002 )

+ Phần lớn HTXTM vẫn thuộc loại hình qui mô nhỏ vốn ít (bình quân  vốn của 1 HTXTM khoảng 400 - 500 triệu đồng), cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, kinh nghiệm kinh doanh trong cơ chế thị trường còn rất mỏng (xem phụ lục 1 và 2). Hầu hết các HTXTM vẫn chưa xác định phương án, kế hoạch kinh doanh dài hạn, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn trong HTX còn yếu gần 50% chưa qua đào tạo, trong số chủ nhiệm được đào tạo, chỉ có 12,79% có trình độ đại học (Xem phụ lục 10) . Số xã viên danh nghĩa trong  một số  HTXTM đã chuyển đổi còn quá đông. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh của các HTXTM còn thấp, một số HTX không có tích luỹ để tái đầu tư, mở rộng kinh doanh. Hiện tại, tỷ lệ HTX thuộc diện trung bình khá cao (50,88 %) và còn 16,28% được xếp vào diện yếu kém; 13,28% số HTX kinh doanh chỉ đủ bù đắp chi phí và số thua lỗ chiếm 16,41%. Do có một số hạn chế,  nên tổ chức kinh tế HTX khó thu hút được những người có trình độ, kinh nghiệm  hoặc đã qua đào tạo tham gia  HTXTM.


+ Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội còn chiếm tỷ trọng thấp (từ 1996 đến 2000 chưa năm nào vượt qua mức 1%). Một số HTXTM tuy thực hiện được một số loại dịch vụ phục vụ  kinh tế hộ  nhưng phần lớn mới chỉ  thực hiện được dịch vụ đầu vào,  số HTX  tiêu thụ được nông sản cho nông dân chưa nhiều. Vai trò của HTXTM ở vùng nông thôn còn mờ nhạt, quan hệ giữa các HTXTM với thương nghiệp nhà nước và giữa các HTX với nhau còn lỏng lẻo, kém hiệu quả. 


+ Nhiều HTXTM  hầu như chưa được hưởng gì từ  chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước ( xem phụ lục 6 và 7).

+ Trước thực tiễn nêu trên, hầu hết các HTXTM không chỉ kinh doanh các  lĩnh vực đã đăng ký mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, xuất hiện xu hướng liên doanh, liên kết với các loại hình HTX khác, và với các doanh nghiệp. Ngược lại, hầu hết các loại hình HTX khác (HTX nông nghiệp, HTX công nghiệp, HTX vận tải v.v…) đều kinh doanh thương mại và dịch vụ.


+ Tuy nhiên, nếu chỉ tính các hoạt động thương mại và dịch vụ của HTXTM và HTX dịch vụ vận tải, HTX tín dụng thì ta có số liệu là: 16,27% trên tổng số các HTX (HTXTM: 2,28%; HTX dịch vụ vận tải: 7,50%; HTX tín dụng: 6,49%). Chưa kể hầu hết các HTX nông nghiệp đều có hoạt động thương mại dịch vụ và các hoạt động này chiếm vị trí quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của HTXNN trong thời gian qua(xem bảng 3). Như vậy, trên thực tế các hoạt động thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ khá lớn.

Từ thực tiễn nêu trên cho thấy:

+ Việc thực hiện đăng ký kinh doanh
đối với HTX theo 6 điều lệ mẫu (HTXTM, HTXNN, HTXCN,…) không còn phù hợp.(từ 1997 đến trước khi có luật HTX năm 2003)

+ Cần chỉnh lý và bổ xung luật HTX 1996.


Vì vậy: Luật HTX  tháng 11 năm 2003 đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2004.

2.3.2 Nguyên nhân tồn tại, yếu kém và chậm phát triển của HTXTM



 - Trong nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế tham gia khi hệ thống HTX mua bán tan dã ,kinh doanh thương mại-dịch vụ, kinh tế tập thể nói chung và HTXTM nói riêng còn nhỏ bé so với thương nghiệp tư nhân với hàng chục ngàn công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và trên 1,5 triệu cá nhân, hộ kinh doanh, chiếm trên 70% thị phần bán lẻ. Các HTXTM vốn đã yếu, chưa đủ tiềm lực kinh tế để phát triển, do đó vai trò là một chủ thể  quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần còn quá mờ nhạt. 


- HTXTM thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc qui  định trong Luật HTX, trong đó, quan trọng nhất là nguyên tắc tự nguyện, không gò ép, khác với thời kỳ bao cấp là thành lập theo phong trào, bằng mệnh lệnh hành chính. HTXTM phải tự thân vận động, không còn nguồn bao cấp như HTXMB trước đây. Từ chỗ là  cầu nối giữa thương nghiệp nhà nước với người sản xuất và tiêu dùng trong thời kỳ bao cấp, đến chỗ bị cắt rời hai đầu, hầu như mất sự hỗ trợ của thương nghiệp nhà nước và cũng gần như mất  đối tượng phục vụ, đặc biệt là địa bàn nông thôn. Trong cơ chế bao cấp, Nhà nước quản lý trực tiếp các HTXMB theo kiểu "đẻ" và "nuôi". Trong cơ chế thị trường, Nhà nước quản lý gián tiếp các HTXTM  qua công cụ pháp luật, cơ chế, chính sách và các đòn bẩy kinh tế.


- So với thương nghiệp tư nhân, HTXTM có  không ít hạn chế như bộ máy quản lý vẫn cồng kềnh (mặc dù đã có sự cải tiến), tổ chức lao động chưa hợp lý, năng suất lao động chưa cao, kém linh hoạt trong việc đề ra phương án kinh doanh và quyết định giá mua, giá bán v.v...nên hiệu quả hoạt động thấp và  rất  khó giành thắng lợi  khi cạnh tranh trên thương trường. Đa số các HTXTM đã chuyển đổi và thành lập mới đều hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, trình độ cán bộ… (xem phụ lục 3 và 5).

 - Từ khi có Luật HTX, tuy nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX nói chung, và HTXTM nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng chưa đủ để biến chủ trương, chính sách thành kế hoạch, thành hành động thực tiễn nhằm hỗ trợ các HTX phát triển; vẫn còn những tư tưởng sai lệch và cả quan điểm chưa thống nhất trong  không ít  cán bộ ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương về sự tồn tại, vai trò, vị trí, ý nghĩa đích thực và tính chất của HTXTM.



- Quản lý nhà nước về thương mại chưa thực sự được đổi mới. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ. 

Chương III


Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta

I. Định hướng phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta


1.1. Bối cảnh hoạt động của các HTXTM đến năm 2010



Trong giai đoạn từ nay đến 2010, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nông thôn nước ta sẽ có nhiều chuyển biến cơ bản. Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, kinh tế trang trại phát triển, nhiều nguồn lực ở nông thôn được phát huy theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hàng loạt công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành trong giai đoạn trước sẽ tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Việt Nam. Tất cả những đổi thay này sẽ là nhân tố quan trọng để “kích cầu” cả hai lĩnh vực đầu tư và tiêu dùng ở khu vực nông thôn. Chủ trương phát triển ngành nghề ở nông thôn được xem là một động lực làm chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp  giai đoạn  từ nay đến 2010. Việc khôi phục các làng nghề truyền thống và phát triển các nghề mới vừa giải quyết việc làm, thu hút lao động nông nhàn và tạo điều kiện tăng thu nhập của hộ nông dân. 



Giai đoạn từ nay đến 2010, cũng sẽ có những tín hiệu đáng mừng trong sản xuất công nghiệp. Công nghiệp nước ta phát triển theo hướng đa dạng mặt hàng, nâng cao chất lượng và hạ thấp giá thành, tạo tiền đề cho thị trường hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng. Thông qua đó, kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là thị trường nông thôn. 



Trong thập niên tới, sản xuất nông nghiệp và địa bàn nông thôn vẫn đóng vai trò quan trọng trên một số mặt sau:



- Tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến trong nước phát triển.



- Là nguồn thực phẩm cho thị trường đô thị, góp phần nâng cao mức sống của nhân dân trong cả nước. Tạo nguồn nông sản hàng hoá phục vụ xuất khẩu.



- Là thị trường tiêu thụ lớn, quan trọng và nhiều tiềm năng cho các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hoá chất.... 



Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến 2010, Việt Nam vẫn là nước nghèo và kém phát triển. Điểm xuất phát so với các nước trong khu vực còn rất thấp. Thách thức về sự tụt hậu, về khoảng cách giữa nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế các nước trong khu vực sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình hội nhập. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp nước ta, giai đoạn từ nay đến 2010, chưa có đột biến lớn: trồng trọt, trong đó lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, cây công nghiệp và cây ăn quả chiếm tỷ trọng nhỏ; ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp cũng ở trong tình trạng tương tự; tỷ trọng lao động nông nghiệp còn cao (trên 65%), bình quân 1 năm chỉ giảm chưa được 1%. Lao động nông nghiệp khi đó đã tăng lên gần 30 triệu, làm cho diện tích đất nông nghiệp bình quân 1 lao động sẽ rất thấp, số lao động nông nghiệp thiếu việc làm tăng lên đáng kể. Bộ phận nông dân có thu nhập cao, cũng như số hộ giầu ở nông thôn sẽ tăng, nhưng bên cạnh đó, đến năm 2010, mục tiêu phấn đấu của chúng ta ở nông thôn vẫn ở mức khiêm tốn  "Cơ bản xoá  hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2005 và đến 2010 về cơ bản không còn hộ nghèo” 
 .



- Thị trường nông thôn tuy là thị trường tiềm năng, có dung lượng lớn (chiếm gần 80% dân số) và hiện tại mọi nhu cầu tiêu dùng của nông dân đều thấp so với khu vực thành thị, nhưng sức mua và cơ cấu thu nhập của dân cư nông thôn về cơ bản chưa có chuyển biến lớn. Quỹ mua của khu vực nông thôn tuy có tăng, nhưng tốc độ tăng chậm, quy mô quỹ mua còn nhỏ vì thu nhập bình quân tính theo đầu người của dân cư nông thôn thấp, không đồng đều giữa các vùng, miền, bên cạnh đó khoảng cách đang doãng ra giữa thu nhập của dân cư thành thị và nông thôn là những tồn tại không phải khắc phục ngay được trong một vài năm trước mắt. Cơ cấu quỹ mua ở khu vực nông thôn  đang chuyển dịch theo xu hướng: Phần chi phí vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp đã trở thành bộ phận quỹ mua hết sức quan trọng của hộ gia đình nói riêng và khu vực nông thôn nói chung. Phần quỹ mua này khá lớn, tương đương với phần quỹ mua dành cho các nhu cầu đời sống và sinh hoạt của nông dân. Phần quỹ mua hàng công nghiệp tiêu dùng, trong những năm tới sẽ được tiếp tục phát triển cả về lượng và chất. Bộ phận dân cư nông thôn có mức sống khá giả đã và đang hình thành quỹ mua hàng tiêu dùng giá trị cao ở khu vực này. Tuy nhiên, do tỷ lệ hộ giầu thấp, sự vượt trội so với mức đủ ăn chưa cao nên tỷ trọng trong quỹ mua còn nhỏ bé.


Với mức thu nhập thấp, quỹ mua của khu vực nông thôn chưa đủ  đạt mức về lượng để tạo nên sự thay đổi về chất, làm đà cho thị trường nông thôn phát triển sôi động hoặc gây đột biến lớn.   


- Tốc độ lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên thị trường tăng khoảng 11-14%/năm 
, ở khu vực nông thôn, tốc độ lưu chuyển hàng hoá bán lẻ cũng sẽ tăng trưởng đáng kể, theo tính toán khoảng 7-12%/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến 2010, nhu cầu tiêu dùng ở khu vực nông thôn vẫn nổi lên những đặc điểm sau:



+ Nói chung, nhu cầu tiêu dùng của hộ nông dân, trừ những mặt hàng chính sách và ở những địa bàn nhất định, sẽ được thoả mãn thông qua hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường của các thành phần kinh tế 



+ Cơ sở để đáp ứng nhu cầu của hộ nông dân là những nguồn thu còn hạn hẹp, chủ yếu vẫn dựa vào kết quả sản xuất - tiêu thụ nông sản. Vì vậy, nhu cầu tiêu dùng thiếu tính ổn định, việc mở rộng nhu cầu bị hạn chế, nhất là đối với những loại hàng hoá giá trị cao, sử dụng dài ngày.



+ Trong cơ cấu tiêu dùng, nhu cầu về vật tư và các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng được chú trọng. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng chủ yếu của hộ nông dân vẫn là những khoản chi về ăn, mặc, nhu cầu học tập và chữa bệnh.



 Từ kết quả phân tích dự báo trên, có thể rút ra những nhận xét sau đây:



- Trong giai đoạn từ nay đến 2010, sự tăng trưởng về sản xuất công - nông nghiệp sẽ tạo điều kiện tiền đề để mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt  là thị trường nông thôn. 



- Kinh tế HTX trong Thương mại giữ vị trí quan trọng trong tổ chức thị trường, đặc biệt ở địa bàn nông thôn. Vì vậy, bộ phận kinh tế này cần nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng non yếu hiện nay,  để có thể phát huy được vai trò của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần tham gia kinh doanh thương mại.



- Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" và Lụât HTX năm 2003 đã tạo đà cho các HTXTM có thêm những điều kiện mới, thời cơ mới để phát huy năng lực nội tại. Bên cạnh đó, những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế cũng không phải là nhỏ.

1.2.  Quan điểm tổ chức phát triển HTXTM đến năm 2010


 
Quá trình  củng cố và phát triển các HTXTM trong thời gian tới, một phần quan trọng phụ thuộc vào nhận thức đúng về vị trí, vai trò và định hướng phát triển HTXTM trong nền kinh tế . Vì vậy, cần thống nhất một số quan điểm sau:



Thứ nhất, HTXTM là tổ chức kinh tế,  tồn tại khách quan trong cơ chế thị trường với nhiều thành phần tham gia thương mại, có vai trò thực sự cần thiết, đặc biệt trong tổ chức lưu thông hàng hoá và cung cấp dịch vụ trên thị trường nội địa (nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa....). Hiện nay, do yếu cả lượng và chất nên HTXTM chưa phát huy được vai trò đó. Thương nghiệp tư nhân tuy phát triển mạnh nhưng vì mục tiêu lợi nhuận tối đa, nên đã nảy sinh không ít tiêu cực, gây thiệt hại cho sản xuất và tiêu dùng.   


     
Thứ hai, HTXTM là một tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình tổ chức; có quyền lợi, nghĩa vụ như những thương nhân khác. Vấn đề then chốt là tổ chức kinh tế này phải được xây dựng theo các nguyên tắc của HTX. Tính độc lập tự chủ về kinh tế còn được thể hiện ở khả năng không bị lệ thuộc vào các thành phần kinh tế khác, kể cả kinh tế Nhà nước. Phát triển kinh tế HTX trong thương mại trước hết là nhằm hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động của xã viên và cải thiện địa vị kinh tế xã hội của họ, giáo dục tinh thần hợp tác, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Trong giai đoạn mới thành lập và chuyển đổi, năng lực nội tại còn yếu, vì vậy HTXTM cần sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ đủ mức cần thiết.



Thứ ba, về hiệu quả kinh tế của HTXTM, theo Luật Thương mại, HTXTM là thương nhân. Vì vậy, phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc hạch toán kinh doanh, bảo đảm tự trang trải mọi chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi để tích luỹ và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa kinh doanh với phục vụ lợi ích xã viên và người lao động thông qua các hoạt động dịch vụ (đặc biệt là các dịch vụ phục vụ sản xuất của  hộ gia đình). Kinh doanh có hiệu quả sẽ tạo điều kiện để HTXTM phục vụ tốt xã viên và  cư dân trên địa bàn.



Thứ tư,  phát triển các HTXTM phải tính đến khả năng hội nhập theo xu thế chung của thế giới. Nước ta đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Là một thành viên của Liên minh HTX quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam, trong đó có HTXTM không nằm ngoài quá trình đó. Do vậy, trong quá trình phát triển, HTXTM phải tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh để phù hợp với tiến trình hội nhập.  


II. Những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý của HTXTM ở nông thôn


2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức  HTXTM ở nông thôn.


 Căn cứ những qui định trong Luật HTX và các văn bản hướng dẫn,  trên cơ sở theo dõi, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn hoạt động của các HTXTM trong những năm qua và kết quả khảo sát trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tôi  đề xuất  một số mô hình hoạt động của các HTX trong lĩnh vực thương mại ở khu vực nông thôn như sau:

2.1.1 Các mô hình ở địa bàn nông thôn đồng bằng: 



Đặc điểm  nổi bật  có liên quan đến sự phát triển của kinh tế HTX của khu vực này là: nằm giữa các thị trường tiểu vùng (nông thôn, ven đô, đô thị) có sự chồng lấn, giao thoa. Đây cũng là khu vực có mật độ dân cư cao, gần 80% số hộ làm nông nghiệp; Lao động cơ bản vẫn là thủ công, nên năng suất thấp; Sản xuất công nghiệp mới chỉ chiếm 12,4%, dịch vụ chiếm 13,6%, nên cơ bản cơ cấu kinh tế nông thôn vẫn là nông nghiệp; Tỷ lệ lao động chưa có việc làm cao (24,7%), trên 90% số lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề. Từ đặc điểm trên, chúng ta nhận thấy rõ hơn vai trò và vị trí của kinh tế tập thể và HTXTM trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực này. Đây cũng nét đặc thù và là điểm xuất phát khi lựa chọn mô hình tổ chức HTXTM. ở khu vực nông thôn đồng bằng, có thể áp dụng cho cả địa bàn xã, thị trấn, thị tứ những mô hình HTXTM sau:


2.1.1.1. Mô hình HTX  đa chức năng:


  
Do thị trường vùng nông thôn đồng bằng tiếp nối với các đô thị, gần các trục giao thông và những hạn chế hiện tại của kinh tế tập thể ở xã, các xã và cụm xã đồng bằng,  nếu  tổ chức các HTXMB hàng hoá thuần tuý với môi trường kinh doanh hiện nay thì rất khó cạnh tranh với thương nghiệp tư nhân. Vì vậy, có thể thành lập các HTX đa chức năng (trong đó có thương mại);  thành phần tham gia là những người nông dân, thợ thủ công và các hộ gia đình ở nông thôn hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất (những dịch vụ HTX thực hiện có hiệu quả hơn từng cá nhân, từng hộ gia đình) như cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất của kinh tế hộ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, hỗ trợ xã viên tìm kiếm thị trường, bạn hàng, nguồn hàng, trực tiếp tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với DNNN, các HTXNN, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể  nhằm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá  cho xã viên HTX và các đối tượng khác trên địa bàn. 



Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể, HTX có thể  thực hiện các hoạt động kinh doanh khác  như  giúp nông dân tiêu thụ nông sản, thực phẩm ; tổ chức sản xuất, chế biến (chủ yếu là sơ chế) hoặc bán lẻ hàng tiêu dùng và vật tư nông nghiệp. 



 Hình thức HTX đa chức năng có thể phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông thôn đồng bằng. Do đó, không nhất thiết trong một xã phải có đủ các HTX của các ngành, vì như vậy sẽ dẫn đến tình trạng phân tán lực lượng, chồng chéo trong hoạt động và khó khăn trong quản lý.  

2.1.1.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp



Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay của các HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, đại lý bán các mặt hàng chính sách...). 


2.1.1.3. Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ:


  
Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ là hình thức tổ chức HTX cơ sở có thể áp dụng ở các vùng kinh tế khác nhau, trong đó vùng nông thôn đồng bằng có điều kiện phát triển mạnh hơn cả. Nội dung hoạt động của mô hình này là chuyên làm dịch vụ hỗ trợ cho các hộ gia đình trong việc cung ứng vật tư thiết bị sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm và các điều kiện sản xuất khác. Đây là mô hình xuất hiện trong những năm thực hiện đổi mới và đã có chỗ đứng trong đời sống sản xuất ở nông thôn nước ta. Người nông dân không những đã nhận thấy hiệu quả kinh tế mà HTX hoạt động dịch vụ đem lại, mà quan trọng hơn là sự tồn tại của mô hình này đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của họ về vai trò của kinh tế tập thể và HTX trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nước ta. Nếu xét về cơ cấu kinh tế, sự xuất hiện hàng loạt các HTX chuyên làm dịch vụ trên địa bàn nông thôn có tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực dịch vụ và giải quyết việc làm  ở  nông thôn.



Với gần 80% dân số sống ở nông thôn, thị trường nông thôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của cả nước. Tổ chức thị trường nông thôn trước hết phải giải quyết có kết quả việc tiêu thụ nông sản hàng hoá và cung ứng vật tư ổn định cho nông dân để thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Thực tế đã chứng minh vị trí và vai trò của các HTX và hệ thống chợ ở  thị trường nông thôn. Trong quá trình  tổ chức cần tập trung ở hai địa bàn chính:


* Mô hình có thể phù hợp với địa bàn huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, đầu mối giao thông trên địa bàn huyện 



-  Mô hình HTX  kinh doanh thương mại tổng hợp:

 ở các thị trấn, thị tứ hoặc vùng gần khu công nghiệp, vùng ven đô hoặc gần các trục lộ lớn... có thể thành lập các HTX kinh doanh thương mại tổng hợp với hoạt động chính là đại lý cho các DNNN và Liên hiệp HTXTM kiêm bán lẻ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, xăng, dầu, thuốc trừ sâu, đại lý hoặc trực tiếp bán lẻ một số hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cư dân trong vùng, tự tổ chức hoặc phối hợp với thương lái, chủ vựa thu mua nông sản hàng hoá và xây dựng các cơ sở chế biến với qui mô nhỏ (chủ yếu là sơ chế) nhằm bảo quản và nâng cao giá trị hàng hoá. Đối tượng tham gia các HTX theo hình thức trên bao gồm thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Bên cạnh thể nhân như cá nhân, đại diện hộ gia đình có cả đại diện tổ hợp tác, đại diện các doanh nghiệp (có thể có đại diện của doanh nghiệp nhà nước). 


+ Mô hình HTXTM chủ yếu làm đại lý mua - bán cho các doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: xăng dầu, xi măng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mặt hàng chính sách...



+ Mô hình HTXTM được doanh nghiệp nhà nước đỡ đầu về vốn, đầu tư trang thiết bị như xây kho sấy, cơ sở chế biến - bảo quản. Đây là mô hình đang được một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long áp dụng. Với mô hình này, HTXTM sẽ có điều kiện làm tốt việc thu mua nông sản hàng hoá (như lúa gạo, cà phê) cho các hộ nông dân Nam Bộ và Tây Nguyên. Mô hình chứng tỏ một thực tế: Doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của HTXTM và góp phần tích cực bảo vệ trực tiếp quyền lợi của người nông dân thông qua các hợp đồng kinh tế về cung cấp giống, vốn, vật tư và đặc biệt tiêu thụ nông sản. Trong báo cáo chính trị tại đại hội Đảng lần thứ IX về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) đã đề cập: "Mở rộng các hình thức kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế", chắc chắn sẽ là tiền đề tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển mạnh trong giai đoạn tới.


  
* Mô hình áp dụng ở địa bàn xã



- Chú trọng mô hình HTX nông - thương - tín (nông nghiệp - thương mại - tín dụng) vừa hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thương mại, tín dụng và hệ thống chợ.


 Thực tế khảo sát cho thấy: các HTX kinh doanh thương mại thuần tuý trên địa bàn xã không có đủ điều kiện phát triển, vì sức mua của nông dân còn thấp, chi phí cao, nhiều mặt hàng thương nghiệp tư nhân kinh doanh hiệu quả hơn... Vì vậy, ở địa bàn nông thôn nói chung và thôn, xã nói riêng, mô hình các HTX vừa làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu, xay xát lúa gạo, sấy lúa...), vừa tổ chức kinh doanh thương mại (tiêu thụ nông sản, làm đại lý mua, bán hàng hoá cho 

các loại hình doanh nghiệp khác...) và hoạt động tín dụng (huy động vốn của xã viên và các đối tượng khác như cán bộ công chức, giáo viên…cho vay vốn phục vụ xã viên và dân cư) là hợp lý. Có thể nói, đây là mô hình tổ chức phù hợp với  kinh tế HTX ở nông thôn trong thời kỳ từ nay đến 2010. 



Mô hình HTX nông - thương - tín có những đặc trưng sau:



+ Có sự kết hợp giữa kinh tế hộ và kinh tế tập thể  trong sản xuất nông nghiệp và kinh doanh thương mại: HTX có thể tổ chức dịch vụ tưới tiêu, làm đất hoặc cơ sở sản xuất giống cây trồng để cung cấp cho xã viên và cư dân trên địa bàn; Xã viên  hoàn toàn chủ động trong hoạt động sản xuất và được HTX hỗ trợ những dịch vụ trên để có điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 



+ Có sự kết hợp giữa kinh doanh dịch vụ, kinh doanh thương mại thuần tuý và kinh doanh tiền tệ - tín dụng, nhận tiền của xã viên theo kỳ hạn và không kỳ hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi suất thấp. 



+ Gắn kết giữa nhiệm vụ sản xuất với phục vụ sản xuất; giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; giữa mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội.


 
+ Đối tượng tham gia HTX Nông - Thương chủ yếu là nông dân, nhưng lực lượng lao động nòng cốt là những xã viên có kinh nghiệm, tay nghề, có vốn hoặc có thể hợp tác với hộ kinh doanh và các đối tượng khác có nguyện vọng tham gia. 



+ Phương thức hoạt động linh hoạt: HTX thu phí ở một số dịch vụ như tưới tiêu, làm đất...nhưng không thu phí ở khâu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và bảo vệ thực vật. Giá bán vật tư phục vụ sản xuất và giá thu mua nông sản có khác nhau giữa xã viên HTX và người không phải là xã viên HTX. Xã viên HTX được mua vật tư rẻ hơn và giá thu mua sản phẩm cao hơn. 



- Bên cạnh mô hình có tính phổ biến trên, ở địa bàn xã cũng cần khuyến khích thành lập và nhân rộng tổ chức HTXTM của các trang trại và trong các làng nghề truyền thống  nhằm gắn sản xuất với lưu thông hàng hoá, tạo điều kiện cho kinh tế trang trại và các nghề thủ công ở địa phương  phát triển.



- Tổ chức địa điểm giao dịch mua bán như chợ: Sự phồn thịnh của chợ phản ánh sự phát triển sinh động kinh tế nông thôn.Những loại hình chợ chuyên doanh, chợ bán buôn phát luồng đã góp phần quan trọng vào việc định hướng cho sản xuất hàng hoá tập trung, tác động tích cực đến cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. Sự phát triển của chợ cũng kéo theo các ngành nghề sản xuất, ngành nghề truyền thống phát triển. Chính vì vậy, Nhà nước cần đầu tư xây dựng một số chợ mới có quy mô thích hợp gắn với các làng nghề truyền thống nhằm cung ứng nguyên liệu, phục vụ nhu cầu hàng ngày của nông dân và là nơi tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất. Đây là tiền đề để từng bước hình thành các trung tâm thương mại, các thị trấn, thị tứ tương lai ở khu vực nông thôn. Và đây cũng là điều kiện vật chất để các HTXTM ra đời và phát triển. Do đó, hướng phát triển các HTXTM phải trở thành một bộ phận trong qui hoạch chợ, trung tâm thương mại, trung tâm cụm xã... ở địa phương.



ở địa bàn thôn, xã, các chợ được tổ chức để nông dân trực tiếp hoặc thông qua HTXTM bán nông sản và mua vật tư, hàng tiêu dùng trên thị trường. Thương nghiệp Nhà nước hỗ trợ các HTXTM mở các điểm kinh doanh trong phạm vi chợ, tổ chức các điểm mua gom nông sản và cung ứng vật tư, hàng tiêu dùng cho nông dân, qua đó hạn chế sự chèn ép của tư thương. 


Do hàng loạt yếu tố khác nhau và không đồng nhất như: điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội, tập quán và thói quen tiêu dùng, sức mua và khả năng thanh toán, trình độ văn hoá...sẽ tác động đến mô hình tổ chức HTXTM ở từng khu vực trên địa bàn nông thôn. 

2.1.2. ở địa bàn nông thôn miền núi 



ở miền núi, những khó khăn, trở ngại trong tổ chức và phát triển kinh tế nói chung và thị trường nói riêng đều tăng lên gấp bội so với các địa bàn khác. Đây là khu vực mà ngay cả tư nhân cũng không muốn bỏ vốn kinh doanh, vì một lẽ đơn giản là thu được rất ít lợi nhuận. Trong điều kiện khó khăn đó, cần căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thị trường của từng vùng dân cư và phù hợp với khả năng quản lý để tổ chức các HTXTM cơ sở theo phương châm từ thấp đến cao, chú ý xây dựng qui mô nhỏ và vừa theo hướng này, có thể tổ chức HTX theo mô hình HTX  Nông nghiệp -Thương mại  hoặc HTX kinh doanh tổng hợp. Hình thức tổ chức thích hợp là các HTX liên thôn, liên bản, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, với chức năng kinh doanh tổng hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc. HTXTM có thể giúp thương nghiệp quốc doanh cung cấp, phân phối những mặt hàng thuộc diện chính sách đi đôi với việc tổ chức mạng lưới bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu, hợp thị hiếu tới tận các bản làng, cung ứng công cụ, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp của kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Đồng thời, tổ chức thu mua nông lâm sản, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền núi, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các HTXTM có thể mở các điểm kinh doanh ở trung tâm cụm xã, ở các chợ  khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch v.v... ở những nơi chưa có điều kiện thành lập HTX, có thể tổ chức các tổ hợp tác mua chung, bán chung hoặc với  tên gọi khác gắn với nội dung hoạt động. Sau một thời gian, các cơ quan chức năng có kế hoạch giúp đỡ để các tổ hợp tác  đủ điều kiện trở thành HTXTM.



Hiện nay, qua khảo sát cho thấy, ở khu vực nông thôn miền núi, trước mắt, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cần có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết để khôi phục những HTXMB do quá khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Đồng thời, tập trung củng cố, phát triển các HTXMB trước đây còn trụ lại được trong cơ chế thị trường. 



Trong việc thành lập mới các HTXTM, cần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để các cá nhân, hộ gia đình có khả năng về nguồn lực kinh tế và kinh nghiệm kinh doanh thương mại trở thành xã viên, sáng lập viên của các  HTXTM  mới. 

2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý, nội dung và phương thức hoạt động của các HTXTM

2.2.1.  Đổi mới phương thức huy động vốn



Để có vốn hoạt động, việc qui định mức vốn cổ phần đóng góp ban đầu khi xã viên gia nhập HTX cần căn cứ vào nội dung kinh doanh cụ thể, khả năng kinh tế của xã viên và qui mô của HTX.  ở địa bàn nông thôn, miền núi, nhìn chung khả năng tài chính của nông dân là nhỏ bé. Nếu qui định vốn góp tối thiểu của mỗi xã viên quá cao thì những người nghèo không có khả năng tham gia HTXTM. Tuy vậy, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, số hộ giầu ngày càng tăng lên. Huy động số tiền "nhàn dỗi"của xã viên và các đối tượng khác sống trên địa bàn bằng hình thức vay và trả lãi suất theo thoả thuận, hoặc cùng hợp tác kinh doanh một thời gian nhất định hoặc trong từng hợp đồng cụ thể. Thu hút các doanh nghiệp, cán bộ, công chức tham gia HTX; Mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn vốn. Các HTXTM cần chú trọng hình thức đại lý, ký gửi hoặc trả chậm trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhà nước.



2.2.2. Đa dạng hình thức sở hữu:



Đa dạng hình thức sở hữu là đặc trưng cơ bản của HTXTM trong giai đoạn mới. Trong  mô hình HTX kiểu  cũ, nói đến HTX tức là đề cập đến sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân không được đề cập đến (mặc dù nó tồn tại). Trong mô hình HTX mới, vốn cổ phần của xã viên là sở hữu cá nhân. Sở hữu tập thể được thể hiện ở các quĩ, ở cơ sở vật chất - kỹ thuật được tạo nên bởi lợi nhuận trong quá trình kinh doanh, tích luỹ.  Ngoài ra, có thể có sở hữu của Nhà nước thể hiện ở vốn hỗ trợ. Trong điều kiện pháp nhân đã được Luật cho phép tham gia HTX thì sẽ có thêm những hình thức sở hữu khác. Thực tế cho thấy, chỉ có đa dạng hình thức sở hữu mới có thể giải quyết được căn bệnh kinh niên của nhiều  HTXTM  là "luôn thiếu vốn".  Hơn thế nữa, biện pháp trên sẽ tạo điều kiện phát huy khả năng, tính tích cực, chủ động của từng xã viên (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) trong kinh doanh, trong tổ chức, quản lý HTX. Khả năng, thế mạnh của các thành phần kinh tế khác cũng sẽ được phát huy khi tham gia kinh doanh trong tổ chức HTXTM. Như vậy, sở hữu trong HTXTM bao gồm sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước... cùng tồn tại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, không phủ định nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho HTXTM. Điều này hoàn toàn đúng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. 


2.2.3. Hoàn thiện quan hệ phân phối thu nhập trong HTX

 
- Muốn phát huy khả năng của các thành viên trong các HTX, cần tiếp tục  hoàn thiện chế độ phân phối  trong HTX, khắc phục triệt để tình trạng phân phối theo kiểu bình quân hiện vẫn còn áp dụng trong một số HTX. Bình quân chủ nghĩa sẽ triệt tiêu sự sáng tạo, tính tích cực, chủ động của mỗi xã viên trong tổ chức và hoạt động kinh doanh của HTX. Các HTXTM cần  thực hiện phân phối theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên trong HTX; đồng thời thực hiện sự công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý tài chính. Bên cạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục, động viên tinh thần, cần chú ý biện pháp thưởng bằng vật chất theo qui định của Điều lệ HTX nhằm khuyến khích mọi khả năng của xã viên trong xây dựng, củng cố và phát triển HTX. Cán bộ, xã viên gây thiệt hại cho HTX, nếu do nguyên nhân chủ quan, phải bồi thường theo nghị quyết của Đại hội xã viên và qui định của pháp luật. 

- Về trích lập  quỹ của HTX: (Trích Nghị định của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật HTX năm 2003; số: 177/2004/NĐ-CP) 

+ Lợi nhuận sau thuế của HTX được sử dụng bù các khoản lỗ năm trước chuyển sang (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan. Phần còn lại HTX được dùng một phần để trích lập các quỹ bắt buộc: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng. Tỷ lệ trích lập hai quỹ này do Đại hội xã viên quyết định, nhưng mức trích lập tối thiểu trên lợi nhuận sau thuế không được thấp hơn 20% đối với quỹphát triển sản xuất và 5% đối với quỹ dự phòng.

+ Việc trích lập hay không trích lập các quỹ khác do Đại hội xã viên quyết định tuỳ thuộc vào điều kiện của HTX.


+ Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ của HTX phải dược xác định rõ trong Điều lệ hoặc Nội quy, Quy chế về quản lý tài chính của HTX và cấc quy định của pháp luật có liên quan.

2.2.4. Hoàn thiện quan hệ quản lý trong HTXTM



- Trong thời kỳ bao cấp, việc quản lý trong các HTXMB về cơ bản áp dụng cách quản lý như đối với thương nghiệp quốc doanh. Hiện tại,  một số HTXTM vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được thói quen theo kiểu quản lý cũ. Việc quản lý trong các HTXTM trong giai đoạn mới phải chú ý  đến những nét đặc thù của kinh tế HTX (khác hẳn so với TNQD  về  quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối). Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của HTX như tự nguyện, bình đẳng, quản lý dân chủ, cùng có lợi v.v... sẽ tạo điều kiện để quản lý HTXTM có hiệu quả.



- Tiếp tục phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thương mại, nhất là ở địa bàn quận, huyện, xã, phường. Trên cơ sở đó, có sự  phân biệt rạch ròi  chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, HTXTM nói riêng. Khắc phục triệt để tình trạng một số cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương vẫn  có hành vi can thiệp vào quá trình sản xuất kinh doanh có tính chất tác nghiệp của HTXTM.



- Các cơ quan chức năng cần giúp các HTX trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý sao cho gọn nhẹ, thiết lập được các mối quan hệ quản lý hợp lý giữa các bộ phận với xã viên và người lao động, bảo đảm được sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh, nhậy, phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường, quản lý được lao động, nâng cao được chất lượng và hiệu quả công tác.



- Thực hiện cơ chế khoán thích hợp, có sự quản lý, gắn được quyền lợi, trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận, từng xã viên và từng người lao động trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng bộ phận, gắn thu nhập với mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích những tiềm năng trong hoạt động kinh doanh.


2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của HTX



 Các chỉ tiêu sau đây sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX hay nhóm các HTX. Kết quả kinh doanh gồm doanh thu, lãi, thực hiện trích các quỹ HTX, phân phối lợi nhuận,…


2.2.5.1 Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh



Chỉ tiêu này giúp đánh giá kết quả hoạt động và phân loại các HTXTM theo các nhóm sau:



- Doanh thu hàng năm



- Nhóm HTX có lãi (lãi gộp, lãi dòng)


- Nhóm HTX thua lỗ



- Nhóm các HTX có tất cả các dạng dịch vụ có lãi (đối với các HTX DVNN)



- Nhóm các HTX một số dịch vụ có lãi


2.2.5.2. Chỉ tiêu đánh giá tình hình phân phối lãi của HTXTM


- Phân phối lãi theo vốn góp, mức độ đóng góp,công sức đóng góp.

 
- Phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX,…



- Trích lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi,…


- Các HTX chưa thực hiện đúng quy định của Luật HTX về hình thành các quỹ của HTX .


2.2.5.3. Tổng nguồn vốn và các nguồn hình thành


- Tổng nguồn vốn.


- Trong đó:



+ Vốn tự có  (số lượng, tỷ lệ)



+ Vốn góp (cổ phần).



+ Vốn vay( số lượng, tỷ lệ)

2.2.5.4. Giá trị tài sản và các loại tài sản


- Cơ sở vật chất kỹ thuật:



+ Diện tích mặt bằng, trụ sở.



+ Kho tàng, xưởng chế biến…



-  Công cụ lao động: Máy móc, thiết bị


- Phương tiện vận tải…



-  Tỷ lệ đầu tư mới

2.2.6.  Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của HTXTM

Đánh giá sự phát triển của HTXTM phải dựa vào hiệu quả hoạt động của mô hình HTX trên hai phương diện:


- Hiệu quả về mặt kinh tế . 


Đối với HTX, trước hết hoạt động dịch vụ - sản xuất kinh doanh phải có lãi ngày càng cao, xem đó là mục tiêu quan trọng để phát triển HTX, nhưng không phải từ hoạt động dịch vụ nội bộ, mà phải trên cơ sở mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra ngoài HTX thông qua liên doanh, liên kết, cạnh tranh trên thị trường. HTX phải bảo toàn được vốn, tăng qui mô quĩ, đảm bảo cổ tức. Không những vậy, HTX phải đảm bảo các thành viên đóng góp cổ tức phải có mức lãi tức ít nhất cũng bằng mức lãi tiền gửi ngân hàng. Đối với xã viên, hoạt động của HTX phải có sự tác động tích cực: sản xuất và thu nhập của hộ nông dân xã viên phải tăng so với điều kiện không tham gia HTX.


- Hiệu quả về mặt xã hội : 


 Hiệu quả xã hội trong hoạt động của mô hình HTX ở nông thôn được xem xét ở sự tác động của nó đến các mặt như xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện xóa đói giảm nghèo, qua việc tác động của nó đến phát triển kinh tế địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Đối với Nhà nước, điều đó được thể hiện  thông qua các khoản đóng góp theo qui định và luật định.


Một số chỉ tiêu cụ thể:


+ Số lượng HTX ; + Số lượng xã viên tham gia HTXTM


+ Chất lượng cán bộ quản lý (trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đảng viên ,…)



+ Số vốn bình quân/ HTX



+ Thị phần hàng hoá, dịch vụ cung cấp trên thị trường:



(Số lượng chủng loại hàng hoá; Loại hình dịch vụ)


+ Mật độ HTX phân bố theo vùng địa lý.



+ Phạm vi tiếp cận: tỷ lệ (%) khách hàng tiếp cận và sử dụng hàng hoá dịch vụ do HTXTM cung cấp.

2.3. Tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa HTXTM với doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác


2.3.1. Với doanh nghiệp nhà nước


+ Để hỗ trợ kinh tế hợp tác xã, trong đó có các HTXTM, đặc biệt trên địa bàn nông thôn, doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để phát huy vai trò chủ đạo nhằm hỗ trợ đắc lực  cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cung ứng vật tư, giống, công  nghệ chế biến và tiêu thụ nông sản. Doanh nghiệp nhà nước có thể trực tiếp tham gia HTX (cử đại diện, góp vốn), hỗ trợ cơ sở vật chất (xây dựng kho tàng, cửa hàng, cơ sở chế biến), phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh v.v... Qua đó, góp phần tăng thêm nguồn lực cho HTX.


+ Các HTXTM cần gắn liền với hệ thống tổ chức kinh tế nhà nước như là mạng lưới chân rết, cơ sở đại lý.  Các DNNN có thể chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến về sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, cung cấp  thông tin và tìm kiếm thị trường (đặc biệt là thị trường ngoài nước), cung ứng hàng hoá, tạo điều kiện để các HTXTM làm đại lý mua và bán, phối hợp cung ứng các mặt hàng chính sách cho đồng bào dân tộc, miền núi, phối hợp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, bán hàng trả góp, trả chậm cho doanh nghiệp nhà nước...


+ Với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản trong các cơ sở đào tạo của Nhà nước và qua kinh nghiệm kinh doanh, quản lý nhiều năm, các DNNN có đầy đủ điều kiện giúp các HTX trong xây dựng kế hoạch và phương thức kinh doanh thích hợp, nâng cao nghiệp vụ về đại lý, về mua bán, kỹ thuật bảo quản, chế biến, kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cho cán bộ HTX...


 
 + Tạo điều kiện để xã viên HTXTM có thể mua cổ phần trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh  của Nhà nước đã được cổ phẩn hoá.  


2.3.2.  Với các hộ nông dân, chủ trang trại, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp


- Nếu được tổ chức hợp lý, huy động và phát huy được nội lực và điều quan trọng là có chính sách hỗ trợ thoả đáng của Nhà nước, HTX có thể đảm nhận vai trò  trợ thủ đắc lực trong cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, một phần vật tư cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời có khả năng tiêu thụ ngày càng nhiều sản phẩm hàng hoá của các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn nông thôn.



- Tăng cường phương thức trao đổi vật tư, hàng hoá tiêu dùng của HTX lấy hàng nông sản và sản phẩm hàng hoá khác của nông dân, hộ gia đình. 



- Sử dụng các thương lái, chủ vựa làm đại lý cho các HTX trong việc mua gom hàng nông sản hoặc tranh thủ cơ sở gia công, chế biến của họ.



- Sử dụng cá nhân và hộ kinh doanh ở thị trấn, thị tứ ở các chợ trên địa bàn nông thôn làm đại lý phân phối vật tư, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh.

III. Hoàn thiện các chính sách và khuyến khích biện pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn



Các HTX nói chung, HTXTM nói riêng muốn phát triển được cần có những hỗ trợ ban đầu từ phía Nhà nước. Nếu để các HTX tự xoay xở trong khi sức lực còn quá yếu thì rất khó đứng vững và phát triển. Trước mắt, cần đổi mới quan điểm và phương thức hỗ trợ kinh tế HTX và HTXTM  cho thích ứng với vị trí, vai trò của nó. 

3.1. Những vấn đề chung


3.1.1.  Quan điểm hỗ trợ: 


Trước hết, cần phải nhận thức đúng vai trò quan trọng của các HTX trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Trong thực tế, vị trí kinh tế HTX hiện nay còn rất mờ nhạt.  Nếu chúng ta khẳng định kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể  dần trở thành nền tảng của nền kinh tế đất nước thì chính sách hỗ trợ,  trong đó có hỗ trợ vốn và đầu tư của Nhà nước đối với HTX cũng phải được coi trọng tương xứng với  vị trí và vai trò của nó.


Hiện tại, các HTX đang có xu hướng  kinh doanh  tổng hợp gồm nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vì vậy, cần xác định rõ, cụ thể,  chính xác  những lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn cần hỗ trợ, không hỗ trợ theo tên gọi của HTX. Trước hết, cần hỗ trợ địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó, có dịch vụ đầu ra tiêu thụ được nhiều nông sản, sản phẩm cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại và những làng nghề ở nông thôn. Cần có sự nhất quán trong quan điểm về hỗ trợ theo hiệu quả kinh doanh để khuyến khích các HTXTM yếu kém vươn lên.


Ngoài ra, trong xu thế toàn cầu hoá và tự do thương mại, cần đặc biệt chú trọng hỗ trợ HTX trong các khâu quan trọng như công nghệ, cung cấp thông tin thị trường và dự báo xu hướng phát triển trong nước và thế giới...để các HTX kinh doanh hiệu quả, đúng luật, ngày càng văn minh, hiện đại.


3.1.2 Mục tiêu của chính sách hỗ trợ HTX nhằm: 




+ Hình thành môi trường kinh doanh ổn định cho các HTX (bao gồm thể chế, luật pháp, cơ sở hạ tầng, thị trường).


 
+ Tạo điều kiện ban đầu cho hoạt động của HTX


+ Tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển bình đẳng với các thành phần kinh tế khác


3.1.3. Về phương thức hỗ trợ:



Với những mục tiêu trên, hiện nay, chúng ta thường thực hiện hỗ trợ HTX thông qua một hoặc cả ba phương thức sau:



+ Hỗ trợ trực tiếp: Về vốn, mặt bằng, đào tạo công nhân và chủ doanh nghiệp...) và một số ưu đãi trong giai đoạn đầu mới thành lập.



+ Hỗ trợ gián tiếp: giảm thuế, cho vay với lãi suất ưu đãi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển.



+ Hỗ trợ thông qua các tổ chức trung gian như ngân hàng, tài chính, Liên minh HTX Việt Nam để  tiến hành hỗ trợ một mặt nào đó (ví dụ: hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư công nghệ).


3.1.4. Đối tượng hỗ trợ:


3.1.4.1.  Đối tượng được áp dụng hỗ trợ:


  
a) Hợp tác xã đang hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996 và chấp hành bổ sung, thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003;


  
b) Hợp tác xã sẽ thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2003.


3.1.4.2.  Đối tượng không áp dụng hỗ trợ:



a) Hợp tác xã cũ chưa làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 1996;



b) Hợp tác xã không thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003.


c) Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể tự nguyện; giải thể bắt buộc; tuyên bố phá sản.

3.1.4.3. Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã ở cấp tỉnh và huyện có trách nhiệm xác nhận cho hợp tác xã thuộc đối tượng được áp dụng theo điểm a và b (mục 3.1.4.1)


Dưới đây là những đề nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với kinh tế HTX nói chung,  HTXTM nói riêng.


3.2. Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với HTXTM

3.2.1. Chính sách bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành  đối với các chức danh chủ chốt; đào tạo xã viên làm chuyên môn, kỹ thuật


3.2.1.1 Đối tượng áp dụng.  

a) Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã.

a.1 Là những xã viên đang đảm nhận các chức danh: Trưởng ban quản trị; Chủ nhiệm; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng hoặc kế toán viên nếu hợp tác xã chỉ có Kế toán viên (sau đây gọi chung là Kế toán trưởng). 


a.2. Là những xã viên sẽ kế cận các chức danh Chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng hợp tác xã.


b) Đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.


Là những xã viên đang và sẽ được hợp tác xã giao đảm nhận công tác quản lý, điều hành những hoạt động đòi hỏi phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.


3.2.1.2. Chế độ ưu đãi .    


a). Những xã viên thuộc đối tượng quy định tại điểm a.1 mục 3.2.1.1 khi tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã được miễn toàn bộ các chi phí về: tiền ăn tại cơ sở đào tạo theo chi phí thực tế của khóa học ở từng trường lớp, tiền tàu xe đi lại 

Mỗi xã viên đảm nhận chức danh theo quy định tại điểm a.1 (mục 3.2.1.1) được hưởng ưu đãi miễn phí một lần theo chế độ nêu trên. Nếu muốn được bồi dưỡng lại thì phải tự bỏ kinh phí.


b). Đối với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật:


Các xã viên theo điểm a.2 mục (3.2.1.1) nếu được hợp tác xã cử đi đào tạo tại các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề sẽ được:


b.1. Ưu tiên điểm xét tuyển: Đối với xã viên ở thành phố cộng thêm 1 điểm; đối với xã viên ở nông thôn cộng thêm 2 điểm 


b.2. Được giảm 50% tiền học phí theo mức thu quy định của trường, nơi xã viên hợp tác xã theo học. Cá nhân người đi trả 50% tiền học phí cho Nhà trường và tự túc các khoản chi phí khác trong thời gian đào tạo.


3.2.1.3 Điều kiện ưu đãi: 

Đối với xã viên theo quy định tại điểm a.1,a.2 (mục  3.2.1.1) phải đáp ứng các điều kiện:


a. Có sức khoẻ  tốt; yêu cầu về tuổi theo từng khoá học.


b. Cam kết bằng văn bản về đóng góp xây dựng hợp tác xã lâu dài;   


c. Có văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu từng khoá học.



d. Có quyết định của Ban Quản trị HTX cử đi bồi dưỡng.   


3.2.2. Chính sách ưu đãi về giao đất.


3.2.2.1 Ưu đãi về giao đất không thu tiền sử dụng để làm trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 


a). Đối tượng áp dụng:

a.1.  Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất cho sản xuất: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của xã viên.


a.2. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: nông, lâm, thủy sản và muối do xã viên làm ra.

b). Chế độ ưu đãi:


b.1. Về mức giao đất không thu tiền sử dụng: Tùy theo quỹ đất công ích ở từng xã, hiện trạng đất của hợp tác xã theo quy định tại mục 3.2.2.1 (hoàn toàn chưa có đất hoặc đã có nhưng chưa đủ để xây dựng theo nhu cầu) ủy ban nhân huyện, quận, nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở xem xét quyết định mức giao đất cho hợp tác xã, tối đa không quá 500m2/ hợp tác xã. 



Những nơi không còn quỹ đất công ích để giao cho hợp tác xã theo quy định tại điểm này thì Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã kinh phí để hợp tác xã nhận chuyển nhượng đất từ xã viên, từ các tổ chức tại địa phương đang có đất hoặc từ đất thu hồi từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật đất đai. ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân xã giúp đỡ hợp tác xã trong việc tìm đất để nhận chuyển nhượng trên cơ sở thống kê, kiểm kê đất đai tại địa phương hàng năm theo Luật đất đai. Kinh phí hỗ trợ hợp tác xã nhận chuyển nhượng đất được lấy từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.



b.2  Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện tích đã giao.


       
b.3  Đối với hợp tác xã theo điểm a. (mục 3.2.1.1). hiện đang có đất sử dụng thì được hưởng giao đất không thu tiền sử dụng theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 181 ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 


c). Điều kiện áp dụng:  


           Hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục 3.2.1.1) phải đáp ứng các điều kiện sau:


     
c.1. Chưa có mặt bằng (hoặc đã có, nhưng chưa đủ theo mức quy định tại điểm a (mục 3.2.2.1) để làm trụ sở giao dịch; nhà kho; sân phơi; cơ sở dịch vụ trực tiếp cho xã viên sản xuất nông, lâm, thủy sản, muối;


     
c.2. Tối đa là 3 năm tính từ thời điểm được giao đất Hợp tác xã phải:


          - Có số lượng xã viên được hưởng lợi từ một trong các hoạt động dịch vụ của hợp tác xã theo quy định tại điểm a (mục 3.2.2.1) không thấp hơn 50.

          - Thống kê và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận về: số lượng xã viên hưởng dịch vụ theo quy định trên và tổng giá trị dịch vụ mà hợp tác xã đã thực hiện cho xã viên hàng năm.


      
c.3. Các hoạt động cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản sản phẩm do xã viên làm ra do chính các xã viên của hợp tác xã thực hiện.     


3.2.2.2. Ưu đãi về thuê đất.


 
a). Đối tượng hưởng lợi:


        Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vốn, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên.


 
b). Chế độ hưỏng lợi:


     
b.1. Được Nhà nước cho hợp tác xã thuê đất dài hạn theo điểm e khoản 1 Điều 35 Luật đất đai năm 2003.


     
b.2. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm theo giá do giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.( áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 60 Luật đất đai)

    
b.3. Diện tích đất thuê dài hạn được xác định theo Dự án của hợp tác xã về xây dựng cơ sở cung ứng vốn tín dụng, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên.


     
b.4. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện tích đã thuê dài hạn.

c). Điều kiện áp dụng:  

       Hợp tác xã được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b (mục3.2.2.2). phải đáp ứng các điều kiện:


     
c.1.. Chưa có mặt bằng để thực hiện cung ứng vốn hoặc hàng hóa tiêu dùng cho xã viên;


     
c.2.. Tối đa là 3 năm kể từ khi được thuê đất hợp tác xã phải:


         - Có số lượng xã viên hưởng lợi từ hoạt động cung ứng vốn, hàng hóa tiêu dùng từ hợp tác xã không thấp hơn 100 và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận;


          - Giá trị vốn hoặc hàng hóa tiêu dùng mà hợp tác xã đã cung ứng cho xã viên không thấp hơn 50% tổng giá trị vốn và hàng hóa mà hợp tác xã thực hiện hàng năm. 


      
c.3.  Các hoạt động cung ứng vốn và hàng hóa tiêu dùng phải do chính các xã viên hợp tác xã thực hiện.

d). Xử lý vi phạm. 


      
d.1. Nhà nước sẽ  thu hồi lại đất đã giao có thu tiền sử dụng cho hợp tác xã nếu sau 3 năm mà hợp tác xã không đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại c.2 và c.3 (mục3.2.2.2).


      
d.2. Nhà nước sẽ chấm dứt hình thức ưu đãi về giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã trong thời gian tiếp theo khi hợp tác xã không thực hiện các điều kiện quy định tại c.2 và c.3 (mục3.2.2.2).

     
Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể để hợp tác xã thuộc đối tượng quy định tại điểm a (mục3.2.2.2).được hưởng chính sách ưu đãi về thuê đất dài hạn.

3.2.3.  Chính sách ưu đãi về tài chính đối với HTX.


3.2.3.1 Ưu đãi về thuế môn bài.


a). Đối tượng được hưởng ưu đãi: 


       
Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào hợp tác xã thành tài sản chung.


b). Chế độ ưu đãi: 


       Từng xã viên theo điểm a (mục 3.2.3.1). không phải nộp thuế môn bài riêng cho tài sản của mình đã góp vào hợp tác xã. Hợp tác xã nộp thuế môn bài chung cho tất cả số tài sản mà xã viên đã góp vào.


c). Điều kiện áp dụng.


      
c.1. Xã viên phải chuyển toàn bộ giá trị tài sản thuộc cá nhân đang sử dụng vào tài sản chung của hợp tác xã để thống nhất quản lý;


      
c.2. Xã viên thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa hợp tác xã thông qua các chứng từ, hóa đơn do hợp tác xã phát ra;


      
c.3. Hợp tác xã phải thống kê, quản lý được doanh thu tạo ra bằng tài sản xã viên đã chuyển thành tài sản của hợp tác xã;


          c.4. Hợp tác xã phải đăng ký tổng giá trị tài sản và tỷ lệ trích khấu hao hàng năm với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.


3.2.3.2 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

a). Đối tượng áp dụng.


         Các hợp tác xã theo quy định tại điểm a (mục3.2.3.1). có thu nhập doanh nghiệp. 

 
b). Chế độ ưu đãi.   


        
Hợp tác xã nộp thuế thu nhập với mức 0 % đối với giá trị thu nhập tạo ra từ các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư sản xuất, hàng hóa tiêu dùng, vốn tín dụng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. 


        
Phần thu nhập tạo ra từ các hoạt động kinh doanh ngoài các hoạt động nói trên hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế thu nhập hiện hành. 


 
 c). Điều kiện áp dụng.


Để hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b (mục 3.2.3.2). hợp tác xã phải hạch toán và được cơ quan cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận giá trị thu nhập tạo ra từ hoạt động dịch vụ, cung ứng cho xã viên của mình 


Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn cụ thể về phương pháp hạnh toán và các mẫu giấy tờ cần thiết để giúp hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thực hiện chính sách ưu đãi về mức thuế thu nhập doanh nghiệp: O% điểm b (mục 3.2.3.2).

3.2.3.3 Lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác  xã



a). Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên quy mô cả nước để tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn  hỗ trợ từ các tổ chức trong, ngoài nước và tự góp của các hợp tác xã, để thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển hợp tác xã.


b). Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ liên quan, Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ, Điều lệ về hình thành và sử dụng Quỹ.               

3.2.4 .Chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng Ngân hàng 


3.2.4.1 Đối tượng áp dụng.  


a).Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn tín dụng để đầu tư vào cơ sở xuất kinh doanh mới, đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm.


b). Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn tín dụng để thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế  và đời sống xã viên. 


3.2.4.2  Chế độ ưu đãi: 


a). Được tạo thuận lợi vay theo Dự án đầu tư. 


b) được vay theo nhu cầu  thực hiện các hợp đồng, khế ước mua vật tư, hàng hóa cung ứng cho xã viên 


3.2.4.3 Điều kiện áp dụng.


a).Trường hợp hợp tác xã vay vốn thực hiện các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:


a.1. Hợp tác xã phải trình đơn xin vay và dự án đầu tư đến Quỹ hỗ trợ phát triển để thẩm định. Dự án được cơ quan điều hành Quỹ thẩm định là có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn; 


a.2. Hợp tác xã phải có Nghị quyết Đại hội xã viên cam kết về việc sử dụng vốn theo đúng đề xuất của Dự án đã thẩm định, nếu để thất thoát thì tất cả xã viên cùng chịu trách nhiệm về số vốn đã vay;


a.3. Tài sản được hình thành từ vốn vay thuộc về sở hữu của tổ chức đã cho hợp tác xã vay vốn cho đến khi hợp tác xã trả hết số vay gốc và lãi, khi đó hợp tác xã là chủ sở hữu của tài sản đã đầu tư.  Trong thời gian chưa trả hết nợ hợp tác xã phải chịu sự kiếm tra, giám sát của tổ chức đã cho hợp tác xã vay vốn.


b). Trường hợp hợp tác xã vay vốn để mua vật tư, hàng hóa phục vụ xã viên phải đáp ứng các điều kiện sau:


b.1. Hợp tác xã phải có hợp đồng hoặc khế ước đã ký với các tổ chức kinh tế về mua hàng hóa vật tư, tư liệu sản xuất hoặc hàng hóa tiêu dùng, ghi rõ tổng giá trị hàng hóa, vật tư mà hợp tác xã sẽ mua, thời gian thanh toán;


b.2. Hợp tác xã trình đơn xin vay và hợp đồng hoặc khế ước mua vật tư, hàng hóa đến tổ chức tín dụng như quy định tại Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002.


b.3. Hợp tác xã cam kết trả đủ tiền vay (cả gốc và lãi) và đúng thời hạn cho tổ chức tín dụng đã cho hợp tác xã vay vốn;


Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ khác có liên quan ban hành mẫu đơn vay vốn, mẫu hướng dẫn hợp tác xã làm Dự án đầu tư, hướng dẫn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và các tổ chức tín dụng triển khai chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng được quy định tại mục 3.2.4       


3.2.5. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã một số hoạt động xúc tiến thương mại.


3.2.5.1 Đối tượng áp dụng.

a). Các hợp tác xã sản xuất hàng hóa có nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến thức về xúc tiến thương mại và tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.


b). Các hợp tác xã đã là đối tượng được hưởng hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi về xúc tiến thương mại. 

3.2.5.2 Các hình thức và chế độ hỗ trợ.

a). Hỗ trợ kinh phí hội thảo và kinh phí thuê chuyên gia về xúc tiến thương mại truyền đạt thông tin và kiến thức về  tiếp thị, chào hàng và kỹ năng làm hợp đồng kinh tế theo ngành nghề, hoạt động.


b)Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để chào hàng và tìm kiếm khách hàng.

c). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã xây dựng, đăng ký và quảng bá thương hiệu sản phẩm.


d). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng.  


3.2.5.3  Điều kiện áp dụng.

a). Các hợp tác xã muốn theo điểm a (mục3.2.5.2). phải:

a.1. Chủ động xác định mục tiêu hội thảo và tập hợp những hợp tác xã cùng có nhu cầu tham gia dự hội thảo theo mục tiêu đã xác định; 


a.2. Số lượng tối thiểu hợp tác xã tham gia trong mỗi lần hội thảo không dưới 20 đơn vị, có thể cùng hoặc không cùng ngành nghề hoạt động;


a.3. Chủ động đề xuất kinh phí, nội dung và yêu cầu về chuyên gia truyền đạt đến Liên minh hợp tác xã tại tỉnh, nơi các hợp tác xã đóng trụ sở.


Liên minh hợp tác xã tỉnh lên kế hoạch tổ chức hội thảo và phối hợp với  Sở thương mại tỉnh để xác định nguồn kinh phí thuê chuyên gia và tổ chức hội thảo cho các hợp tác xã có nhu cầu.  

b). Các hợp tác xã theo quy định tại điểm b (mục3.2.5.2). phải:


b.1. Sản xuất hàng hóa tương đối ổn định ít nhất 3 năm;


b.2. Chủ động đề xuất yêu cầu tham dự hội trợ, triển lãm trong và ngoài nước đến Sở thương mại tỉnh, nơi hợp tác xã đóng trụ sở.


b.3. Chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm, hàng hóa và các nguồn lực tham dự hội trợ, triển lãm.

c). Các hợp tác xã  theo quy định tại điểm c (mục3.2.5.2). phải:


c.1. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của cơ quan chuyên môn;


c.2. Sản phẩm đăng ký nhãn hiệu phải được kiểm nghiệm  theo đúng quy định của Nhà nước.


d). Các hợp tác xã theo điểm d (mục3.2.5.2). phải:    


d.1.  Có khối lượng hàng hóa đáp ứng được yêu cầu khách hàng;


d.2. Chủ động tập hợp các hợp tác xã có cùng nhu cầu khảo sát thị trường;


d.3. Chủ động đề xuất nhu cầu khảo sát với Liên minh hợp tác xã tỉnh và Sở thương mại tỉnh, nơi hợp tác xã đóng trụ sở. 


Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ khác có liên quan hướng dẫn cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với từng hình thức quy định tại muc 3.2.5.2. và nguồn Ngân sách Nhà nước giành cho công tác xúc tiến thương mại để triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã theo quy định tại phần 3.2.5.                    


3.2.6. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng các thành tựu  khoa học, công nghệ.


3.2.6.1 Đối tượng áp dụng.


a). Các hợp tác xã có nhu cầu đầu tư nâng cấp hoặc đầu tư đổi mới công nghệ.

b). Các hợp tác xã có nhu cầu được chuyển giao công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tốt cho xã viên.


3.2.6.2 Chế độ hỗ trợ.


a). Đối với trường hợp hợp tác xã có nhu cầu theo điểm a (mục 3.2.6.1). thì Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và hợp tác xã phải hoàn trả lại Nhà nước tùy theo kết quả đầu tư.    

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b mục (3.2.6.1). Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí..

3.2.6.3. Điều kiện áp dụng.

a). Các hợp tác xã theo điểm 1, A. phải:


a.1 Chủ động làm Dự án theo quy định của nhà nước và chủ động gửi đến sở khoa học và công nghệ tỉnh để thẩm định;


a.2 Chủ động gửi đến Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để nhận hỗ trợ kinh phí.


b). Các hợp tác xã theo điểm b (mục 3.2.6.1). phải:


b.1. Chủ động tổ chức xã viên tham gia lớp tập huấn, 


b.2 Một lớp tập huấn chuyển giao không ít hơn 40 xã viên, các xã viên có thể đến từ nhiều hợp tác xã khác nhau nhưng cùng hoạt động trong một lĩnh vực


b.3 Chủ động gửi kế hoạch về nhu cầu tập huấn kỹ thuật đến Sở khoa học công nghệ  tỉnh và Liên minh hợp tác xã tỉnh


b.4. Chủ động gửi kế hoạch tập huấn đến Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 


Bộ khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính chủ trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ khác liên quan hướng dẫn việc sử dụng Ngân sách được chi vào mục đích đầu tư nâng cấp hoặc đổi mới công nghệ và nguồn ngân sách giành cho công tác tập huấn chuyển giao kiến thức sản xuất mới để thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ theo quy định tại phần 3.2.6.


3.2.7. Chính sách ưu tiên hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội


3.2.7.1. Đối tượng áp dụng.


     
Các hợp tác xã đã quy định ở phần trên. (3.2.1.)

3.2.7.2. Chế độ ưu tiên.


     
a). Được ưu tiên tham gia làm chủ các Dự án có mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và xóa đói giảm nghèo do Chính phủ trực tiếp triển phù hợp với khả năng của hợp tác xã.


     
b). Được giúp đỡ về kiến thức quản lý Dự án trong quá trình triển khai. 


3.2.7.3 Điều kiện áp dụng.



a). Hàng năm hợp tác xã phải chủ động đăng ký với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, hoặc ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở về lĩnh vực và khả năng tham gia triển khai các Dự án có mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.



b).  Đại hội xã viên quyết định những công việc mà xã viên sẽ tham gia để được hưởng lợi từ Dự án theo đăng ký, nếu được triển khai.



c). Đại hội xã viên có cam kết thực hiện tốt dự án nếu được triển khai vào hợp tác xã.                  


3.2.7.4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu.     



a).Thông báo công khai tới các địa phương huyện, quận, xã, phường về phạm vi và đối tượng và điều kiện của từng chương trình



b).Nhận xem xét và phê duyệt đơn đăng ký tham gia chương trình của hợp tác xã.  



c). Giúp hợp tác xã làm các thủ tục cụ thể để tham gia chương trình.



d). Kiểm tra, giám sát và giải quyết các phát sinh trong quá trình triển khai dự án giao cho hợp tác xã thực hiện.    


3.2.8. Nghĩa vụ của các Hợp tác xã được hưởng chính sách ưu đãi 



a). Tuyên truyền đầy đủ các quy định của Luật HTX 2003 đến từng xã viên; Không ngừng phát triển xã viên và hoàn thiện mô hình hợp tác xã theo Luật; Có thành tích tốt trong các hoạt động dịch vụ xã viên.


  
b). Cam kết không ngừng nâng cao tinh thần tự chủ, tinh thần hợp tác giữa các xã viên HTX, không ngừng nâng cao các giá trị tốt đẹp của hợp tác xã theo 4 nguyên tắc của Luật hợp tác xã năm 2003.


 
c). Không ngừng phát triển uy tín hợp tác xã đối với xã viên


3.3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn


 
Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX  về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ghi rõ: "Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã và các Luật liên quan; Chính phủ có chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể đến năm 2010, phân công một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phụ trách, có bộ phận giúp việc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, Liên minh HTX Việt Nam và các đoàn thể trong việc phát triển kinh tế tập thể "


Ngày 31 tháng 3 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 13/2004/CT- TTG  về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa.


Theo tinh thần đó, các cơ quan quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể nói chung, HTXTM nói riêng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước với những nội dung thiết thực, cụ thể, tập trung vào những công việc chủ yếu sau:


3.3.1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại


3.3.1.1 Đối với Bộ Thương mại:


- Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển các HTXTM từ nay đến 2010. Định hướng phát triển các HTXTM phải phù hợp với qui hoạch tổng thể của ngành, gắn với qui hoạch mạng lưới chợ nông thôn, chợ miền núi, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới,  qui hoạch trung tâm thương mại thị trấn hoặc cụm thương mại - dịch vụ  thị tứ  v.v... Trên cơ sở Đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thị trường nông thôn  thời kỳ 2001- 2010 được Chính phủ thông qua, tổ chức xây dựng các đề án nhánh và  các văn bản qui phạm  có liên quan là những việc  làm  quan trọng hàng đầu nhằm phát triển thị trường và thương mại trong nước với sự tham gia của thương nhân thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có các HTXTM. 

Đề án nhánh về HTXTM cần hướng nội dung hoạt động chủ yếu của các HTXTM vào những lĩnh vực phù hợp với đặc điểm  của loại hình kinh tế này và các chính sách kinh tế của Nhà nước, nhất là những lĩnh vực, địa bàn Nhà nước khuyến khích phát triển, đầu tư, nhằm bảo đảm 3 lợi ích: Nhà nước, tập thể và xã viên.


-  Sau khi Luật HTX có hiệu lực, cùng các Bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách đối với kinh tế tập thể và HTXTM, tạo  môi trường pháp lý thuận lợi, thể hiện vai trò “bà đỡ” của  Nhà nước thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Các chính sách, cơ chế quản lý phải bảo đảm tính ổn định lâu dài và tính đồng bộ thống nhất để các HTXTM yên tâm sản xuất, kinh doanh.  


- Xác lập cơ chế về mối quan hệ kinh tế nhà nước và HTX, tạo điều kiện cho việc hình thành các hình thức liên doanh, liên kết giữa thương nghiệp quốc doanh và HTXTM qua các hoạt động đại lý mua, bán, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để  các HTXTM tiếp cận thị trường  trong và ngoài nước...


- Xây dựng nội dung chương trình, hình thức và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ các cán bộ làm công tác quản lý, nhân viên nghiệp vụ và nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX nhằm phục vụ cho yêu cầu xây dựng và phát triển HTXTM. Có thể đào tạo qua hệ thống trường lớp tập trung của ngành  hoặc phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo tại chỗ. 


- Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế thương mại,  tạo điều kiện thuận lợi cho các HTXTM nắm được những thông tin chủ yếu, kịp thời về kinh tế thương mại nói chung, lĩnh vực HTX nói riêng. 


 - Nghiên cứu, đề xuất với các ngành hữu quan để hỗ trợ phát triển HTXTM thông qua các chương trình, dự án đầu tư quốc gia; các chương trình, dự án do các nước, các tổ chức quốc tế tài trợ; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án đó.


- Phối hợp với Liên minh HTXVN phổ biến và nhân rộng các mô hình HTX điển hình, tiên tiến trong phạm vi cả nước; tranh thủ ý kiến tham gia của các tổ chức trên  trong quá trình nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chiến lược và định hướng phát triển HTXTM trong từng thời kỳ.


- Tiếp tục cải cách hành chính, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho các HTXTM mở rộng kinh doanh, đặc biệt là những thủ tục liên quan đến những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu v.v.. đồng thời có chế độ kiểm tra, việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng


- Bộ Thương mại cần phối hợp với với Liên minh HTX Việt Nam và sở Thương mại và Du lịch địa phương (dưới đây gọi tắt là  sở Thương mại) có HTXTM hoạt động tốt tiến hành tổng kết thực tiễn xây dựng các HTX điển hình để phổ biến rộng rãi và hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các mô hình đó trong phạm vi cả nước. Về mặt lý luận, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ và Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình tổ chức HTXTM  trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với  điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, nhu cầu của thị trường, khả năng của xã viên và trình độ quản lý của cán bộ. 


- Đối với hoạt động quản lý nhà nước của các Sở Thương mại, Bộ cần có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Thương mại phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc để giúp đỡ  các HTX chưa chuyển đổi được; Kịp thời uốn nắn những lệch lạc, ngăn chặn tiêu cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với các HTXTM. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho các HTX.


3.3.1.2  Đối với các Sở Thương mại:


Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và thị trường ở địa phương, Sở Thương mại, Phòng Thương mại hoặc Phòng Tài chính-Thương mại giúp UBND tỉnh, quận,  huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với HTX trong lĩnh vực thương mại, bao gồm:


- Xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển HTXTM trên  địa bàn tỉnh, thành phố  trong giai đoạn 2005 - 2010.


- Đề  xuất các phương án trình UBND tỉnh, thành phố, kiến nghị giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của các HTXTM chưa chuyển đổi để các HTX hoàn thành thủ tục và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật, làm tốt công tác hướng dẫn, giải thích để mọi người hiểu đúng về HTX kiểu mới, tạo điều kiện cho việc hình thành, phát triển HTXTM trên địa bàn, nhất là địa bàn nông thôn, miền núi.


- Tiếp tục phát hiện, đề xuất những ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách,  chế độ của nhà nước về phát triển HTXTM; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật HTX, Luật Thương mại, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác


- Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành, phát triển HTXTM ở địa phương; tổ chức, hướng dẫn thực hiện chính sách,  chế độ của Nhà nước về phát triển HTXTM. 


- Căn cứ vào Luật Thương mại, Luật HTX, giúp đỡ các HTXTM xây dựng điều lệ cụ thể; hướng dẫn các HTXTM chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật; Xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các HTXTM.


- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX, giúp các HTX xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm. 

3.3.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại:



Theo xu hướng cải cách hành chính, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý  HTX nói chung, HTXTM nói riêng  trong hệ thống của các cơ quan hành pháp. Tổ chức bộ máy vừa là sản phẩm của cơ chế vừa là công cụ để thực hiện cơ chế. Do vậy, nó cần được tổ chức hợp lý, khoa học và hoạt động một cách đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả  nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế HTX trong tình hình hiện nay.


Công tác quản lý của nhà nước đối với HTXTM hiện nay thuộc nhiều Bộ, ngành khác nhau.  Do đó, cơ quan theo dõi, chỉ đạo kinh tế HTX thuộc Văn phòng Chính phủ cần phát huy tốt vai trò đầu mối phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước đối với các HTX. Trước mắt, cơ quan này tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:




- Chủ trì sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế HTX.




- Cùng các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan tham mưu cho Chính phủ về những chính sách hỗ trợ đối với các HTX và chỉ đạo hoạch định các chính sách đó với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan hữu quan.




- Tham gia các chương trình xây dựng pháp luật, tạo hành lang pháp lý để các HTX có thể hoạt động thuận lợi và an toàn.



Thực hiện được điều đó, chắc chắn công tác xây dựng pháp luật, đề ra chính sách đối với các HTX sẽ được làm tốt hơn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chồng chéo, lấn sân nhau do chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan quản lý nhà nước đối với HTX không được phân định rõ ràng; khắc phục được tình trạng chắp vá, không đồng bộ hoặc mâu thuẫn nhau trong việc xây dựng và ban hành các văn bản qui phạm pháp luật.


Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các HTXTM. Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn các HTX xây dựng điều lệ và nghị định về chính sách khuyến khích phát triển các HTX cho phù hợp với luật HTX năm 2003. Trên cơ sở đó, các bộ ngành và các địa phương ban hành các chính sách, thông tư hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với lĩnh vực của mình.


Do HTXTM cũng là đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại, vì vậy, Chính phủ cần khẩn trương ban hành Nghị định về tổ chức quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại từ Trung ương đến địa phương. Có như vậy, các nội dung quản lý nhà nước đối với chủ thể kinh doanh và hành vi thương mại, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện pháp luật chính sách mới có điều kiện để thực thi. Bởi lẽ, nếu chính sách ban hành đầy đủ, đồng bộ nhưng không có tổ chức và cán bộ (đặc biệt ở cấp quận, huyện) để triển khai kịp thời thì nhiều tác dụng của chính sách không được phát huy hoặc phát huy ở mức thấp. Ban hành Nghị định trên, một mặt đáp ứng được đòi hỏi bức xúc hiện nay là qui định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, vai trò chủ trì, phối hợp, của các Bộ, ngành và các cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý Nhà nước đối với các chủ thể kinh doanh thương mạị, khắc phục được tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung; Mặt khác, giải quyết được mối quan hệ giữa Bộ Thương mại, Sở Thương mại đối với các cơ quan hữu quan trong nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại, do đó, khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau khi thực thi công vụ.



Hiện tại, Thông tư 36/2000/TTLB-BTM-BTCCBCP ngày 27/1/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Thương mại có quy định  về quản lý nhà nước của Sở Thương mại đối với HTXTM, nhưng còn chung chung, không rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ với với các cơ quan quản lý nhà nước khác và cơ quan đại diện, tư vấn.  Do đó, cùng với những hạn chế của nhận thức, hoạt động của các Sở Thương mại trong thời gian qua vẫn nặng về hình thức, hiệu lực và hiệu quả quản lý ở mức thấp. Vì vậy, đề nghị sửa đổi Thông tư trên theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thương mại nói chung, nội dung quản lý thương nhân, trong đó có HTXTM nói riêng. Mối quan hệ giữa Sở Thương mại với các cơ  quan quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là các Sở chuyên ngành trong hoạt động quản lý liên quan đến HTXTM cũng cần được UBND các tỉnh, thành phố qui định cụ thể. Trong đó chú ý vai trò của các Sở Thương mại trong việc tham gia ý kiến xây dựng các đề án, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có liên quan đến HTXTM. Sớm  cụ thể hoá nội dung quản lý nhà nước  đối với các HTXTM để các tỉnh, thành phố dễ thực hiện và tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng.



Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khoá IX), để thực hiện chức năng  quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải có bộ máy quản lý chuyên trách thích hợp (các Bộ có Vụ, Sở có Phòng Quản lý kinh tế tập thể).   


 
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đối với  kinh tế tập thể không nên tổ chức hoàn toàn giống nhau do tình hình thương nhân, môi trường kinh doanh, dân số, khả năng huy động tài chính, điều kiện địa lý, điều kiện đầu tư ở thành thị khác nông thôn và miền núi. Vì thế, áp dụng một mô hình quản lý với cơ cấu tổ chức, chức vụ, thẩm quyền, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ quản lý giống nhau là bất hợp lý và không khoa học.  ở địa bàn quận, huyện, nơi nào HTXTM phát triển mạnh thì có thể thành lập các tổ chuyên trách nằm trong phòng Quản lý thương nhân hoặc phòng Quản lý hành chính thương nghiệp. Trong trường hợp số HTXTM quá ít thì chỉ cần một cán bộ theo dõi kiêm nhiệm, chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng Quản lý hành chính Thương nghiệp hoặc Trưởng phòng Quản lý thương nhân.



Đi đôi với việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các HTXTM, cần khẩn trương nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý cả ở trung ương và địa phương.



ở các cơ quan trung ương (bộ, cơ quan ngang bộ...) cần có những chuyên gia giỏi, với kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế HTX, có khả năng vạch ra chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển và hoạch định chính sách đối với kinh tế HTX nói chung, HTXTM nói riêng.



ở các tỉnh, thành phố đòi hỏi phải có những cán bộ quản lý có khả năng phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách đối với các HTX.



Để nâng cao chất lượng của công tác quản lý, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân định rõ, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là số cán bộ trực tiếp hoạch định và tổ chức thực thi chính sách đối với kinh tế HTX, trong đó có HTXTM; có chế độ đãi ngộ thoả đáng để họ yên tâm công tác; chấn chỉnh lề lối và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp trong xử lý công việc nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, giúp đỡ các địa phương, HTX về thi hành Luật HTX và các quy định khác của pháp luật:

 Thực hiện tốt các nội dung trên, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước phải được củng cố và tăng cường từ Bộ tới tỉnh, huyện, xã đủ mạnh (bao gồm lực lượng cán bộ, kinh phí, phương tiện hoạt động). Về lâu dài Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố, UBND các huyện thị có tổ chức chuyên trách quản lý HTXNN. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác này. ở Sở Thuơng mại mỗi tỉnh có từ 6 - 10 cán bộ; ở Phòng nông nghiệp mỗi huyện có từ 3 - 5 cán bộ chuyên trách làm công tác này; Nhà nước trang bị đủ phương tiện, kinh phí cho bộ máy này hoạt động. Đồng thời giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thương mại thường xuyên phối hợp để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương giúp đỡ các HTXNN tổ chức các hoạt động dịch vụ, thương mại ; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị thường tiêu thụ nông sản cho Nông dân, tạo môi trường và hành lang pháp lý thuận lợi để các HTXNN tổ  chức kinh doanh các dịch vụ thương mại có hiệu quả, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX vừa phục vụ kinh tế hộ phát triển; góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp, nông thôn.


Quá trình đổi mới HTX, với ngày càng nhiều HTX làm ăn có hiệu quả, trong đó hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ, thương mại; Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh tổng hợp là hình thức HTX có nhiều triển vọng đã thể hiện được vị trí, vai trò của HTX đối với kinh tế hộ nông dân và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở. Tuy nhiên, quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX còn có những tồn tại, hạn chế nhất là quy mô và hiệu quả dịch vụ chưa cao, vai trò của HTX so với thành phần kinh tế khác còn hạn chế. Vì vậy cần phải xây dựng mô hình và tổng kết các mô hình để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân ra diện rộng.


Trong những năm tới từ trung ương tới các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về HTX. Công tác tuyên truyền HTX mới phải trên cơ sở tổng kết xây dựng mô hình phát triển kinh tế hợp tác và HTX làm cơ sở thực tiễn để thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền và các Đoàn thể trong nông thôn, nông nghiệp; làm cho mọi cán bộ trong Đảng,  cơ quan quản lý Nhà nước, thống nhất nhận thức về sự cần thiết và vị trí, vai trò của kinh tế hợp tác và HTX đối với phát triển kinh tế hộ trong kinh tế thị trường, đối với quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới XHCN; làm cho  nông dân hiểu HTX mới, lợi ích tham gia HTX, vị trí và vai trò của tổ hợp tác và HTX trong việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và của đất nước. Vì vậy, cấp Trung ương, tỉnh, huyện nhất là các xã phải có kế hoạch cụ thể, các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng để dân dễ tiếp nhận; đặc biệt tuyên truyền qua tham quan, học tập HTX điển hình để dân biết, dân làm.


IV. Nâng cao và phát huy vai trò của Liên minh các HTX



Trong quá trình hình thành và phát triển, HTXTM cũng như HTX thuộc các ngành khác gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế. Trong quan hệ kinh tế giữa HTX với các thành phần kinh tế khác không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cơ chế, chính sách cũng như các văn bản pháp luật khi đi vào thực tế cuộc sống, tất yếu nảy sinh những hạn chế nhất định. Trong quá trình hoạt động và thực thi công vụ, có thể một số cơ quan Nhà nước hoặc công chức, viên chức gây phiền hà, thậm chí có hành động sai trái gây thiệt hại cho các HTX. Những hạn chế đó gây khó khăn cho các HTXTM, và từng HTX riêng lẻ không có khả năng giải quyết được. Họ cần đến một tổ chức đại diện cho quyền lợi của họ. Tổ chức đó có thể phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nói tiếng nói chung của các HTX. Do vậy, sự ra đời của Liên minh HTXVN là cần thiết và khách quan. Theo qui định của Luật HTX, Liên minh HTXVN là tổ chức phi Chính phủ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, hoạt động theo pháp luật và điều lệ Liên minh, không phân biệt ngành hoặc vùng trên phạm vi toàn quốc vì lợi ích chung của các HTX.


Vai trò của Liên minh các HTX cần được phát huy trong việc thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, tuyên truyền vận động, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn  đối với các chế độ, chính sách...

 
Vai trò của Liên minh các HTXVN còn được thể hiện trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, để tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và tổ chức HTX của các nước về vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm,  đào tạo bồi dưỡng cán bộ và kinh nghiệm kinh doanh...



Để có thể phát huy được vai trò nêu trên, tổ chức Liên minh HTX ở các cấp phải được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể là:



- Trước mắt, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Liên minh HTX cần được làm rõ hơn, đặc biệt là làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức này với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến kinh tế HTX, trong đó có Bộ Thương mại và các Sở Thương mại. Cần xây dựng được cơ chế phối hợp trong việc xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ đối với kinh tế HTX. Từ  đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận và cho từng chức danh trong tổ chức bộ máy, làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, lao động. 



- Tổ chức Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố cần dựa trên đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội và sự phát triển của phong trào HTX trong  từng khu vực, địa bàn. Tránh tình trạng áp dụng máy móc cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên minh HTX Trung ương gây lãng phí kinh phí và cán bộ.



- Tăng cường mối quan hệ giữa Liên minh HTX Trung ương với Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố và các cơ sở thành viên. Xây dựng và thực hiện tốt chế độ cung cấp và xử lý thông tin hai chiều, đặc biệt chú ý những thông tin phản hồi từ cơ sở về chế độ chính sách liên quan đến kinh tế HTX,  từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tiến tới nối mạng giữa tổ chức Liên minh HTX Trung ương với  Liên minh các tỉnh, thành phố, giúp cho công tác chỉ đạo và hoạt động quản lý đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.


- Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Bộ, ngành và UBND các cấp cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương nâng cao năng lực và hiệu quả  hoạt động; Chú trọng việc tạo ra các công cụ hỗ trợ như thành lập các trung tâm tư vấn và các dịch vụ tư vấn về thị trường (cả trong nước và ngoài nước) về khoa học công nghệ; Xây dựng quĩ hỗ trợ phát triển, quĩ bảo lãnh tín dụng v.v...Chỉ với những hành động và kết quả cụ thể, Liên minh HTXVN mới thực sự thể hiện vai trò đại diện và hỗ trợ kinh tế HTX, góp phần thực hiện thành công các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước.  


Kết luận


Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển.Phát triển kinh tế tập thể nói chung, phát triển HTX nói riêng, là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Kinh tế tập thể cùng với các thành phần kinh tế khác hình thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.


Với sự cố gắng, nỗ lực của ban chủ nhiệm, đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta” đã được hoàn thành với những kết quả chủ yếu:

1. Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn như: Sự tồn tại tất yếu khách quan của HTXTM; Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của HTXTM; Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn; Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển HTXTM…


2. Đề tài đã đánh giá thực trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự phát triển của ĨHTTM ở nông thôn trong thời gian vừa qua; Đánh giá quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM (sau khi có Luật Hợp tác xã 1996) …


HTXTM vẫn tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân. Trên địa bàn nông thôn hiện nay, các HTX đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh thương mại. Tuy nhiên trước yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển của các HTXTM  ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, yếu kém cần phải tháo gỡ, khắc phục. 


3. Đề tài đã đưa ra được hệ thống giải pháp về tổ chức và phát triển HTX TM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới như: Hoàn thiện mô hình tổ chức HTXTM; hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động của các HTXTM; hoàn thiện mô hình pháp lý; hoàn thiện chính sách và biện pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn, trong điều kiện triển khai thực hiện Luật HTX năm 2003.

Cùng với Nghị quyết về “đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010”. Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” do Hội nghị trung ương 5 khoá IX thông qua thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta đến sự phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn. Với sự phối hợp của các bộ ngành, Liên minh các hợp tác xã thực hiện tốt cương lĩnh hành động của chính phủ về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khoá IX và thực hiện tốt Luật HTX năm 2003 chúng ta sẽ đưa nông thôn Việt Nam tiến nhanh theo con đường xã hội chủ nghĩa.


Phụ lục


Phụ lục 1: Tình hình vốn hoạt động của các hợp tác xã (năm 2002)


		Lĩnh vực

		Vốn bình quân/hợp tác xã, (tr.đồng)

		Vốn cố định (tr.đồng)

		Vốn bình quân/tổng vốn, (%)



		Hợp tác xã nông nghiệp

		554,7

		401

		72,4



		Hợp tác xã thuỷ sản

		689,3

		609,9

		88,5



		Hợp tác xã công nghiệp

		501

		217

		52,4



		Hợp tác xã xây dựng

		667,3

		266,3

		39,9



		Quĩ tín dụng nhân dân

		2684,5

		94,3

		3,51



		HTX giao thông vận tải

		2096,1

		1715,8

		81,86



		Hợp tác xã thương mại

		438,7

		302,4

		68,92



		HTX trong các lĩnh vực khác

		1016

		703

		69,2





Phụ lục 2:  Mức vốn hiện tại phân theo loại hình cơ sở


Đơn vị: %


		

		DNTT và Công ty TNHH

		Hợp tác xã và tổ hợp tác

		Hộ gia đình

		Hộ 66

		Tổng



		Dưới 1 triệu đồng

		0,0

		0,0

		29,7

		0,0

		14,7



		1 đến 10 triệu đồng

		0,0

		0,0

		10,8

		0,0

		5,3



		10 đến 100 1 triệu đồng

		0,0

		13,3

		31,1

		34,1

		26,7



		100 triệu đến 1tỷ đồng

		47,1

		80,0

		27,0

		63,6

		45,3



		1 tỷ đến 5 tỷ đồng

		41,2

		6,7

		1,4

		2,3

		6,7



		Trên 5 tỷ đồng

		11,8

		0,0

		0,0

		0,0

		1,3



		Tổng

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Phụ lục 3: những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm


Đơn vị: %


		

		DN tư nhân

		Hợp tác xã

		Hộ gia đình

		Hộ 66

		Chung



		Giá thành cao

		31,6

		37,5

		32,4

		33,3

		33,2



		Chất lượng kém

		2,6

		3,1

		0,0

		0,0

		0,8



		Thủ tục hải quan

		0,0

		0,0

		0,0

		1,5

		0,4



		áp mã thuế và giá tính thuế

		5,3

		3,1

		0,0

		7,6

		1,7



		Mẫu mã đơn điệu

		7,9

		0,0

		34,3

		45,5

		18,9



		Thiếu thông tin thị trường

		36,8

		37,5

		23,8

		0,0

		33,6



		Kiểm định chất lượng hàng hoá

		2,6

		3,1

		1,0

		0,0

		1,2



		Xin Quota

		0,0

		3,1

		0,0

		1,5

		0,4



		Dịch vụ kho cảng

		2,6

		0,0

		1,9

		1,5

		1,7



		Chí phí giao dịch

		2,6

		3,1

		0,0

		7,6

		1,2



		Những khó khăn khác

		7,9

		9,4

		6,7

		

		7,5



		Tổng

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Phụ lục 4 : Phương thức xuất khẩu theo loại hình doanh nghiệp











Đơn vị: %


		

		Doanh nghiệp tư nhân

		Hợp tác xã

		Hộ gia đình

		Hộ 66

		Chung



		Trực tiếp

		66,7

		66,7

		0,0

		3,3

		20,0



		Uỷ thác

		33,3

		0,0

		30,0

		46,7

		36,4



		Qua trung gian

		0,0

		33,3

		70,0

		50,0

		43,6



		

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Phụ lục 5: Những khó khăn trong việc sử dụng lao động của các cơ sở












Đơn vị: %


		

		Doanh nghiệp tư nhân

		Hợp tác xã

		Hộ gia đình

		Hộ 66

		Chung



		Thiếu lao động có tay nghề

		57,7

		53,3

		88,5

		68,6

		68,6



		Khó khăn trong mua bỏ hiểm

		26,9

		33,3

		11,5

		27,5

		24,6



		Mặc cảm nghề nghiệp

		15,4

		13,3

		0,0

		3,9

		6,8



		Tổng

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Phụ lục 6: Đánh giá mức độ khó khăn về mặt bằng kinh doanh


		

		Mức độ khó khăn từ thấp đến cao

		Tổng



		

		1

		2

		3

		4

		5

		



		Thủ tục phiền hà

		Số ý kiến

		8,0

		1,0

		3,0

		1,0

		3,0

		16,0



		

		%

		50,0

		6,3

		18,8

		6,3

		18,8

		100,0



		Giá thuê đất cao

		Số ý kiến

		13,0

		5,0

		3,0

		1,0

		2,0

		24,0



		

		%

		54,2

		20,8

		12,5

		4,2

		8,3

		100,0



		Không có đất để thuê

		Số ý kiến

		10,0

		6,0

		7,0

		5,0

		14,0

		42,0



		

		%

		23,8

		14,3

		16,7

		11,9

		33,3

		100,0



		Lí do khác

		Số ý kiến

		2,0

		2,0

		3,0

		1,0

		3,0

		11,0



		

		%

		18,2

		18,2

		27,3

		9,1

		27,3

		100,0





Phụ lục 7 : Đánh giá tác động của các văn bản luật pháp hiện hành


Đơn vị: %


		

		Không thúc đẩy

		Có nhưng rất ít

		Vừa phải

		Mạnh mẽ

		Rất mạnh mẽ



		Luật doanh nghiệp

		19,2

		26,9

		42,3

		-

		11,5



		Luật khuyến khích đầu tư trong nước

		16,1

		22,6

		32,3

		29,0

		-



		Luật Hợp tác xã

		18,8

		12,5

		21,9

		34,4

		12,5



		Luật Đầu tư nước ngoài

		48,1

		22,2

		22,2

		7,4

		-





Phụ lục 8: Cơ cấu doanh nghiệp, HTX theo năm thành lập












Đơn vị: %


		

		

		Hợp tác xã và tổ hợp tác

		Hộ gia đình

		Hộ 66

		Tổng



		Trước 1990

		5,9

		35,7

		9,1

		18,0

		14,4



		Từ 1990-1996

		58,5

		14,3

		56,4

		56,4

		52,0



		Từ 1997 đến 2002

		35,3

		50,0

		34,6

		25,6

		33,6



		Tổng số

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Ghi chú: Phụ lục: 1,2,3,4,5,6,7,8. -  Nguồn: Môi trường kinh doanh ở nông thôn Viẹt nam - NXB Chính trị quốc gia. HN-2003


Phụ lục 11: Tác động hỗ trợ của HTX Mông Thuận (Ninh thuận) đối với  công tác phúc lợi cộng đồng.

1- Trợ cấp hàng tháng cho các cụ già neo đơn mối tháng 50.000đ/ 1 cụ (16 cụ)


2- Quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, có công và tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ 100.000 ®, hỗ trợ ngày thương binh liệt sĩ hàng năm.


3- Hộ xã viên có người qua đời được hỗ trợ 1 triệu đồng và phương tiện xe tang.


4- Công tác giáo dục : Hỗ trợ 50 % tiền đóng học phí cho các cháu mẫu giáo; khuyến học, khuyến tài cho các em có học lực giỏi, cấp 1 : 50.000đ/em; cấp 2: 100.000đ/em; cấp 3 : 150.000 đ/em; Đỗ vào đại học 250.000đ/em và thi học sinh giỏi cấp huyện trở lên là 100.000đ/em.


5- Hỗ trợ tiền thuốc men cho hộ xã viên gặp rủi ro, bệnh nặng từ 100.000 đến 200.000 đ/người. Ngoài ra còn hỗ trợ cho các đoàn thể, trường học, công tác nghĩa vụ quân sự, thể dục thể thao ở địa phương. 


tài liệu tham khảo


1. Luật Hợp tác xã năm 1996 và năm 2003.


2. Lý luận về hợp tác xã quá trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp (Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhât Bản(JICA) - Hà nội, 2003.


3. Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế HTX trong thương mại 1996 - 2000, định hướng và giải pháp phát triển đến 2005 -  Bộ Thương mại, Hà nội 2001.


4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện Luật HTX (1997-2001) - Viện Quản lý Kinh tế Trung ương


5. Tổng kết kinh tế hợp tác và hợp tác xã 1996 - 2000 phương hướng nhiệm vụ đến 2010 ( Báo cáo của Bộ Chính trị tại hội nhị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX) Số: 47/TLHN.


6. Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTXVN năm 2002. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2003 (Liên minh HTX Việt Nam)


7. Báo cáo triển khai và thực hiện nghị quyết 13 hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ V về kinh tế tập thể (Liên minh HTX Việt Nam)


8. Báo cáo tổng kết HTX điển hình tiên tiến (Liên minh HTX Việt Nam) - Tháng 10/2003.


9. Tổng hợp kết quả khảo sát hoạt động của các HTXTM 2000-2003 (Vụ Chính sách TNTN-BỘ Thương mại)


10. Báo cáo sơ kết một năm thực hiện quyết định 80/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng( Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 2003)


11. Hợp tác xã chuyên ngành vùng đồng bằng sông Hồng,chính sách hỗ trợ và triển vọng phát triển, Dự án DIALOG - MISPA (Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam - Bộ nông nghiệp & PTNT; 2004)


12. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hợp tác xã năm 2003.( Số: 177/ 2004/ NĐ-CP.)


Nguồn TL tham khảo:


· Phong trào hợp tác xã quốc tế: Nxb CTQG- 2002, Nguyễn Ty (chủ biên)


· Khuôn khổ pháp lý và kinh nghiệm hợp tác xã của một số nước –Viện quản lý kinh tế TW, 1996.


· Matshusita, chuyên gia JICA tại bộ NN&PTNT, Hà Nội 2- 2005


· Kie-Yup Shin Viện nghiên cứu NACF (Liên minh hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc), Hà Nội 2-2004

                                                       tài liệu tham khảo


1. Luật HTX 1997 và 2003, Luật Thương mại 1997.


2. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện Luật HTX




(1997-2001) - Viện Quản lý Kinh tế Trung ương



3. Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTXVN
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4. Báo cáo triển khai và thực hiện Nghị quyết 13 (Hội nghị Ban Chấp hành


               TW Đảng lần thứ 5, Khoá IX) của Bộ TM và Liên minh HTX Việt Nam.



5.  Báo cáo tổng kết HTX điển hình tiên tiến (Liên minh HTX Việt Nam)



6. Tổng hợp kết quả khảo sát hoạt động của các HTXTM 2000-2003



     (Vụ Chính sách TNTN-BỘ Thương mại)


          7.Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong thương mại giai đoạn 2006-2010 


            của các Sở Thương mại.
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nông dân bằng phương thức đại lý hoặc hợp đồng tiêu thụ nông sản, cung ứng 
vật tư nông nghiệp và hàng công nghiệp tiêu dùng; đồng thời, đổi mới các cơ 
chế góp vốn, quản lý, sử dụng lao động và phân phối của hợp tác xã cho phù hợp 
với cơ chế thị trường. 

Từ thực tiễn chuyển đổi HTX kiểu cũ (trước khi có luật HTX, năm 1996) 
sang HTX kiểu mới, trong quá trình hoạt động và phát triển của HTXTM đang 
đặt ra những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hầu hết các HTX không chỉ kinh 
doanh các lĩnh vực đã đang ký theo điều lệ mẫu mà còn mở rộng sang các lĩnh 
vực khác, ví dụ các HTXNN, tiểu thủ công nghiệp đều kinh doanh thương mại . 
Mặt khác xuất hiện xu hướng liên doanh liên kết các loại hình HTX. Thực tiễn 
cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà luật HTX cần phải sửa đổi và bổ sung. Trước 
đây, do quan niệm tách sản xuất khỏi kinh doanh thương mại nên có 2 HTX : 
sản xuất và mua bán. Ngày nay hoạt động của HTXTM bao hàm cả các dịch vụ 
sản xuất và tiêu dùng, kinh doanh cả hàng hoá và dịch vụ. Vì vậy, cần phải định 
hướng hoạt động cho HTXTM  rộng và đầy đủ hơn để chúng có thể phát triển.  

Sau khi luật HTX được ban hành năm 1996 và  nghị quyết TW 5 về  “tiếp 
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiều chính sách 
của nhà nước đã ra đời nhằm củng cố và phát triển HTX. Nhưng đến nay kinh tế 
HTX vẫn chưa có sự phát triển đáng kể, nhất là ở nông thôn, đặc biệt là 
HTXTM. Vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các giải pháp có tính đột phá 
nhằm phát triển HTXTM, trước hết là các giải pháp về tổ chức quản lý HTXTM, 
các biện pháp hỗ trợ của nhà nước cho sự phát triển của chúng. 

Trước những yêu cầu nêu trên, việc nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp 
hoàn thiện  tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta 
hiện nay” là  cần thiết, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý 
thương mại ở Việt Nam, trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và trong bối cảnh hội  nhập kinh tế quốc tế, góp phần hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả kinh doanh và nhờ vậy, nâng cao đời sống của nông dân, thực hiện mục 
tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, 
góp phần triển khai "chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khoá IX." 

Sau 6 tháng triển khai nghiên cứu đề tài (từ tháng5/2003) trước yêu cầu 
đòi hỏi bức bách của thực tiễn, tháng 11/2003 luật HTX đã được Quốc hội nước 
ta thông qua (trên cơ sở chỉnh lý và bổ xung luật HTX năm 1996). Như vây, việc 
triển khai nghiên cứu đề tài được đặt trong điều kiện mới, đáp ứng những yêu 
cầu của luật HTX năm 2003.  
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* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài : 

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông 
thôn. 

- Đánh giá hiện trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự 
phát triển  HTXTM ở nông thôn nước ta thời gian qua . 

- Đề xuất một số giải pháp về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn 
nước ta trong thời gian tới. 

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:    

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tổ chức quá trình hình thành và phát 
triển HTXTM ở nông thôn (vĩ mô ) và mô hình tổ chức quản lý hoạt động của 
các HTXTM ở nông thôn (vi mô ) . 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Các HTXTM (thành lập theo điều lệ mẫu HTXTM ) ở nông thôn và các 
hoạt động kinh doanh thương mại (bao gồm cả dịch vụ thương mại) của các loại 
hình HTX khác ở nông thôn (chủ yếu là HTXNN vì nó chiếm tỷ lệ lớn trong 
tổng số các HTX) 

+ Nội dung nghiên cứu tập trung vào mô hình tổ chức quản lý, cơ chế huy 
động vốn, góp vốn, sử dụng lao động, phân phối của HTXTM và các giải pháp 
chủ yếu từ phía Nhà nước nhằm phát triển các HTXTM ở nông thôn.  

+ Địa bàn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu chọn mẫu địa bàn nông thôn 
(đồng bằng và miền núi) của một số tỉnh đại diện miền Bắc và miền Nam  

+ Thời gian nghiên cứu:  Phân tích thực trạng từ năm l997 đến nay. Các 
đề xuất về giải pháp phát triển cho trước mắt và đến năm 2010 

* Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 1. Khảo sát điển hình; 2. 
Sử dụng chuyên gia; 3. Tổng hợp và phân tích  

* Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương: 

- Chương 1:  Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển hợp 
tác xã thương mại ở nông thôn 

- Chương II : Thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn Việt 
Nam từ 1997 đến nay. 

- Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM 
ở nông thôn nước ta. 
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Chương 1 

Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển 
hợp tác xã thương mại ở nông thôn 

I. Cơ sở lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn 

1.1. Khái niệm thương mại, HTXTM  

1.1.1. Khái niệm thương mại 

Sự ra đời và phát triển thương mại gắn liền với sự ra đời của sản xuất hàng 
hoá, của kinh tế thị trường. Thực chất của hoạt động trao đổi mua bán là sự so 
sánh lao động giữa người sản xuất với người sản xuất, quan hệ giữa người với 
người không còn là quan hệ thuần tuý nữa mà nó được thay thế bằng quan hệ 
giữa vật với vật. 

Thương mại là một bộ phận hợp thành của tái sản xuất, thương mại nối 
liền giữa sản xuất và tiêu dùng, dòng vận động của sản xuất hàng hoá qua 
thương mại để tiếp tục đưa vào sản xuất hoặc đi vào tiêu dùng cá nhân. 

Nghiên cứu quá trình phát triển của trao đổi hàng hoá, của sự ra đời của 
tiền tệ, ta thấy rằng qua lưu thông không những giá trị của hàng hoá được thực 
hiện mà qua lưu thông người ta còn tìm kiếm giá trị tăng thêm (T-H-T’ ). 

   Trên thế giới, khái niệm thương mại được hiểu theo nhiều cách: 

- Trong luật La mã cổ đại, khái niệm thương mại được hiểu theo nghĩa 
rộng, đó là các quan hệ pháp lý liên quan đến việc sử dụng các tài sản trong sản 
xuất phân phối và lưu thông hàng hoá. 

- Trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới, khái niệm 
thương mại là một khái niệm để chỉ hoạt động phân phối lưu thông hàng hoá. 

- ở một số nước có truyền thống kinh tế thị trường, hiểu thương mại 
thông qua luật thương mại : 

+ Bộ Luật Thương mại của Nhật Bản ra đời 9/3/1899,  những hành vi 
được coi là hoạt động thương mại được qui định ở điều 501;502;503. 

+ Bộ Luật Thương mại của Pháp được ban hành tháng 9/1807 đã liệt kê 
các hành vi được coi là hành vi thương mại. Luật thương mại của Pháp bao gồm 
toàn bộ các qui phạm pháp luật liên quan đến các thương nhân (cá nhân và công 
ty), các tài sản dùng vào kinh doanh và các thương vụ (các giao dịch thương 
mại). 
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Theo Luật về Trọng tài Thương mại quốc tế (ModelLaw on Internationnal 
Commercial Arbitration) do uỷ ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc 
thông qua ngày 21/6/1985: “Thuật ngữ thương mại phải được giải thích theo 
nghĩa rộng để bao phủ hết các vấn đề phát sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất 
thương mại dù có hợp đồng hay không. Các quan hệ có bản chất thương mại bao 
gồm những giao dịch sau (nhưng chưa phải là hết): Các giao dịch thương mại để 
cung cấp hay trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ, hợp đồng phân phối, chi nhánh 
hoặc đại diện thương mại, đại lý, cho thuê, gia công sản phẩm, tư vấn, công 
nghệ, sáng chế, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng khai thác hay 
nhượng đất, liên doanh và các hình thức khác của hợp tác công nghiệp hoặc kinh 
doanh, chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường hàng không, đường 
biển, đường sắt hoặc đường bộ”.  

ở nước ta trước khi luật Thương mại ra đời khái niệm Thương mại ít được 
sử dụng. Trong đời sống kinh tế xã hội chỉ có các khái niệm "nội thương", 
"ngoại thương", “vật tư” gắn liền với sự tồn tại của ba Bộ ngành trong bộ máy 
quản lý của nhà nước. Từ khi hợp nhất ba Bộ, (Nội thương, Ngoại thương, Vật 
tư), khái niệm “thương mại” được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, nó được hiểu một 
cách chưa đầy đủ, đúng nghĩa của nó.           

Luật Thương mại Việt nam, có hiệu lực từ ngày 1/1/1998 gồm 264 điều là 
tổng hợp các qui phạm pháp luật được nhà nước ban hành, nhằm điều chỉnh 
hành vi của thương nhân và các giao dịch thương mại. Đó là một trong những cơ 
sở pháp lý quan trọng triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. 

Luật Thương mại Việt nam, không đưa ra định nghĩa hoàn chỉnh về 
Thương mại, mà chỉ  đưa ra 14 hành vi Thương mại (theo điều 45) với định nghĩa 
khái quát: hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương 
mại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân hoặc giữa thương nhân 
và các bên liên quan. 

Hoạt động thương mại dần trở thành một nghề - nghề thương mại và 
những người chuyên lấy hoạt động thương mại làm nghề nghiệp chính và 
thường xuyên được gọi là thương nhân. Cũng từ quan niệm trên đây về hoạt 
động thương mại mà người ta quan niệm Luật thương mại là luật điều chỉnh các 
hành vi thương mại và quy chế thương nhân. Tức là Luật Thương mại quy định 
tư cách của những người làm thương mại và hành vi thương mại của họ. Điều đó 
có nghĩa là khái niệm Luật Thương mại hoàn toàn phụ thuộc vào quan niệm hoạt 
động thương mại hay quan hệ thương mại.       

Từ khi hình thành cho đến tận giữa thế kỷ XX, quan niệm thương mại chỉ hạn 
hẹp trong phạm vi những quan hệ mua bán hàng hoá và các dịch vụ có liên quan đến 
hoạt động này. Do vậy, theo nghĩa sơ khai nhất (cũng có thể gọi là nghĩa hẹp) thì 
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hoạt động thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp các dịch vụ liên 
quan đến hàng hoá. Từ đó, khái niệm Luật Thương mại cũng được hiểu là luật điều 
chỉnh hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá và dịch vụ mua bán hàng hoá. Thậm 
chí cho đến nay một số bộ luật thương mại của một số nước vẫn chỉ có phạm vi điều 
chỉnh là quan hệ thương mại hàng hoá. 

Ngày nay, với sự phát triển của các loại hình dịch vụ và hoạt động cung 
cấp dịch vụ vì mục tiêu sinh lời, hoạt động đầu tư, mua bán ly xăng và chuyển 
giao công nghệ, người ta quan niệm rằng tất cả các hoạt động và giao dịch được 
thực hiện trên thị trường vì mục tiêu sinh lời đều được coi là hoạt động thương 
mại, thuộc nội hàm của khái niệm thương mại. Từ đó, quan niệm Luật Thương 
mại truyền thống đã trở nên chật hẹp, không bao quát hết được các quan hệ 
thương mại theo quan điểm hiện đại. Xuất phát từ quan niệm mới về thương 
mại, người ta đã xây dựng một khái niệm Luật Thương mại mới có phạm vi điều 
chỉnh rộng hơn rất nhiều so với quan niệm Luật Thương mại truyền thống. 

Theo quan niệm hiện đại thì phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại bao 
gồm bốn lĩnh vực, đó là: 

- Thương mại hàng hoá. 

- Thương mại dịch vụ. 

- Thương mại trong đầu tư. 

- Và thương mại trong sở hữu trí tuệ. 

Mặc dù Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ không quy định cụ thể 
về các hành vi thương mại nhưng khái niệm thương mại trong Hiệp định được 
hiểu khá rộng và bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hoá, thương mại 
dịch vụ, khía cạnh thương  mại của quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư. 

Trong WTO không có quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng 
các hành vi được coi là thương mại trong WTO được hiểu rất rộng, tuy nhiên, nó 
không rộng như trong BTA nhưng cũng bao trùm thương mại hàng hoá, thương 
mại dịch vụ, khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp 
đầu tư liên quan đến thương mại. 

Từ những phân tích trên chúng ta thấy rằng:  Thương mại là hoạt động 
kinh doanh của con người trong lĩnh vực mua bán hàng hoá, dịch vụ, quyền 
sở hữu trí tuệ và đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận. 

1.1.2. Khái niệm HTXTM: 

Kinh tế hợp tác là khái niệm dùng để chỉ các loại hình tổ chức kinh tế 
được hình thành và phát triển trên cơ sở hợp tác giữa các thành viên tham gia. 
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Kinh tế hợp tác rất đa dạng về hình thức, qui mô và lĩnh vực hoạt động, phát 
triển từ hình thức đơn giản, qui mô nhỏ, lĩnh vực hẹp đến các hình thức phức tạp, 
qui mô lớn đến rất lớn, phạm vi không dừng lại ở giới hạn về không gian, mà tuỳ 
thuộc vào sự phát  triển của lực lượng sản xuất, vào nhu cầu, ý chí và lợi ích của 
các thành viên tham gia. 

Kinh tế hợp tác tồn tại từ lâu và còn có tên gọi là kinh tế hiệp tác, các 
hình thức hiệp tác, liên kết trong kinh tế. Đó là sự liên kết tự nguyện của những 
người chủ kinh tế độc lập, để phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm giải quyết 
tốt hơn những vấn đề của sản xuất- kinh doanh, nhờ vậy nâng cao được hiệu quả 
của sản xuất - kinh doanh và lợi ích của các thành viên tham gia vào hợp tác 
kinh tế. Theo C. Mác, hợp tác trong quá trình lao động sản xuất là bản tính xã 
hội của con người. Hoạt động sản xuất - kinh doanh luôn luôn đòi hỏi người ta 
phải liên kết với nhau theo một cách thức nào đó để thực hiện có hiệu quả những 
công việc mà từng người, từng chủ thể độc lập thực hiện kém hiệu quả hoặc 
không thực hiện được. Như vậy, kinh tế hợp tác là tất yếu nội sinh của quá trình 
lao động sản xuất - kinh doanh mang tính đa dạng và đa mức độ. 

ở nước ta đã sử dụng khái niệm “Kinh tế hợp tác” và “Kinh tế tập thể 
”. Kinh tế tập thể là khái niệm dùng để chỉ thành phần kinh tế trong nền 
kinh tế nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và nó được 
chính thức sử dụng trong văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Cộng 
Sản Việt Nam. 

Kinh tế tập thể với hình thức chủ yếu là các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên 
minh hợp tác xã đã tồn tại ở nước ta nhiều năm, đã có đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước; Cùng với 
kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã ngày càng đóng 
vị trí quan trọng góp phần tạo nên nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

1.1.2.1 Khái niệm Hợp tác xã : 

Trên thế giới đã có những cách hiểu khác nhau về khái niệm  HTX nhưng 
trong hầu hết Luật HTX của các nước, chương đầu tiên đưa ra khái niệm HTX 
và khẳng định nó là một tổ chức kinh tế có đặc thù riêng, hoạt động theo những 
nguyên tắc chặt chẽ. 

- Liên minh HTX quốc tế đã định nghĩa về hợp tác xã như sau:  

+ “Hợp tác xã là một tổ chức tự trị của những người tự nguyện liên hiệp 
lại để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và 
văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ ”. 
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+ Định nghĩa này được hoàn thiện vào năm 1995 thông qua tuyên bố: 
“Hợp tác xã dựa trên ý nghĩa tự cứu giúp mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, 
công bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng lập ra Hợp tác 
xã, các xã viên hợp tác xã tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức về tính trung thực, cởi 
mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác”.  

-Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa HTX là sự liên kết của 
những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống nhau, tự nguyện liên 
kết lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử dụng tài sản mà họ đã 
chuyển giao vào HTX phù hợp với nhu cầu chung và giải quyết những khó khăn 
đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bằng cách sử dụng các chức 
năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh thần 
chung. 

- Luật Hợp tác xã cộng hoà Liên bang Đức định nghĩa: “Hợp tác xã đăng 
ký là những tập thể với số lượng thành viên không hạn chế nhằm khuyến khích 
việc sản xuất kinh doanh của các thành viên, thông qua các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh chung”. 

- Theo Luật Hợp tác xã Phi líp pin: Hợp tác xã là tổ chức của những người 
có cam kết chung và tập hợp nhau lại một cách tự nguyện để đạt được mục đích 
xã hội hoặc kinh tế chung, có sự đóng góp công bằng vào vốn, và chấp nhận 
phần đóng góp hợp lý vào các công việc vì phần lợi ích của việc kinh doanh theo 
nguyên tắc hợp tác đã được mọi người chấp nhận.  

- Luật Hợp tác xã In-đô-nê-xi-a định nghĩa: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế 
của nhân dân mang tính xã hội, gồm những người hoặc hợp tác xã ở địa phương 
là thành viên lập nên một hệ thống kinh tế như là nỗ lực chung dựa trên nguyên 
tắc cơ sở của tình anh em”. 

Tóm lại, quan niệm về hợp tác xã ở hầu hết các nước đều thể hiện rõ 
những điểm chung sau đây: 

- Hợp tác xã là sự liên kết của những người tham gia, cùng góp tiền dưới 
dạng vốn góp. Trong hợp tác xã nhấn mạnh yếu tố con người chứ không phải số 
vốn mà họ góp. 

- Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế đặc thù chứ không phải là một công ty 
cổ phần hoặc một tổ chức từ thiện. Hợp tác xã là tổ chức kinh doanh gắn chặt 
với hiệu quả và sự rủi ro. Những thành viên hay những người góp vốn và hợp tác 
xã có lợi ích chung và nhu cầu chung mà họ muốn và được thoả mãn. 
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- Hợp tác xã là doanh nghiệp được quản lý theo nguyên tắc dân chủ. Mỗi 
xã viên chỉ có một và chỉ một phiếu biểu quyết không phân biệt suất vốn góp 
nhiều hay góp ít. 

- Khẩu hiệu của Hợp tác xã là phục vụ hơn là kiếm lời. Tuy lợi nhuận 
luôn gắn với Hợp tác xã, nhưng mục đích của Hợp tác xã vẫn là phục vụ (phục 
vụ các xã viên) và phục vụ tối đa là nhiệm vụ hàng đầu của Hợp tác xã. 

- Phương châm chủ đạo của Hợp tác xã là giúp đỡ lẫn nhau và tự mình 
góp mình. 

- Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hợp tác xã là tự nguyện, bình 
đẳng và cùng có lợi. Lợi nhuận được phân phối không chỉ căn cứ vào vốn góp 
mà còn căn cứ mức độ sử dụng dịch vụ của các xã viên. 

- Mục tiêu nhằm vào sự thay đổi địa vị kinh tế - xã hội của các xã viên. 

- Một đặc tính quan trọng nữa của Hợp tác xã không chỉ nâng cao kinh tế 
cho xã viên mà còn phục vụ cộng đồng. 

ở nước ta, Luật Hợp tác xã năm 1996 ghi rõ: “Hợp tác xã là tổ chức kinh 
tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng 
góp vốn, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của 
tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước”. 

Điều 1, Chương I của Luật HTX năm 2003  khẳng định: Hợp tác xã là tổ 
chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung 
là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy 
định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp 
tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp 
nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn 
điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của 
pháp luật. 
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Sự hoàn thiện khái niệm của Luật HTX 

Năm 1996 Năm 2003 

- HTX là tổ chức kinh tế tự chủ 

- Thành viên: Người lao động 

- Cùng nhu cầu, lợi ích chung 

- Tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra 
theo pháp luật 

- Phát huy sức mạnh tập thể 

 

- HTX là một tổ chức kinh tế tập thể 

- Thành viên: Cá nhân, hộ gia đình. 
pháp nhân 

- Cùng nhu cầu, lợi ích chung 

- Tự nguyên góp vốn, góp sức lập ra 
theo quy định Luật HTX 

- Phát huy sức mạnh tập thể 

- HTX hoạt động như một loại hình 
doanh nghiệp  

1.1.2.2  Hợp tác xã thương mại (HTXTM) 

Sau khi có Luật HTX 1996, Điều lệ mẫu HTXTM ban hành theo Nghị 
định 41 CP của Chính phủ ngày 29/4/1997 đã định nghĩa HTXTM như sau: 
“HTXTM là tổ chức kinh tế của những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, 
tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo Luật Hợp tác xã và Điều lệ mẫu 
HTXTM  để kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm phát huy sức mạnh của tập thể 
và của từng xã viên, phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng phục 
vụ, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của xã viên và của cộng đồng”. 

Điều 6, Luật HTX (2003) quy định HTX có quyền kinh doanh ở tất cả các 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà luật pháp không cấm. Thực tế phát triển HTX 
trong những năm qua cho thấy lĩnh vực kinh doanh của các HTX rất đa dạng. Bên 
cạnh những ngành nghề, lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp, 
GTVT, thương mại, tín dụng,…nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới như: vệ sinh môi 
trường, trường học, tang lễ, nhà ở, bệnh viện, điện, nước sinh hoạt,…cũng đã được 
mở ra. 

Tuy nhiên trong tổ chức, quản lý, đánh giá hoạt động của các HTX có thể 
phân loại theo "lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh" như sau: 

- Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối,  

- Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp. 

- Nhóm HTXTM dịch vụ,… 

Vì vậy  HTXTM có đặc điểm sau:  
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- Từ khái niệm thương mại nêu trên, khái niệm HTXTM  bao trùm các 
lĩnh vực: 

+ Thương mại hàng hoá; 

+ Thương mại dịch vụ; 

+ Thương mại trong đầu tư ; 

+ Và thương mại trong sở hữu trí tuệ 

- Là HTXTM thì ngành nghề kinh doanh thương mại phải chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng số các ngành nghề đăng ký kinh doanh. 

- HTXTM với phương châm chủ đạo là giúp đỡ lẫn nhau, mục tiêu chủ 
yếu hàng đầu của HTX là phục vụ xã viên (dựa trên nền tảng tiêu dùng cá nhân 
và phục vụ sản xuất) trên cơ sở đó mới nói đến phát triển kinh doanh. Vì vậy 
quy mô xã viên HTX cũng là một đặc điểm của HTXTM. 

1.2. Sự tồn tại tất yếu khách quan và vai trò HTXTM trong nền kinh 
tế nước ta.  

1.2.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan HTXTM trong nền kinh tế: 

Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược 
của Đảng và Nhà nước ta.Trong nền kinh tế ấy, kinh tế tập thể có vị trí, vai trò quan 
trọng. Khi bước vào thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá, từng bước xoá đói, 
giảm nghèo thì việc duy trì và phát triển HTX là một trong những vấn đề lớn được 
Đảng và Nhà nước quan tâm, là nhu cầu cấp bách và không thể thiếu trong tiến trình 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta hiện nay. 

Trong cơ chế  thị trường, từng doanh nghiệp cũng như mỗi hộ nông dân 
có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, tạo nên sự phát triển mới trong kinh 
tế, văn hoá ở nông thôn. Trong điều kiện đi lên từ một nền sản xuất nhỏ, phát 
triển kinh tế nhiều thành phần, sự hợp tác giữa những người sản xuất kinh doanh 
riêng lẻ dưới nhiều hình thức là một nhu cầu bức xúc của những người kinh 
doanh cá thể, bởi lẽ: 

Trước đây, xã viên HTXMB chủ yếu là nông dân, họ là xã viên HTXNN 
thì cũng đồng thời là xã viên HTXMB. Khi cơ chế thị trường hình thành và vận 
hành đã xuất hiện một số lượng lớn cá nhân, hộ gia đình tham gia thương 
trường. Một số lượng không nhỏ nông dân do những nguyên nhân khác nhau 
như điều kiện vốn, thị trường, khă năng thích ứng với cơ chế mới đã chuyển từ 
sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh thương mại hoặc hoạt động cả hai lĩnh 
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vực (một số hộ đã thuê lao động theo mùa vụ để sản xuất nông nghiệp, còn gia 
đình họ trực tiếp kinh doanh thương mại). Hộ và cá nhân kinh doanh trong lĩnh 
vực thương mại - dịch vụ thường yếu, kém khi cạnh tranh trên thương trường với 
các thành phần kinh tế khác. Bởi vì: cơ sở vật chất kỹ thuật nhìn chung còn nhỏ 
bé, lạc hậu; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đào tạo và 
bồi dưỡng lao động, bảo hiểm, gặp nhiều khó khăn; không có điều kiện nắm bắt 
thông tin thị trường (đặc biệt là thị trường ngoài nước) một cách nhanh nhạy, 
khả năng tập trung, tích tụ vốn bị hạn chế. 

Hiện nay, ở nông thôn nước ta, về cơ bản, hộ nông dân, hộ xã viên là đơn 
vị kinh tế tự chủ nhưng vẫn là những hộ tiểu nông nhỏ bé, có nơi còn nặng về 
sản xuất mang tính tự cung, tự cấp. Thu nhập và đời sống của đa số nông dân 
trong thời kỳ đổi mới tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Nhiều vùng 
(đặc biệt ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung) thường xuyên bị 
thiên tai tàn phá làm tăng thêm những khó khăn về đời sống và sản xuất, kinh 
doanh của các nông hộ. Trong những điều kiện đó, từng hộ nông dân đơn độc 
không thể tự mình khắc phục khó khăn để vươn lên nhanh chóng trong sản xuất, 
kinh doanh và cải thiện đời sống. 

Những hạn chế, yếu kém của kinh tế hộ đòi hỏi phải có các hình thức liên 
kết kinh tế để tăng thên nguồn lực sản xuất, kinh doanh (đặc biệt là hỗ trợ cho 
nhau về vốn) cũng như chia sẻ rủi ro. HTX trong lĩnh vực lưu thông không đụng 
chạm đến quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và quyền sử dụng đất của người lao 
động, vẫn bảo lưu được phương thức sản xuất của kinh tế hộ, do đó, người lao 
động dễ chấp nhận, hơn nữa, tổ chức kinh tế HTX có thể kết hợp và phát huy 
được sức mạnh của từng cá nhân và của tập thể. Do vậy, nhu cầu hợp tác của 
kinh tế hộ đã xuất hiện và trở thành tất yếu khách quan. 

Ngoài nông dân (vẫn là lực lượng đồng đảo, chủ yếu) và người buôn bán 
nhỏ, còn có một số đối tượng khác muốn tham gia HTXTM. Họ là những người 
làm nghề chế biến lương thực thực phẩm, gia công hàng tiêu dùng, cán bộ công 
nhân viên về hưu, mất sức hoặc đang công tác tại các bệnh viện, cơ quan nhà 
máy, giáo viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Trong số đó, 
không ít người có vốn nhàn rỗi từ nhiều nguồn khác nhau muốn tham gia HTX 
sẽ có lợi hơn so với gửi tiền tiết kiệm. Những người khác không có vốn nhưng 
có thời gian, sức lực cũng như kinh nghiệm quản lý kinh doanh tham gia kinh 
doanh thương mại dịch vụ để tăng thêm thu nhập, hoặc chỉ có nhu cầu được 
hưởng dịch vụ của HTX với chất lượng hàng hoá bảo đảm, giá phù hợp, mua 
sắm thuận tiện, thái độ phục vụ chu đáo v.v.. 

* Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa:  
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Do giao thông chưa phát triển, thu nhập của đại bộ phận dân cư nhìn 
chung còn ở mức rất thấp nên các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 
khác không muốn đầu tư, kinh doanh ở khu vực này vì lợi nhuận ít, hoặc không 
có lợi nhuận trong khi chính sách khuyến khích của Nhà nước chưa đủ mức cần 
thiết, các HTXTM đã khẳng định được vị trí của mình và có vai trò quan trọng 
trong sản xuất, đời sống và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 
Trên thực tế mấy chục năm qua, đặc biệt là những năm chúng ta điều hành nền 
kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, mạng lưới Hợp tác xã vùng cao đã 
hỗ trợ đắc lực cho thương nghiệp nhà nước trong việc cung ứng, phân phối các 
mặt hàng chính sách, đồng thời tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu theo thị 
hiếu của đồng bào các dân tộc và thu mua nông, lâm sản. 

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp 
tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và hình thức tập thể, liên kết rộng rãi 
những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn qui mô, lĩnh vực, địa bàn. 
Kinh tế tập thể đang tồn tại ở nước ta hiện nay có 3 hình thức chủ yếu là : tổ hợp 
tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Kinh tế tập thể có quan hệ khăng khít với 
kinh tế hộ và đang hình thành hình thức liên kết với các doanh nghiệp công 
nghiệp lớn. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế tập thể nói chung và 
HTX nói riêng, cụ thể: 

Một là, Nghị quyết Đại hội IX đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển sản xuất kinh doanh của mọi 
thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau. Với trách nhiệm cụ thể hoá 
đường lối phát triển kinh tế của Đại hội IX, Ban chấp hành Trung ương Đảng phải 
bàn các chủ trương, biện pháp phát triển các thành phần kinh tế, nhằm đạt được các 
mục tiêu phát triển do Đại hội đề ra. Tiếp theo, Hội nghị Trung ương V đã bàn và 
ra nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. 

Hai là, phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay là một yêu cầu 
khách quan. 

- Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế 
nước ta đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, tính chất hàng hoá ngày càng tăng. 
Nông nghiệp nước ta cơ bản đã là nền kinh tế hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt 
trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với 
nhau để tồn tại và phát triển. 

- Phát triển kinh tế tập thể là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản 
xuất nhỏ, manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 
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- Kinh tế tập thể là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội hoá cao 
hơn kinh tế cá thể, hộ gia đình, là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, giáo dục ý thức tập thể và đoàn kết cộng đồng. 

- Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế quan trọng để người lao động, hộ 
xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, thực hiện liên minh công nông. 

- Phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước hình thành 
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Ba là, trước yêu cầu phát triển kinh tế hàng hoá, ở nước ta hiện nay đã xuất 
hiện hàng trăm ngàn tổ hợp tác và hàng ngàn hợp tác xã mới, ra đời một cách tự 
nguyện. Đó là một nhu cầu khách quan mà Đảng và Chính phủ đã chủ động tạo 
điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho kinh tế tập thể và hợp tác xã phát triển. 

Bốn là, Từ sau khi có Nghị quyết X của Bộ Chính trị khóa VI, kinh tế hộ 
nước ta đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên kinh tế hộ đang gặp những khó 
khăn khi hoạt động trong cơ chế thị trường, hạn chế sự phát triển đi lên của lực 
lượng sản xuất. Phát triển kinh tế tập thể để tạo điều kiện và giúp đỡ cho kinh tế 
hộ tiếp tục phát triển. 

Năm là, sau năm năm thực hiện Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 24/5/1996 của 
Ban Bí thư khóa VII và Luật hợp tác xã (1996) , kinh tế tập thể đã có bước phát 
triển, nhưng còn yếu kém. Nhận thức của các cấp uỷ đảng và chính quyền về 
kinh tế tập thể chưa đầy đủ, đúng đắn; nhân dân còn tâm lý nghi ngại. Việc xác 
định rõ quan điểm, chủ trường, biện pháp phát triển kinh tế tập thể, tạo ta sự 
thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, trong nhân dân trong lúc này là sự cần 
thiết khách quan .Vì vậy luật HTX đã được sửa đổi , bổ xung và được Quốc hội 
thông qua vào tháng 11 năm 2003. 

1.2.2.  Vai trò của HTX trong lĩnh vực thương mại 

Trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ là 
chủ yếu thì hợp tác giữa những người sản xuất-kinh doanh riêng lẻ dưới nhiều 
hình thức là một nhu cầu, xu thế khách quan của sự phát triển lực lượng sản 
xuất. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, trong đó có kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX là một bộ phận quan 
trọng, cùng với kinh tế Nhà nước từng bước trở thành nền tảng của nền kinh tế 
quốc dân. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010 được Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã xác 
định rõ vai trò của kinh tế tập thể “phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, 
nhiều hình thức sở hữu” để huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho 
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phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở 
hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều được khuyến khích phát triển lâu dài, 
cạnh tranh bình đẳng và là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 75% dân số sống ở nông thôn; tỷ 
trọng trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nhóm ngành nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản còn cao (năm 2000 là 24,3%). Vì vậy, vai trò của kinh tế hợp tác xã nói 
chung và HTXTM nói riêng trên địa bàn nông thôn là hết sức quan trọng. Kinh 
nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của hợp tác xã trong quá 
trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn, đặc biệt trong ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước nói 
chung và thị trường nông thôn nói riêng. Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao vai trò 
của HTX trong nền kinh tế nhiều thành phần. Nghị quyết số 10/11/1998 của Bộ 
Chính trị và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá IX đã khẳng định điều đó. 

Hoạt động mua và bán của HTX thực chất là góp phần đẩy mạnh trao đổi 
hàng hoá giữa thành thị và nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của 
nhân dân và thúc đẩy sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp phát triển. Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, HTXMB thực sự 
là trợ thủ đắc lực của TNQD trên địa bàn nông thôn. Những thành tựu của 
thương nghiệp quốc doanh không thể tách rời những kết quả hoạt động của các 
HTXMB. Là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu thụ, HTXMB chẳng 
những đã đem lại lợi ích trước mắt, mà còn đem lại lợi ích lâu dài cho nông dân. 
Có thể nói, trong thời kỳ này, lợi ích riêng của nông dân đã gắn liền với lợi ích 
tập thể và lợi ích chung của Nhà nước. 

Luật Hợp tác xã ban hành năm 1996 và năm 2003 đã đánh dấu sự đổi mới 
về nhận thức vai trò của hợp tác xã, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận 
quan trọng.Thực tế cho thấy, phát triển kinh tế hợp tác xã nói chung và hợp tác 
xã thương mại nói riêng không chỉ vì những mục tiêu kinh tế, mà còn có cả 
những mục tiêu xã hội. Chỉ có trên cơ sở hợp tác với nhau, những người lao 
động, kinh doanh buôn bán nhỏ mới có thể tạo được sức mạnh tập thể trong sản 
xuất kinh doanh để tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, thực hiện xoá đói, 
giảm nghèo. Hơn nữa, phát triển kinh tế hợp tác xã nói chung, HTXTM nói 
riêng cũng nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đổi mới bộ 
mặt nông thôn, tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và nông dân, 
giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, củng cố khối liên 
minh công - nông. 
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Trong nền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của  các HTXTM được thể 
hiện rõ nét qua việc cung ứng vật tư nông nghiệp, công cụ sản xuất và hàng tiêu 
dùng thiết yếu có chất lượng và giá cả hợp lý trên địa bàn nông thôn rộng lớn. ở 
các vùng sản xuất tập trung, nhiều HTXTM giúp nông dân tiêu thụ nông sản 
theo hướng đảm bảo lợi ích cho người lao động, hạn chế sự thao túng của 
thương nghiệp tư nhân, tránh cho họ không bị ép giá. Hoạt động của HTX cũng 
chú trọng khai thác sản phẩm, hàng hoá thuộc thế mạnh của từng vùng, tổ chức 
chế biến (chủ yếu là sơ chế) và thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và góp phần xuất khẩu, phát triển các HTXTM là giải pháp đem lại 
hiệu quả kinh tế rõ rệt, đáp ứng cả “đầu vào” cho sản xuất, cho tiêu dùng cá 
nhân và  “đầu ra ” cho các loại sản phẩm hàng hoá của nông dân. Hoạt động 
cung ứng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và tổ chức thu mua, tiêu thụ nông sản 
hàng hoá, cũng như các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống đã khẳng định vai 
trò to lớn của các HTXTM trong việc góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn 
định đời sống, mở rộng thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn 
nói riêng. 

1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể 
nói chung và HTX nói riêng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay 

Kinh tế nông thôn trong những năm vừa qua đã có quá trình đổi mới toàn 
diện, sâu sắc. Sức lao động và đất đai được giải phóng đã đem lại hiệu quả to 
lớn. Từng bước chuyển từ nền sản xuất thuần nông độc canh, tự cung, tự cấp 
sang nền kinh tế hàng hoá, đã tạo ra những vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá 
lớn, có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao. Đời sống nông dân ở phần lớn các vùng 
nông thôn được cải thiện rõ rệt. Xây dựng nôngthôn mới XHCN đã được quan 
tâm phát triển như cơ sở hạ tầng xã hội, đường giao thông nông thôn, hệ thống 
cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt. Quan hệ sản xuất được 
đổi mới một bước theo hướng phát huy kinh tế hộ, đổi mới kinh tế hợp tác, 
HTX, doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích kinh tế tư nhân, xây dựng một nền 
kinh tế nhiều thành phần. 

Tuy nhiên, trong nông thôn hiện nay vẫn đang có những thách thức lớn: 
cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, sản xuất chưa theo sát yêu cầu của 
thị trường, đa số sản phẩm làm ra có chất lượng thấp, giá thành cao nên khó tiêu 
thụ. Lao động nông thôn thiếu việc làm, thu nhập của nông thôn còn thấp, tình 
trạng nghèo đói đã giảm nhưng còn gay gắt ở nhiều nơi, ở miền núi phía Bắc, 
Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ hộ nghèo 
đói còn ở mức 20-25%, cá biệt có nơi 35%. Tình trạng mức sống chênh lệch 
giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn, điều này càng diễn ra gay gắt 

 
 

16



trong nền kinh tế mở của và hội nhập toàn cầu. Cơ sở hạ tầng nông thôn ở nhiều 
vùng còn rất thiếu. 

Trong nông thôn hiện nay có khoảng 28 triệu lao động (chiếm 73% lao 
động cả nước) với đại đa số là hộ nông dân tự chủ, cá lẻ còn nghèo, chưa có tích 
luỹ hoặc tích luỹ chưa đáng kể, các cơ hội phát triển còn hạn hẹp, dễ bị tổn 
thương trước sự biến động của cơ chế thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh và 
hội nhập sắp tới, họ càng phải gánh chịu sức ép lớn hơn, chắc chắn sẽ dễ bị rủi 
ro hơn. Từ thực tế này họ rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các doanh 
nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ để họ có thể liên kết 
lại với nhau thành cộng đồng dưới dạng hợp tác đa dạng trên cơ sở tự nguyện, 
cùng có lợi. Chỉ có như vậy, họ mới đủ sức tồn tại và phát triển trong cơ chế thị 
trường. Có thể nói các hình thức hợp tác giản đơn và HTX là cầu nối để giúp 
người nông dân hoà nhập với sự phát triển chung của toàn xã hội. 

Với đặc điểm kinh tế nước ta còn chưa phát triển và kinh tế nông thôn, 
nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao cả về lực lượng lao động và giá trị đóng góp 
cho xã hội, bộ phân dân cư nghèo và yếu về kinh tế còn khá đông; đất nước sẽ 
không thể tiếp tục phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nếu không sớm cải 
thiện đời sống và điều kiện sản xuất của những người lao động ở nông thôn. Các 
tổ chức kinh tế hợp tác và HTX đặc biệc có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng 
đối với sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bởi vì nó có vai trò “bà đỡ” đối với người lao động, giúp họ trong quá 
trình tổ chức sản xuất sao cho có lợi nhất; cung cấp các dịch vụ đầu vào cho 
những hộ chưa có khả năng sản xuất hàng hoá và giúp đỡ thêm về các  dịch vụ 
đầu ra cho các hộ sản xuất hàng hoá; làm điểm tựa để xây dựng CNXH, đồng 
thời mở mang ngành nghề, phân công lại lao động, góp phần thực hiện công 
bằng xã hội, dân chủ ở nông thôn, tiến tới xoá đói giảm nghèo. 

Trong giai đoạn đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước 
đối với kinh tế HTX đã được đề cập trong nhiều văn kiện như Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII. VIII. IX, Hiến pháp 1992. Chỉ thị 68-
CT/TƯ ngày 24/5/1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Hội nghị 
Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá IX) và đặc biệt là Luật Hợp tác 
xã đã được ban hành ngày 20/3/1996 và Luật HTX năm 2003 với các Nghị định 
hướng dẫn. Trong nông nghiệp, sau chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Riêng lĩnh vực thương mại có quyết 
định 194/HĐBT ngày 23/12/1988 của HĐBT ban hành qui định về tổ chức và 
hoạt động của HTXMB. Nghị quyết 12/NQ-TƯ ngày 3/1/1996 của Bộ Chính trị 
về “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp phát triển thị trường 
theo định hướng XHCN”, Nghị định 41/NĐ-CP ban hành Điều lệ mẫu HTXTM. 
Nội dung cơ bản của những văn kiện của Đảng và văn bản pháp luật nêu trên là: 
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- Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định trong nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu 
cầu hợp tác trong tổ chức kinh tế HTX trong đó có HTXTM là tất yếu khách 
quan. Nhà nước cần phát huy và sử dụng tốt khả năng, tính tích cực của các 
thành phần kinh tế trong giao lưu hàng hoá, đi đôi với xây dựng thương maị nhà 
nước và HTXTM  

- HTX được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc: tự nguyện,  quản 
lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm, cùng  có lợi bảo đảm lợi ích cuả 
xã viên và sự phát triển của HTX, cùng hợp tác phát triển cộng đồng. Mô hình tổ 
chức và phương thức hoạt động của các HTXTM rất đa dạng và linh hoạt, không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nguồn vốn ban đầu của HTXTM chủ yếu là 
do cổ phần đóng góp của xã viên. 

- Về sở hữu, trong HTX có thể đan xen một số hình thức sở hữu khác 
nhau. Các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở 
hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể là nền tảng. 

- Nhà nước tôn trọng tính tự nguyện của công dân góp vốn, góp sức để 
hình thành các đơn vị sản xuất, kinh doanh, không thực hiện sự cưỡng chế tập 
thể hoá, dẫn đến xâm phạm quyền tự do, dân chủ trong đời sống kinh tế của 
những người sản xuất và lao động; Nhà nước tạo điều kiện củng cố và mở rộng 
các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, thông 
tin, thị trường, đào tạo cán bộ để HTX phát triển. 

Trên cơ sở xác định quyền chủ động kinh doanh và quyền tự chủ tài 
chính, Nhà nước không giao chỉ tiêu pháp lệnh cho HTX mà thông qua các 
chính sách đòn bẩy kinh tế để hướng dẫn, khuyến khích HTX kinh doanh có lợi 
cho quốc kế dân sinh. 

Nhà nước tạo khung khổ pháp lý cho các HTX, trong đó có HTXTM. 
Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước đối với các HTX, các cấp từ 
trung ương đến địa phương nhằm đạt được mục tiêu xây dựng, củng cố và phát 
triển kinh tế HTX trong giai đoanh đổi mới đất nước. 

* Quan điểm phát triển HTXTM của Đảng và Nhà nước ta 

- Tiếp tục quán triệt đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phân, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTXTM và 
các doanh nghiệp Nhà nước là nền tảng quan trọng của nền kinh tế theo đinh 
hướng xã hội chủ nghĩa như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 
lần IX. Phát triển tổ hợp tác và HTXTM phải tôn trọng và tạo điều kiện, chăm lo 
kinh tế hộ phát triển. 
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- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải gắn với quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và gắn giữa vùng sản xuất với công nghiệp 
chế biến; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
phù hợp với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực và là điểm 
tựa để xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng 
và Nhà nước. 

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại trong mối liên kế 
chặt chẽ với các doanh nghiệp Nhà nước và quan hệ với các thành phần kinh tế 
khác. HTXTM phải được làm rõ chức năng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, được 
tạo mọi điều kiện đầy đủ về cơ chế chính sách để có điều kiện vươn lên làm ăn 
có hiệu quả. 

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải đảm bảo các 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phải tiến hành từng bước, linh 
hoạt với những mô hình, tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với điều 
kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương. 

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải được đặt dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, hỗ trợ tích cực của Nhà nước và tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã thương mại . 

Các quan điểm nêu trên đã được cụ thể hoá trong luật HTX năm 2003. 

1.4. Đặc điểm về môi trường kinh doanh, những nhân tố ảnh hưởng 
đến sự hình thành và phát triển HTXTM nông thôn 

1.4.1.Đặc điểm về môi trường kinh doanh ở nông thôn 

Môi trường kinh doanh ở nông thôn được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự 
nhiên, kinh tế, xã hội có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành và 
phát triển kinh doanh ở nông thôn. Có nhiều cách tiếp cận phân tích môi trường 
kinh doanh như: môi trường trong nước và môi trường quốc tế, môi trường tổ 
chức và môi trường thể chế, chính sách, v.v. 

 “Môi trường kinh doanh ở nông thôn” chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên 
cứu dưới góc độ kinh tế, pháp lý, văn hoá và xã hội. Bởi vì, trong một thực thể 
xã hội tuy rất đa dạng và phức tạp nhưng các yếu tố này đóng vai trò quyết định 
vào việc hình thành và phát triển các thị trường cho doanh nghiệp hoạt động, đó 
là thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường mua (các yếu tố đầu vào 
của sản xuất - kinh doanh) và thị trường bán (hàng hoá, dịch vụ do các doanh 
nghiệp sản xuất ra ). 
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Hoạt động kinh doanh ở nông thôn là quá trình thực hiện đầu tư sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở khu vực nông thôn của các hộ gia đình, 
cơ sở sản xuất (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư 
nhân.) có qui mô vừa và nhỏ nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập. Quá trình phát 
triển các hoạt động kinh doanh ở nông thôn luôn gắn kết, đan xen giữa các nghề 
có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Bởi vậy, 
nói đến môi trường kinh doanh ở nông thôn là nói đến các điều kiện khách quan 
tác động đến sản xuất nông nghiệp hàng hoá và phát triển ngành nghề đạt tới 
một trình độ tương đối cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống ở trình độ 
tự cung, tự cấp trong lịch sử phát triển của nó. 

Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, các nhà đầu tư (các doanh nghiệp 
và hộ) phải tuân thủ qui định của các luật, văn bản, chính sách do Nhà nước ban 
hành có liên quan. Các luật, chính sách có thể khuyến khích một số ngành nghề, 
nhưng lại hạn chế, thậm chí cấm không cho phát triển một số ngành nghề khác 
nhằm đạt những mục tiêu phát triển chung của nền kinh tế. 

Nhà nước thông qua việc xây dựng và ban hành khung pháp lý, một mặt, 
tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các hộ và doanh nghiệp hoạt động; 
mặt khác, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất nhằm tăng cường năng lực của các cơ sở, 
hộ gia đình trong sản xuất - kinh doanh. Bằng cách đó, môi trường kinh doanh 
được hình thành bởi các yếu tố cấu thành như hệ thống luật, các chính sách, bộ 
máy tổ chức và cơ chế vận hành; điều kiện của vùng và khả năng của cơ sở, hộ 
gia đình; các mối quan hệ và cách ứng xử của cơ sở và hộ sản xuất, dịch vụ 
nhằm đạt được mục tiêu đã lựa chọn. Yếu tố tâm lý và tinh thần, văn hoá kinh 
doanh là những điều kiện cơ bản tạo ra sự khác biệt trong phát triển kinh doanh 
nông thôn ở các vùng. 

Hiện nay, ở nông thôn đang tồn tại nhiều ngành nghề sản xuất - kinh 
doanh khác nhau như: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
và xây dựng; ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Trong mỗi ngành lại 
có nhiều loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty 
cổ phần; doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất - kinh doanh cá thể. Phân theo qui 
mô sản xuất có doanh nghiệp qui mô lớn; doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ và 
doanh nghiệp qui mô nhỏ. 

Quá trình phát triển của các ngành sản xuất - kinh doanh  nói chung, các 
ngành sản xuất - kinh doanh vùng nông thôn nói riêng luôn gắn liền với quá 
trình phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Khi khoa học kỹ thuật và 
công nghệ đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu to lớn, thì sự phân công lao 
động diễn ra một cách sâu rộng, các ngành nghề phi nông nghiệp cũng từ đó mà 
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phát triển mạnh, kéo theo đó môi trường kinh doanh cũng trở nên đa dạng, phức 
tạp hơn. Thời gian đầu, các nghề phụ trong gia đình xuất hiện và sản xuất diễn 
ra vào những lúc nông nhàn, dần dần ngành nghề tách ra khỏi nông nghiệp 
nhưng vẫn tồn tại, gắn bó với làng quê nông thôn.  Cục chế biến Nông lâm sản 
và ngành nghề nông thôn bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, đã xác định 
“ngành nghề nông thôn là những hoạt động kinh tế phi nông nghiệp bao gồm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất 
và đời sống có qui mô khác nhau; với các thành phân kinh tế như hộ gia đình và 
các tổ chức kinh tế khác như hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn .v.v.. gọi chung là cơ sở ”. Các hộ và cơ sở này với mức độ khác 
nhau có sử dụng các nguồn lực ở nông thôn như: đất đai, lao động, nguyên liệu, 
các nguồn lực khác v.v.. có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển kinh tế-xã hội 
nông thôn. 

Ngành nghề nông thôn được chia thành 3 nhóm chính:  

- Nhóm chế biến nông lâm thuỷ sản, bao gồm chế biến bảo quản lương 
thực, chế biến chè, thịt, thức ăn chăn nuôi, rau quả, chế biến gỗ và lâm sản. 

- Nhóm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được chia thành ngành thủ công mỹ 
nghệ, đan lát, gốm sứ, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông thôn. 

- Nhóm thương mại,dịch vụ bao gồm , cung ứng vật tư hàng hoá cho sản 
xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm của nông dân, các dịch vụ vận tải và thông 
tin liên lạc, các dịch vụ xây dựng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, điện nước, 
các công trình hạ tâng cơ sở và xã hội, các dịch vụ tư vấn, tiếp thị, chuyển giao 
công nghệ, đào tạo kỹ thuật. 

Ngày nay, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, ngành nghề nông 
thôn không đơn thuần chỉ sử dụng lao động có kinh nghiệm với những công cụ 
lao động thủ công truyền thống, mà đã có sự đan xen giữa lao động truyền thống 
với lao động có trình độ chuyên môn cao, kết hợp giữa công nghệ cổ truyền và 
công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm vừa mang tính dân tộc cao, 
lại có mẫu mã đẹp, hiện đại, nên đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đa dạng của 
dân cư.   

1.4.2.Những nhân tố tác động đến sự hình thành & phát triển HTXTM 
ở nông thôn. 

1.4.2.1. Nhân tố tự nhiên 

Tính đặc thù của sản xuất nông nghiệp không những chi phối trực tiếp 
đến quá trình sản xuất nông nghiệp, mà còn ảnh hưởng tới sự hình thành và phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác và HTX. 
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Trên từng vùng sinh thái, từng vùng kinh tế - xã hội khác nhau, các tiền 
đề, điều kiện ra đời các tổ chức kinh tế hợp tác không giống nhau. Chính vì vậy, 
sự phát triển một cách đa dạng, nhiều hình, nhiều vẻ, nhiều trình độ của các 
hình thức kinh tế hợp tác và HTX là một tất yếu khách quan. Nó qui định đối với 
quá trình hình thành phát triển cũng như hình thức tổ chức và hoạt động của các 
tổ chức kinh tế đó. 

1.4.2.2. Nhân tố kinh tế. 

 HTX là sản phẩm khách quan của quá trình phát triển kinh tế, kinh tế 
hàng hoá càng cao thì nhiều yếu tố của quá trình sản xuất càng vượt ra ngoài 
khả năng của một hộ và do dó nhu cầu hợp tác càng phát triển. ở đây bao hàm cả 
hai chiều tác động: môi trường kinh tế chung ( thị trường, quan hệ hàng hoá - 
tiền tệ, chính sách .vv.) và sự phát triển của kinh tế hộ với tư cách là chủ thể 
tham gia của quá trình hợp tác. 

1.4.2.3. Nhân tố khoa học - kỹ thuật 

 Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế, quá trình chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật cho nông thôn, nông nghiệp càng được đẩy mạnh. Chính quá 
trình này, nhanh hay chậm, đã đóng vai trò qui định sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế của nội bộ ngành nông nghiệp, cũng như cơ cấu kinh tế nông thôn, phân công 
lại lao động trong nông nghiệp, làm xuất hiện từng bước các điều kiện đòi hỏi 
phải hợp tác với nhau với sự đa dạng của các hình thức hợp tác, mô hình tổ chức 
và hoạt động. 

1.4.2.4. Nhân tố văn hoá truyền thống 

 Truyền thống văn hoá Việt Nam luôn luôn được trân trọng và đề cao tính 
cộng đồng làng xã, tạo ra những ràng buộc thân tộc tự nhiên, mặt tích cực của 
nhân tố này là tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. 
Chính truyền thống này vừa là cơ sở, vừa là động lực thúc đẩy quá trình hợp tác, 
hình thành nhiều loại hình hợp tác đa dạng, phù hợp với các đặc điểm truyền 
thống văn hoá từng vùng. Tuy nhiên nhân tố này cũng chứa đựng nhiều nhân tố 
tiêu cực (gia trưởng, ghen ghét, lệ làng) đã hạn chế đến phát triển kinh tế hợp tác 
và hợp tác xã. 

1.5. Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM 

1.5.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX: 

  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX như sau 1:  

                                           
1 Nghị định của chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của luật HTX năm 2003 - số: 177/2004/NĐ-CP 
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1.5.1.1 Tự nguyện: 

 - Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, cán bộ, công chức nhà nước có đủ điều 
kiện trở thành xã viên (điều 10 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP), tán thành Điều 
lệ hợp tác xã và có đơn xin gia nhập hoặc xin ra hợp tác xã. 

 Đối với xã viên của hợp tác xã đã đăng ký và hoạt động theo Luật Hợp tác xã 
năm 1996 được miễn trừ đơn xin gia nhập hợp tác xã, nhưng nếu xin ra hợp tác xã thì 
phải có đơn; 

 - Việc hợp tác xã tham gia liên hiệp hợp tác xã phải được Đại hội xã viên 
biểu quyết thông qua. 

1.5.1.2. Dân chủ, bình đẳng và công khai:  

 - Tất cả xã viên cùng tham gia quản lý hợp tác xã thông qua biểu quyết, quyết 
định các vấn đề của hợp tác xã. Biểu quyết của xã viên có giá trị như nhau; 

 - Xã viên có quyền đề đạt và yêu cầu Ban quản trị, Ban kiểm soát giải 
thích và trả lời về những vấn đề xã viên quan tâm. Trường hợp không được trả 
lời, xã viên có quyền đưa ra Đại hội xã viên để giải quyết; 

 - Hợp tác xã công khai tới xã viên trong Đại hội xã viên hoặc thông báo 
bằng văn bản định kỳ trực tiếp với từng xã viên, nhóm xã viên cùng sinh sống 
theo địa bàn hoặc thông tin trên bản tin hàng ngày tại trụ sở hợp tác xã về: kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh; việc trích lập các quỹ; chia lãi theo vốn góp, 
theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã; các đóng góp xã hội; các quyền 
lợi; nghĩa vụ của từng xã viên, trừ những vấn đề thuộc về bí mật kinh doanh, bí 
quyết công nghệ sản xuất do Đại hội xã viên quy định. 

1.5.1.3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: 

 - Hợp tác xã tự quyết định: Lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh; 
phân phối kết quả sản xuất, kinh doanh; lập và mức trích lập các quỹ; mức tiền 
công, tiền lương đối với những người làm việc cho hợp tác xã; 

 - Hợp tác xã tự lựa chọn và quyết định: hình thức, thời điểm huy động 
vốn; chủ động sử dụng vốn và tài sản của mình; chủ động tìm kiếm thị trường, 
khách hàng và ký kết hợp đồng; tổ chức thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm 
theo pháp luật về hợp đồng đã ký kết; 

 - Hợp tác xã tự chịu trách nhiệm về những rủi ro trong quá trình hoạt 
động. Mỗi xã viên trong hợp tác xã cùng chịu trách nhiệm về những rủi ro của 
hợp tác xã trong phạm vi vốn góp của mình, cùng nhau quyết định những giải 
pháp khắc phục rủi ro; 
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 - Các xã viên hợp tác xã cùng hưởng lợi theo quy định tại các khoản 1, 2, 
3, 4, 5 điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

1.5.1.4. Hợp tác xã và phát triển cộng đồng: 

 - Xã viên hợp tác xã phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và 
hợp tác với nhau trong hợp tác xã, trong cộng đồng xã hội; 

 - Các hợp tác xã cùng hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh và 
trong xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã. 

1.5.2. Thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX:2

1.5.2.1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều 
hành: 

 - Số lượng thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát do Hội nghị thành lập hợp 
tác xã quyết định căn cứ vào số lượng xã viên của hợp tác xã tại thời điểm thành lập. 
Trong quá trình hoạt động, Đại hội xã viên quyết định việc tăng hay giảm số lượng 
thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát cho phù hợp và báo cáo bằng văn bản tới cơ 
quan đăng ký kinh doanh; 

 - Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên trực tiếp bầu Ban quản trị và 
Chủ nhiệm hợp tác xã trong số các thành viên Ban quản trị; bầu Ban kiểm soát 
và Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát; 

 - Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị có quyền và 
nhiệm vụ theo quyết định tại khoản 2 Điều 27 và các điểm b, c, ® khoản 2 Điều 
28 Luật Hợp tác xã năm 2003; 

 - Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên quyết định số lượng Phó chủ 
nhiệm hợp tác xã để Ban quản trị lựa chọn từ thành viên ban quản trị hoặc xã 
viên hợp tác xã. 

1.5.2.2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy 
điều hành: 

 - Số lượng thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện như 
hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này; 

 - Hội nghị thành lập hoặc Đại hội xã viên trực tiếp bầu Ban quản trị và 
Trưởng Ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị; Ban kiểm soát và Trưởng 
Ban kiểm soát trong số thành viên ban kiểm soát; 

                                           
2 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của chính phủ. 
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 - Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã (là xã viên 
hợp tác xã) hoặc thuê, chấm dứt hợp đồng thuê chủ nhiệm hợp tác xã (là người 
ngoài hợp tác xã) theo nghị quyết cầu Đại hội xã viên; 

 - Chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại khoản 
3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003; 

 - Số lượng Phó chủ nhiệm và việc lựa chọn Phó chủ nhiệm hợp tác xã 
được thực hiện như hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều này. 

1.5.3. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động: 

 Trong quá trình hoạt động, từng con người hay tập thể đều xác định cho mình 
một mục tiêu. Từ mục tiêu đó, định hình tổ chức phù hợp để thực hiện có hiệu quả 
nhất mục tiêu đó. Vì vậy, tổ chức là công cụ để thực hiện mục tiêu. Mục tiêu của 
HTXTM càng rõ ràng thì thiết kế tổ chức càng thuận lợi và vận hành tổ chức đạt đến 
mục tiêu sẽ "thuận buồm xuôi gió" và đạt hiệu quả cao nhất, tổ chức là phương tiện 
để đạt mục tiêu, song do nhận thức không đầy đủ về vai trò của tổ chức đã nhầm lẫn 
coi tổ chức là mục tiêu.(Ví dụ: khi xem xét đánh giá một hợp tác xã có lúc xem tỷ lệ 
số nông dân vào HTX là mục tiêu, hay nói cách khác lấy mục tiêu là hộ nông dân 
vào hợp tác xã, không xem xét hiệu quả mang lại, không xem HTX là công cụ đạt 
năng suất và hiệu quả cao hơn so với cá thể.) 

 Để xác định hiệu quả của tổ chức, phải xác định 3 yếu tố: yếu tố đầu vào, 
yếu tố quản lý vận hành (hoạt động) và yếu tố kết quả của tổ chức. Sự chênh 
lệch yếu tố kết quả, và yếu tố đầu vào là hiệu quả của tổ chức, hiệu quả đó được 
đảm bảo bằng yếu tố quản lý, vận hành của người lãnh đạo tổ chức. Đối với 
HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả này được tính bằng tiền. Mục tiêu rõ ràng và 
tính hiệu quả của tổ chức là qui luật khách quan khống chế cấu trúc và phương 
thức hoạt động của tổ chức . Người đứng đầu tổ chức HTX có vai trò rất quan 
trọng khi vận hành qui luật vào xây dựng tổ chức của mình. Khi xác định sai 
lệch mục tiêu sẽ làm cho tổ chức của HTX kém hiệu quả và có thể làm suy giảm 
hiệu quả, suy giảm hệ thống tổ chức. 

 Tổ chức có quan hệ chặt chẽ với hoạt động và hoạt động là điều kiện tồn 
tại của tổ chức. Tổ chức cũng như cơ thể sống, sự vận động là lẽ sống của nó, tổ 
chức thiết kế để thực hiện mục tiêu, quá trình thực hiện mục tiêu là quá trình 
hoạt động của tổ chức. Nếu tổ chức không vận động và vận động không có hiệu 
quả thì không có gì đạt được mục tiêu; Điều này được biểu hiện ở mối quan hệ 
gữa sự tồn tại và phát triển của HTX . 

 Tổ chức và hoạt động luôn luôn gắn bó với nhau. Tổ chức ở đây không 
chỉ là tổ chức bộ máy quản lý hành chính mà còn hiểu rộng hơn là tổ chức các 
hoạt động, quá trình hoạt động của các hệ thống cũng chính là quá trình tổ chức, 
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là quá trình hình thành và phát triển các phương thức hoạt động phù hợp với mỗi 
loại hình tổ chức kinh tế. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành nằm trong cấu trúc 
của hệ thống tổ chức được hình thành trên cơ sở mục tiêu, nhưng còn phụ thuộc 
vào nội dung hoạt động. Nội dung hoạt động thế nào thì tổ chức điều hành bộ 
máy như thế. 

1.5.4 Các yếu tố thúc đẩy tổ chức phát triển HTX: 

 - áp lực kinh tế: Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, áp lực cạnh tranh, 
giá cả nông sản , giá nguyên liệu , chi phí lao động… 

 - Sự trợ giúp về luật pháp và tài chính của Nhà nước. 

 - Sự xuất hiện các tổ chức tiền HTX (nhóm, tổ, hiệp hội) và các xã viên là 
hạt nhân. 

 - Quy mô của nông hội, tổ nhóm , hiệp hội. 

 - Sự liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh doanh (HTX, DNNN, 
DNTN…) 

 - Loại sản phẩm kinh doanh.  

 - Đào tạo xã viên và mức độ cung cấp thông tin. 

 - Hội nhập kinh tế quốc tế. 

I.5.5. Phân loại hình thức tổ chức và hoạt động của HTX  

 Trên thế giới, cũng như ở nước ta có rất nhiều loại hình HTX, không chỉ 
đa dạng về hình thức tổ chức, mà còn phong phú về nội dung hoạt động. Có 
những nước qui định hình thức, loại hình HTX trong Luật HTX, nhưng cũng có 
nước hướng dẫn chọn hình thức thích hợp: 

1.5.5.1. Phân loại  theo các nước trên thế giới 

*  Phân loại theo người sáng lập 

Dựa vào tiêu chí người sáng lập, có thể chia HTX thành 2 loại là HTX của 
người sản xuất và HTX của người tiêu dùng.  

- HTX của người sản xuất như: HTXNN, HTX ngư nghiệp, HTX lâm 
nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp. 

- HTX của người tiêu dùng (người dân) gồm : 

+ HTX thu mua 

+ HTX sinh hoạt theo khu vực. 
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- HTX sinh hoạt chia theo ngành nghề (HTX sinh hoạt tại nơi làm việc, 
HTX sinh hoạt tại khu dân cư (nhà ở do công ty cấp), HTX sinh hoạt tại trường 
đại học). 

+ HTX y tế. 

+ Hiệp hội tương trợ kinh tế. 

+ HTX sinh hoạt khu dân cư. 

* Phân loại theo công việc của HTX 

HTX có thể phân loại theo công việc của HTX. Đầu tiên từ hình thái công 
việc của HTX có: HTX sản xuất, HTX lưu thông, HTX chế biến. Nhưng riêng 
HTX sản xuất có thể phân loại được rõ rệt, còn lưu thông và chế biến thì có 
trường hợp có quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường thì chế biến diễn ra giống 
như một quá trình của lưu thông ví dụ như người ta cùng nhau buôn bán, chế biến và 
sử dụng vật tư (nguyên liệu) mà họ đã cùng nhau mua.  

- HTX sản xuất 

Xã viên cung cấp đất, vốn, sức lao động cho HTX, cùng nhau hợp sức sản 
xuất bằng công cụ sản xuất của HTX, sau đó chia lợi nhuận và nhận thù lao 
công việc. 

HTX sản xuất chính là tổ chức mà người xã viên cùng nhau chung công 
cụ sản xuất và liên minh sản xuất với nhau. Người xã viên thuộc HTX sản xuất 
nông nghiệp làm công việc canh tác nhưng trường hợp sản xuất nông nghiệp độc 
lập thì không còn là HTX sản xuất nữa. “Phân loại theo công việc” là nhiệm vụ 
của HTX chứ không phải là công việc của xã viên. 

- HTX lưu thông 

Đây là liên minh chủ yếu đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất và ích lợi 
cho người tiêu dùng, bao gồm các hoạt động sau: 

+ Tín dụng (Giữ và cho vay tiền) 

+ Buôn bán (Bán các sản phẩm xã viên làm ra) 

+ Thu mua (Mua các sản phẩm cần thiết phục vụ công việc và cuộc sống 
của xã viên) 

+ Sử dụng (Xã viên làm ra các thiết bị cần thiết cho công việc và cuộc 
sống để cùng sử dụng) 

+ Cứu trợ (Đề phòng tai nạn trong công việc và sinh hoạt của xã viên, gây 
quỹ giúp xã viên gặp tai nạn) 
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+ Vận tải, chế biến, l−u trữ... 

Cũng có khi đặc điểm công việc lại trở thành tên gọi của HTX. Ví dụ 
HTX tín dụng, HTX mua bán nông nghiệp, HTX vận tải...Trong đó chế biến là 
một công việc được thực hiện cùng với công việc lưu thông. 

* Phân loại dựa vào việc cho vay vốn 

Nhờ vào phương pháp huy động vốn dự trữ người ta có thể phân loại ra 
HTX đầu tư và HTX phi đầu tư. 

- HTX đầu tư 

Là hình thức huy động vốn của xã viên để tạo nguồn vốn cần thiết cho 
điều hành công việc, xây dựng và mua thiết bị. 

HTX là một tổ chức nhằm vào mục đích tương trợ giữa xã viên với nhau, 
Do đó nó khác với hình thức Công ty cổ phần hay một hình thức nào đó trong 
liên minh tư bản - một liên minh không cần huy động vốn cũng có thể điều hành 
được. Tuy nhiên trên thực tế, để điều hành được công việc trong nhiều trường 
hợp cần vốn của chính mình. 

Tiền vốn huy động tài sản ở một quy mô nhất định là cơ sở tạo ra chữ tín 
trong các hoạt động kinh tế. Nguyên tắc đầu tư là phải có tiền bỏ ra nhưng người 
ta cũng chấp nhận hình thức đầu tư bằng hiện vật (động sản, bất động sản, 
chứng khoán có mệnh giá). 

Trong HTX đầu tư, thông thường thì chi phí công việc được chi trả từ việc 
thu lợi nhuận sinh ra từ kết quả của công việc đó. 

- HTX phi đầu tư 

HTX phi đầu tư thu thuế của xã viên làm kinh phí cần thiết. HTX phi đầu 
tư chủ yếu làm công tác chỉ đạo tùy vào đó có thể được coi là một liên minh làm 
kinh tế hay một liên minh khác. 

* Cách phân loại khác 

- Phạm vi trách nhiệm của xã viên 

Khi HTX bị thua lỗ hoặc phải trả nợ, tùy vào mức độ trách nhiệm của mỗi 
xã viên mà người ta sẽ chia thành hai loại HTX: HTX trách nhiệm vô hạn và 
HTX trách nhiệm hữu hạn. 

HTX trách nhiệm vô hạn là hình thức HTX mà khi bản thân HTX đó bằng 
toàn bộ tài sản của mình vẫn không trả hết nợ thì ngoài tiền vốn đóng góp, dù có 
phải đem cả tài sản cá nhân ra cũng phải trả hết nợ. 
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HTX trách nhiệm hữu hạn là hình thức HTX mà khi bản thân nó bằng 
toàn bộ tài sản của mình vẫn không trả hết nợ thì bản thân người xã viên phải 
chịu trách nhiệm theo mức độ tiền vốn mình đã đóng góp. Hình thức HTX ở 
Việt Nam và Nhật Bản hiện nay là HTX trách nhiệm hữu hạn. 

- Tổ chức thứ nhất và tổ chức thứ hai 

Trong HTX, có tổ chức đơn vị (hoặc là cơ sở) hình thành nên tổ chức liên 
hiệp (Hội liên hiệp hay Hội trung ương, cao hơn nữa là tổ chức liên hiệp). Người 
ta gọi tổ chức đơn vị là tổ chức thứ nhất, còn tổ chức liên hiệp là tổ chức thứ hai. 

1.5.5.2 Phân loại HTX ở Việt Nam 

ở Việt Nam, luật HTX 1996 chưa có điều khoản nào nói rõ phân loại HTX, 
song theo tinh thần nội dung của luật HTX và thực tế quá trình hình thành và 
phát triển HTX ở nước ta có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây. 

*  Phân theo ngành có các hình thức sau: 

- HTX tiểu thủ công nghiệp, đó là các HTX chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp như : cơ khí, điện, hóa chất, thủ 
công mỹ nghệ, may mặc, chế biến nông sản v.v... 

- HTXNN: Đó là các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông 
nghiệp, ngư nghiệp ở các vùng nông thôn. 

- HTTM dịch vụ: Đó là các HTX chuyên kinh doanh, dịch vụ trong các 
lĩnh vực mua bán hàng hóa các loại phục vụ cho các nhu cầu về kinh tế - xã hội 
của xã viên và dân cư trên địa bàn. 

- HTX tín dụng: Đó là các HTX kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ 
theo phương thức huy động và cho vay vốn phục vụ xã viên và dân cư. 

- Ngoài ra còn có các HTX đánh bắt thủy sản, HTX xây dựng chuyên làm 
nghề xây dựng các công trình kiến trúc, nhà cửa và sản xuất vật liệu xây dựng, 
HTX giao thông vận tải chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải bằng 
các phương tiện thô sơ hay bằng các phương tiện cơ giới lớn. 

1.5.5.3 Các hình thức HTXTM dịch vụ: 

- HTXTM dịch vụ chuyên ngành: Là loại hình HTX dịch vụ mới xuất 
hiện trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi có luật HTX. Đặc điểm của loại 
hình HTX này là gắn kết với doanh nghiệp chế biến, thay mặt hộ xã viên làm 
người đại diện ký kết hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu. Với 
doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tất cả các dịch vụ “đầu vào” và “đầu ra” cho hộ 
xã viên theo đúng qui trình sản xuất, cây trồng, vật nuôi ghi trong hợp đồng. 
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- HTX dịch vụ - kinh doanh tổng hợp: Là những HTX vừa trực tiếp tổ 
chức sản xuất kinh doanh tập trung vừa hoạt động dịch vụ cho hộ xã viên về 
những khâu, những việc mà từng hộ xã viên không có điều kiện hoặc làm nhưng 
kém hiệu quả. HTX tổ chức các cơ sở chế biến chung để đảm bảo tiêu thụ sản 
phẩm đầu ra của hộ xã viên và chế biến thức ăn gia súc, sản xuất cây giống theo 
phương pháp công nghiệp, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hoặc tổ 
chức phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho xã viên và người lao động, tạo ra lợi nhuận chung của HTX để hỗ trợ 
các khâu dịch vụ cho xã viên phát triển kinh tế hộ tự chủ được thuận lợi và giá 
cả ưu đãi (ví dụ mô hình HTX hỗn hợp Duy Sơn II, huyện Duy Xuyên, Quảng 
Nam). 

HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp là hình thức tổ chức HTX rất có hiệu 
quả mà nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng (như HTX chế biến rượu 
nho ở CHLB Đức, HTX sản xuất rau quả của Đài Loan) nó cũng phù hợp với 
điều kiện sản xuất kinh doanh của nhiều vùng ở nước ta trước hết là đối với các 
vùng sản xuất hàng hóa, đã có bước phát triển khá. Xây dựng HTX theo mô hình 
này có ưu điểm là sẽ tạo điều kiện, tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông thôn nhất là đối với sản xuất nông nghiệp, gắn với chế biến và tiêu 
thụ, kết hợp mở mang các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây 
dựng nông thôn. Với mô hình tổ chức dịch vụ kinh doanh tổng hợp, HTX có 
điều kiện tích luỹ nhanh từ nhiều nguồn thu khác nhau phát triển ngày càng 
mạnh mẽ bộ phận kinh tế tập thể (thuộc sở hữu chung của tập thể xã viên) để có 
điều kiện hiện đại hóa sản xuất và tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh, 
đồng thời vừa phát huy được vai trò tự chủ của kinh tế hộ xã viên trong quá trình 
chuyển sang sản xuất hàng hóa, HTX không hạn chế tính năng động, sáng tạo 
của hộ tự chủ, mà ngược lại luôn tìm cách hỗ trợ có hiệu quả đối với kinh tế hộ, 
để kinh tế hộ không ngừng phát triển  

* Hình thức đan xen các thành phần kinh tế: 

Ngoài các hình thức chủ yếu nêu trên, hiện nay đã và đang xuất hiện hình 
thức đan xen các thành phần kinh tế. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đến một mức nào đó các tổ KTHT 
và HTX qui mô nhỏ, hoạt động phân tán sẽ tự bộc lộ những hạn chế của mình và 
tự họ sẽ phải liên kết lại với nhau dưới các hình thức liên hiệp của các HTX với 
qui mô lớn hơn hoặc liên kết giữa HTX với cơ sở sản xuất công nghiệp, với 
doanh nghiệp Nhà nước, hoặc với các doanh nghiệp khác trên cơ sở tự nguyện 
và cùng có lợi. Việc liên kết kinh tế giữa các tổ hợp tác, HTX với các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước để hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản 
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xuất - kinh doanh là xu hướng tiến bộ sẽ tạo ra sự đa dạng, cao hơn của KTHT, 
vì vậy cần được coi trọng và phát huy. 

Sau khi có luật HTX năm 2003 chúng ta đang nghiên cứu xây dựng các 
tiêu chí phân loại đánh giá HTX. 

II. Kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức và phát triển HTX 
ở nông thôn 

2.1. Mô hình tổ chức và quản lý các HTX ở Thái Lan 

2.1.1 Mô hình HTX ở Thái Lan 

Mô hình HTX khá phát triển  ở Thái Lan, ngay từ năm 1916, HTX đầu 
tiên được thành lập với 16 thành viên làm chức năng dịch vụ tín dụng cung cấp 
vốn với lãi suất thấp, nhằm giúp đỡ nông dân xã viên. Từ đó các HTX từng bước 
ra đời, đầu năm 1990 có 3.009 HTX với 3,169 triệu hộ xã viên bao gồm 5,19 
triệu xã viên. ở Thái Lan có 6 loại hình HTX, trong đó về số lượng HTXNN 
chiếm 52,1% với 2,752 triệu hộ, chiếm 53,03% tổng hộ xã viên, tiếp đó là HTX 
tiết kiệm và tín dụng với 878 HTX chiếm 25,6% và 1,564 triệu xã viên chiếm 
30,1%, HTX tiêu dùng, HTX dịch vụ, HTX khai khẩn đất đai và HTX ngư 
nghiệp. Như vậy, ở Thái Lan HTXNN chiếm tỷ trọng lớn về số lượng HTX và số 
lượng xã viên. Đó là HTX dịch vụ tổng hợp với chức năng dịch vụ đầu vào 
(cung cấp tín dụng, cung cấp vật tư kỹ thuật nông nghiệp) và đầu ra (chế biến, 
mua bán lưu thông nông sản…) cho các hộ nông dân. Trong đó, lúa gạo là 
hướng kinh doanh chủ yếu của HTX. Hệ thống tổ chức HTXNN ở Thái Lan theo 
3 cấp: HTX cấp cơ sở (huyện), Liên hiệp các HTX (tỉnh) và Liên đoàn HTX 
quốc gia. HTXNN cơ sở được xây dựng trên cơ sở hợp nhất các HTX tín dụng 
qui mô nhỏ, thành lập các HTX tín dụng cấp huyện với các  HTX lưu thông 
nông sản. HTXNN có qui mô bình quân 800 hộ xã viên trên địa bàn huyện được 
chia theo làng, xã.  

Liên hiệp các HTX cấp tỉnh được tổ chức trên cơ sở từ 3 Liên hiệp HTX 
cơ sở trên, với chức năng hỗ trợ hoạt động của các HTX cơ sở và tập trung vào 
công tác chế biến lúa gạo là chủ yếu. 

Liên đoàn các HTXNN quốc gia được thành lập trên cơ sở các Liên hiệp 
HTXNN cấp tỉnh với nhiệm vụ nhập vật tư (phân bón) của nước ngoài đem phân 
phối cho các HTX trong cả nước và tổ chức tiêu thụ các loại nông sản của các 
Liên hiệp HTXNN cấp tỉnh, trước hết là lúa gạo ở thị trường trong nước và xuất 
khẩu gạo ra thị trường ngoài nước. 

HTX tiết kiệm và tín dụng về qui mô đứng thứ hai, sau HTXNN được 
hình thành và phát triển chủ yếu do nhu cầu của những giáo viên, công chức ăn 
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lương nhằm trích một phần tiền lương gửi tiết kiệm lấy lãi và rút ra để sử dụng 
khi cần thiết. Theo số lượng thống kê cơ cấu xã viên của HTX tiết kiệm và tín 
dụng như sau: số xã viên là giáo viên chiếm 48,59%, công chức thuộc cơ quan 
chính phủ chiếm 36,11%, công an, cảnh sát chiếm 11,61%, tư nhân 2,11 % và 
bộ phận khác chiếm 1,58%. 

HTX tiêu dùng có qui mô về số lượng các HTX và xã viên đứng thứ ba, 
với mục đích hoạt động là kinh doanh có lãi và phục vụ chính xã viên của mình, 
bằng cách mua hàng tiêu dùng của các xí nghiệp tư nhân, xí nghiệp nhà nước và 
bán hàng hoá cho xã viên và các tầng lớp dân cư khác. Theo số liệu thống kê từ 
năm 1978 đến 1989, hàng năm khoảng 70% số hàng hoá của các HTX được bán 
cho xã viên với giá ưu tiên so với các đối tượng khác. 

Ngoài 3 loại hình HTX trên, còn có loại hình HTX dịch vụ, HTX khẩn 
hoang đất đai và HTX ngư nghiệp. HTX dịch vụ ở Thái Lan hướng vào các dịch 
vụ nhà ở, dịch vụ cung cấp nước, dịch vụ vận tải, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, 
chúng được tổ chức ở cả nông thôn và thành thị. 

Các loại hình HTX nêu trên, được tập hợp vào tổ chức Hiệp hội các HTX 
ở Thái Lan và được thành lập vào năm 1968. Hiệp hội HTX ở Thái Lan là cơ 
quan tối cao của toàn bộ phong trào HTX, của liên minh HTX quốc tế, Hiệp hội 
HTX Thái Lan có nhiệm vụ thúc đẩy và phát triển các hoạt động chung của các 
thành viên, làm cầu nối giữa phong trào HTX với nhà nước, các HTX quốc tế và 
các nước khác.  

 2.1.2 Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với phong trào hợp tác xã ở Thái 
Lan: 

Hợp tác xã ở Thái Lan do Chính phủ Thái Lan thành lập từ năm 1915, với 
mục đích  cải thiện đời sống cho tầng lớp tiểu nông ở nông thôn. Chính phủ Thái 
Lan quan tâm đến điều kiện ngày càng xấu đi của đại đa số nông dân ở miền 
trung Thái Lan do sản xuất lúa gạo ngày càng bị thương mại hoá, song bản thân 
người nông dân lại không được hưởng lợi ích này. 

 Hơn 80 năm qua, Chính phủ Thái Lan đã có nhiều chủ trương, chính sách 
thích hợp để hỗ trợ phát triển phong trào hợp tác xã , đặc biệt năm 1968, Chính 
phủ ban hành Luật hợp tác xã BE 2511; Đã thúc đẩy việc sáp nhập các hợp tác 
xã tín dụng tiểu nông và các hợp tác xã tiếp thị, sản xuất lúa gạo, các hợp tác xã 
định cư đất đai và cải tạo đất thành các hợp tác xã cấp huyện đa chức năng. 

 Chính phủ Thái Lan đã thành lập Bộ Nông Nghiệp và Hợp tác xã trong đó 
có 2 vụ chuyên trách về hợp tác xã, đó là Vụ Phát triển hợp tác xã (CPD), Vụ 
Kiểm toán hợp tác xã (CAD). Hàng năm, Liên đoàn Hợp tác xã Thái Lan tổ 
chức hội nghị toàn thể với sự tham gia của các đại diện của các loại hình hợp tác 
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xã trong cả nước và đại diện các cơ quan Chính phủ liên quan đến phong trào 
hợp tác xã . Sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chính phủ Thái Lan thực sự có hiệu quả 
trong việc hoạch định các chính sách đối với việc phát triển phong trào hợp tác 
xã ở Thái Lan. 

 Vụ Phát triển hợp tác xã với trách nhiệm và vai trò nghiên cứu, đăng ký 
thành lập hợp tác xã, hỗ trợ, chỉ dẫn các hợp tác xã trong cả nước và tạo điều 
kiện cho các hợp tác xã có khả năng hoạt động kinh doanh phù hợp với Luật hợp 
tác xã hiện hành. Với chức năng này, Vụ Phát triển hợp tác xã đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp đỡ các hợp tác xã ở Thái Lan thực hiện các hoạt động kinh 
doanh nhằm đạt được các mục tiêu do các hợp tác xã đề ra. 

 Vụ Kiểm toán thực hiện chức năng kiểm toán hợp tác xã và hướng dẫn 
nghiệp vụ kế toán trong công tác quản lý tài chính - kế toán hợp tác xã.  

2.2. Mô hình tổ chức quản lý HTX ở Nhật Bản. 

Nhật Bản tiến hành công nghiệp hoá từ năm 1900, chậm hơn nhiều nước 
Âu, Mỹ. Song đã sớm vươn lên để trở thành một trong những nước có nền kinh 
tế phát triển nhất thế giới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kinh tế nông 
trại Nhật Bản mang những đặc trưng nông nghiệp châu á có những đặc điểm 
khác với nông trại Tây Âu về các mặt. 

Thứ nhất, qui mô đất canh tác nhỏ và tăng chậm, trong 43 năm qui mô 
bình quân 1 nông trại tăng 0,58 ha đất canh tác, từ 0,8 ha bình  quân năm 1959 
lên 1,1 ha năm 1970 và lên 1,38 ha năm 1993. Sở dĩ qui mô nông trại nhỏ là do: 
một mặt, đặc thù của ngành trồng lúa nước, làm ruộng như làm vườn. Mặt khác 
Nhật Bản có truyền thống mỗi gia đình ở nông thôn cố gắng duy trì đất đai cha 
ông để lại và cuối cùng, sau cải cách ruộng đất 1946-1949 chính phủ Nhật Bản 
có qui định hạn chế việc mua bán đất ở nông thôn. 

Thứ hai, sự khác nhau về phương thức canh tác, hiện nay Nhật Bản quay 
về phương thức truyền thống gắn liền với tiến bộ công nghệ sinh học. Số nông 
trại có qui mô dưới 0,5 ha chiếm tỷ trọng lớn (41% năm 1950 và 41,7% năm 
1990). Số nông trại có qui mô 1 ha trở lên tăng chậm (từ 25,5% tăng lên 30,3% 
cùng thời gian tương tự, nhóm nông trại có qui mô từ 0,5 ha đến 1 ha thì giảm 
xuống.) Kinh tế trang trại Nhật Bản có nguồn thu nhập lớn từ phi nông nghiệp 
(65%) , gần đây chỉ còn 15% số nông trại thuần nông, số nông trại còn lại đều 
có nguồn thu nhập từ phi nông nghiệp. 

Cùng với sự phát triển của kinh tế nông trại, kinh tế hợp tác, trong đó 
HTXNN thực sự trở thành hình thức tổ chức hoạt động kinh tế của nông dân với 
99,2% nông trại gia đình là thành viên các HTX trong nông nghiệp. Thực hiện 
luật HTX ban hành năm 1947 và chính sách cơ bản về HTX được chính phủ 
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Nhật Bản ban hành năm 1967, mạng lưới HTXNN được tập hợp thành một hệ 
thống HTXNN quốc gia với 2 loại hình: HTX tổng hợp và HTX chuyên ngành 
với 2 loại xã viên. Xã viên làm nông nghiệp bao gồm: nông dân - chủ trang trại 
gia đình và xã viên không trực tiếp làm nông nghiệp bao gồm: những người làm 
dịch vụ kinh tế kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, những người góp vốn kinh doanh 
của HTX. 

 - HTXNN tổng hợp: 

  HTXNN tổng hợp có chức năng hoạt động dịch vụ phục vụ đầu vào và 
đầu ra cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh hoạt, đời sống cho 
nông dân, xã viên.  

Trước hết HTXNN cung ứng cho nông dân xã viên về tư liệu sản xuất, vật 
tư kỹ thuật nông nghiệp và hàng tiêu dùng vào những thời điểm hợp lý và theo 
hình thức cung cấp hàng hoá với đơn đặt hàng và thanh toán theo hệ thống giá 
cả thống nhất và hợp lý. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
gia đình để gửi đơn đặt hàng cho HTX và HTX căn cứ vào đó để cung ứng vật tư 
hàng hoá cho xã viên. Các HTXNN yêu cầu xã viên sử dụng hết các dịch vụ 
cung ứng để HTX bảo đảm thực hiện theo kế hoạch thu mua và cung ứng hàng 
hoá. Đối với hàng tiêu dùng hàng ngày được bán bình thường ở các cửa hàng 
của các HTXNN, xã viên không phải đăng ký theo đơn đặt hàng trước. Mạng 
lưới HTXNN với hơn 2000 cửa hàng và siêu thị đã cung cấp 71% phân bón, 
52% thuốc trừ sâu, 38% thức ăn gia súc, 44% máy móc nông nghiệp, 47% xăng 
dầu, 36% hơi đốt và nhiều mặt hàng thiết yếu khác (lương thực, thực phẩm, 
quần áo, đồ gỗ, xe máy…) 

Thứ ba, HTXNN với chức năng hoạt động tín dụng, bao gồm: nhận tiền 
của xã viên theo kỳ hạn và không kỳ hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi 
suất thấp. Tiền gửi cho xã viên vào HTXNN cơ sở gồm tiền gửi kỳ hạn và không 
kỳ hạn. Với chức năng như là đại lý tín dụng của chính phủ, các HTXNN cơ sở 
được vay một khoản vốn của các trung tâm Ngân hàng HTXNN và Liên hiệp 
HTX tín dụng. Trong đó, khoản vay dài hạn với lãi suất thấp có ý nghĩa sống 
còn đối với các HTXNN cơ sở, số tiền vốn đó, các HTXNN cơ sở cho xã viên 
vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất nông nghiệp, chính phủ sẽ bù lỗ cho 
các HTX về chênh lệch lãi suất vay. 

Thứ tư, hoạt động dịch vụ đầu ra, HTX mua các loại nông sản do nông 
dân xã viên sản xuất ra, đưa vào chế biến và đưa đi tiêu thụ ở thị trường trong và 
ngoài nước. Mạng lưới HTXNN được Nhà nước cho phép mua bán phần lớn số 
lượng gạo do nông dân sản xuất ra và chi phối 95% thị phần gạo của Nhật, 25% 
thị phần rau quả, 16% thị phần thịt. Dịch vụ khâu tiêu thụ nông sản cho xã viên 
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được thực hiện thông qua các cơ sở tiêu thụ của HTX với các hình thức tiêu thụ 
và thanh toán theo 3 hình thức: 

 - Ký gửi hàng hoá vô điều kiện: nông dân đưa hàng hoá đến ký gửi cho 
các cơ sở tiêu thụ mà không ra điều kiện về giá cả. Các cơ sở tiêu thụ bán hàng 
xong sẽ thanh toán cho nông dân xã viên căn cứ vào giá bán thực tế. 

 - Ký gửi hàng hoá và trả tiền hoa hồng: Với hình thức này, nông dân xã 
viên ký gửi hàng nông sản cho các cơ sở tiêu thụ với giá cả đã định và trả cho 
HTX một khoản tiền hoa hồng. 

 - Ký gửi thanh toán theo hệ thống giá cả thống nhất và hợp lý bằng cách 
nông dân xã viên ký gửi hàng hoá cho các cơ sở tiêu thụ và sẽ được thanh toán 
theo giá cả thông nhất đối với mặt hàng chủng loại trên thị trường.  

  Các HTXNN cơ sở yêu cầu các xã viên thực hiện theo kế hoạch sản xuất 
nông sản hàng hoá, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do HTX qui định, 
xã viên ký gửi cho các cơ sở tiêu thụ của HTXNN, từ đó các HTX đưa ra bán ở 
các thị trường địa phương, thị trường trong nước và cấp quốc gia. 

 Thứ năm, HTXNN cơ sở tham gia hoạt động dịch vụ, với chức năng 
hướng dẫn, giáo dục nông dân, làm tư vấn về quản lý sản xuất và đời sống. Về 
quản lý sản xuất, các chuyên gia của HTX giúp các hộ xã viên: Lập chương 
trình phát triển kinh tế cho từng hộ xã viên; Lựa chọn, bố trí sản xuất các khu 
vực nông nghiệp, lập chương trình phát triển từng khu vực nông nghiệp, thống 
nhất các đầu mối quản lý sản xuất, các tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp. Về 
hướng dẫn cải thiện đời sống gia đình xã viên bằng cách giúp đỡ việc lập kế 
hoạch kinh tế gia đình (thu và chi tiêu), hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt 
văn hoá, bảo vệ sức khoẻ. 

 - HTX chuyên ngành: 

 Trong nông nghiệp có một số lĩnh vực do có những đặc thù, đòi hỏi phải tổ 
chức các HTXNN chuyên một số sản phẩm ở những khu vực chuyên môn hoá sản 
xuất như: chăn nuôi, làm vườn, nuôi ong… nhằm phù hợp với đặc điểm sản xuất, 
yêu cầu của hộ xã viên. Chức năng của HTXNN chuyên ngành cũng nhằm thực hiện 
các dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dùng cho xã viên theo chuyên ngành 
như : thức ăn gia súc, dịch vụ thú y… cho các hộ xã viên HTX chăn nuôi, vật tư thiết 
bị làm vườn, nuôi ong và cung ứng cho  các hộ nông dân xã viên các sản phẩm như: 
sữa, trứng, thịt, rau , quả, mật ong… những loại nông sản mà các HTXNN chuyên 
ngành cũng có thể tham gia vào các HTXNN tổng hợp ở địa phương dÓ sử dụng 
thêm các loại dịch vụ cần thiết khác mà các HTX chuyên ngành không có. 
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  Hệ thống HTXNN chuyên ngành và tổng hợp ở Nhật được tổ chức theo 3 
cấp: HTX cấp cơ sở (xã, thị trấn), Liên Hiệp HTXNN tổng hợp hoặc chuyên ngành 
ở cấp quận, tỉnh, thành phố, Liên đoàn hoặc Liên hiệp các HTXNN cấp trung 
ương. 

 - HTXNN cấp cơ sở (bao gồm các loại hình tổng hợp và chuyên ngành) là 
hình thức kinh tế hợp tác của các hộ nông dân - trang trại gia đình tự nguyện tổ 
chức ra trên một địa bàn lãnh thổ nhất định, là tổ chức đầu mối quan trọng nhất 
của hệ thống mạng lưới HTX, có quan hệ trực tiếp với từng hộ nông dân xã viên 
và là thành viên của Liên Hiệp HTXNN tổng hợp hoặc chuyên ngành cấp huyện, 
tỉnh. Các HTXNN ở cấp cơ sở có cơ sở vật chất kỹ thuật mạnh phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh như: lò ấp trứng cung cấp giống gà, lợn cho xã viên, 
xưởng chế biến nông sản, xưởng sửa chữa máy móc, các cửa hàng vật tư kỹ 
thuật, xăng dầu, phụ tùng máy móc, cửa hàng tiêu thụ nông sản, các cửa hàng 
dịch vụ phục vụ đời sống cho xã viên. 

 - Liên hiệp HTXNN cấp quận, tỉnh, thành phố là tổ chức kinh tế hợp tác có 
chức năng thực hiện dịch vụ phục vụ trực tiếp cho các HTXNN cơ sở và các hộ 
nông dân xã viên, có mối quan hệ với Liên hiệp HTX quốc gia. ở Nhật Bản có 700 
Liên hiệp và Liên đoàn ở 47 tỉnh. Bao gồm 4 loại : Liên hiệp HTXNN tỉnh, Liên 
đoàn HTX chuyên ngành, Liên đoàn tiến dụng tỉnh và liên đoàn bảo hiểm tỉnh. 

 - Liên hiệp HTXNN quốc gia: Liên hiệp và Liên đoàn HTXNN tổng hợp 
và chuyên ngành toàn quốc là tổ chức đại diện cho các liện hiệp và liên đoàn 
HTX cấp tỉnh và cấp cơ sở, có chức năng chỉ đạo hoạt động hệ thống tổ chức 
HTX trong nước, giữ mối liên hệ với chính quyền liên quan với các chính sách 
nông nghiệp (chính sách tài trợ cho nông nghiệp, chính sách giá nông sản, xuất 
nhập khẩu…) nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân và xã viên. Đến nay ở Nhật 
Bản có tới 11 tổ chức quốc gia về HTXNN, trong đó chủ yếu là: Liên hiệp 
HTXNN trung ương, Liên đoàn HTXNN chuyên ngành trung ương, ngân hàng 
trung ương HTXNN, Liên đoàn xuất nhập khẩu của các HTXNN Nhật bản, Liên 
đoàn quốc gia bảo hiểm nông nghiệp. 

2.3. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở Hàn Quốc 

2.3.1 Mô hình tổ chức và quản lý  

 Trước năm 1961, HTX cơ sở cấp xã đã hình thành tự phát, hoạt động còn 
nhiều hạn chế. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc nhận thấy lực lượng nông dân có ý 
nghĩa sống còn về kinh tế và chính trị với đất nước, nên đã thiết lập Liên đoàn 
HTXNN Quốc gia (NACF) dựa trên hai tổ chức hoạt động độc lập lúc đó là 
Ngân hàng Nông nghiệp và tổ chức HTX cũ.  Trên cơ sở đó, Liên đoàn tiến hành 
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thiết lập mạng lưới HTX từ trung ương xuống cơ sở nhằm thực hiện 2 mục tiêu 
cơ bản sau: 

 - Cung cấp vốn cho nông dân: Trong giai đoạn này, thị trường vốn hoạt 
động yếu, đặc biệt trên địa bàn nông thôn, nông dân thường phải vay nặng lãi, ảnh 
hưởng xấu tới sản xuất và đời sống. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành luật cấm 
cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn và muốn thông qua hoạt động của các 
HTXNN hỗ trợ vốn cho nông dân mua nguồn vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. 

 - Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân: Để thúc đẩy đa dạng hoá sản phẩm nông 
nghiệp nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng nông thôn. Chính phủ tạo điều kiện 
cho HTX  mở rộng  vai trò trong hoạt động tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. 

  Tuy có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động của các HTX trong những năm 
đầu của thập kỷ 1960 không phát triển do 3 nguyên nhân sau: 

 - Việc xây dựng HTX áp đặt từ trên xuống, không đáp ứng nhu cầu của 
nông dân. Việc thành lập NACF không gặp trở ngại do quyết tâm và sự đầu tư 
tập trung của Chính phủ, nhưng do cách làm không xuất phát từ nhu cầu của 
nông dân, nên họ chưa cảm nhận được sự cần thiết của việc tham gia HTX. 

 - Trình độ sản xuất nông nghiệp của Hàn Quốc thời kỳ này còn thấp, chưa 
phát triển, còn mang tính tự cấp, tự túc, sản lượng hàng hoá thấp. Do đó, nhu cầu 
của nông dân đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ không cao. 

 - Quy mô các HTX cơ sở nhỏ, thiếu vốn, vai trò tác động đến hoạt động 
kinh tế của nông dân còn hạn chế. 

  Để khắc phục những nhược điểm trên, từ năm 1969 đến năm 1974, Chính 
phủ tiến hành những thay đổi căn bản nhằm trao nhiều  quyền hạn hơn cho các 
HTX cơ sở thông qua 2 chính sách sau: 

 - Nâng cao quy mô kinh tế cho các HTX cơ sở: Chính phủ hợp nhất các 
HTX cơ sở ở cấp xã thành HTX cơ sở cấp thị trấn. Qua đó, các HTX cơ sở có thể 
cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhu cầu của nông dân. 

 - Hình thành các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng": Chính phủ 
quyết định chuyển giao các hoạt động kinh doanh trước kia chỉ thuộc hoạt động 
của các HTX cấp vùng, cấp thành phố hoặc của các doanh nghiệp cho các HTX 
cơ sở. Kể từ năm 1971, các HTX đã hoạt động tất cả trên 4 lĩnh vực chính: cung  
cấp tín dụng, cung cấp phân bón, cung cấp hoá chất nông nghiệp và cung cấp 
các dịch vụ bảo hiểm.   

 Những việc làm này của Chính phủ đem lại kết quả thiết thực, các HTX 
cơ sở gần với nông dân, nắm rõ nhu cầu của nông dân hơn. Tuy các HTX cơ sở 
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đã phát triển thành các doanh nghiệp đa chức năng, nhưng hầu hết các hoạt động 
vẫn tập trung vào các khâu hỗ trợ  đầu vào như vốn và vật tư cho sản xuất, ít tập 
trung vào khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm là những khâu mà từng cá thể khó 
thực hiện được. 

 Từ năm 1975 đến 1980, các chương trình tăng thu nhập cho nông dân của 
phong trào "Làng mới" ( Saemaul Undong) được phát động mạnh. Trong giai 
đoạn này, các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng" được tiếp thêm sức 
mạnh. Kinh tế nông thôn Hàn Quốc phát triển, quá trình đa dạng hoá sản phẩm 
và sản lượng nông sản hàng hoá tăng lên rất nhanh. Thu nhập bình quân đầu 
người ở khu vực nông thôn đạt ngang với thu nhập ở khu vực thành thị. Đến cuối 
những năm 70, các chức năng và quy mô hoạt động của các HTX căn bản đã 
được hình thành. Các hoạt động này bao gồm từ khâu hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, 
cung ứng vật tư nông nghiêp cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại, thông 
tin thị trường .... 

  Dưới đây là những nét chính về hoạt động và quy mô của NACF hiện nay: 

 - Hoạt động tiếp thị của HTX 

 Mở rộng thị trường cho nông sản là một nhiệm vụ chính của các HTX. 
Trong NACF có Trung tâm Bán buôn và Phân phối nông sản chịu trách nhiệm 
nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản và bảo vệ thị trường. Với mục tiêu 
nối liền nông dân với HTX, nông trại với người tiêu dùng, các kênh tiếp thị được 
tổ chức tại các trung tâm tiêu dùng quan trọng. Hệ thống này bao gồm các tổ 
hợp thương mại, kho tàng hiện đại, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, chợ nông dân. 

NACF quản lý một mạng lưới dịch vụ vận chuyển nông sản từ cửa nông 
trại đến người tiêu dùng với hơn 1500 ôtô chuyên dụng, 1100 trung tâm tập 
trung hàng, hỗ trợ cho 20,5 ngàn nhóm vận chuyển hàng hoá của các HTX. 

Doanh số nông sản của hệ thống HTX Hàn Quốc năm 1998 đạt tới 9,3 tỷ 
USD, trong đó 70% từ các HTX cơ sở. Doanh số giao dịch quốc tế  của NACF năm 
1998 cũng đạt 3,9 tỷ USD. Do gắn chặt với người sản xuất, kinh doanh nông sản 
của NACF chẳng những đáp ứng nhu cầu sống còn về tiêu thụ nông sản cho nông 
dân mà còn cho phép nông dân sản xuất theo đúng yêu cầu của thị trường, giảm tối 
thiểu chi phí lưu thông, hao hụt mất mát. Do đó, hiện nay, Liên đoàn quản lý một 
hệ thống doanh nghiệp kinh doanh nông sản lớn nhất và cạnh tranh mạnh nhất, 
nắm giữ 40% thị phần buôn bán nông sản trên thị trường Hàn Quốc.  

- Hoạt động chế biến nông sản của HTX 

Để tăng giá trị nông sản, tạo thu nhập và việc làm cho dân cư nông thôn 
và tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng nông sản, NACF hiện điều hành 
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153 nhà máy chế biến nông sản hiện đại, quy mô lớn trên toàn quốc, trong đó có 
14 nhà máy chế biến rau, 13 nhà máy làm dưa Kim chi (món đặc sản nổi tiếng 
của Hàn Quốc), 12 nhà máy chế biến gạo, 12 nhà máy chế biến nước uống, 11 
nhà máy chế biến đậu tương, 10 nhà máy chế biến chè, 9 nhà máy làm thuốc 
đông y và 8 nhà máy chế biến ớt. Tổng doanh số qua các hoạt động chế biến 
năm 1998 đạt 174 triệu USD. 

 Hệ thống cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại cho phép  hoạt động của các 
HTX có điều kiện tác động tích cực đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn 
theo hướng hiện đại hoá, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, hình thành một 
nền sản xuất hàng hoá chất lượng cao. 

 - Hoạt động tín dụng ngân hàng 

  Trong hoạt động ngân hàng, phát huy lợi thế kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, 
nhiều địa bàn, ngân hàng của NACF tiến hành nhiều loại dịch vụ: tín dụng cho 
vay, giao dịch ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm, giao dịch quốc tế... Tiền 
huy động năm 1998 là 47 tỷ USD, trong đó tiền gửi của khách hàng chiếm 56,9%. 
Phần lớn tiền được đầu tư trở lại cho nông dân phục vụ buôn bán và đầu tư. 

 Bắt đầu từ  các hoạt động tín dụng nông nghiệp - nông thôn, kinh doanh 
đúng hướng và hiệu quả đã khiến ngân hàng của NACF trở thành ngân hàng có 
mức tiền gửi lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Hàn Quốc. 

 - Hoạt động cung cấp vật tư và hàng tiêu dùng cho nông dân. 

 Để đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết yếu đúng thời gian, chất 
lượng, giá rẻ, NACF chịu trách nhiệm cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, máy 
công cụ, hạt giống, thức ăn gia súc và các vật tư nông nghiệp khác cho sản xuất 
nông nghiệp. Liên đoàn HTX tiến hành nhập khẩu và phân phối vật tư thiết bị 
nông nghiệp chủ yếu cho nông dân thông qua 236 HTX thành viên chuyên trách 
vận chuyển và phân phối.  

 Chiếm giữ được thị trường nông thôn rộng lớn, hàng năm Liên đoàn HTX 
cũng cung cấp 1,37 tỷ USD hàng tiêu dùng như thực phẩm, dụng cụ gia đình, đồ 
gỗ, thiết bị gia dụng... cho nông dân. Các hoạt động kinh doanh trở lại cho nông 
thôn chẳng những đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết bị giá rẻ chất lượng cao, 
mà còn cung cấp cho họ mọi loại hàng hoá phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của 
người nông dân (hiện mức sống xấp xỉ mức sống ở thành phố). Lợi nhuận không lồ 
của các hoạt động kinh doanh này lại trở về túi nông dân thông qua NACF  

Nói tóm lại, ở Hàn Quốc, quá trình hình thành hệ thống HTX mới -  hỗ 
trợ dịch vụ cho nông dân - trên thực tế đã phát triển nhanh và ngày càng đáp ứng 
được nhu cầu tăng lên của nông dân. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đúng 
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khi thiết lập hệ thống HTX hỗ trợ dịch vụ cả đầu vào và đầu ra cho nông dân, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nông dân. Hệ thống HTX với 
các hoạt động sản xuất kinh doanh đa chức năng hoạt động trên nhiều lĩnh vực 
như tiếp thị, chế biến , cung cấp vật tư, tín dụng, ngân hàng, nghiên cứu.. .. thực 
sự đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường và kinh tế nông thôn, đan xen vào kinh tế đô 
thị và từng bước chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Từ một tổ chức áp đặt cuả 
Nhà nước, ngày nay, toàn bộ nông dân Hàn Quốc đã tự giác trở thành xã viên 
HTX. Không có hiệp hội HTX, nông dân Hàn Quốc không thể phát triển sản 
xuất và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hoá. 

2.3.2. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với phong trào HTX ở Hàn Quốc: 

Luật hợp tác xã nông nghiệp do Quốc hội Hàn Quốc ban hành năm 1961, 
đến nay đã có 15 lần sửa đổi, bổ sung. Đây là cơ sở pháp lý cơ bản để các hợp 
tác xã nông nghiệp Hàn Quốc hoạt động. 

 Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc chuẩn bị các khuyến nghị này 
đến  chính quyền địa phương và trung ương, đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, giải quyết. NACF tiến hành các hoạt động liên quan đến chính 
sách nhằm nâng cao các quyền lợi và lợi ích cho người nông dân cũng như xã viên 
trong chính sách của Chính phủ; đề nghị Chính phủ thi hành các chính sách cần 
thiết và sửa đổi các chính sách khác cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 NACF đưa ra các khuyến nghị tới Quốc hội và Chính phủ phản ánh những 
kế hoạch cũng như nguyện vọng của nông dân đối với sự phát triển nông nghiệp và 
nông thôn trong các chính sách của Chính phủ. Mối quan hệ giữa Chính phủ với 
các hợp tác xã nông nghiệp trong nhiều thập kỷ qua là mối quan hệ phối hợp thuận 
lợi. Chính phủ Hàn Quốc muốn các HTXNN như là các tổ chức kinh tế nông thôn 
để thông qua các hợp tác xã thực hiện các chính sách và chương trình phát triển 
của mình. Các hợp tác xã nông nghiệp cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Chính phủ 
cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành 
lập. 

 Các HTXNN của Hàn Quốc có những hỗ trợ về kinh tế do Chính phủ 
cung cấp từ các khoản ưu đãi về thuế, nguồn hỗ trợ tài chính và những sự giúp 
đỡ khác. Thực tế chỉ ra rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc 
cho các hợp tác xã nông nghiệp, thì các hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc 
không thể có được cơ sở hạ tầng vững chắc như ngày nay. 

 Trong Luật HTXNN có điều khoản qui định Chính phủ Hàn Quốc có 
trách nhiệm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn 
Quốc bao gồm: 
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 - Chính phủ tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp vay các khoản tín 
dụng với lãi suất ưu đãi nhằm phục vụ kinh doanh, sản xuất và phục vụ lợi ích cho 
người nông dân. 

 - Các HTXNN được phân loại theo mô hình tập đoàn doanh nghiệp. 
Nhưng các hợp tác xã nông nghiệp chỉ bị đánh thuế từ 18 đến 32%. Một điều 
quan trọng khác là Chính phủ cũng miễn, giảm thuế cho các chi phí hướng dẫn, 
tư vấn cho các HTX và dịch vụ mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh đối với các 
hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc. 

 - Các HTXNN được miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Điều này cho phép 
các hợp tác xã nông nghiệp giảm giá đầu vào và các sản phẩm đầu ra thị trường 
tạo điều kiện cho các hợp tác xã có đủ khả năng cạnh tranh với các công ty, 
doanh nghiệp tư nhân. 

 - Trong một số trường hợp, Chính phủ Hàn Quốc có chính sách đặc biệt 
phù hợp với các HTXNN. 

2.4. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở  Indonesia: 

 ở Indonesia luật HTX được xây dựng từ năm 1958, sau đó đã bổ sung sửa 
đổi nhiều lần vào các năm 1965, 1967, 1992. Điều 60 của Bộ luật số 25/1992 đã 
nêu rõ: 

 - Chính phủ sẽ tạo ra và cải thiện môi trường, khuyến khích sự phát triển và 
xã hội hoá  HTX. 

 - Chính phủ sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện và bảo vệ các tổ chức HTX. Theo 
hướng đó, Chính phủ Indonesia đã có nhiều  cố gắng để làm cho cộng đồng hiểu 
rõ  các ý tưởng HTX, tạo điều kiện cho HTX đóng góp vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Thông qua việc ban hành các chính sách hướng dẫn, tạo điều 
kiện cho HTX phát triển, cung cấp thông tin, tư vấn giúp HTX, Chính phủ đã thể 
hiện vai trò quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của HTX.  

 Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo khả năng tiếp cận với công 
nghệ tiên tiến, Indonesia có các biện pháp sau: 

  - Tăng cường thâm nhập thị trường và củng cố thị phần. 

 - Tăng cường nguồn vốn và khả năng tiếp cận các nguồn vốn . 

  - Nâng cao  năng lực tổ chức và quản lý. 

  - Mở rộng sự tiếp cận công nghệ. 

  - Củng cố mạng lưới kinh doanh. 
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 Về cơ quan quản lý Nhà nước, Indonesia có Bộ HTX và các doanh nghiệp 
nhỏ; có một Vụ trưởng chịu trách nhiệm về phát triển HTX ở thành thị và một Vụ 
trưởng chịu trách nhiệm về phát triển doanh nghiệp nhỏ.   

 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các HTX ở Indonesia 
cũng có những tồn tại và nhược điểm. Tồn tại chính mà các HTX đang gặp phải là 
đa số người dân, đặc biệt là nông dân có thu nhập thấp, chưa tham gia tích cực vào 
tổ chức HTX và hoạt động HTX còn một số tồn tại sau: 

 - Không có một kênh phân phối có hiệu quả, ổn định cho một mạng lưới 
HTX toàn quốc 

 - Thiếu khả năng và trình độ để nắm bắt kịp những nhu cầu mới, đa dạng 
của xã viên 

 - Thiếu đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, nhất là trong lĩnh vực kinh 
doanh, xây dựng kế hoạch và giám sát. 

2.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình tổ chức, quản lý và phát 
triển HTX của các nước trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam. 

2.5.1. Mục đích kinh doanh  

 Mục đích kinh doanh của HTX chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp 
cho hộ gia đình xã viên, mục tiêu lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Mục đích xã viên góp 
vốn cổ phần vào HTXNN chủ yếu là để tăng sức mạnh, tổ chức được những dịch 
vụ tốt hơn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của từng hộ. Lợi ích chủ yếu mà 
khi xã viên tham gia vào HTX là được hưởng dịch vụ giá rẻ, lợi nhuận cũng 
được quan tâm nhưng chỉ là thứ yếu. 

 Tính tự nguyện của xã viên rất cao. Người nông dân hoàn toàn tự nguyện 
khi quyết định gia nhập và xin ra HTX, nếu HTX có lợi nhuận thì họ sẽ vào, 
không có lợi thì họ xin ra. Cho nên muốn lôi kéo nông dân tham gia HTX thì 
hoạt động của HTX phải thực sự có hiệu quả. 

2.5.2. Phát triển đa dạng các hình thức HTX:  

 Phát triển đa dạng các hình thức HTX từ HTX từng khâu, từng việc đến 
HTX đa chức năng. Hướng chung là lúc đầu hình thành các HTX từng khâu 
riêng biệt như : HTX tín dụng, HTX chế biến, HTX mua bán, HTX thuỷ nông, 
HTX cung tiêu (cung cấp vật tư và tiêu thụ nông sản).v.v. Dần dần, các HTX có 
xu hướng kết hợp một số khâu lại như : HTX dịch vụ hai khâu: tín dụng và tiêu 
thụ nông sản, HTX dịch vụ 3 khâu: tính dụng, cung ứng vật tư và tiêu thụ nông 
sản, và tiến tới hình thành nhiều HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp nhiều khâu 
lại (phổ biến diễn ra ở Thái lan, Nhật Bản). 
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2.5.3 Về tổ chức bộ máy:  

 Đại hội xã viên HTX bầu ta Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX để 
quản lý HTX. Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX có thể thuê chủ nhiệm 
(hoặc giám đốc điều hành) . Ban Quản trị HTX có thể tuyển chọn, bố trí, phân 
công xã viên trong HTX có kỹ năng, kỹ thuật và có nhu cầu làm việc cho HTX, 
hoặc thuê, tuyển những lao động, các cán bộ chuyên môn chuyên gia và cán bộ 
quản lý bên ngoài vào làm việc cho HTX nhằm hoàn thành tốt hơn chức năng 
dịch vụ cho HTX. 

 2.5.4 Vai trò định hướng và hỗ trợ của Nhà nước:  

Mối quan hệ giưã Chính phủ với các HTX trong thời gian qua là mối quan hệ 
phối hợp thuận lợi.Chính phủ muốn các HTX như là các tổ chức kinh tế nông 
thôn để thông qua các HTX thực hiện các chính sách và chương trình phát triển 
của mình. Các HTX cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía chính phủ cho các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành lập. 

 2.5.5 Các yếu tố dẫn đến tổ chức và quản lý thành công HTX:   

 - Hợp tác xã được coi là một doanh nghiệp. Bởi vậy, hầu hết Chính phủ 
các nước đã thực hiện quản lý HTX theo cách riêng. Các HTX tự thân vận động, 
Nhà nước quản lý thông  qua cơ chế, chính sách, có cơ quan chức năng do Nhà 
nước lập ra để quản lý HTX. 

 - Phải nâng cao nhận thức và hiểu biết của nông dân về HTX, việc nâng 
cao nhận thức về HTX ngay từ khi đang học trong các trường phổ thông, thông 
qua học tập chương trình về HTX. Trước khi thành lập HTX đều tổ chức những 
lớp tập huấn riêng cho nông dân về luật và điều lệ HTX, vai trò và nội dung hoạt 
động để cho xã viên quyết định lựa chọn tham gia. 

 - Trình độ quản lý và sự năng động của đội ngũ cán bộ quản lý. Kinh 
nghiệm ở nhiều nước cho thấy rằng để HTX thành công và nâng cao hiệu quả 
hoạt động thì yếu tố cán bộ có tính quyết định. ở các nước, cán bộ HTX được 
đào tạo công phu và thường xuyên được đạo tạo lại, bồi dưỡng lại mới đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn. 

 - Tăng cường hiệu quả và mở rộng hoạt động dịch vụ của HTX xuất phát 
từ chính nhu cầu dịch vụ hiện có của từng xã viên, nhanh chóng phát hiện mở 
rộng nhu cầu dịch vụ mới, giành phần lãi thích đáng phân phối theo khối lượng 
dịch vụ của từng xã viên để lôi kéo xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của HTX 

 - Để tạo điều kiện cho HTX hoạt động dịch vụ kinh doanh có hiệu quả, 
Chính phủ của các nước đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho HTX thông qua việc mở 
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rộng công tác đối ngoại, tạo môi trường chính trị thuận lợi, đồng thời có chính 
sách đầu tư sản xuất, chính sách ưu đãi về thuế và chính sách trợ giá đối với 
HTX. 
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Chương II 

Thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn 
Việt Nam từ năm 1997 đến nay 

I. hoạt động của các  HTXTM.  

1.1 Đặc điểm tổ chức và phát triển HTXTM . 

 Luật Hợp tác xã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ IX thông qua ngày 
20/3/1996 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1997 gồm 10 chương với 56 điều. Luật 
HTX ra đời đánh dấu sự đổi mới về nhận thức vai trò của  HTX. Đảng và Nhà 
nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế 
hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.   

Sau khi Luật HTX có hiệu lực, các bộ, ngành theo chức năng của mình đã 
ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nhìn chung, các văn bản dưới Luật 
được xây dựng tương đối đồng bộ, tạo khung pháp lý để triển khai thực hiện. Do 
đó, quá trình chuyển đổi và phát triển các HTXTM đã diễn ra nhanh, rộng và khác 
về chất so với thời gian trước khi có Luật.  

Dưới đây là tình hình hoạt động của các HTXTM trên địa bàn nông thôn 
sau khi Luật HTX có hiệu lực. 

1.1.1.  Chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM theo luật HTX 

 Ngành thương mại là một trong những ngành có tỷ lệ HTX đã chuyển đổi 
và giải thể cao nhất (88,3%)3. So với các ngành khác, chuyển đổi các HTX trong 
ngành Thương mại được coi là khó khăn nhất, vì loại hình này đã bị biến dạng và 
tan rã nhiều trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường. Tuy nhiên, với sự 
tác động của các cơ quan chức năng, quá trình chuyển đổi và đăng ký lại của các 
HTXMB theo Luật HTX ở nhiều tỉnh, thành phố  đã đạt được một số kết quả khả 
quan. 

 Tại thời điểm cuối năm 1996, cả nước có 225 HTXMB thuộc diện 
chuyển đổi và có nguyện vọng chuyển đổi theo Luật. Đến 31/12/2000, có 202 
HTX đã được chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh, chiếm tỷ lệ gần 90%, 
riêng các tỉnh phía Nam đã cơ bản hoàn thành.  

Từ năm 1997 đến 2001, cả nước có 139 HTX thành lập mới theo  Luật 
HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, bình quân hàng năm tăng thêm khoảng trên 30 
HTX. Khu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long có tỷ lệ cao nhất về số 

                                           
3  Viện Quản lý Kinh tế Trung ương / Dự án VIE . 01-025 
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lượng các HTX thành lập mới (26,62% và 25,90%). Vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ và Tây Bắc có số lượng HTX mới thành lập ít nhất  (2,16% và 1,44%). 
Trước khi có Luật HTX, một số tỉnh  còn rất ít, thậm chí vắng bóng HTXTM 
như Hải Phòng, Hải Dương, nay đã phát triển mới từ 10-15 HTX. Những tỉnh 
miền núi  có nhiều khó khăn như Gia Lai, Đắc Lắc, Lạng Sơn cũng đã phát triển 
mới được 4 - 15 HTX.  

Tính đến cuối năm 2003, không kể hàng trăm ngàn các cơ sở kinh tế hợp 
tác giản đơn, cả nước đã có 550 HTXTM . Trong đó, các địa phương có nhiều 
HTX thành lập mới là Hà Giang, Cần Thơ, Yên Bái, Bắc Giang, Đắc Lắc, Đồng 
Tháp, Thái Nguyên, Thừa thiên Huế... 

I.1.2.Đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao trình độ quản lý HTX. 

Các HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới theo qui định của Luật 
HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, áp dụng  những  mô hình  khác hẳn về chất so 
với HTXMB kiểu cũ. Về tổ chức, các HTX thuộc diện chuyển đổi, về cơ bản đã 
khắc phục được những hạn chế của mô hình tổ chức trong cơ chế cũ. Các 
HTXTM thành lập mới chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cần hợp tác trong kinh 
doanh thương mại của cá nhân, hộ gia đình. Các HTX chuyển đổi và thành lập 
mới đều thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo đúng trình tự, thủ tục quy 
định của luật HTX và các văn bản hướng dẫn. Bộ máy quản lý HTX gọn nhẹ, 
thực hiện chế độ kiêm nhiệm trong một số chức danh. Trách nhiệm của chủ 
nhiệm, kế toán trưởng được qui định cụ thể, gắn với thưởng phạt về vật chất để 
khuyến khích người làm tốt, ngăn chặn những hành động tiêu cực gây thiệt hại 
cho HTX và xã viên. Chất lượng cán bộ quản lý của các HTXTM đã được nâng 
cao một bước. Đến nay, theo báo cáo của 210 HTXTM, đội ngũ chủ nhiệm có 
51,42%, kế toán trưởng có 60,19%, trưởng ban kiểm soát có  40,75 % đã qua 
đào tạo từ sơ cấp đến đại học.(xem phụ lục 10) 

Nhiều HTX đã  tích cực khai thác các nguồn lực trong dân cư với nhiều 
hình thức và biện pháp khác nhau nhằm phát triển hoạt động thương mại, dịch 
vụ, đặc biệt là nguồn lực về vốn. Ngoài nguồn lực về vốn, các HTX đã  tranh thủ 
được cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã viên, các hộ kinh doanh cá thể trong và 
ngoài địa bàn để mở rộng mạng lưới kinh doanh. 

1.1.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của các HTX. 

  Về kết quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân của các HTX  vào 
khoảng từ 8-12%/năm. Chất lượng hoạt động của các HTX được nâng cao, số 
lượng HTX kinh doanh có lãi tăng đáng kể, nhiều HTX đã có điều kiện tích luỹ, 
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mở mang ngành nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao 
động, góp phần thực hiện kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Đáng chú ý là nhiều HTXTM đã tự tổ chức hoặc liên doanh liên kết với 
HTXNN trong việc giải quyết đầu vào, đầu ra cho nông dân biểu hiện ở lĩnh vực 
cung ứng vật tư, công cụ sản xuất và các điều kiện sản xuất khác, tiêu thụ nông 
sản, thực phẩm cho các hộ. Hoạt động dịch vụ đầu ra, đầu vào của các HTXTM 
và các tổ, bộ phận trong các HTXNN đã  góp phần phát triển sản xuất của kinh 
tế hộ, kinh tế trang trại và những làng nghề ở nông thôn. Đã hình thành những 
HTX chuyên lo đầu ra cho xã viên và các nông hộ trên địa bàn  như HTX Miền 
Tây (Nghệ An) chuyên tiêu thụ nông sản cho các nông hộ (cà phê, hạt tiêu, đậu, 
lạc...) với số lượng khá lớn.  

  Một số HTX ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đã thể hiện được 
vai trò của thương nghiệp HTX trong việc góp phần cung ứng kịp thời hàng hoá 
thiết yếu cho dân trong những ngày lũ lụt, tham gia ổn định thị trường hàng hoá 
và giá cả.   

 HTXTM ở địa bàn miền núi đã cùng TNQD  có nhiều cố gắng trong việc 
cung ứng các mặt hàng thuộc diện chính sách, góp phần thực hiện chính sách 
dân tộc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc tham gia thực hiện Nghị định 
20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 về chính sách đối với thương nghiệp 
miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. 

  Khác với trước đây, các HTXTM đã xây dựng được phương án, kế hoạch 
kinh doanh và đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể, thích hợp. Hoạt động 
kinh doanh mang tính tổng hợp, hàng hoá đa dạng về chủng loại, mẫu mã nhưng 
sát với nhu cầu của thị trường, giá cả phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của 
đối tượng phục vụ. Nguồn hàng khai thác tại chỗ là chủ yếu nên giảm được 
nhiều khâu trung gian và quan trọng hơn là đã góp phần giải quyết đầu ra cho 
kinh tế hộ gia đình.   

 Về vốn của HTX, năm 2000, tăng bình quân 2,7 lần so với năm 1996. Giai 
đoạn 2001-2002, mức tăng đạt 2.5 lần. Tuy nhiên, vốn hoạt động của các HTXTM 
còn nhỏ: vốn hoạt động bình quân 1 HTX là 758, 3 triệu đồng, trong đó vốn cố 
định là 431 triệu. Vốn hoạt động bình quân 1 xã viên đạt 1,26 triệu đồng. Nhiều 
HTX đã huy động được vốn từ nhiều nguồn khác nhau, tranh thủ được cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của xã viên, các hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài địa bàn để mở 
rộng mạng lưới.  

 Về phương thức phục vụ, do vốn có hạn nên nhiều HTX đã áp dụng 
phương thức làm đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá cho TNQD và các thành phần 
kinh tế khác.  Ngoài hoạt động mua, bán hàng hoá, không ít HTX đã tiến hành 
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mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực khác như  gia công, chế biến, dịch vụ 
thương mại. Cơ cấu ngành nghề đã có nhiều thay đổi, hoạt động sản xuất, chế 
biến và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu.   

 Phương thức thanh toán cũng rất linh hoạt: mua trả chậm, nợ gối đầu, bán 
trả góp, ứng trước hoặc đổi vật tư lấy sản phẩm nông nghiệp.   

  Kết quả khảo sát ở 256 HTXTM, trong đó có 159 HTX chuyển đổi và 97 
HTX thành lập mới đã phản ánh những chuyển biến tích cực về  hoạt động kinh 
doanh của các HTXTM trên phạm vi cả nước trong 5 năm gần đây: 

 - Về các HTX chuyển đổi: (Chiếm tỷ lệ 62% tổng số HTXTM  khảo sát) 

 + Số HTX kinh doanh có lãi: 83,64% (bình quân các HTX khảo sát là 
70,3%) 

 + Mức nộp bình quân 1 HTX: 260 triệu (gấp 1,6 lần so mức bình quân)        

 + Thu nhập bình quân 1 lao động/tháng: 600.000 ® (gấp 1,1 lần so với 
mức bình quân)  

           - Về các HTXTM  thành lập mới:    

 Hầu hết các HTXTM được thành lập mới đều xuất phát từ nhu cầu thực 
tiễn của sản xuất và đời sống, được tổ chức theo nguyên tắc và quy định của 
Luật HTX. Trong các HTX mới thành lập, thành viên tham gia cũng đa dạng 
hơn, từ cá nhân người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh tế gia đình đến các cơ 
sở sản xuất, các chủ trang trại, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, 
trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước. Điển hình là ở Đồng Nai, trong 15 HTX 
mới đã có 7 HTX thu hút được các chủ trang trại hoặc chủ doanh nghiệp tham 
gia. Trình độ cán bộ quản lý của các HTX mới thành lập thấp: tỷ lệ đại học chỉ 
đạt 3%, trung cấp 15%, sơ cấp 20%, không bằng cấp trên 50%.  

 Tuy các chỉ tiêu về doanh thu, mức lãi, nộp ngân sách... còn thấp, nhưng 
điều đáng mừng là số HTXTM mới thành lập kinh doanh có lãi và hoà vốn 
chiếm 73% (71/97 HTX).  

 Nhìn chung, tuy tỷ trọng của các HTXTM còn thấp so với tổng mức lưu 
chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ toàn xã hội nhưng thông qua việc cung 
ứng hàng tiêu dùng, công cụ và tư liệu sản xuất; thông qua việc thu mua và tiêu 
thụ các loại sản phẩm hàng hoá của nông dân; tổ chức sản xuất, chế biến và thực 
hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống, HTXTM đã góp 
phần phát triển sản xuất, tạo thêm sản phẩm hàng hoá cho xã hội, mở rộng giao 
lưu hàng hoá ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói 
riêng; góp phần ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, đặc biệt 
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là vùng  miền núi, vùng sâu, vùng xa; hạn chế một số mặt tiêu cực của thương 
nghiệp tư nhân, bảo vệ lợi ích của  nông dân và đồng bào miền núi.  

1.1.4. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên và người lao 
động trong HTX. 

 Các HTXTM  có đóng góp  đáng kể vào  ngân sách điạ phương và tham 
gia khá tích cực vào các hoạt động xã hội. Thu nhập của người lao động trong 
các HTXTM đã  tăng dần lên, đời sống của xã viên đã được cải thiện một bước. 
Năm 1996, thu nhập  bình quân của 1 lao động là 315.000 đ/tháng, đến 2000 
tăng lên 533.000 đ/tháng. Thu nhập bình quân cao nhất của mỗi xã viên HTX 
khoảng 1,7 triệu đ/tháng (thành phố HCM). Ngoài ra, các xã viên còn được 
hưởng lợi tức theo cổ phần đóng góp và lãi suất tiền cho HTX vay (thường cao 
hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng khoảng 0,2%) và một số lợi ích vật chất trong 
các dịp Lễ, Tết v.v... Nộp ngân sách, năm 2000 gấp 1,2 lần năm 1996. Từ 1997 
trở lại đây, đa số HTXTM đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Điển hình là 
các HTXTM tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tiền Giang 
và  một số địa phương khác.    

1.2. Các mô hình tổ chức HTXTM hiện nay 

 Trong quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM theo  qui định của 
Luật HTX năm 1996 và điều lệ mẫu, hầu hết các tỉnh, thành phố  đã thành lập 
Ban Chỉ đạo chuyển đổi HTX gồm đại diện của cơ quan có chức năng quản lý 
nhà nước và đã xây dựng nên những mô hình HTX kiểu mới, rất đa dạng như , 
HTX mua bán và cung ứng hàng chính sách như HTX Chiêm Hoá, Tuyên Quang; 
HTX Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An. HTX hoạt động đa năng như HTX Bình Tây-
Tiền Giang; HTX Quỳnh Lưu, Nghệ An, An Giang.  

 Trong thời gian vừa qua ở nước ta đã hình thành và phát triển mô hình liên kết 
giữa HTX với doanh nghiệp Nhà nước ở một số nơi như: Các hợp tác xã sản xuất mía 
liên kết với nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa), hợp tác xã nông nghiệp liên kết 
với công ty lương thực như ở Long An, An Giang... các hợp tác xã nông nghiệp liên 
kết với nông trường Sông Hậu (Cần Thơ)... không chỉ thể hiện nhu cầu phát triển sản 
xuất trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các tổ chức kinh tế này hợp tác với nhau để 
tạo nên sức mạnh cạnh tranh cùng có lợi, mà còn thể hiện mối quan hệ liên minh 
công nông trên địa bàn nông thôn. 

1.2.1. Một số mô hình HTX điển hình tiên tiến     

1.2.1.1. HTXTM Đan Phượng 

HTXTM Đan Phượng được thành lập tháng 6/1998, trên cơ sở Công ty 
xuất nhập khẩu huyện Đan Phượng đã giải thể. Từ khi thành lập đến nay, 

 
 

49



HTXTM Đan Phượng luôn tìm cách phát triển thị trường, khẳng định được vị trí 
trong nền kinh tế - xã hội, luôn luôn thể hiện rõ vai trò thúc đẩy phát triển nông 
nghiệp không chỉ trên địa bàn Hà Tây. 

 Khi mới thành lập, HTXTM Đan Phượng có 15 cổ đông, với 3 nguồn vốn 
cơ bản là: vốn cổ phẩn 115 triệu đồng, vốn vay ngân hàng 200 triệu đồng; huy 
động vốn nhàn rỗi, vay của khách hàng; trong hoàn cảnh kinh doanh đặc biệt 
Ban Quản lý có thể ứng vốn. 

 Ban quản lý của HTXTM Đan Phượng có 04 người, tinh giản gọn nhẹ 
năng động, ứng với các vị trí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát, kế 
hoạch - kinh doanh. Doanh số kinh doanh của HTXTM Đan Phượng năm 2000 
so với năm 1998 tăng rõ rệt, có số liệu tương ứng là 7,35 tỷ đồng và 1,5 tỷ động, 
do đó thu nhập và nộp ngân sách của HTX đều tăng (phụ lục 9 và 8). 

 Trên cơ sở mở rộng được thị trường, lại thiết lập được mối quan hệ với các 
bạn hàng cũng như các cơ quan chủ quản rộng nên mặt hàng kinh doanh của 
HTXTM Đan Phượng cũng khá phong phú, đặc biệt là những mặt hàng có 
nguồn gốc từ nông thôn, nông nghiệp, lâm sản từ trước đến nay như gỗ, ngô, đỗ 
sắn, lạc và những nông, lâm sản khác phục vụ xuất khẩu và đây chính là thế 
mạnh hiện nay của HTXTM Đan Phượng tỉnh Hà Tây, Bên cạnh những ưu điểm 
trên đây, HTXTM Đan Phượng hiện đang có những hạn chế, nếu sớm khắc phục 
được sẽ tạo điều kiện cho HTX này phát triển hơn. 

 Kết quả tổ chức và hoạt động. 

* Đăng ký thành lập: 

 + Tên HTX:                     Thương mại Đan Phượng 

 + Được thành lập:  Có/ có kinh nghiệm kinh doanh 

 +Tổng diện tích:   288 m2  

 + Vốn góp bq/xv:             7.666.700 đ/n 

 + Tổng vốn điều lệ:  200.000.000 ® 

 + Tổng vốn kinh doanh:  500.000.000 ® 

 + Mặt hàng đăng ký kinh doanh:  Hàng nông lâm sản tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu 

* Tình hình nhân sự: 

+ Tổng số xã viên:                                     15   

+ Thu nhập bq:                                          400.000 đ/ng/tháng  
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+ Ban quản trị                                     1 

+ Trình độ văn hoá :                                  10/10 

+ Thuê lao động hàng năm (2002-2003): 15 người  

+ Thu nhập bq:                                          350.000 ®/ tháng 

- Thực trạng kinh doanh: 

+ Tổng vốn điều lệ:   200.000.000 ® 

+ Tổng vốn kinh doanh:   500.000.000 ® 

+ Vốn cố định: khoảng   135.000.000 ® 

+ Vốn l−u động:   400.000.000 ® 

+ Vốn huy động từ: Các thành phần kinh tế, XV HTX, ngân hàng 

Nội dung và chức năng kinh doanh: Hàng nông lâm sản tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu. 

+ Mặt hàng kinh doanh: quế, hoa hồi, ý dĩ, thảo quả Minh, thảo đậu, long 
nhãn, hạt sen, lạc v.v. 

Bạn hàng và hình thức kinh doanh: Chủ yếu bạn hàng của các tỉnh trong 
phạm vi toàn miền Bắc. 

+ Doanh thu: 

Năm 2001:  1.181.100.000 ® 

Năm 2002:  2.791.500.000 ® 

Năm 2003:  ước 6 tháng đầu năm tương đương 1.100.000 ® 

Thu nhập của XV: Đã thực hiện đóng góp:

Năm 2001:  390.000 ® Năm 2001:  13.790.000 ® 

Năm 2002:  400.000 ® Năm 2002:  4.500.000 ® 

Năm 2003: (dự kiến) 410.000 ® Năm 2003: (dự kiến) 10.000.000  

* Những kiến nghị của HTX: 

- Đề nghị tạo điều kiện cho HTX được tiếp cận thị trường trong và ngoài 
nước và những thông tin về dự báo thị trường.  

- Thông tin kịp thời các văn bản mới, quy định của nhà nước đối với HTX 
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- Nhà nước nên tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí đào tạo, mở các lớp 
ngắn hạn đối với chủ nhiệm các HTX để được nâng cao kiến thức mới 
về quản trị kinh doanh. 

- Nhà nước nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các HTX từ 32% 
xuống 25%. 

- Tạo điều kiện cho HTX được thuê mặt bằng để HTX có mặt bằng mở 
rộng hoạt động kinh doanh 

- Tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận các nguồn vốn đàu tư phát 
triển tạo việc làm. 

1.2.1.2 Hợp tác xã Mông Nhuận (Ninh thuận) 

* Khái quát tình hình đặc điểm 

 HTX Mông Nhuận chính thức chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh theo 
luật HTX ngày 12 tháng 10 năm 1997; Địa điểm văn phòng giao dịch đặt tại 
Mông Nhuận, Phước Hữu , Ninh Phước, Ninh Thuận. 

 HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề cụ thể như sau: 

 + Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: dịch vụ làm đất; nhân giống và 
cung ứng giống; vật tư phân bón, thuốc sâu rầy; tín dụng nội bộ; dịch vụ thuỷ lợi 
tưới tiêu; tuốt lúa, bao tiêu nông sản. 

 + Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại: Xăng dầu, điện năng 

 + Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng: kênh mương, đường bê tông nông 
thôn, đường nội đồng, nhà ở… 

 + Trong lĩnh vực khác: Phối hợp với doanh nghiệp Nhà nước bóc vỏ hạt 
điều, dịch vụ tang lễ … 

- Vốn đăng ký kinh doanh (năm 2002) :  1.722.000.000 đồng 

- Vốn cố định:      768.000.000 đồng  

- Vốn lưu động:     954.000.000 đồng 

 Toàn thôn có 586 hộ với 3.104 khẩu, 1297 lao động chuyên thuần tuý về 
nghề nông, trong đó có 452 hộ xã viên (chiếm 75%), hộ có vốn góp cao nhất 
1.200.000 ® (400 hộ), hộ có vốn góp thấp nhất 500.000 ® (52 hộ), bình quân đất 
canh tác 1.200 m2 /người. 

* Kết quả hoạt động của HTX 

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động 
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Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Năm 
2000 

Năm 
2001 

Năm 
2002 

6 tháng 
năm 2003

Chi 
chú

Tổng số vốn HTX Tr.đồng 1.314 1486 1.722 1.892  

Tổng doanh thu - 5.897 6.773 7.269 4.321  

Lãi thu được - 431 528 597 376  

Tổng số xã viên Hộ 409 418 444 452  

Tổng số lao động Người 31 39 46 46  

- So sánh hiệu quả kinh tế (năm 2002/2000) 

+ Doanh thu: 7269 triệu đồng/ 5897 triệu đồng, tăng 23% 

+ Lãi thu được: 597 triệu đồng/ 431 triệu đồng, tăng 38,5% 

+ Tỷ suất lợi nhuận/ vốn kinh doanh năm 2002: 34,7%; 1 tháng 2,9% 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Hiện nay HTX phát triển thêm được nhiều dịch vụ so với năm 1992, lãi 
suất đầu tư cũng được giảm dần, từ 2,5/ tháng (3 khâu dịch vụ) xuống 
1,25%/tháng (12 khâu dịch vụ) có những dịch vụ mang tính chất phục vụ như: 
cung ứng lúa giống, chỉ đạo gieo cấy, giao thông nội đồng, thuỷ lợi tưới tiêu và 
bóc vỏ hạt điều. 

 + Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện chủ trương kiên cố hoá kênh 
mương cấp 3, trong 2 năm qua, HTX đứng ra xây 4.600 m kênh mương với tổng 
giá trị là 1.233.265.400 đồng. Trong đó:  

Nhà nước hỗ trợ:   874.902.891 đồng 

Nhân dân góp:  358.362.509 đồng 

- Vốn xây dựng từ nguồn vốn của HTX:   759.077.000 ® 

+ Xây dựng mới văn phòng làm việc (270 m2):    170.587.000 ® 

+ Xây 1 cửa hàng xăng dầu (3 trụ bơm):            330.000.000 ® 

+ Xây 1 nhà kho + quầy bán hàng (150 m2):             67.541.000 ® 

+ Mua 1 chiếc máy kéo Kubotan 3.500 + phụ tùng:  72.592.000 ® 
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+ Mua một chiếc xe tang       19.878.000 ® 

+ Tu sửa, thay mới lưới điện hạ thế:               98.479.000 ® 

- Công tác phát triển xã viên 

 Sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996, các nghị định, thông tư hướng dẫn, 
HTX tiến hành các bước để đổi mới phương thức hoạt động; Lúc đầu chỉ xác 
định có 423 hộ xã viên, hộ được chia vốn cổ phẩn cao nhất 700.000 đồng (379 
hộ) và hộ có cổ phần thấp nhất 250.000 đồng (44 hộ) 

 Trong thời gian qua đã kết nạp thêm 32 hộ xã viên mới, với mức vốn góp 
tối thiểu là 400.000 đồng và đã vận động xã viên góp thêm 135.170.000 đồng, 
đồng thời giải quyết 3 hộ xã viên xin ra HTX lý do xã viên qua đời không có 
người thừa kế. Đến nay có 449 hộ xã viên với mức góp vốn cao nhất là 
1.200.000 đồng và thấp nhất là 500.000 đồng 

- Tác động hỗ trợ của HTX đối với việc phát triển kinh tế hộ xã viên. 

 Tạo điều kiện giải quyết vốn cho các hộ xã nghèo thiếu vốn trong sản xuất, 
xoá bỏ việc vay nặng lãi, hạn chế việc sang nhượng ruộng đất, chỉ đạo gieo cấy có 
tập trung, tăng hệ số sử dụng đất, hạn chế rủi ro do thiên tai đưa lại. Cụ thể: Trong 
việc hạn hán, HTX đã tổ chức bơm tưới chống hạn, kết quả không có diện tích nào bị 
chết cháy, thể hiện được sức mạnh của kinh tế tập thể. 

 Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như : Cơ cấu giống 
cho năng suất cao, kỹ thuật đầu tư thâm canh, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hữu 
hiệu. Tìm thị trường để cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra; giải quyết công ăn 
việc làm tăng thu nhập. Kết quả không có hộ đói, giảm hộ nghèo đáng kể, mức 
sống được nâng lên rõ rệt. 

- Tác động hỗ trợ của kinh tế HTX đối với công tác phúc lợi cộng đồng 

 Song song với việc phát triển của kinh tế HTX, công tác phúc lợi cộng đồng 
cũng được quan tâm. Hàng năm HTX trích từ quỹ phúc lợi, các khoản hoa hồng và 
từ lãi chia cổ phần của xã viên để giải quyết công tác phúc lợi và tu sửa đường giao 
thông nông thôn, điện, và ánh sáng điện đường gần 100 triệu đồng. 

-  Những thuận lợi và khó khăn  

 + Những thuận lợi 

 Được Đảng và Nhà nước, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm 
tạo điều kiện giúp đỡ, nhất là từ khi có NQ 13 của Hộ nghị BCH Trung ương lần 
thứ 5 (khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể”. 
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 Sự thay đổi quan hệ sở hữu về tư  liệu sản xuất, xác định rõ vồn góp của xã 
viên, đã làm thay đổi tâm lý, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự gắn 
bó quan tâm của người lao động đối với hoạt động SXKD của HTX. Đây là yếu tố cơ 
bản đảm bảo cho sự phát triển bền vững của kinh tế tập thể, tạo tiền đề cho việc 
chuyển từ mô hình tập thể hoá sang mô hình HTX đích thực. 

 Nhờ đúc kết được những kinh nghiệm thực tế và am hiểu về tổ chức hoạt 
động của kinh tế HTX trong thời gian qua, ngay từ bước đầu đổi mới phương 
thức hoạt động HTX đã xác định phương hướng SXKD , đầu tư phù hợp thiết 
thực theo nhu cầu của xã viên. Vì vậy, ngay từ đầu đã tạo được không khí sôi 
động, phấn khởi và chủ động quyết tâm phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra trước mắt và tương lai. 

 + Những khó khăn 

 Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan 
chưa nhận thức được vai trò, vị trí của kinh tế HTX, việc thực thi một số chính 
sách ưu đãi, khuyến khích sự phát triển HTX thiếu cụ thể, đồng bộ và chưa đủ 
mạnh để giúp cho HTX đủ sức vượt qua khó khăn. 

- Những bài học kinh nghiệm 

 Một là: Phải tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, 
quần chúng nhân dân hiểu và nhận thức về luật, điều lệ HTX nhất là vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của HTX kiểu mới. 

 Hai là: Xác định HTX là một doanh nghiệp, kinh doanh phải có lãi nhưng 
không quên phúc lợi cộng đồng. 

 Ba là: Dựa vào đặc điểm tình hình, nhu cầu của kinh tế hộ mà phải chọn 
ngành nghề kinh doanh dịch vụ thích hợp; trên cơ sở xây dựng phương án 
SXKD có tính khả thi, hiệu quả và phương ám phân phối phù hợp, đồng thời 
phải xác định dịch vụ nào có lãi và dịch vụ nào mang tính hỗ trợ nhằm thu hút 
xã viên tự nguyện tham gia. 

 Bốn là: Phải thực hiện công tác quy chế dân chủ về công khai tài chính, 
báo cáo kết quả SXKD, và việc tổ chức thực hiện mọi hoạt động của HTX nhằm 
tăng cường công tác giám sát của xã viên, từ đó được xã viên đồng tình ủng hộ. 

 Năm là: việc tổ chức thực hiện SXKD, ký hợp đồng lao động cần phải xây 
dựng định mức khoán việc trả công theo sản phẩm làm ra. Phải có tổng kết đánh 
giá khen thưởng kịp thời. 

 Sáu là: Cơ cấu bộ máy phù hợp, phải xây dựng quy chế hoạt động, bố trí 
phân công hoạt động đúng người đúng việc, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao: 

 
 

55



đội ngũ cán bộ phải có phẩm chất đạo đức, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, 
đặc biệt là phải đảm bảo được sự ổn định. Ban quản trị phải có uy tín, có năng 
lực, gương mẫu, tâm huyết với HTX, là người phải năng động sáng tạo, dám 
nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của tập thể 
mà đeo bám, vượt khó khăn trở ngại để xây dựng HTX. Đây là yếu tố quyết định 
cho việc thành bại của HTX. 

 Các mô hình nói trên đã chứng minh cho sự thành công của quá trình đổi 
mới  kinh tế HTX trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ những năm đổi mới. 

I.2.2 Một số mô hình rút ra từ thực  tiễn 

 Từ thực tiễn nêu trên, chúng ta có thể nêu khái quát một số mô hình  như sau: 

1.2.2.1. Mô hình liên doanh, liên kết 

 Đây là mô hình kết hợp giữa các HTXTM với nhau hoặc giữa HTXTM với 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty tư nhân, doanh 
nghiệp nhà nước, công ty có vốn nước ngoài...). Mô hình liên doanh, liên kết đã 
khai thác thế mạnh của mỗi thành viên tham gia và đạt những kết quả trên các 
mặt: huy động thêm nguồn vốn, chủ động nguồn hàng, mở rộng thị trường tiêu 
thụ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao vai trò của hoạt động hợp tác xã ở địa 
phương.  

        Mô hình này có những dạng thức khác nhau như: 

 - Mô hình liên kết giữa các HTXTM cùng kinh doanh trên một địa bàn. Sự 
liên kết có thể do các HTXTM tự nguyện hoặc thực hiện trong khuôn khổ của 
Liên hiệp  HTXTM địa phương; 

- Mô hình liên kết giữa HTXTM với HTX khác ngành (HTX sản xuất, HTX 

 nông nghiệp...);  

- Mô hình liên kết giữa HTXTM với doanh nghiệp: 

Đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung và thương nghiệp nhà nước nói  
riêng, một số HTXTM được chọn làm đại lý bán vật tư nông nghiệp như xăng 
dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, một số hàng tiêu dùng thiết yếu, cung ứng hàng 
chính sách cho miền núi và là đại lý mua nông, lâm sản để tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu. Theo hình thức này, HTXTM có thể được doanh nghiệp nhà nước hỗ 
trợ vốn, cơ sở vật chất, phương tiện trong kinh doanh.  Hiện nay, một số ít HTX ở 
Long An, An Giang đã được doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ về vốn và cơ sở vật 
chất để mua lúa  phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, do doanh nghiệp nhà nước cũng 
gặp nhiều khó khăn nên sự liên kết  trên chưa được mở rộng ở nhiều địa phương 
và ở nhiều mặt hàng. 
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Liên kết giữa  HTXTM với các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân hoặc cá 
nhân, hộ kinh doanh để mở rộng mạng lưới bán hàng, tổ chức sản xuất , chế biến, 
thu mua nông sản... 

- Mô hình liên kết giữa HTXTM với HTXNN và chủ trang trại (chăn nuôi, 
trồng trọt): trong việc  cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất với cung ứng hàng tiêu 
dùng và thu mua, chế biến nông sản 

1.2.2.2 Mô hình kinh doanh tổng hợp 

 Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối với các 
HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế 
biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, 
đại lý bán các mặt hàng chính sách...).  

1.2.2.3 Ngoài ra, về mô hình còn có những hình thức sau:  

 - Mô hình các HTXNN và một số ngành khác tổ chức một bộ phận hoạt 
động kinh doanh thương mại-dịch vụ. Ví dụ, theo điều tra, hoạt động kinh doanh 
thương mại-dịch vụ trong ngành cung ứng vật tư chiếm 36%; trong ngành điện là 
52%; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi  là 41%; tiêu thụ sản phẩm 10%. 

 - ở một số thành phố lớn đã xuất hiện  một số (không nhiều) tổ nhóm kinh 
doanh thương mại-dịch vụ ở các khu vực buôn bán tập trung như chợ, trung tâm 
thương mại với các hình thức mua chung bán chung hoặc mua chung, bán riêng. 

1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại trong các HTXNN 

I.3.1. Hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTXNN 

Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức của nông dân, HTX có chức năng, 
nhiệm vụ là tổ chức kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình sản xuất của 
kinh tế hộ xã viên và hộ nông dân trên địa bàn. Hộ xã viên vừa là chủ thể của 
HTX vừa là khách hàng của hợp tác xã. Mối quan hệ giữa  HTXNN và kinh tế 
hộ là mối quan hệ giữa một bên cung cấp dịch vụ ( dịch vụ đầu vào, đầu ra; 
nghĩa là cả mua và bán) với một bên có nhu cầu, tiếp nhận dịch vụ. Tuy nhiên 
do đặc điểm của HTXNN là tổ chức của nông dân, hoạt động của HTXNN là vì 
lợi ích của kinh tế hộ xã viên tham gia HTX. Vì thế trong các hoạt động dịch vụ 
của HTX vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh. Có những dịch vụ 
của HTX chỉ có tính phục vụ như: dịch vụ tưới tiêu nước, bảo vệ thực vật, thú y, 
chuyển giao khoa học- kỹ thuật.v.v... có những dịch vụ mang tính thương mại 
cao và phải canh tranh quyết liệt với các thành phần kinh tế khác    như: dịch vụ 
vật tư phân bón, thu mua chế biến tiêu thụ sản phẩm, hàng tiêu dùng, giống cây 
trồng con nuôi.v.v... 
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Qua điều tra và báo cáo của các địa phương nhiều HTXNN đã tổ chức tốt 
các hoạt động dịch vụ có tính thương mại, hiệu quả dịch vụ cao và thu được 
nhiều lãi tạo tích luỹ cho HTX. Các dịch vụ mang tính thương mại hiện nay các 
HTXNN đang làm là: Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, dịch vụ giống cây 
trồng con nuôi, dịch vụ tiêu thụ lúa gạo, tiêu thụ rau quả, tiêu thụ sản phẩm chăn 
nuôi, kinh doanh chợ, dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ ngành nghề nông thôn 
v.v... cụ thể như sau: 

1.3.1.1. Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón 

Dịch vụ này mang tính thương mại cao phải cạnh tranh với tư thương và 
các thành phần kinh tế khác, hình thức hoạt động dịch vụ này là HTX mua vật tư 
phân bón, thuốc trừ sâu của các nhà máy, tổng đại lý về bán cho xã viên đây là 
hoạt động quan trọng đối với nhu cầu sản xuất của kinh tế hộ. Tuy nhiên, phần 
lớn các HTX mới tổ chức được cung ứng phân bón cho xã viên là chủ yếu. Tỉ lệ 
HTX thực hiện dịch vụ trên chiếm 75% số HTX; số HTX có lãi chiếm tỉ lệ 
95,8% số HTX cung ứng, mức lãi bình quân 1 HTX đạt 9,8 triệu đồng. Doanh 
thu bình quân 1 HTX từ hoạt động này đạt 352 triệu đồng, chiếm khoảng 40% 
giá trị phân bón xã viên thực tế sử dụng. Hình thức cung ứng của HTX thực hiện 
dưới 2 dạng: một là, mua đứt bán đoạn; hai là, ứng trước cho hộ xã viên, cuối vụ, 
cuối năm thanh toán cộng với tỉ lệ lãi nhất định (thông thường bằng lãi suất 
ngân hàng), hình thức này được áp dụng phổ biến, nhất là đối với những hộ 
nghèo, hộ khó khăn, tạo điều kiện cho hộ đảm bảo và ổn định sản xuất. Đây là 
hoạt động dễ mang lại lợi nhuận cho HTX, song đòi hỏi HTX cần vốn lớn, quay 
vòng nhanh, có hệ thống kho bãi bảo quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống 
cửa hàng, phương thức phục vụ và thanh toán thuận lợi cho xã viên, khách hàng, 
đặc biệt sự năng động của cán bộ quản lý HTX nhất là cán bộ phụ trách kinh 
doanh. Những vấn đề nêu trên đang còn là khó khăn đối với nhiều HTX. 

1.3.1.2. Dịch vụ giống cây trồng:  

Đây là dịch vụ rất quan trọng vừa mang tính thương mại vừa đưa tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, chi phối lịch canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
Theo báo cáo của các địa phương và kết quả khảo sát có 75% số HTX thực 
hiện được dịch vụ này và chủ yếu là cung ứng lúa giống. 

Cách làm có 2 loại:  

Một là, hợp tác mua giống của các Công ty giống của Nhà nước, các Viện 
nghiên cứu hoặc các Trường đại học, của HTX có sản xuất giống cung ứng cho 
xã viên trên cơ sở xã viên đăng ký nhu cầu. 

Hai là, ở những HTX khá, tổ chức được sản xuất giống, đã mua giống 
nguyên chủng hoặc siêu nguyên chủng của các Viện nghiên cứu, Trường đại học, 
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giao khoán, hướng dẫn một số hộ sản xuất. HTX có ưu tiên đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật. 
Sau thu hoạch HTX mua lại sản phẩm giống để cung ứng cho xã viên, nông dân 
trong vùng, còn bán cho các Công ty giống hoặc HTX khác theo hợp đồng. 

Tuy là dịch vụ quan trọng, xã viên rất cần HTX, nhưng vẫn còn HTX chưa 
thực hiện được, nguyên nhân là: cạnh tranh thị trường mạnh, đặc biệt là ở những 
địa bàn gần các Công ty giống, Viện nghiên cứu, gần các thị trấn, thị xã, thành 
phố, bến cảng, ở đó tư thương và các thành phần kinh tế khác hoạt động mạnh 

1.3.1.3 Dịch vụ tín dụng 

Trong thời gian qua, mặc dù Nhà nước chưa chính thức cho phép HTXNN 
hoạt động tín dụng, song do nhu cầu sản xuất của hộ xã viên và khả năng vốn của 
HTX, một số HTX đã tổ chức tín dụng nội bộ chỉ tính riêng 10 tỉnh vùng đồng 
bằng Bắc bộ đã có 11% số HTXNN thực hiện, 54/150 HTX khảo sát thực hiện tín 
dụng nội bộ HTX. Song chủ yếu HTX mới cho xã viên vay, chưa huy động tiết 
kiệm. Doanh số cho vay bình quân 1 HTX đạt 107 triệu đồng, lãi bình quân 1 
HTX là 23,5 triệu đồng. Hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX đang còn những 
khó khăn: 

- Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn HTXNN hoạt động tín dụng 

- Nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của xã viên lớn nhưng nguồn vốn cho 
vay của HTX còn rất hạn chế 

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng HTX còn rất yếu. 

1.3.1.4 Dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

- Dịch vụ chế biến 

Thời gian qua, hoạt động chế biến chủ yếu dưới hình thức hộ gia đình. Rất 
ít HTX tổ chức được dịch vụ này, chung cả nước mới có khoảng 1% số HTX. 
Trong số 150 HTX được khảo sát, có 14 HTX tổ chức chế biến. Để tổ chức được 
dịch vụ này, HTX đã tiến hành: 

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường và các đối tác tiêu thụ sản phẩm, ký kết 
hợp đồng; 

- Tổ chức cho xã viên sản xuất sản phẩm theo yêu cầu thị trường; 

- Tổ chức thu gom bảo quản,  chế biến (sơ chế) nông sản;  

- Tổ chức tiêu thụ. 

Do hoạt động còn mới lại chịu tác động mạnh của thị trường, song hoạt 
động của HTX đã có kết quả, có lãi, bình quân 1 HTX lãi 8,3 triệu đồng.  
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- Tiêu thụ sản phẩm 

Chung cả nước, số HTX thực hiện dịch vụ này chiếm tỉ lệ 10%;  Sản phẩm 
tiêu thụ chủ yếu là thóc giống và thóc thịt, rau, quả các mặt hàng tiểu thủ công 
nghiệp.  Cách thức tiến hành: 

+ HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty  của tỉnh và các 
khách hàng khác 

+ Hợp đồng với các hộ nông dân có điều kiện tiến hành sản xuất 

+ Thu gom sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng và thanh toán với các hộ sản 
xuất giống 

Đối với sản phẩm thóc thịt, HTX tìm thị trường, tổ chức cho xã viên, nông 
dân tiêu thụ sản phẩm. 

Quy mô dịch vụ của HTX còn nhỏ, doanh thu bình quân 1 HTX từ dịch vụ 
trên mới đạt khoảng 400 triệu đồng, 90% HTX hoạt động có lãi, bình quân 1 
HTX lãi 12,5 triệu đồng.  

1.3.1.5 Kinh doanh các ngành nghề khác 

Ngoài các hoạt động dịch vụ, số HTX tổ chức kinh doanh các ngành nghề 
còn rất ít, 2/32 HTX khảo sát có hoạt động trên, nhưng chủ yếu là kinh doanh 
vật liệu xây dựng, xăng dầu, các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp, qui mô kinh 
doanh còn nhỏ bé. Doanh thu bình quân 1 HTX mới đạt 139,9 triệu đồng, lãi đạt 
4,6 triệu đồng. 

I.3.2. Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTXNN và một số 
mô hình thương mại dịch vụ.  

1.3.2.1 Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTXNN 

Có thể khái quát các dạng tổ chức và hoạt động của các HTXNN như sau: 

-  HTX dịch vụ tổng hợp: đây là mô hình tổ chức và hoạt động  chủ yếu ở 
đồng băng sông Hồng, đặc điểm của loại mô hình này là HTX làm những dịch vụ 
mà HTX có thể làm được tuỳ vào khả năng của HTX, song phổ biến là các hoạt 
động dịch vụ chủ yếu như: tưới tiêu, khuyến nông, cung ứng vật tư, tiêu thụ nông 
sản, hoạt động tín dụng nội bộ.  

- HTX chuyên ngành: loại hình HTX này có rất ít như HTX chuyên ngành 
rau quả, bò sữa, chăn nuôi lợn, sản xuất giống lúa và thường ở các ven đô gắn với 
nhu cầu của thị trường. Hoạt động chính của HTX là cung ứng vật tư, kỹ thuật và 
thu gom, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên thông qua ký kết hợp đồng kinh tế với các 
doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế. Mô hình tổ chức HTX này chưa phát triển 
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mạnh nhưng trong tương lai có nhiều triển vọng đặc biệt ở những vùng sản xuất 
hàng hoá tập trung, gần đô thị, các nhà máy chế biến. 

- HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ nông sản  

Hình thức tổ chức HTX này đang được xuất hiện trong cả nước Nội dung 
hoạt động của HTX ngoài việc tổ chức dịch vụ cho kinh tế hộ, HTX tổ chức nông 
dân sản xuất sản phẩm hàng hoá, thu gom, bảo quản, chế biến (sơ chế) và tiêu thụ 
thông qua ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp.  Đây là loại hình tổ chức HTX có 
nhiều triển vọng đã gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và phát triển ngành nghề 
nông thôn.  

 - HTX dịch vụ - kinh doanh đa ngành nghề: ngoài việc tổ chức dịch vụ 
kinh tế hộ, HTX còn tổ chức hoạt động kinh doanh và phát triển ngành nghề. Mô 
hình HTX này còn rất ít và cũng mới ở giai đoạn mở đầu như HTX An Mỹ - Hà 
Tây, HTX Yên Bắc,tinh Hà Nam, HTX Nghĩa Hồng, HTX An Thắng tỉnh Nam 
Định... Đây là mô hình tổ chức HTX có hiệu quả, sử dụng lao động và khai thác 
tiềm năng của địa phương để phát triển sản xuất; lấy hoạt động có lãi bù cho hoạt 
động bị lỗ; đặc biệt là tạo được mối liên kết giữa người sản xuất (hộ xã viên) với 
HTX và thành phần kinh tế khác thúc đẩy hoạt động của HTX theo cơ chế thị 
trường. Đã xuất hiện nhiều mô hình HTX làm ăn giỏi. 

1.3.2.2. Một số mô hình tổ chức hoạt động thương mạidịch vụ. 

* HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm 

Khảo sát 32 HTX vùng đồng bằng Bắc bộ, có 2 HTX hoạt động theo mô 
hình này: HTX dịch vụ - chế biến, tiêu thụ sản phẩm Ngang Nội - Bắc Ninh, 
HTX Đông Dư - Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hình thức gắn giữa hoạt động dịch vụ 
với chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu của hộ xã viên về sản 
xuất và tiêu thụ nông sản. 

Phương hướng hoạt động của HTX: 

- Tổ chức dịch vụ đầu vào cho hộ xã viên, đặc biệt là hướng vào các sản 
phẩm chế biến, hàng hoá 

- Thu gom, chế biến nông sản 

- Tổ chức tiêu thụ 

Để thực hiện vấn đề trên, HTX đã tiến hành: 

- Tìm hiểu thị trường: HTX đã ký hợp đồng với các công ty, cơ quan xuất 
khẩu, khách hàng nội địa về tiêu thụ nông sản, với công ty giống và cung cấp 
giống cây trồng. 
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- Hướng dẫn nông dân bố trí cây trồng, tạo thành những vùng sản xuất tập 
trung. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác, bảo quản, thu hoạch sản phẩm, ký 
hợp đồng tiêu thụ cho hộ xã viên 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đầu vào cho sản xuất kinh tế hộ  

- Thu gom sản phẩm, chế biến và tiêu thụ: trên cơ sở hợp đồng ký kết về 
số lượng, chất lượng và thời gian giao sản phẩm. HTX có kế hoạch thu hoạch, 
chế biến thông báo cho hộ xã viên. 

Mô hình tổ chức trên, ngoài việc HTX tổ chức hoạt động dịch vụ đầu vào 
như: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, làm đất, điện, khuyến nông, vật tư nông 
nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất hộ xã viên, HTX còn thu gom, chế biến và 
tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm cho xã viên. 

HTX Ngang Nội đã giúp nông dân tiêu thụ 18 tấn thóc giống và lạc giống, 
doanh thu 63 triệu đồng, thu gom 178 tấn dưa chuột, tổ chức chế biến được 49 
vạn hộp để xuất khẩu, doanh thu đạt 99,2 triệu đồng, HTX Đông Dư - Hà Nội 
thu mua dưa chuột bao tử và ngô non bao tử của xã viên, tổ chức chế biến. Hàng 
năm chế biến và đưa ra thị trường 2 vạn sản phẩm, tổng doanh thu 200 triệu đồng. 

 Mô hình HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm Đông Dư - Gia 
Lâm - Hà Nội

HTX được thành lập mới trên cơ sở đình chỉ hoạt động HTXNN cũ và 
đăng ký kinh doanh theo Luật năm 1998, với số xã viên ban đầu thành lập 35 
người, định giá cổ phần 50.000đ, HTX đã tiếp quản cơ sở vật chất của HTX do 
UBND xã giao bao gồm hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện để phục vụ sản xuất, đời 
sống công động dân cư. Sau một vài năm, hoạt động với sự tác động ảnh hưởng 
của HTX đối với phát triển kinh tế hộ, nhiều nông dân đã xin ra nhập HTX.  

Hoạt động của HTX bao gồm: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, khuyến 
nông, dịch vụ làm đất, kinh doanh chế biến, tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông 
nghiệp và các mặt hàng khác phục vụ sản xuất, đời sống nông dân. 

Hoạt động của HTX ngày càng đầy đủ và tốt hơn đối với phát triển kinh tế 
hộ. Lượng phân bón, thuốc sâu, thuốc thú y, thức ăn gia súc HTX cung cấp 
chiếm 80% thị phần trên địa bàn xã; giảm giá điện sinh hoạt từ 700đ xuống 
600đ/kW. Tổ chức thu mua hết sản phẩm dưa chuột và ngô non bao tử của xã 
viên từ 500 - 600 ngàn tấn. Giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên, 
lúc thời vụ lên tới 80 lao động để chế biến sản phẩm đóng hộp xuất khẩu. Lương 
bình quân 1 lao động 400.000đ/tháng. 
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Bình quân từ 1999 - 2003, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt 1,2 tỉ đồng. 
Riêng năm 2002 là 1,3 tỉ đồng, lãi 115 triệu đồng. Lãi sau khi trừ thuế HTX 
dành 40% chia theo vốn góp. 

- Những khó khăn của HTX: 

+ Thiếu phương tiện vận chuyển 

+ Thiếu mặt bằng sản xuất, chế biến, kho chứa, cửa hàng: hiện nay, HTX 
phải đi thuê mặt bằng 

+ Thiếu vốn, đặc biệt là vốn l−u động để đầu tư thiết bị bảo quản, chế 
biến, vận chuyển 

+ Thị trường còn hẹp và không ổn định 

- Những yếu tố quyết định thành công của HTX 

 + Bộ máy quản lý HTX năng động, gọn nhẹ, có tinh thần trách nhiệm, 
tâm huyết với kinh tế tập thể 

 + Phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, đặc biệt giải pháp huy động 
vốn trong lúc vốn góp của xã viên rất nhỏ so với nhu cầu 

  + Đặc biệt quan tâm đến lợi ích của xã viên; ngoài việc đáp ứng yêu cầu 
và hạ giá các khâu dịch vụ, HTX còn dành tỉ lệ lãi thoả đáng để phân phối theo 
vốn góp xã viên, nguồn động lực chính để thu hút vốn từ xã viên để mở rộng 
quy mô sản xuất kinh doanh.  

 * HTXNN sản xuất kinh doanh tổng hợp  

HTX  Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam 

Xã Yên Bắc thuộc vùng đồng chiêm trũng, nằm phía bắc huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam. Tổng dân số toàn xã là 10.800 khẩu, có phân bố ở 12 thôn xóm, 
trong đó hộ xã viên 2578 hộ. 

Ngành nghề chính là sản xuất 2 vụ lúa và cây vụ đông, ngoài ra còn phát 
triển một số ngành nghề phụ như: Sản xuất giống, kinh doanh xăng dầu, vật liệu 
xây dựng, tiêu thụ sản phẩm, thêu ren, mộc, nề, mây giang đan, vận tải, dịch vụ 
buôn bán nhỏ... 

Tổng diện tích hành chính toàn xã  : 932,27 ha 

Trong đó, diện tích đất nông nghiệp :  691,7 ha 

Ngày 04 tháng 05 năm 1999, HTX tiến hành đại hộ đại biểu xã viên chuyển 
đổi theo Luật HTX, đổi tên là HTXNN thành HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp. 
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- Về cơ cấu cán bộ quản lý gồm: 10 người 

+ Ban quản trị có 3 người (1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 uỷ viên 
ban quản trị) 

+ Ban kiểm soát có 3 người (1 trưởng kiểm soát và 2 uỷ viên bán 
chuyên trách) 

+ Bộ phận chuyên môn giúp việc có 4 người (1 kế toán trưởng, 2 kế toán 
viên và 1 thủ kho kiêm thủ quỹ) 

Cùng 7 đội, tổ chuyên môn dịch vụ và 21 đơn vị tiếp nhận dịch vụ ở các 
thôn, xóm. HTX có 2578 xã viên (xã viên là đại diện hộ) 

- Trên cơ sở nguồn tài sản, vốn quỹ của HTX cũ, HTX mới không huy 
động vốn góp của xã viên. 

+ Tính đến ngày 31/12/2002: 

 + Tổng nguồn vốn HTX : 1.416.904.745đ 

 + Nguồn vốn cố định :   670.842.076đ 

 + Nguồn vốn l−u động :    746.062.669đ 

Từ khi HTX chuyển đổi theo Luật HTX, vốn HTX không những bảo toàn 
mà còn tăng trưởng 0,9% so với năm 1998 

+ Một số tài sản có giá trị chủ yếu của HTX đó là: 

Hệ thống lưới điện hạ thế, trạm bơm, kênh mương, 3 máy kéo MTZ 50, cửa 
hàng bán xăng dầu... 

- Hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX 

+ HTX luôn luôn tiếp thu và ứng dụng các thành tựu tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi 
và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến các hộ xã viên, thông qua các lớp học câu lạc 
bộ khuyến nông cơ sở. 

+ Cùng với việc quy hoạch, định hướng sản xuất cho hộ xã viên HTX đã mở 
rộng và từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng các khâu dịch vụ, tạo điều kiện 
hỗ trợ sản xuất cho các hộ xã viên 

+ Dịch vụ đầu vào gồm 5 dịch vụ: Dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ làm đất, 
dịch vụ thuỷ nông - bảo vệ, dịch vụ thú y,  dịch vụ điện. 

-  Kết quả hoạt động: 
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Các khâu dịch vụ của HTX chủ yếu mang tính chất phục vụ cho các hộ xã 
viên. Tổng doanh thu năm 2002 là 4028 triệu đồng, lãi 92,8 triệu đồng; cụ thể là: 

+ Dịch vụ bảo vệ thực vật lãi:   :  3.467.643đ 

+ Dịch vụ thuỷ nông    :   3.542.713đ 

+ Dịch vụ làm đất     :   7.366.599đ 

+ Dịch vụ giống cây trồng    : 14.717.869đ    

+ Dịch vụ thú y     :      673.500đ 

+ Kinh doanh xăng dầu và sản xuất vật liệu : 20.240.467đ 

+ Tiêu thụ sản phẩm    : 28.000.000đ 

Từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đã mang lại lợi ích cho HTX, đặc 
biệt là lợi ích của các hộ xã viên. Năm 2000 các hộ xã viên hưởng lợi 250 đến 300 
triệu đồng. Năm 2002, các hộ xã viên hưởng lợi khoảng 350 triệu đồng từ việc 
đơn giá các khâu dịch vụ đều thấp hơn so với các địa phương trong huyện (như 
dịch vụ làm đất). Đặc biệt là dịch vụ giống cây trồng, hàng năm tổ chức sản xuất 
và tiêu thụ giống nguyên chủng các loại cho các hộ xã viên đạt từ 500 đến 600 
tấn. Xã viên hưởng lợi 200 đến 250 triệu đồng.  

Ngoài ra, HTX còn ký hợp đồng tổ chức sản xuất và tiêu thụ dưa chuột xuất 
khẩu cho các hộ xã viên từ năm 2000 đến nay, mỗi năm đạt sản lượng từ 700 đến 
800 tấn, xã viên thu lợi từ 150 - 250 triệu đồng/năm. Trong những năm qua, HTX 
luôn dành một phần chi phí để hỗ trợ cho các thôn xóm mở 6 lớp học nghề phụ 
như: thêu ren, mây giang đan, với số hội viên tham gia trên 300 người. HTX tổ 
chức các đợt đi thăm quan học tập các mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh, để 
tạo điều kiện cho các hộ xã viên trong HTX tiếp thu thêm nghề phụ, phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho xã viên. 

- Nguyên nhân dẫn đến các kết quả đạt được :      

+ Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ kịp thời của các cấp, các ngành 
cấp trên, của địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của đảng uỷ - HĐND - 
UBND xã, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương, coi xây dựng, phát 
triển HTX là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.  

+ Việc lựa chọn, quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ từ Ban quản trị đến đội, 
tổ chuyên môn giúp việc trong HTX, trước hết phải có sự nhiệt tình, tâm huyết và 
được qua đào tạo, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ phát triển của HTX. 

 + Trên cơ sở cơ chế chính sách của Nhà nước, HTX có cơ chế khuyến 
khích đội ngũ cán bộ và xã viên HTX như: Đảm bảo chế độ thù lao, thưởng phạt 
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nghiêm minh đã gắn bó trách nhiệm và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động 
của từng khâu dịch vụ.  

 + Thường xuyên tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, các công ty 
trạm trại... để tiếp cận các thông tin kinh tế, kỹ thuật và mở rộng các đối tác 
trong kinh doanh dịch vụ. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ nhận 
thức cho các hộ xã viên. 

+ Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, quản lý các hoạt động của HTX 
theo đúng điều lệ HTX đã xây dựng và pháp lệnh thống kê, kế toán quy định. 

- Một số hạn chế của HTX :  

+ Công tác quy hoạch, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn còn chậm như quy hoạch cải tạo đồng ruộng, chuyển chân ruộng trũng 
năng suất thấp sang sản xuất lúa - cá - và cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; chuyển đổi cơ cấu thời vụ; cơ cấu giống, tăng diện tích giống lúa mới có 
năng suất, chất lượng để xuất khẩu và diện tích rau, củ, quả xuất khẩu. Vì vậy, 
chưa phát huy đầy đủ tiềm năng kinh tế địa phương và kinh tế hộ 

+ Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của HTX 
còn thấp, chưa tổ chức được khâu chế biến, phát triển ngành nghề nông thôn và 
cung cấp tín dụng mà xã viên đang yêu cầu 

+ Cơ chế quản lý HTX đã được củng cố, như quản lý tài sản, vốn quỹ, 
định mức kinh tế kỹ thuật, song việc phân phối lãi còn chưa thực hiện đúng 
Luật, chưa khuyến khích được xã viên góp thêm vốn góp cũng như việc sử 
dụng dịch vụ của HTX 

Để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đáp ứng ngày 
càng tốt hơn sản xuất kinh tế hộ và phát triển kinh tế địa phương, HTX đang 
gặp khó khăn  

+ Cải tạo đồng ruộng nhất là hệ thống kênh mương để bố trí lại cơ cấu sản 
xuất 

+ Nâng cấp hệ thống điện 

+ Mặt bằng và vốn để xây dựng cơ sở chế biến rau quả, tiêu thụ sản 
phẩm cho xã viên và xây dựng cơ sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp nông thôn. 

* HTX chuyên ngành 

 Tiêu biểu là HTX bò sữa Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 
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Xã Phù Đổng nằm ở tả ngạn sông Đuống thuộc ngoại thành Hà Nội. Ngoài 
diện tích 400 ha trồng lúa còn 247 ha đất bãi ven sông. Với điều kiện tự nhiên 
thuận lợi, nhu cầu thị trường về sản phẩm sữa, nông dân đã phát triển đàn bò sữa. 
Tới nay, toàn xã có trên 400 hộ nuôi bò sữa, tổng đàn 1000 con. Do yêu cầu và tự 
nguyện của nông dân, HTX chuyên ngành bò sữa được thành lập năm 1998, đến 
nay, đã có 60 hộ xã viên, thu hút 15% số hộ nuôi bò sữa. 

- Hoạt động của HTX gồm: 

+ T− vấn cho các hộ xã viên về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác, 
bảo quản sữa bò tươi 

+ Dịch vụ thú y và cung ứng thức ăn hỗn hợp cho bò sữa 

+ Dịch vụ chọn, phối giống 

+ Thu gom, bảo quản và tiêu thụ sữa bò tươi 

Hàng năm, HTX đã tổ chức tốt các dịch vụ không chỉ cho xã viên HTX mà cả 
hộ nông dân khác, tổ chức thu mua hết và tiêu thụ sản phẩm sữa tươi cho xã viên, 
đảm bảo đàn bò sữa phát triển qua các năm, tăng thu nhập cho xã viên; HTX lãi bình 
quân hàng năm (2000 - 2003) đạt 54 triệu đồng. HTX đã dành 80% lãi phân phối 
theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của HTX, 1000 đồng vốn góp được chia 
1200 đồng. 

- Một số khó khăn: 

+ Là HTX thành lập mới, chuyên ngành bò sữa đòi hỏi kỹ thuật cũng như 
đầu tư lớn 

+ Chưa có cơ sở vật chất, thiết bị bảo quản và chế biến 

+ Phương tiện vận chuyển cung ứng vật tư, vận chuyển sữa tươi 

+ Thiếu cán bộ kỹ thuật thú y, chăn nuôi 

+ Thiếu vốn để đầu tư cho xã viên phát triển đàn bò theo quy mô vừa và nhỏ 

1.3.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động thương mại trong các 
HTX NN 

1.3.3.1. Những kết quả đã đạt được 

- Nhìn chung hoạt động thương mại trong các HTXNN được hình thành và 
phát triển cùng với quá trình chuyển đổi  HTXNN sang hoạt động theo luật HTX. 
Hoạt động của HTX chủ yếu là dịch vụ cho quá trình sản xuất của kinh tế hộ xã 
viên và hộ nông dân, hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng được khẳng định 
và là một trong những hoạt động cần thiết để duy trì và phát triển HTXNN. 
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- Tuy hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTXNN còn ít và đơn điệu, 
nhiều HTX chưa tổ chức được các dịch vụ này. Song hoạt động của hình thức dịch 
vụ này đã thu được kết quả khá rõ nét, hiệu qủa cao nhiều HTX lợi nhuận và tích 
luỹ chủ yếu thu từ những hoạt động này. Đây là cơ sở vững chắc để duy trì và phát 
triển HTXNN. 

- Tiềm năng để mở rộng hoạt động thương mại dịch vụ trong HTXNN còn 
rất lớn và ngày càng lớn gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH và sản xuất hàng hoá.  

1.3.3.2 Những hạn chế, yếu kém  

- Số HTXNN tổ chức thực hiện thương mại dịch vụ còn ít, chưa ổn định, 
chưa vững chắc. Hoạt động dịch vụ của HTX còn khó khăn, quy mô và doanh số 
còn nhỏ. Hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên, hộ nông dân mới chủ yếu 
dừng lại ở dịch vụ đầu vào, một số khâu thiết yếu. Chất lượng dịch vụ ở nhiều 
HTX còn chưa đáp ứng yêu cầu xã viên. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh, dịch vụ của HTX còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh 
tế trong thời gian qua. HTX chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, chưa có sức 
hấp dẫn, lôi cuốn xã viên và người lao động gắn bó tích cực xây dựng HTX. 

- Tính nhạy bén trong kinh doanh của các HTXNN còn yếu kém, do điều 
hành mang tính tập thể. Mặt khác địa bàn nông thôn xa, giao thông đi lại khó 
khăn thường bị thua thiệt trong việc mua, bán và ký hợp đồng buôn bán. 

1.3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, yếu kém 

- Nền sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp; phân công lao 
động và sản xuất hàng hoá chưa phát triển, dẫn đến nhu cầu mua bán trao đổi hàng 
hoá chưa cao. Mặt khác, quy mô kinh tế hộ còn nhỏ bé, đất đai manh mún, lao động 
thiếu việc làm, thu nhập thấp dẫn đến sức mua thấp; vì vậy hoạt động thương mại 
dịch vụ của HTXNN còn đơn điệu, quy mô hạn chế. 

- Kinh doanh thương mại đòi hỏi cần vốn lớn và cơ sở vật chất kho tàng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của HTX nghèo nàn và xuống cấp: khoa học, công nghệ chưa 
phát triển lại trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường. 
Những vấn đề trên là yếu tố tác động không nhỏ đến tổ chức và hiệu quả hoạt 
động  dịch vụ của HTX. 

- Do những khó khăn lịch sử để lại như tình trạng quản lý yếu kém của 
HTX cũ đã làm cho nhiều người ấn tượng với tổ chức HTX. Một số vấn đề đến 
nay chưa được làm rõ như tài sản chung của HTX với việc phục vụ cả cộng đồng, 
nợ của xã viên với HTX ... chưa được giải quyết dứt điểm đã làm cản trở quá trình 
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đổi mới và phát triển HTX, nhất là các hoạt động mua, bán giữa HTXNN với hộ 
xã viên HTX và hộ nông dân trong địa bàn. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX, đặc biệt là chủ nhiệm, kế toán trưởng, 
trưởng kiểm soát là yếu tố mang tính quyết định đến thành công của HTX. Tuy 
nhiên, đội ngũ này đang còn những bất cập, trình độ văn hoá cũng như trình độ 
chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đối với một đơn vị kinh tế tập thể, hoạt động 
theo cơ chế thị trường. 

 Khảo sát 25 HTX, tỉ lệ chủ nhiệm có trình độ trung, đại học chiếm 52%, kế 
toán trưởng 53%, trưởng kiểm soát 28%. Số chủ nhiệm đã qua bồi dưỡng cơ chế 
quản lý HTX trong cơ chế thị trường chiếm tỉ lệ 64%. Các cán bộ quản lý khác, 
tổ, đội trưởng dịch vụ chưa tinh thông nghiệp vụ 

- Phần lớn chủ nhiệm HTX chưa an tâm, hăng hái lãnh đạo HTX, cải tiến 
quản lý, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX 
và không ổn định. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân 
mức thù lao thấp (bình quân lương chủ nhiệm từ 250.000đ - 400.000đ/tháng), 
chưa có chế độ đãi ngộ khi đến tuổi nghỉ hưu. Mặt khác, chủ nhiệm HTX tuy do 
Đại hộ xã viên bầu nhưng lại nằm trong cơ cấu lãnh đạo Đảng hoặc chính quyền 
cơ sở nên dễ điều động khi cần thiết. 

- Vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX còn hạn chế: HTXNN chủ yếu xã 
viên là những hộ nông dân nghèo, tiềm năng thực lực kinh tế và năng lực cán bộ 
quản lý HTX còn thiếu và yếu cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức 
kinh tế khác thì mới phát triển được. Trong khi đó các doanh nghiệp Nhà nước 
chưa thực sự quan tâm đến HTXNN trong việc liên doanh, liên kết giúp đỡ HTX 
mở rộng hoạt động mà chỉ muốn làm ăn với tư nhân. 

- Chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác nói chung chưa tạo ra những 
điều kiện về hành lang pháp lý đủ mạnh, khuyến khích, tác động, thúc đẩy HTX 
phát triển. 

1.4. Vai trò quản lý Nhà nước đối với tổ chức và phát triển HTXTM ở 
nông thôn 

I.4.1. Một số thành tựu. 

- Nhà nước ban hành luật HTX năm 1996 và các văn bản pháp luật có liên 
quan, đã tạo ra môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi tạo diều kiện cho 
việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM. 

 - cơ chế chính sách về thương mại đã có tác động và tạo nên sự chuyển 
biến của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại từ trung ương xuống địa 
phương. quá trình cải cách hành chính đã giảm được một số thủ tục hành chính 
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gây phiền hà, tốn kém cho các HTX như cơ bản bãi bỏ giấy phép xuất nhập 
khẩu, giảm đến mức tối đa các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch… 
 - Bộ Thương mại và Liên minh HTX Việt nam đã phối hợp xây dựng được 
một số chương trình hoạt động, một số nội dung đã được thực hiện có kết quả 
như: chỉ đạo ,hướng dẫn các sở thương mại định hướng hoạt động của các 
HTXTM ; Một số địa phương đã giúp đỡ các HTX cung ứng nguồn hàng, sử 
dụng các HTX làm đại lý và phối hợp cung ứng các mặt hàng chính sách phục 
vụ đồng bào dân tộc miền núi. 
 
 1.4.2 Những vấn đề tồn tại 
 - Hoạt động quản lý nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn còn nhiều tồn 
tại và chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và phát 
động. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông 
thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ; Chưa tạo lập được cơ chế, chính sách 
hợp lý để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thị trường ở 
nông thôn. Những mối quan hệ truyền thống được xác lập trong cơ chế cũ giữa 
thương nghiệp - sản xuất, giữa thương nghiệp quốc doanh - HTXTM, không 
được đổi mới cho phù hợp với cơ chế thị trường để hình thành những kênh lưu 
thông ổn định chưa hình thành mạng lưới phân phối cung ứng vật tư nông 
nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hoá, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. 
Chưa nhận thức hết vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác xã  trong nền kinh tế nhiều 
thành phần. Vì vậy, sức mạnh tổng hợp của thương nghiệp quốc doanh và HTX 
không được phát huy. 

  - So với qui định của Nghị định 02/CP của Chính phủ ngày 5 tháng 1 năm 
1997 hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đối với HTX còn  nhiều 
khiếm khuyết. Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các HTX không được các 
cơ quan hữu quan thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền ở một số huyện, xã thiếu quan 
tâm theo dõi, giúp đỡ, củng cố, xây dựng HTXTM; có nơi, sự quan tâm của các 
cơ quan quản lý nhà nước còn mang tính hình thức, đùn đẩy trách nhiệm cho 
nhau, ngại khó trong chỉ đạo chuyển đổi, nên chỉ muốn giải thể hết HTXMB cũ, 
chưa giúp đỡ xây dựng HTX mới. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác 
chuyển đổi, thành lập mới và hoạt động kinh doanh của các HTXTM không 
được tập trung xem xét, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đồng bộ như  vấn đề quyền 
sử dụng đất, vướng mắc về công nợ dây dưa, tài sản  và các chính sách đối với 
cán bộ   v.v...   

 Về thành lập và đăng ký kinh doanh: Thủ tục thành lập và đăng ký kinh 
doanh còn nhiều phiền hà, nên thời gian cần thiết để thành lập một HTX thường 
kéo dài. Ngoài ra, còn phải trả một “khoản phí” phi chính thức và tốn kém chi 
phí đi lại.; Về giấy phép hành nghề: Khi thành lập HTX, cơ quan quản lý yêu cầu 
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phải có giấy phép hành nghề hoặc giấy phép kinh doanh có điều kiện. Điều này 
cũng làm trở ngại cho hoạt động của HTXTM. Kết quả khảo sát cho thấy, nên quy 
định giấy phép hành nghề hoặc giấy phép kinh doanh có điều kiện được cấp sau 
khi HTX đã thành lập. 

 - khung khổ pháp lý đối với các HTX ở Việt Nam hiện còn không ít hạn 
chế:   

 + Hệ thống pháp luật đang trong quá trình đổi mới nên chưa hoàn chỉnh, 
thiếu đồng bộ, thiếu những đạo luật quan trọng để tạo ra khung khổ pháp lý cần 
thiết cho hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường. 

 + Một số điều khoản của luật HTX 1996, sau một thời gian thực hiện 
chưa sát tình hình thực tế hoạt động của HTXTM, cần được bổ sung cho phù 
hợp.  

 + Còn thiếu những điều khoản để khuyến khích các HTXTM liên doanh 
với nước ngoài, đầu tư công nghệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu... 

 

II. Đánh giá thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông 
thôn 

 Bảng  1: Tỷ trọng hợp tác xã Thương mại trong tổng số hợp tác xã ở 
một số địa phương tính đến tháng 6/2004 (chỉ tính các địa phương có số lượng 
HTXTM từ 2 con số trở lên) 

STT 

(1) 

Địa phương 

(2) 

HTXTM 

(3) 

HTX 

(4) 

Tỉ trọng (%) 

(3)/(4) = (5) 

Ghi chú 

(6) 

1 TP Hà Nội 23 682 3,37  

2 Lạng Sơn 10 71 14,0  

3 Hà Giang 33 662 4,98  

4 Hải Phòng 31 569 5,44  

5 Nam Định 29 439 6,6  

6 Đắc Lắc 30 344 8,7  

7 TP Hồ Chí Minh 83 347 23,9  

8 Cần Thơ 22 238 9,2  
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Bảng 2  : Phân loại các hợp tác xã tính đến tháng 6/2002 (61 tỉnh 
thành trên cả nước) 

STT Các loại  HTX Số lượng Tỉ lệ (%)

1 Tổng số HTX trên toàn quốc 14.288  

2 HTXNN 8.730 61,35 

3 HTXTM 410 2,88 

4 HTX Công nghiệp 1.839 12,92 

5 HTX Vận tải 1.068 7,50 

6 HTX Tín dụng 924 6,49 

7 HTX Xây dựng 456 3,20 

8 HTX Thuỷ sản 460 3,23 

9 Các loại HTX khác 172 1,20 

Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam (2002) (Ghi chú: về Bảng 1 & Bảng 2 
xin xem phần phụ lục)  

Bảng 3: Tình hình tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ trong 
các  HTXNN. (Kết quả điều tra 150 HTXNN) 

         Đơn vị: HTX 

Số 
TT 

Dịch vụ Năm 
2000 

Năm 
2001 

năm 
2002 

Ghi chú

1 DV cung ứng VT, phân bón 93 95 96  

2 DV tín dụng nội bộ 54 54 54  

3 DV tiêu thụ lúa gạo 33 35 34  

4 DV tiêu thụ rau quả 8 10 13  

5 DV tiêu thụ SP chăn nuôi 3 7 8  

6 KD chợ, cho thuê cửa hàng 8 9 10  

7 Chế biến 14 14 8  

8 Cung ứng VT, TTSP 6 4 7  

9 DV ngành nghề thủ công 12 12 16  
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 Nguồn: Cục HTX và thị trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

 

2.1. Những thành tựu 

 Kinh tế HTX nói chung, HTXTM nói riêng vẫn tiếp tục khẳng định được 
vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Trên địa 
bàn nông thôn hiện nay,  các HTX  đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế hộ 
gia đình ở cả hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh thương mại. Kinh 
nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của HTX trong quá 
trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn, đặc biệt  trong ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường 
trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng. Chính vì vậy, Đảng và 
Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó 
kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.  Tuy vậy, điều có thể khẳng định 
là HTXTM chỉ có thể tồn tại và phát triển  khi cấp uỷ Đảng, chính quyền địa 
phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và Liên minh HTX các 
cấp thực sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện.   

-  Từ kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã trong quá trình chuyển 
đổi và thành lập mới HTX đã tạo ra sự chuyển biến bước đầu nhưng rất rõ nét 
trong nhận thức của cán bộ, xã viên và nhân dân về  những mô hình HTXTM kiểu 
mới. Thông qua các HTXTM điển hình trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông 
sản và làm dịch vụ, niềm tin của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới  ngày càng 
tăng. Từ đó, xã viên thấy rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
trong xây dựng và phát triển HTXTM.  Có thể nói  quyền lợi  chung của HTX gắn 
rất chặt với quyền lợi thiết thực của mỗi xã viên nên sự quan tâm, ý thức trách 
nhiệm của họ đối với HTX cũng vì thế được nâng cao hơn. Thực tế  đã cho thấy, 
mô hình HTX đa chức năng là mô hình thích hợp trong giai đoạn hiện nay, có thể 
áp dụng ở rất nhiều địa bàn, khu vực.  

- Kinh tế  hợp tác xã nói chung và các hợp tác xã thương mại nói riêng đã và 
đang phát triển trong quá trình đổi mới toàn diện về nội dung hoạt động, về mô hình 
tổ chức, về cơ chế quản lý để thích ứng  từng bước với cơ chế kinh tế thị trường. Luật 
Hợp tác xã và các văn bản pháp luật về HTX ra đời trong những năm đổi mới đã 
hoàn chỉnh hệ thống pháp lý cho kinh tế HTX phát triển trong tình hình mới. Trên cơ 
sở đó, các HTXTM chuyển đổi và thành lập mới đã thể hiện đầy đủ các nguyên tắc 
cơ bản của HTX, được giải phóng khỏi những ràng buộc của cơ chế quản lý cũ, bình 
đẳng và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh như các thành 
phần kinh tế khác.  Quá trình chuyển đổi và phát triển mới các HTXTM theo Luật đã 
diễn ra hết sức phong phú, đa dạng về hình thức, trình độ và ở nhiều quy mô khác 
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nhau. Có thể nói, với cơ chế chính sách hiện nay, HTXTM có khả năng phát triển và 
cạnh tranh được với các thành phần kinh tế khác ở khu vực thành thị. Đối với khu 
vực nông thôn, miền núi, HTXTM  cần có sự  hỗ trợ nhiều hơn từ phía Nhà nước thì 
mới có thể hình thành và phát triển được. Đối với những vấn đề nổi cộm như tiêu thụ 
nông sản cho kinh tế hộ và kinh tế trang trại, Nhà nước cần phải có những chính sách  
khuyến khích, hỗ trợ đặc biệt, thích hợp với từng vùng kinh tế, từng thời điểm và 
từng mặt hàng mới có thể phát huy những lợi thế của HTXTM. 

2.2.   Nguyên nhân của những mặt được 

- Nhà nước ban hành Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan đã 
tạo ra môi trường pháp lý cũng như  cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc 
chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM. 

 - Sự nỗ lực chủ quan của từng HTXTM giữ vai trò quyết định, trong đó, 
nổi lên vai trò của chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
HTX. Họ là những người năng động, tháo vát, thực sự tâm huyết, nhiệt tình với 
phong trào; biết dựa vào một số xã viên nòng cốt có kinh nghiệm trong sản xuất-
kinh doanh; biết tập trung và phát huy được trí tuệ, vốn góp và công sức của xã 
viên, đặc biệt trong việc xác định mô hình tổ chức, phương hướng và nội dung  
hoạt động kinh doanh của HTX. Thành công của các HTX cũng gắn liền với 
việc bảo đảm lợi ích của xã viên và người lao động,  bảo đảm dân chủ trong 
quản lý HTX, đặc biệt là quản lý tài chính. 

- HTXTM tồn tại và có bước phát triển một phần quan trọng nhờ cấp uỷ Đảng 
và chính quyền địa phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đặc 
biệt là tổ chức Liên minh HTX các cấp đã  quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện. Các 
nguyên tắc trong xây dựng và phát triển HTXTM về cơ bản đã được tôn trọng.   

2.3. Những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân 

2.3.1 Những yếu kém, tồn tại 

- Phát triển các HTXTM  ở khu vực nông  thôn,  miền núi  còn gặp nhiều 
khó khăn, đặc biệt  ở các tỉnh như Bắc Cạn,  Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Ngãi v.v... Số HTXTM hoạt động 
khá trên địa bàn nông thôn, tham gia thị trường như một chủ thể mạnh còn rất 
ít. Một số Tỉnh đông dân cư song số HTXTM rất ít, Thanh hoá: 6 HTXTM; 
Nghệ An: 8 HTXTM (ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn). 

Từ Bảng 1 & bảng 2 nêu trên ta thấy: 

+ Theo thống kê các HTXTM đăng ký kinh doanh theo điều lệ mẫu về 
HTXTM thì số lượng các HTXTM còn rất nhỏ bé: 410 HTX (bao gồm cả thành thị 
và nông thôn) trên tổng số: 14.288 HTX chiếm tỷ lệ: 2, 88% (số liệu năm 2002 ) 
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+ Phần lớn HTXTM vẫn thuộc loại hình qui mô nhỏ vốn ít (bình quân  
vốn của 1 HTXTM khoảng 400 - 500 triệu đồng), cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo 
nàn, lạc hậu, kinh nghiệm kinh doanh trong cơ chế thị trường còn rất mỏng 
(xem phụ lục 1 và 2). Hầu hết các HTXTM vẫn chưa xác định phương án, kế 
hoạch kinh doanh dài hạn, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn trong 
HTX còn yếu gần 50% chưa qua đào tạo, trong số chủ nhiệm được đào tạo, chỉ 
có 12,79% có trình độ đại học (Xem phụ lục 10) . Số xã viên danh nghĩa trong  
một số  HTXTM đã chuyển đổi còn quá đông. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh 
của các HTXTM còn thấp, một số HTX không có tích luỹ để tái đầu tư, mở rộng 
kinh doanh. Hiện tại, tỷ lệ HTX thuộc diện trung bình khá cao (50,88 %) và còn 
16,28% được xếp vào diện yếu kém; 13,28% số HTX kinh doanh chỉ đủ bù đắp 
chi phí và số thua lỗ chiếm 16,41%. Do có một số hạn chế,  nên tổ chức kinh tế 
HTX khó thu hút được những người có trình độ, kinh nghiệm  hoặc đã qua đào 
tạo tham gia  HTXTM. 

+ Tổng mức l−u chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội còn 
chiếm tỷ trọng thấp (từ 1996 đến 2000 chưa năm nào vượt qua mức 1%). Một số 
HTXTM tuy thực hiện được một số loại dịch vụ phục vụ  kinh tế hộ  nhưng phần 
lớn mới chỉ  thực hiện được dịch vụ đầu vào,  số HTX  tiêu thụ được nông sản 
cho nông dân chưa nhiều. Vai trò của HTXTM ở vùng nông thôn còn mờ nhạt, 
quan hệ giữa các HTXTM với thương nghiệp nhà nước và giữa các HTX với 
nhau còn lỏng lẻo, kém hiệu quả.  

+ Nhiều HTXTM  hầu như chưa được hưởng gì từ  chính sách khuyến 
khích phát triển của Nhà nước ( xem phụ lục 6 và 7). 

+ Trước thực tiễn nêu trên, hầu hết các HTXTM không chỉ kinh doanh 
các  lĩnh vực đã đăng ký mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, xuất hiện xu 
hướng liên doanh, liên kết với các loại hình HTX khác, và với các doanh nghiệp. 
Ngược lại, hầu hết các loại hình HTX khác (HTX nông nghiệp, HTX công 
nghiệp, HTX vận tải v.v…) đều kinh doanh thương mại và dịch vụ. 

+ Tuy nhiên, nếu chỉ tính các hoạt động thương mại và dịch vụ của 
HTXTM và HTX dịch vụ vận tải, HTX tín dụng thì ta có số liệu là: 16,27% trên 
tổng số các HTX (HTXTM: 2,28%; HTX dịch vụ vận tải: 7,50%; HTX tín dụng: 
6,49%). Chưa kể hầu hết các HTX nông nghiệp đều có hoạt động thương mại 
dịch vụ và các hoạt động này chiếm vị trí quan trọng đối với sự tồn tại và phát 
triển của HTXNN trong thời gian qua(xem bảng 3). Như vậy, trên thực tế các 
hoạt động thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ khá lớn. 

Từ thực tiễn nêu trên cho thấy: 
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+ Việc thực hiện đăng ký kinh doanh đối với HTX theo 6 điều lệ mẫu 
(HTXTM, HTXNN, HTXCN,…) không còn phù hợp.(từ 1997 đến trước khi có 
luật HTX năm 2003) 

+ Cần chỉnh lý và bổ xung luật HTX 1996. 

Vì vậy: Luật HTX  tháng 11 năm 2003 đã được ban hành và có hiệu lực từ 
1/7/2004. 

2.3.2 Nguyên nhân tồn tại, yếu kém và chậm phát triển của HTXTM 

  - Trong nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế tham gia khi hệ 
thống HTX mua bán tan dã ,kinh doanh thương mại-dịch vụ, kinh tế tập thể nói 
chung và HTXTM nói riêng còn nhỏ bé so với thương nghiệp tư nhân với hàng 
chục ngàn công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và trên 1,5 
triệu cá nhân, hộ kinh doanh, chiếm trên 70% thị phần bán lẻ. Các HTXTM vốn 
đã yếu, chưa đủ tiềm lực kinh tế để phát triển, do đó vai trò là một chủ thể  quan 
trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần còn quá mờ nhạt.  

- HTXTM thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc qui  định trong Luật 
HTX, trong đó, quan trọng nhất là nguyên tắc tự nguyện, không gò ép, khác với 
thời kỳ bao cấp là thành lập theo phong trào, bằng mệnh lệnh hành chính. HTXTM 
phải tự thân vận động, không còn nguồn bao cấp như HTXMB trước đây. Từ chỗ là  
cầu nối giữa thương nghiệp nhà nước với người sản xuất và tiêu dùng trong thời kỳ 
bao cấp, đến chỗ bị cắt rời hai đầu, hầu như mất sự hỗ trợ của thương nghiệp nhà 
nước và cũng gần như mất  đối tượng phục vụ, đặc biệt là địa bàn nông thôn. Trong 
cơ chế bao cấp, Nhà nước quản lý trực tiếp các HTXMB theo kiểu "đẻ" và "nuôi". 
Trong cơ chế thị trường, Nhà nước quản lý gián tiếp các HTXTM  qua công cụ 
pháp luật, cơ chế, chính sách và các đòn bẩy kinh tế. 

- So với thương nghiệp tư nhân, HTXTM có  không ít hạn chế như bộ máy 
quản lý vẫn cồng kềnh (mặc dù đã có sự cải tiến), tổ chức lao động chưa hợp lý, 
năng suất lao động chưa cao, kém linh hoạt trong việc đề ra phương án kinh 
doanh và quyết định giá mua, giá bán v.v...nên hiệu quả hoạt động thấp và  rất  
khó giành thắng lợi  khi cạnh tranh trên thương trường. Đa số các HTXTM đã 
chuyển đổi và thành lập mới đều hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, trình độ cán 
bộ… (xem phụ lục 3 và 5). 

 - Từ khi có Luật HTX, tuy nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX nói chung, 
và HTXTM nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng chưa đủ để biến 
chủ trương, chính sách thành kế hoạch, thành hành động thực tiễn nhằm hỗ trợ 
các HTX phát triển; vẫn còn những tư tưởng sai lệch và cả quan điểm chưa 
thống nhất trong  không ít  cán bộ ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 
phương về sự tồn tại, vai trò, vị trí, ý nghĩa đích thực và tính chất của HTXTM. 
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 - Quản lý nhà nước về thương mại chưa thực sự được đổi mới. Việc triển 
khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi 
chậm và thiếu đồng bộ.  

Chương III 

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển 
HTXTM ở nông thôn nước ta 

I. Định hướng phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta 

1.1. Bối cảnh hoạt động của các HTXTM đến năm 2010 

 Trong giai đoạn từ nay đến 2010, cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
đất nước, nông thôn nước ta sẽ có nhiều chuyển biến cơ bản. Hoạt động sản xuất 
được đẩy mạnh, kinh tế trang trại phát triển, nhiều nguồn lực ở nông thôn được 
phát huy theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hàng loạt công trình xây 
dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành trong giai đoạn trước sẽ tạo nên diện mạo mới 
cho nông thôn Việt Nam. Tất cả những đổi thay này sẽ là nhân tố quan trọng để 
“kích cầu” cả hai lĩnh vực đầu tư và tiêu dùng ở khu vực nông thôn. Chủ trương 
phát triển ngành nghề ở nông thôn được xem là một động lực làm chuyển dịch 
cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp  giai đoạn  từ nay đến 2010. Việc khôi phục 
các làng nghề truyền thống và phát triển các nghề mới vừa giải quyết việc làm, 
thu hút lao động nông nhàn và tạo điều kiện tăng thu nhập của hộ nông dân.  

 Giai đoạn từ nay đến 2010, cũng sẽ có những tín hiệu đáng mừng trong 
sản xuất công nghiệp. Công nghiệp nước ta phát triển theo hướng đa dạng mặt 
hàng, nâng cao chất lượng và hạ thấp giá thành, tạo tiền đề cho thị trường hàng 
tiêu dùng phong phú, đa dạng. Thông qua đó, kích thích nhu cầu tiêu dùng trong 
nước, đặc biệt là thị trường nông thôn.  

 Trong thập niên tới, sản xuất nông nghiệp và địa bàn nông thôn vẫn đóng 
vai trò quan trọng trên một số mặt sau: 

 - Tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và công 
nghiệp chế biến trong nước phát triển. 

 - Là nguồn thực phẩm cho thị trường đô thị, góp phần nâng cao mức sống 
của nhân dân trong cả nước. Tạo nguồn nông sản hàng hoá phục vụ xuất khẩu. 

 - Là thị trường tiêu thụ lớn, quan trọng và nhiều tiềm năng cho các ngành 
công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hoá chất....  

 Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến 2010, Việt Nam vẫn là nước nghèo 
và kém phát triển. Điểm xuất phát so với các nước trong khu vực còn rất thấp. 
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Thách thức về sự tụt hậu, về khoảng cách giữa nền kinh tế Việt Nam với nền 
kinh tế các nước trong khu vực sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình hội 
nhập. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp nước ta, giai đoạn 
từ nay đến 2010, chưa có đột biến lớn: trồng trọt, trong đó lương thực vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhất, cây công nghiệp và cây ăn quả chiếm tỷ trọng nhỏ; ngành 
chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp cũng ở trong tình trạng tương tự; tỷ trọng lao 
động nông nghiệp còn cao (trên 65%), bình quân 1 năm chỉ giảm chưa được 1%. 
Lao động nông nghiệp khi đó đã tăng lên gần 30 triệu, làm cho diện tích đất 
nông nghiệp bình quân 1 lao động sẽ rất thấp, số lao động nông nghiệp thiếu 
việc làm tăng lên đáng kể. Bộ phận nông dân có thu nhập cao, cũng như số hộ 
giầu ở nông thôn sẽ tăng, nhưng bên cạnh đó, đến năm 2010, mục tiêu phấn đấu 
của chúng ta ở nông thôn vẫn ở mức khiêm tốn  "Cơ bản xoá  hộ đói, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2005 và đến 2010 về cơ bản không còn hộ 
nghèo” 4 . 

 - Thị trường nông thôn tuy là thị trường tiềm năng, có dung lượng lớn 
(chiếm gần 80% dân số) và hiện tại mọi nhu cầu tiêu dùng của nông dân đều 
thấp so với khu vực thành thị, nhưng sức mua và cơ cấu thu nhập của dân cư 
nông thôn về cơ bản chưa có chuyển biến lớn. Quỹ mua của khu vực nông thôn 
tuy có tăng, nhưng tốc độ tăng chậm, quy mô quỹ mua còn nhỏ vì thu nhập bình 
quân tính theo đầu người của dân cư nông thôn thấp, không đồng đều giữa các 
vùng, miền, bên cạnh đó khoảng cách đang doãng ra giữa thu nhập của dân cư 
thành thị và nông thôn là những tồn tại không phải khắc phục ngay được trong 
một vài năm trước mắt. Cơ cấu quỹ mua ở khu vực nông thôn  đang chuyển dịch 
theo xu hướng: Phần chi phí vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp đã trở 
thành bộ phận quỹ mua hết sức quan trọng của hộ gia đình nói riêng và khu vực 
nông thôn nói chung. Phần quỹ mua này khá lớn, tương đương với phần quỹ 
mua dành cho các nhu cầu đời sống và sinh hoạt của nông dân. Phần quỹ mua 
hàng công nghiệp tiêu dùng, trong những năm tới sẽ được tiếp tục phát triển cả 
về lượng và chất. Bộ phận dân cư nông thôn có mức sống khá giả đã và đang 
hình thành quỹ mua hàng tiêu dùng giá trị cao ở khu vực này. Tuy nhiên, do tỷ 
lệ hộ giầu thấp, sự vượt trội so với mức đủ ăn chưa cao nên tỷ trọng trong quỹ 
mua còn nhỏ bé. 

Với mức thu nhập thấp, quỹ mua của khu vực nông thôn chưa đủ  đạt mức 
về lượng để tạo nên sự thay đổi về chất, làm đà cho thị trường nông thôn phát 
triển sôi động hoặc gây đột biến lớn.    

                                           
4 Văn kiện Đại hội IX của Đảng. Trang 265- 212. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội.2001  
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- Tốc độ lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên thị trường tăng khoảng 11-
14%/năm 5, ở khu vực nông thôn, tốc độ lưu chuyển hàng hoá bán lẻ cũng sẽ 
tăng trưởng đáng kể, theo tính toán khoảng 7-12%/năm. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn từ nay đến 2010, nhu cầu tiêu dùng ở khu vực nông thôn vẫn nổi lên những 
đặc điểm sau: 

 + Nói chung, nhu cầu tiêu dùng của hộ nông dân, trừ những mặt hàng 
chính sách và ở những địa bàn nhất định, sẽ được thoả mãn thông qua hoạt động 
kinh doanh theo cơ chế thị trường của các thành phần kinh tế  

 + Cơ sở để đáp ứng nhu cầu của hộ nông dân là những nguồn thu còn hạn 
hẹp, chủ yếu vẫn dựa vào kết quả sản xuất - tiêu thụ nông sản. Vì vậy, nhu cầu 
tiêu dùng thiếu tính ổn định, việc mở rộng nhu cầu bị hạn chế, nhất là đối với 
những loại hàng hoá giá trị cao, sử dụng dài ngày. 

 + Trong cơ cấu tiêu dùng, nhu cầu về vật tư và các yếu tố đầu vào phục vụ 
sản xuất nông nghiệp ngày càng được chú trọng. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng 
chủ yếu của hộ nông dân vẫn là những khoản chi về ăn, mặc, nhu cầu học tập và 
chữa bệnh. 

  Từ kết quả phân tích dự báo trên, có thể rút ra những nhận xét sau đây: 

 - Trong giai đoạn từ nay đến 2010, sự tăng trưởng về sản xuất công - nông 
nghiệp sẽ tạo điều kiện tiền đề để mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt  là thị 
trường nông thôn.  

 - Kinh tế HTX trong Thương mại giữ vị trí quan trọng trong tổ chức thị 
trường, đặc biệt ở địa bàn nông thôn. Vì vậy, bộ phận kinh tế này cần nhanh chóng 
thoát ra khỏi tình trạng non yếu hiện nay,  để có thể phát huy được vai trò của mình 
trong nền kinh tế nhiều thành phần tham gia kinh doanh thương mại. 

 - Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là Nghị quyết hội 
nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về "tiếp tục đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" và Lụât HTX năm 2003 đã tạo 
đà cho các HTXTM có thêm những điều kiện mới, thời cơ mới để phát huy năng 
lực nội tại. Bên cạnh đó, những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng 
và phát triển, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế cũng không phải là 
nhỏ. 

                                           
5 Văn kiện Đại hội IX. Trang 287. NXB Chính trị Quốc gia.  Hà Nội. 2001 
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1.2.  Quan điểm tổ chức phát triển HTXTM đến năm 2010 

  Quá trình  củng cố và phát triển các HTXTM trong thời gian tới, một phần 
quan trọng phụ thuộc vào nhận thức đúng về vị trí, vai trò và định hướng phát 
triển HTXTM trong nền kinh tế . Vì vậy, cần thống nhất một số quan điểm sau: 

 Thứ nhất, HTXTM là tổ chức kinh tế,  tồn tại khách quan trong cơ chế thị 
trường với nhiều thành phần tham gia thương mại, có vai trò thực sự cần thiết, đặc 
biệt trong tổ chức lưu thông hàng hoá và cung cấp dịch vụ trên thị trường nội địa 
(nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa....). Hiện nay, do yếu cả 
lượng và chất nên HTXTM chưa phát huy được vai trò đó. Thương nghiệp tư nhân 
tuy phát triển mạnh nhưng vì mục tiêu lợi nhuận tối đa, nên đã nảy sinh không ít 
tiêu cực, gây thiệt hại cho sản xuất và tiêu dùng.    

      Thứ hai, HTXTM là một tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ, đa dạng về hình 
thức sở hữu và loại hình tổ chức; có quyền lợi, nghĩa vụ như những thương nhân 
khác. Vấn đề then chốt là tổ chức kinh tế này phải được xây dựng theo các nguyên 
tắc của HTX. Tính độc lập tự chủ về kinh tế còn được thể hiện ở khả năng không 
bị lệ thuộc vào các thành phần kinh tế khác, kể cả kinh tế Nhà nước. Phát triển 
kinh tế HTX trong thương mại trước hết là nhằm hỗ trợ có hiệu quả các hoạt 
động của xã viên và cải thiện địa vị kinh tế xã hội của họ, giáo dục tinh thần hợp 
tác, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Trong giai đoạn mới thành lập và chuyển 
đổi, năng lực nội tại còn yếu, vì vậy HTXTM cần sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước với những chính sách khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ đủ mức cần thiết. 

 Thứ ba, về hiệu quả kinh tế của HTXTM, theo Luật Thương mại, 
HTXTM là thương nhân. Vì vậy, phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc hạch toán 
kinh doanh, bảo đảm tự trang trải mọi chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi để tích 
luỹ và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa kinh 
doanh với phục vụ lợi ích xã viên và người lao động thông qua các hoạt động 
dịch vụ (đặc biệt là các dịch vụ phục vụ sản xuất của  hộ gia đình). Kinh doanh 
có hiệu quả sẽ tạo điều kiện để HTXTM phục vụ tốt xã viên và  cư dân trên địa 
bàn. 

 Thứ tư,  phát triển các HTXTM phải tính đến khả năng hội nhập theo xu 
thế chung của thế giới. Nước ta đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để 
từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Là một thành viên của Liên minh HTX 
quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam, trong đó có HTXTM không nằm ngoài quá 
trình đó. Do vậy, trong quá trình phát triển, HTXTM phải tích cực chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh để phù hợp với tiến trình hội 
nhập.    
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II. Những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản 
lý của HTXTM ở nông thôn 

2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức  HTXTM ở nông thôn. 

 Căn cứ những qui định trong Luật HTX và các văn bản hướng dẫn,  trên 
cơ sở theo dõi, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn hoạt động của các HTXTM 
trong những năm qua và kết quả khảo sát trong quá trình thực hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học, chúng tôi  đề xuất  một số mô hình hoạt động của các HTX trong 
lĩnh vực thương mại ở khu vực nông thôn như sau: 

2.1.1 Các mô hình ở địa bàn nông thôn đồng bằng:  

 Đặc điểm  nổi bật  có liên quan đến sự phát triển của kinh tế HTX của 
khu vực này là: nằm giữa các thị trường tiểu vùng (nông thôn, ven đô, đô thị) có 
sự chồng lấn, giao thoa. Đây cũng là khu vực có mật độ dân cư cao, gần 80% số 
hộ làm nông nghiệp; Lao động cơ bản vẫn là thủ công, nên năng suất thấp; Sản 
xuất công nghiệp mới chỉ chiếm 12,4%, dịch vụ chiếm 13,6%, nên cơ bản cơ 
cấu kinh tế nông thôn vẫn là nông nghiệp; Tỷ lệ lao động chưa có việc làm cao 
(24,7%), trên 90% số lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề. Từ đặc điểm 
trên, chúng ta nhận thấy rõ hơn vai trò và vị trí của kinh tế tập thể và HTXTM 
trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực này. Đây cũng nét đặc thù 
và là điểm xuất phát khi lựa chọn mô hình tổ chức HTXTM. ở khu vực nông 
thôn đồng bằng, có thể áp dụng cho cả địa bàn xã, thị trấn, thị tứ những mô hình 
HTXTM sau: 

2.1.1.1. Mô hình HTX  đa chức năng: 

   Do thị trường vùng nông thôn đồng bằng tiếp nối với các đô thị, gần các 
trục giao thông và những hạn chế hiện tại của kinh tế tập thể ở xã, các xã và cụm 
xã đồng bằng,  nếu  tổ chức các HTXMB hàng hoá thuần tuý với môi trường 
kinh doanh hiện nay thì rất khó cạnh tranh với thương nghiệp tư nhân. Vì vậy, 
có thể thành lập các HTX đa chức năng (trong đó có thương mại);  thành phần 
tham gia là những người nông dân, thợ thủ công và các hộ gia đình ở nông thôn 
hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất (những dịch vụ HTX thực hiện có 
hiệu quả hơn từng cá nhân, từng hộ gia đình) như cung ứng các yếu tố đầu vào 
phục vụ sản xuất của kinh tế hộ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các làng 
nghề truyền thống, hỗ trợ xã viên tìm kiếm thị trường, bạn hàng, nguồn hàng, 
trực tiếp tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với DNNN, các HTXNN, doanh 
nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể  nhằm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá  cho xã 
viên HTX và các đối tượng khác trên địa bàn.  
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 Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể, HTX có thể  thực hiện các hoạt động 
kinh doanh khác  như  giúp nông dân tiêu thụ nông sản, thực phẩm ; tổ chức sản 
xuất, chế biến (chủ yếu là sơ chế) hoặc bán lẻ hàng tiêu dùng và vật tư nông 
nghiệp.  

  Hình thức HTX đa chức năng có thể phù hợp với đặc điểm và điều kiện 
kinh tế - xã hội của vùng nông thôn đồng bằng. Do đó, không nhất thiết trong 
một xã phải có đủ các HTX của các ngành, vì như vậy sẽ dẫn đến tình trạng 
phân tán lực lượng, chồng chéo trong hoạt động và khó khăn trong quản lý.   

2.1.1.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp 

 Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay của các 
HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế 
biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, 
đại lý bán các mặt hàng chính sách...).  

2.1.1.3. Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ: 

   Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ là hình thức tổ chức HTX cơ sở có thể 
áp dụng ở các vùng kinh tế khác nhau, trong đó vùng nông thôn đồng bằng có 
điều kiện phát triển mạnh hơn cả. Nội dung hoạt động của mô hình này là 
chuyên làm dịch vụ hỗ trợ cho các hộ gia đình trong việc cung ứng vật tư thiết bị 
sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm và các điều kiện sản xuất khác. Đây là mô hình 
xuất hiện trong những năm thực hiện đổi mới và đã có chỗ đứng trong đời sống 
sản xuất ở nông thôn nước ta. Người nông dân không những đã nhận thấy hiệu 
quả kinh tế mà HTX hoạt động dịch vụ đem lại, mà quan trọng hơn là sự tồn tại 
của mô hình này đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của họ về vai 
trò của kinh tế tập thể và HTX trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp nước ta. Nếu xét về cơ cấu kinh tế, sự xuất hiện hàng loạt các HTX 
chuyên làm dịch vụ trên địa bàn nông thôn có tác động tích cực đến quá trình 
chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực dịch vụ và giải 
quyết việc làm  ở  nông thôn. 

 Với gần 80% dân số sống ở nông thôn, thị trường nông thôn giữ vai trò 
cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của cả nước. Tổ chức thị 
trường nông thôn trước hết phải giải quyết có kết quả việc tiêu thụ nông sản 
hàng hoá và cung ứng vật tư ổn định cho nông dân để thúc đẩy phát triển sản 
xuất, chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Thực tế đã chứng minh vị trí và vai 
trò của các HTX và hệ thống chợ ở  thị trường nông thôn. Trong quá trình  tổ 
chức cần tập trung ở hai địa bàn chính: 

* Mô hình có thể phù hợp với địa bàn huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, đầu mối 
giao thông trên địa bàn huyện  
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 -  Mô hình HTX  kinh doanh thương mại tổng hợp: 

 ở các thị trấn, thị tứ hoặc vùng gần khu công nghiệp, vùng ven đô hoặc 
gần các trục lộ lớn... có thể thành lập các HTX kinh doanh thương mại tổng hợp 
với hoạt động chính là đại lý cho các DNNN và Liên hiệp HTXTM kiêm bán lẻ 
vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, xăng, dầu, thuốc trừ 
sâu, đại lý hoặc trực tiếp bán lẻ một số hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cư dân 
trong vùng, tự tổ chức hoặc phối hợp với thương lái, chủ vựa thu mua nông sản 
hàng hoá và xây dựng các cơ sở chế biến với qui mô nhỏ (chủ yếu là sơ chế) 
nhằm bảo quản và nâng cao giá trị hàng hoá. Đối tượng tham gia các HTX theo 
hình thức trên bao gồm thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Bên cạnh thể 
nhân như cá nhân, đại diện hộ gia đình có cả đại diện tổ hợp tác, đại diện các 
doanh nghiệp (có thể có đại diện của doanh nghiệp nhà nước).  

+ Mô hình HTXTM chủ yếu làm đại lý mua - bán cho các doanh nghiệp 
nhà nước sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: xăng dầu, xi măng, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, mặt hàng chính sách... 

 + Mô hình HTXTM được doanh nghiệp nhà nước đỡ đầu về vốn, đầu tư 
trang thiết bị như xây kho sấy, cơ sở chế biến - bảo quản. Đây là mô hình đang 
được một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long áp dụng. Với mô hình này, HTXTM 
sẽ có điều kiện làm tốt việc thu mua nông sản hàng hoá (như lúa gạo, cà phê) 
cho các hộ nông dân Nam Bộ và Tây Nguyên. Mô hình chứng tỏ một thực tế: 
Doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của 
HTXTM và góp phần tích cực bảo vệ trực tiếp quyền lợi của người nông dân 
thông qua các hợp đồng kinh tế về cung cấp giống, vốn, vật tư và đặc biệt tiêu 
thụ nông sản. Trong báo cáo chính trị tại đại hội Đảng lần thứ IX về chiến lược 
phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) đã đề cập: "Mở rộng các hình thức 
kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế", chắc chắn sẽ là tiền đề tạo điều kiện cho kinh tế tập thể 
phát triển mạnh trong giai đoạn tới. 

   * Mô hình áp dụng ở địa bàn xã 

 - Chú trọng mô hình HTX nông - thương - tín (nông nghiệp - thương mại 
- tín dụng) vừa hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thương mại, tín dụng và hệ 
thống chợ. 

  Thực tế khảo sát cho thấy: các HTX kinh doanh thương mại thuần tuý 
trên địa bàn xã không có đủ điều kiện phát triển, vì sức mua của nông dân còn 
thấp, chi phí cao, nhiều mặt hàng thương nghiệp tư nhân kinh doanh hiệu quả 
hơn... Vì vậy, ở địa bàn nông thôn nói chung và thôn, xã nói riêng, mô hình các 
HTX vừa làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng vật tư nông 
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nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu, xay xát lúa gạo, sấy lúa...), vừa tổ chức 
kinh doanh thương mại (tiêu thụ nông sản, làm đại lý mua, bán hàng hoá cho  

các loại hình doanh nghiệp khác...) và hoạt động tín dụng (huy động vốn của xã 
viên và các đối tượng khác như cán bộ công chức, giáo viên…cho vay vốn phục 
vụ xã viên và dân cư) là hợp lý. Có thể nói, đây là mô hình tổ chức phù hợp với  
kinh tế HTX ở nông thôn trong thời kỳ từ nay đến 2010.  

 Mô hình HTX nông - thương - tín có những đặc trưng sau: 

 + Có sự kết hợp giữa kinh tế hộ và kinh tế tập thể  trong sản xuất nông 
nghiệp và kinh doanh thương mại: HTX có thể tổ chức dịch vụ tưới tiêu, làm đất 
hoặc cơ sở sản xuất giống cây trồng để cung cấp cho xã viên và cư dân trên địa 
bàn; Xã viên  hoàn toàn chủ động trong hoạt động sản xuất và được HTX hỗ trợ 
những dịch vụ trên để có điều kiện nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.  

 + Có sự kết hợp giữa kinh doanh dịch vụ, kinh doanh thương mại thuần 
tuý và kinh doanh tiền tệ - tín dụng, nhận tiền của xã viên theo kỳ hạn và không 
kỳ hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi suất thấp.  

 + Gắn kết giữa nhiệm vụ sản xuất với phục vụ sản xuất; giữa sản xuất với 
tiêu thụ sản phẩm; giữa mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội. 

  + Đối tượng tham gia HTX Nông - Thương chủ yếu là nông dân, nhưng 
lực lượng lao động nòng cốt là những xã viên có kinh nghiệm, tay nghề, có vốn 
hoặc có thể hợp tác với hộ kinh doanh và các đối tượng khác có nguyện vọng 
tham gia.  

 + Phương thức hoạt động linh hoạt: HTX thu phí ở một số dịch vụ như 
tưới tiêu, làm đất...nhưng không thu phí ở khâu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và 
bảo vệ thực vật. Giá bán vật tư phục vụ sản xuất và giá thu mua nông sản có 
khác nhau giữa xã viên HTX và người không phải là xã viên HTX. Xã viên HTX 
được mua vật tư rẻ hơn và giá thu mua sản phẩm cao hơn.  

 - Bên cạnh mô hình có tính phổ biến trên, ở địa bàn xã cũng cần khuyến 
khích thành lập và nhân rộng tổ chức HTXTM của các trang trại và trong các 
làng nghề truyền thống  nhằm gắn sản xuất với lưu thông hàng hoá, tạo điều 
kiện cho kinh tế trang trại và các nghề thủ công ở địa phương  phát triển. 

 - Tổ chức địa điểm giao dịch mua bán như chợ: Sự phồn thịnh của chợ 
phản ánh sự phát triển sinh động kinh tế nông thôn.Những loại hình chợ chuyên 
doanh, chợ bán buôn phát luồng đã góp phần quan trọng vào việc định hướng 
cho sản xuất hàng hoá tập trung, tác động tích cực đến cơ cấu sản xuất trong 
nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. Sự phát triển của chợ cũng kéo theo 
các ngành nghề sản xuất, ngành nghề truyền thống phát triển. Chính vì vậy, Nhà 
nước cần đầu tư xây dựng một số chợ mới có quy mô thích hợp gắn với các làng 
nghề truyền thống nhằm cung ứng nguyên liệu, phục vụ nhu cầu hàng ngày của 
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nông dân và là nơi tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất. Đây là tiền đề để từng 
bước hình thành các trung tâm thương mại, các thị trấn, thị tứ tương lai ở khu 
vực nông thôn. Và đây cũng là điều kiện vật chất để các HTXTM ra đời và phát 
triển. Do đó, hướng phát triển các HTXTM phải trở thành một bộ phận trong qui 
hoạch chợ, trung tâm thương mại, trung tâm cụm xã... ở địa phương. 

 ở địa bàn thôn, xã, các chợ được tổ chức để nông dân trực tiếp hoặc thông 
qua HTXTM bán nông sản và mua vật tư, hàng tiêu dùng trên thị trường. 
Thương nghiệp Nhà nước hỗ trợ các HTXTM mở các điểm kinh doanh trong 
phạm vi chợ, tổ chức các điểm mua gom nông sản và cung ứng vật tư, hàng tiêu 
dùng cho nông dân, qua đó hạn chế sự chèn ép của tư thương.  

 Do hàng loạt yếu tố khác nhau và không đồng nhất như: điều kiện địa lý, 
đặc điểm kinh tế - xã hội, tập quán và thói quen tiêu dùng, sức mua và khả năng 
thanh toán, trình độ văn hoá...sẽ tác động đến mô hình tổ chức HTXTM ở từng 
khu vực trên địa bàn nông thôn.  

2.1.2. ở địa bàn nông thôn miền núi  

 ở miền núi, những khó khăn, trở ngại trong tổ chức và phát triển kinh tế 
nói chung và thị trường nói riêng đều tăng lên gấp bội so với các địa bàn khác. 
Đây là khu vực mà ngay cả tư nhân cũng không muốn bỏ vốn kinh doanh, vì 
một lẽ đơn giản là thu được rất ít lợi nhuận. Trong điều kiện khó khăn đó, cần 
căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thị trường của từng vùng dân cư 
và phù hợp với khả năng quản lý để tổ chức các HTXTM cơ sở theo phương 
châm từ thấp đến cao, chú ý xây dựng qui mô nhỏ và vừa theo hướng này, có thể 
tổ chức HTX theo mô hình HTX  Nông nghiệp -Thương mại  hoặc HTX kinh 
doanh tổng hợp. Hình thức tổ chức thích hợp là các HTX liên thôn, liên bản, 
không phụ thuộc vào địa giới hành chính, với chức năng kinh doanh tổng hợp 
đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc. HTXTM có thể 
giúp thương nghiệp quốc doanh cung cấp, phân phối những mặt hàng thuộc diện 
chính sách đi đôi với việc tổ chức mạng lưới bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu, hợp 
thị hiếu tới tận các bản làng, cung ứng công cụ, vật tư phục vụ sản xuất nông 
nghiệp của kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Đồng thời, tổ chức thu mua nông lâm 
sản, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện phát triển kinh tế 
miền núi, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện chính 
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các HTXTM có thể mở các điểm kinh 
doanh ở trung tâm cụm xã, ở các chợ  khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, 
khu du lịch v.v... ở những nơi chưa có điều kiện thành lập HTX, có thể tổ chức 
các tổ hợp tác mua chung, bán chung hoặc với  tên gọi khác gắn với nội dung 
hoạt động. Sau một thời gian, các cơ quan chức năng có kế hoạch giúp đỡ để các 
tổ hợp tác  đủ điều kiện trở thành HTXTM. 
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 Hiện nay, qua khảo sát cho thấy, ở khu vực nông thôn miền núi, trước 
mắt, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cần có biện pháp giúp đỡ, hỗ 
trợ cần thiết để khôi phục những HTXMB do quá khó khăn phải tạm ngừng hoạt 
động. Đồng thời, tập trung củng cố, phát triển các HTXMB trước đây còn trụ lại 
được trong cơ chế thị trường.  

 Trong việc thành lập mới các HTXTM, cần tổ chức tuyên truyền, hướng 
dẫn và tạo điều kiện để các cá nhân, hộ gia đình có khả năng về nguồn lực kinh 
tế và kinh nghiệm kinh doanh thương mại trở thành xã viên, sáng lập viên của 
các  HTXTM  mới.  

2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý, nội dung và phương thức hoạt động 
của các HTXTM 

2.2.1.  Đổi mới phương thức huy động vốn 

 Để có vốn hoạt động, việc qui định mức vốn cổ phần đóng góp ban đầu 
khi xã viên gia nhập HTX cần căn cứ vào nội dung kinh doanh cụ thể, khả năng 
kinh tế của xã viên và qui mô của HTX.  ở địa bàn nông thôn, miền núi, nhìn 
chung khả năng tài chính của nông dân là nhỏ bé. Nếu qui định vốn góp tối 
thiểu của mỗi xã viên quá cao thì những người nghèo không có khả năng tham 
gia HTXTM. Tuy vậy, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, số hộ giầu 
ngày càng tăng lên. Huy động số tiền "nhàn dỗi"của xã viên và các đối tượng 
khác sống trên địa bàn bằng hình thức vay và trả lãi suất theo thoả thuận, hoặc 
cùng hợp tác kinh doanh một thời gian nhất định hoặc trong từng hợp đồng cụ 
thể. Thu hút các doanh nghiệp, cán bộ, công chức tham gia HTX; Mở rộng liên 
doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn vốn. 
Các HTXTM cần chú trọng hình thức đại lý, ký gửi hoặc trả chậm trong quan hệ 
với các đối tác kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhà nước.  

2.2.2. Đa dạng hình thức sở hữu: 

 Đa dạng hình thức sở hữu là đặc trưng cơ bản của HTXTM trong giai 
đoạn mới. Trong  mô hình HTX kiểu  cũ, nói đến HTX tức là đề cập đến sở hữu 
tập thể, sở hữu cá nhân không được đề cập đến (mặc dù nó tồn tại). Trong mô 
hình HTX mới, vốn cổ phần của xã viên là sở hữu cá nhân. Sở hữu tập thể được 
thể hiện ở các quĩ, ở cơ sở vật chất - kỹ thuật được tạo nên bởi lợi nhuận trong 
quá trình kinh doanh, tích luỹ.  Ngoài ra, có thể có sở hữu của Nhà nước thể 
hiện ở vốn hỗ trợ. Trong điều kiện pháp nhân đã được Luật cho phép tham gia 
HTX thì sẽ có thêm những hình thức sở hữu khác. Thực tế cho thấy, chỉ có đa 
dạng hình thức sở hữu mới có thể giải quyết được căn bệnh kinh niên của nhiều  
HTXTM  là "luôn thiếu vốn".  Hơn thế nữa, biện pháp trên sẽ tạo điều kiện phát 
huy khả năng, tính tích cực, chủ động của từng xã viên (bao gồm cả thể nhân và 
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pháp nhân) trong kinh doanh, trong tổ chức, quản lý HTX. Khả năng, thế mạnh 
của các thành phần kinh tế khác cũng sẽ được phát huy khi tham gia kinh doanh 
trong tổ chức HTXTM. Như vậy, sở hữu trong HTXTM bao gồm sở hữu cá 
nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước... cùng tồn tại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, 
không phủ định nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho HTXTM. Điều này hoàn 
toàn đúng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn.  

2.2.3. Hoàn thiện quan hệ phân phối thu nhập trong HTX 

  - Muốn phát huy khả năng của các thành viên trong các HTX, cần tiếp tục  
hoàn thiện chế độ phân phối  trong HTX, khắc phục triệt để tình trạng phân phối 
theo kiểu bình quân hiện vẫn còn áp dụng trong một số HTX. Bình quân chủ nghĩa 
sẽ triệt tiêu sự sáng tạo, tính tích cực, chủ động của mỗi xã viên trong tổ chức và 
hoạt động kinh doanh của HTX. Các HTXTM cần  thực hiện phân phối theo vốn 
góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên trong HTX; đồng 
thời thực hiện sự công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý tài chính. Bên cạnh 
biện pháp tuyên truyền, giáo dục, động viên tinh thần, cần chú ý biện pháp thưởng 
bằng vật chất theo qui định của Điều lệ HTX nhằm khuyến khích mọi khả năng 
của xã viên trong xây dựng, củng cố và phát triển HTX. Cán bộ, xã viên gây thiệt 
hại cho HTX, nếu do nguyên nhân chủ quan, phải bồi thường theo nghị quyết của 
Đại hội xã viên và qui định của pháp luật.  

- Về trích lập  quỹ của HTX: (Trích Nghị định của chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của luật HTX năm 2003; số: 177/2004/NĐ-CP)  

+ Lợi nhuận sau thuế của HTX được sử dụng bù các khoản lỗ năm trước 
chuyển sang (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan. Phần còn lại HTX 
được dùng một phần để trích lập các quỹ bắt buộc: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự 
phòng. Tỷ lệ trích lập hai quỹ này do Đại hội xã viên quyết định, nhưng mức trích 
lập tối thiểu trên lợi nhuận sau thuế không được thấp hơn 20% đối với quỹphát 
triển sản xuất và 5% đối với quỹ dự phòng. 

+ Việc trích lập hay không trích lập các quỹ khác do Đại hội xã viên quyết 
định tuỳ thuộc vào điều kiện của HTX. 

+ Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ của HTX phải dược 
xác định rõ trong Điều lệ hoặc Nội quy, Quy chế về quản lý tài chính của HTX và 
cấc quy định của pháp luật có liên quan. 

2.2.4. Hoàn thiện quan hệ quản lý trong HTXTM 

 - Trong thời kỳ bao cấp, việc quản lý trong các HTXMB về cơ bản áp 
dụng cách quản lý như đối với thương nghiệp quốc doanh. Hiện tại,  một số 
HTXTM vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được thói quen theo kiểu quản lý cũ. 
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Việc quản lý trong các HTXTM trong giai đoạn mới phải chú ý  đến những nét 
đặc thù của kinh tế HTX (khác hẳn so với TNQD  về  quan hệ sở hữu, quan hệ 
quản lý, quan hệ phân phối). Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của HTX như tự 
nguyện, bình đẳng, quản lý dân chủ, cùng có lợi v.v... sẽ tạo điều kiện để quản 
lý HTXTM có hiệu quả. 

 - Tiếp tục phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thương mại, nhất 
là ở địa bàn quận, huyện, xã, phường. Trên cơ sở đó, có sự  phân biệt rạch ròi  
chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan nhà nước với quản lý sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, HTXTM nói riêng. Khắc phục 
triệt để tình trạng một số cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương vẫn  có hành vi 
can thiệp vào quá trình sản xuất kinh doanh có tính chất tác nghiệp của 
HTXTM. 

 - Các cơ quan chức năng cần giúp các HTX trong việc hoàn thiện cơ cấu 
tổ chức kinh doanh và quản lý sao cho gọn nhẹ, thiết lập được các mối quan hệ 
quản lý hợp lý giữa các bộ phận với xã viên và người lao động, bảo đảm được sự 
phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho việc 
điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh, nhậy, phù hợp với yêu cầu 
của cơ chế thị trường, quản lý được lao động, nâng cao được chất lượng và hiệu 
quả công tác. 

 - Thực hiện cơ chế khoán thích hợp, có sự quản lý, gắn được quyền lợi, 
trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận, từng xã viên và từng người lao động 
trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng bộ phận, gắn thu nhập với 
mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến 
khích những tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. 

2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của HTX 

  Các chỉ tiêu sau đây sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của HTX hay nhóm các HTX. Kết quả kinh doanh gồm doanh 
thu, lãi, thực hiện trích các quỹ HTX, phân phối lợi nhuận,… 

2.2.5.1 Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 

 Chỉ tiêu này giúp đánh giá kết quả hoạt động và phân loại các HTXTM 
theo các nhóm sau: 

 - Doanh thu hàng năm 

 - Nhóm HTX có lãi (lãi gộp, lãi dòng) 

 - Nhóm HTX thua lỗ 
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 - Nhóm các HTX có tất cả các dạng dịch vụ có lãi (đối với các HTX 
DVNN) 

 - Nhóm các HTX một số dịch vụ có lãi 

2.2.5.2. Chỉ tiêu đánh giá tình hình phân phối lãi của HTXTM 

 - Phân phối lãi theo vốn góp, mức độ đóng góp,công sức đóng góp. 

  - Phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX,… 

 - Trích lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ phúc 
lợi,… 

 - Các HTX chưa thực hiện đúng quy định của Luật HTX về hình thành 
các quỹ của HTX . 

2.2.5.3. Tổng nguồn vốn và các nguồn hình thành 

 - Tổng nguồn vốn. 

 - Trong đó: 

 + Vốn tự có  (số lượng, tỷ lệ) 

 + Vốn góp (cổ phần). 

 + Vốn vay( số lượng, tỷ lệ) 

2.2.5.4. Giá trị tài sản và các loại tài sản 

 - Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

 + Diện tích mặt bằng, trụ sở. 

 + Kho tàng, xưởng chế biến… 

 -  Công cụ lao động: Máy móc, thiết bị 

 - Phương tiện vận tải… 

 -  Tỷ lệ đầu tư mới 

2.2.6.  Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của HTXTM 

Đánh giá sự phát triển của HTXTM phải dựa vào hiệu quả hoạt động của 
mô hình HTX trên hai phương diện: 

- Hiệu quả về mặt kinh tế .  

Đối với HTX, trước hết hoạt động dịch vụ - sản xuất kinh doanh phải có 
lãi ngày càng cao, xem đó là mục tiêu quan trọng để phát triển HTX, nhưng 
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không phải từ hoạt động dịch vụ nội bộ, mà phải trên cơ sở mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh ra ngoài HTX thông qua liên doanh, liên kết, cạnh tranh 
trên thị trường. HTX phải bảo toàn được vốn, tăng qui mô quĩ, đảm bảo cổ tức. 
Không những vậy, HTX phải đảm bảo các thành viên đóng góp cổ tức phải có 
mức lãi tức ít nhất cũng bằng mức lãi tiền gửi ngân hàng. Đối với xã viên, hoạt 
động của HTX phải có sự tác động tích cực: sản xuất và thu nhập của hộ nông 
dân xã viên phải tăng so với điều kiện không tham gia HTX. 

- Hiệu quả về mặt xã hội :  

 Hiệu quả xã hội trong hoạt động của mô hình HTX ở nông thôn được 
xem xét ở sự tác động của nó đến các mặt như xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng, thực hiện xóa đói giảm nghèo, qua việc tác động của nó đến phát triển 
kinh tế địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Đối với Nhà nước, điều đó 
được thể hiện  thông qua các khoản đóng góp theo qui định và luật định. 

 Một số chỉ tiêu cụ thể: 

 + Số lượng HTX ; + Số lượng xã viên tham gia HTXTM 

 + Chất lượng cán bộ quản lý (trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, 
đảng viên ,…) 

 + Số vốn bình quân/ HTX 

 + Thị phần hàng hoá, dịch vụ cung cấp trên thị trường: 

 (Số lượng chủng loại hàng hoá; Loại hình dịch vụ) 

 + Mật độ HTX phân bố theo vùng địa lý. 

 + Phạm vi tiếp cận: tỷ lệ (%) khách hàng tiếp cận và sử dụng hàng hoá 
dịch vụ do HTXTM cung cấp. 

2.3. Tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa HTXTM với doanh nghiệp 
nhà nước và các thành phần kinh tế khác 

2.3.1. Với doanh nghiệp nhà nước 

+ Để hỗ trợ kinh tế hợp tác xã, trong đó có các HTXTM, đặc biệt trên 
địa bàn nông thôn, doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả hoạt động để phát huy vai trò chủ đạo nhằm hỗ trợ đắc lực  cho sản xuất 
nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cung ứng vật tư, giống, công  nghệ chế biến 
và tiêu thụ nông sản. Doanh nghiệp nhà nước có thể trực tiếp tham gia HTX (cử 
đại diện, góp vốn), hỗ trợ cơ sở vật chất (xây dựng kho tàng, cửa hàng, cơ sở chế 
biến), phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh v.v... Qua đó, góp phần tăng 
thêm nguồn lực cho HTX. 
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+ Các HTXTM cần gắn liền với hệ thống tổ chức kinh tế nhà nước như là 
mạng lưới chân rết, cơ sở đại lý.  Các DNNN có thể chuyển giao công nghệ, khoa 
học kỹ thuật tiên tiến về sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, cung cấp  
thông tin và tìm kiếm thị trường (đặc biệt là thị trường ngoài nước), cung ứng 
hàng hoá, tạo điều kiện để các HTXTM làm đại lý mua và bán, phối hợp cung ứng 
các mặt hàng chính sách cho đồng bào dân tộc, miền núi, phối hợp hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu, bán hàng trả góp, trả chậm cho doanh nghiệp nhà nước... 

+ Với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản trong các cơ sở đào tạo của 
Nhà nước và qua kinh nghiệm kinh doanh, quản lý nhiều năm, các DNNN có 
đầy đủ điều kiện giúp các HTX trong xây dựng kế hoạch và phương thức kinh 
doanh thích hợp, nâng cao nghiệp vụ về đại lý, về mua bán, kỹ thuật bảo quản, 
chế biến, kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cho cán bộ HTX... 

   + Tạo điều kiện để xã viên HTXTM có thể mua cổ phần trong các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh  của Nhà nước đã được cổ phẩn hoá.   

2.3.2.  Với các hộ nông dân, chủ trang trại, hộ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp 

- Nếu được tổ chức hợp lý, huy động và phát huy được nội lực và điều quan 
trọng là có chính sách hỗ trợ thoả đáng của Nhà nước, HTX có thể đảm nhận vai 
trò  trợ thủ đắc lực trong cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, một 
phần vật tư cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng 
thời có khả năng tiêu thụ ngày càng nhiều sản phẩm hàng hoá của các cơ sở sản 
xuất - kinh doanh trên địa bàn nông thôn. 

 - Tăng cường phương thức trao đổi vật tư, hàng hoá tiêu dùng của HTX 
lấy hàng nông sản và sản phẩm hàng hoá khác của nông dân, hộ gia đình.  

 - Sử dụng các thương lái, chủ vựa làm đại lý cho các HTX trong việc mua 
gom hàng nông sản hoặc tranh thủ cơ sở gia công, chế biến của họ. 

 - Sử dụng cá nhân và hộ kinh doanh ở thị trấn, thị tứ ở các chợ trên địa 
bàn nông thôn làm đại lý phân phối vật tư, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm mở 
rộng mạng lưới kinh doanh. 

III. Hoàn thiện các chính sách và khuyến khích biện pháp hỗ 
trợ của nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn 

 Các HTX nói chung, HTXTM nói riêng muốn phát triển được cần có 
những hỗ trợ ban đầu từ phía Nhà nước. Nếu để các HTX tự xoay xở trong khi 
sức lực còn quá yếu thì rất khó đứng vững và phát triển. Trước mắt, cần đổi mới 
quan điểm và phương thức hỗ trợ kinh tế HTX và HTXTM  cho thích ứng với vị 
trí, vai trò của nó.  
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3.1. Những vấn đề chung 

3.1.1.  Quan điểm hỗ trợ:  

Trước hết, cần phải nhận thức đúng vai trò quan trọng của các HTX 
trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc quan 
điểm của Đảng về phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường. Trong thực tế, vị trí kinh tế HTX hiện nay còn rất mờ nhạt.  
Nếu chúng ta khẳng định kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể  dần trở thành 
nền tảng của nền kinh tế đất nước thì chính sách hỗ trợ,  trong đó có hỗ trợ vốn 
và đầu tư của Nhà nước đối với HTX cũng phải được coi trọng tương xứng với  
vị trí và vai trò của nó. 

Hiện tại, các HTX đang có xu hướng  kinh doanh  tổng hợp gồm nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vì vậy, cần xác định rõ, cụ thể,  chính xác  
những lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn cần hỗ trợ, không hỗ trợ theo tên gọi của 
HTX. Trước hết, cần hỗ trợ địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, 
dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó, có dịch vụ đầu ra tiêu thụ được 
nhiều nông sản, sản phẩm cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại và những làng nghề 
ở nông thôn. Cần có sự nhất quán trong quan điểm về hỗ trợ theo hiệu quả kinh 
doanh để khuyến khích các HTXTM yếu kém vươn lên. 

Ngoài ra, trong xu thế toàn cầu hoá và tự do thương mại, cần đặc biệt chú 
trọng hỗ trợ HTX trong các khâu quan trọng như công nghệ, cung cấp thông tin 
thị trường và dự báo xu hướng phát triển trong nước và thế giới...để các HTX 
kinh doanh hiệu quả, đúng luật, ngày càng văn minh, hiện đại. 

3.1.2 Mục tiêu của chính sách hỗ trợ HTX nhằm:   

 + Hình thành môi trường kinh doanh ổn định cho các HTX (bao gồm thể 
chế, luật pháp, cơ sở hạ tầng, thị trường). 

  + Tạo điều kiện ban đầu cho hoạt động của HTX 

+ Tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển bình đẳng với các thành 
phần kinh tế khác 

3.1.3. Về phương thức hỗ trợ: 

 Với những mục tiêu trên, hiện nay, chúng ta thường thực hiện hỗ trợ HTX 
thông qua một hoặc cả ba phương thức sau: 

 + Hỗ trợ trực tiếp: Về vốn, mặt bằng, đào tạo công nhân và chủ doanh 
nghiệp...) và một số ưu đãi trong giai đoạn đầu mới thành lập. 
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 + Hỗ trợ gián tiếp: giảm thuế, cho vay với lãi suất ưu đãi, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các HTX phát triển. 

 + Hỗ trợ thông qua các tổ chức trung gian như ngân hàng, tài chính, Liên 
minh HTX Việt Nam để  tiến hành hỗ trợ một mặt nào đó (ví dụ: hỗ trợ xuất 
khẩu, hỗ trợ đầu tư công nghệ). 

3.1.4. Đối tượng hỗ trợ: 

3.1.4.1.  Đối tượng được áp dụng hỗ trợ: 

   a) Hợp tác xã đang hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996 và chấp 
hành bổ sung, thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003; 

   b) Hợp tác xã sẽ thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 
2003. 

3.1.4.2.  Đối tượng không áp dụng hỗ trợ: 

 a) Hợp tác xã cũ chưa làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo 
Luật HTX năm 1996; 

 b) Hợp tác xã không thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 
2003. 

 c) Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể tự nguyện; giải thể bắt buộc; 
tuyên bố phá sản. 

3.1.4.3. Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã ở cấp tỉnh và huyện 
có trách nhiệm xác nhận cho hợp tác xã thuộc đối tượng được áp dụng theo 
điểm a và b (mục 3.1.4.1) 

 Dưới đây là những đề nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách 
hỗ trợ đối với kinh tế HTX nói chung,  HTXTM nói riêng. 

3.2. Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với HTXTM 

3.2.1. Chính sách bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành  đối với các 
chức danh chủ chốt; đào tạo xã viên làm chuyên môn, kỹ thuật 

3.2.1.1 Đối tượng áp dụng.   

a) Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã. 

a.1 Là những xã viên đang đảm nhận các chức danh: Trưởng ban quản trị; 
Chủ nhiệm; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng hoặc kế toán viên nếu hợp 
tác xã chỉ có Kế toán viên (sau đây gọi chung là Kế toán trưởng).  

a.2. Là những xã viên sẽ kế cận các chức danh Chủ nhiệm, Trưởng ban 
kiểm soát và kế toán trưởng hợp tác xã. 
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b) Đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. 

Là những xã viên đang và sẽ được hợp tác xã giao đảm nhận công tác 
quản lý, điều hành những hoạt động đòi hỏi phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên 
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. 

3.2.1.2. Chế độ ưu đãi .     

a). Những xã viên thuộc đối tượng quy định tại điểm a.1 mục 3.2.1.1 khi 
tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã được miễn 
toàn bộ các chi phí về: tiền ăn tại cơ sở đào tạo theo chi phí thực tế của khóa học 
ở từng trường lớp, tiền tàu xe đi lại  

Mỗi xã viên đảm nhận chức danh theo quy định tại điểm a.1 (mục 3.2.1.1) 
được hưởng ưu đãi miễn phí một lần theo chế độ nêu trên. Nếu muốn được bồi 
dưỡng lại thì phải tự bỏ kinh phí. 

b). Đối với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật: 

Các xã viên theo điểm a.2 mục (3.2.1.1) nếu được hợp tác xã cử đi đào tạo 
tại các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề sẽ được: 

b.1. Ưu tiên điểm xét tuyển: Đối với xã viên ở thành phố cộng thêm 1 
điểm; đối với xã viên ở nông thôn cộng thêm 2 điểm  

b.2. Được giảm 50% tiền học phí theo mức thu quy định của trường, nơi 
xã viên hợp tác xã theo học. Cá nhân người đi trả 50% tiền học phí cho Nhà 
trường và tự túc các khoản chi phí khác trong thời gian đào tạo. 

3.2.1.3 Điều kiện ưu đãi:  

Đối với xã viên theo quy định tại điểm a.1,a.2 (mục  3.2.1.1) phải đáp ứng 
các điều kiện: 

 a. Có sức khoẻ  tốt; yêu cầu về tuổi theo từng khoá học. 

 b. Cam kết bằng văn bản về đóng góp xây dựng hợp tác xã lâu dài;    

 c. Có văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu từng khoá học. 

 d. Có quyết định của Ban Quản trị HTX cử đi bồi dưỡng.    

3.2.2. Chính sách ưu đãi về giao đất. 

3.2.2.1 Ưu đãi về giao đất không thu tiền sử dụng để làm trụ sở, nhà kho, 
sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, làm muối.  

a). Đối tượng áp dụng: 
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a.1.  Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất 
cho sản xuất: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của xã viên. 

 a.2. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: 
nông, lâm, thủy sản và muối do xã viên làm ra. 

b). Chế độ ưu đãi: 

 b.1. Về mức giao đất không thu tiền sử dụng: Tùy theo quỹ đất công ích ở 
từng xã, hiện trạng đất của hợp tác xã theo quy định tại mục 3.2.2.1 (hoàn toàn 
chưa có đất hoặc đã có nhưng chưa đủ để xây dựng theo nhu cầu) ủy ban nhân 
huyện, quận, nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở xem xét quyết định mức giao đất cho 
hợp tác xã, tối đa không quá 500m2/ hợp tác xã.  

 Những nơi không còn quỹ đất công ích để giao cho hợp tác xã theo quy 
định tại điểm này thì Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã kinh phí để hợp tác xã nhận 
chuyển nhượng đất từ xã viên, từ các tổ chức tại địa phương đang có đất hoặc từ 
đất thu hồi từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật đất đai. ủy ban nhân 
dân huyện và ủy ban nhân xã giúp đỡ hợp tác xã trong việc tìm đất để nhận 
chuyển nhượng trên cơ sở thống kê, kiểm kê đất đai tại địa phương hàng năm 
theo Luật đất đai. Kinh phí hỗ trợ hợp tác xã nhận chuyển nhượng đất được lấy 
từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

 b.2  Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện 
tích đã giao. 

        b.3  Đối với hợp tác xã theo điểm a. (mục 3.2.1.1). hiện đang có đất sử 
dụng thì được hưởng giao đất không thu tiền sử dụng theo quy định tại Điều 51 
Nghị định số 181 ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai.  

c). Điều kiện áp dụng:   

           Hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục 3.2.1.1) phải đáp ứng các điều 
kiện sau: 

      c.1. Chưa có mặt bằng (hoặc đã có, nhưng chưa đủ theo mức quy định tại 
điểm a (mục 3.2.2.1) để làm trụ sở giao dịch; nhà kho; sân phơi; cơ sở dịch vụ 
trực tiếp cho xã viên sản xuất nông, lâm, thủy sản, muối; 

      c.2. Tối đa là 3 năm tính từ thời điểm được giao đất Hợp tác xã phải: 

          - Có số lượng xã viên được hưởng lợi từ một trong các hoạt động dịch vụ 
của hợp tác xã theo quy định tại điểm a (mục 3.2.2.1) không thấp hơn 50. 
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          - Thống kê và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận về: số lượng xã 
viên hưởng dịch vụ theo quy định trên và tổng giá trị dịch vụ mà hợp tác xã đã 
thực hiện cho xã viên hàng năm. 

       c.3. Các hoạt động cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản sản 
phẩm do xã viên làm ra do chính các xã viên của hợp tác xã thực hiện.      

3.2.2.2. Ưu đãi về thuê đất. 

  a). Đối tượng hưởng lợi: 

        Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vốn, hàng hóa tiêu dùng cho 
xã viên. 

  b). Chế độ hưỏng lợi: 

      b.1. Được Nhà nước cho hợp tác xã thuê đất dài hạn theo điểm e khoản 1 
Điều 35 Luật đất đai năm 2003. 

      b.2. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm theo giá do giá do cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.( áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 60 
Luật đất đai) 

     b.3. Diện tích đất thuê dài hạn được xác định theo Dự án của hợp tác xã 
về xây dựng cơ sở cung ứng vốn tín dụng, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên. 

      b.4. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện 
tích đã thuê dài hạn. 

c). Điều kiện áp dụng:   

       Hợp tác xã được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b (mục3.2.2.2). phải 
đáp ứng các điều kiện: 

      c.1.. Chưa có mặt bằng để thực hiện cung ứng vốn hoặc hàng hóa tiêu 
dùng cho xã viên; 

      c.2.. Tối đa là 3 năm kể từ khi được thuê đất hợp tác xã phải: 

         - Có số lượng xã viên hưởng lợi từ hoạt động cung ứng vốn, hàng hóa tiêu 
dùng từ hợp tác xã không thấp hơn 100 và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác 
nhận; 

          - Giá trị vốn hoặc hàng hóa tiêu dùng mà hợp tác xã đã cung ứng cho xã 
viên không thấp hơn 50% tổng giá trị vốn và hàng hóa mà hợp tác xã thực hiện 
hàng năm.  
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       c.3.  Các hoạt động cung ứng vốn và hàng hóa tiêu dùng phải do chính 
các xã viên hợp tác xã thực hiện. 

d). Xử lý vi phạm.  

       d.1. Nhà nước sẽ  thu hồi lại đất đã giao có thu tiền sử dụng cho hợp tác 
xã nếu sau 3 năm mà hợp tác xã không đáp ứng được các điều kiện theo quy 
định tại c.2 và c.3 (mục3.2.2.2). 

       d.2. Nhà nước sẽ chấm dứt hình thức ưu đãi về giảm tiền thuê đất đối với 
hợp tác xã trong thời gian tiếp theo khi hợp tác xã không thực hiện các điều kiện 
quy định tại c.2 và c.3 (mục3.2.2.2). 

      Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể để hợp tác xã thuộc đối tượng 
quy định tại điểm a (mục3.2.2.2).được hưởng chính sách ưu đãi về thuê đất dài 
hạn. 

3.2.3.  Chính sách ưu đãi về tài chính đối với HTX. 

3.2.3.1 Ưu đãi về thuế môn bài. 

a). Đối tượng được hưởng ưu đãi:  

        Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh 
doanh độc lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào 
hợp tác xã thành tài sản chung. 

b). Chế độ ưu đãi:  

       Từng xã viên theo điểm a (mục 3.2.3.1). không phải nộp thuế môn bài riêng 
cho tài sản của mình đã góp vào hợp tác xã. Hợp tác xã nộp thuế môn bài chung 
cho tất cả số tài sản mà xã viên đã góp vào. 

c). Điều kiện áp dụng. 

       c.1. Xã viên phải chuyển toàn bộ giá trị tài sản thuộc cá nhân đang sử 
dụng vào tài sản chung của hợp tác xã để thống nhất quản lý; 

       c.2. Xã viên thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa hợp tác 
xã thông qua các chứng từ, hóa đơn do hợp tác xã phát ra; 

       c.3. Hợp tác xã phải thống kê, quản lý được doanh thu tạo ra bằng tài sản 
xã viên đã chuyển thành tài sản của hợp tác xã; 

          c.4. Hợp tác xã phải đăng ký tổng giá trị tài sản và tỷ lệ trích khấu hao 
hàng năm với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. 
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3.2.3.2 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

a). Đối tượng áp dụng. 

         Các hợp tác xã theo quy định tại điểm a (mục3.2.3.1). có thu nhập doanh 
nghiệp.  

  b). Chế độ ưu đãi.    

         Hợp tác xã nộp thuế thu nhập với mức 0 % đối với giá trị thu nhập tạo ra 
từ các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư sản xuất, hàng hóa tiêu dùng, vốn tín 
dụng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho xã viên.  

         Phần thu nhập tạo ra từ các hoạt động kinh doanh ngoài các hoạt động nói 
trên hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế thu 
nhập hiện hành.  

   c). Điều kiện áp dụng. 

Để hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b (mục 3.2.3.2). hợp tác xã phải 
hạch toán và được cơ quan cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận giá trị thu 
nhập tạo ra từ hoạt động dịch vụ, cung ứng cho xã viên của mình  

Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn cụ 
thể về phương pháp hạnh toán và các mẫu giấy tờ cần thiết để giúp hợp tác xã, 
cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thực hiện chính sách ưu đãi về mức 
thuế thu nhập doanh nghiệp: O% điểm b (mục 3.2.3.2). 

3.2.3.3 Lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác  xã 

 a). Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên quy mô cả nước để tiếp 
nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn  hỗ trợ từ các tổ chức trong, ngoài 
nước và tự góp của các hợp tác xã, để thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển 
hợp tác xã. 

 b). Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ liên quan, 
Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết 
định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ, Điều lệ về hình 
thành và sử dụng Quỹ.                

3.2.4 .Chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng Ngân hàng  

3.2.4.1 Đối tượng áp dụng.   

a).Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn tín dụng để đầu tư vào cơ sở xuất 
kinh doanh mới, đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 
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b). Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn tín dụng để thực hiện các hoạt 
động dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế  và đời sống xã viên.  

3.2.4.2  Chế độ ưu đãi:  

a). Được tạo thuận lợi vay theo Dự án đầu tư.  

b) được vay theo nhu cầu  thực hiện các hợp đồng, khế ước mua vật tư, 
hàng hóa cung ứng cho xã viên  

3.2.4.3 Điều kiện áp dụng. 

a).Trường hợp hợp tác xã vay vốn thực hiện các dự án đầu tư mới, đầu tư mở 
rộng, đầu tư nâng cấp thiết bị, công nghệ sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a.1. Hợp tác xã phải trình đơn xin vay và dự án đầu tư đến Quỹ hỗ trợ phát 
triển để thẩm định. Dự án được cơ quan điều hành Quỹ thẩm định là có tính khả 
thi, có khả năng thu hồi vốn;  

a.2. Hợp tác xã phải có Nghị quyết Đại hội xã viên cam kết về việc sử 
dụng vốn theo đúng đề xuất của Dự án đã thẩm định, nếu để thất thoát thì tất cả 
xã viên cùng chịu trách nhiệm về số vốn đã vay; 

a.3. Tài sản được hình thành từ vốn vay thuộc về sở hữu của tổ chức đã 
cho hợp tác xã vay vốn cho đến khi hợp tác xã trả hết số vay gốc và lãi, khi đó 
hợp tác xã là chủ sở hữu của tài sản đã đầu tư.  Trong thời gian chưa trả hết nợ 
hợp tác xã phải chịu sự kiếm tra, giám sát của tổ chức đã cho hợp tác xã vay 
vốn. 

b). Trường hợp hợp tác xã vay vốn để mua vật tư, hàng hóa phục vụ xã 
viên phải đáp ứng các điều kiện sau: 

b.1. Hợp tác xã phải có hợp đồng hoặc khế ước đã ký với các tổ chức kinh 
tế về mua hàng hóa vật tư, tư liệu sản xuất hoặc hàng hóa tiêu dùng, ghi rõ tổng 
giá trị hàng hóa, vật tư mà hợp tác xã sẽ mua, thời gian thanh toán; 

b.2. Hợp tác xã trình đơn xin vay và hợp đồng hoặc khế ước mua vật tư, 
hàng hóa đến tổ chức tín dụng như quy định tại Nghị định số 85/2002/NĐ-CP 
ngày 25/10/2002. 

b.3. Hợp tác xã cam kết trả đủ tiền vay (cả gốc và lãi) và đúng thời hạn 
cho tổ chức tín dụng đã cho hợp tác xã vay vốn; 

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và các Bộ khác có liên quan ban hành mẫu đơn vay vốn, mẫu hướng dẫn 
hợp tác xã làm Dự án đầu tư, hướng dẫn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và các 
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tổ chức tín dụng triển khai chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng được quy định 
tại mục 3.2.4        

3.2.5. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã một số hoạt động xúc tiến thương 
mại. 

3.2.5.1 Đối tượng áp dụng. 

a). Các hợp tác xã sản xuất hàng hóa có nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến 
thức về xúc tiến thương mại và tham gia hoạt động xúc tiến thương mại. 

b). Các hợp tác xã đã là đối tượng được hưởng hỗ trợ từ chương trình xúc 
tiến thương mại trọng điểm quốc gia không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi về xúc 
tiến thương mại.  

3.2.5.2 Các hình thức và chế độ hỗ trợ. 

a). Hỗ trợ kinh phí hội thảo và kinh phí thuê chuyên gia về xúc tiến 
thương mại truyền đạt thông tin và kiến thức về  tiếp thị, chào hàng và kỹ năng 
làm hợp đồng kinh tế theo ngành nghề, hoạt động. 

b)Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để chào 
hàng và tìm kiếm khách hàng. 

c). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã xây dựng, đăng ký và quảng 
bá thương hiệu sản phẩm. 

d). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã khảo sát thị trường, tìm 
kiếm khách hàng.   

3.2.5.3  Điều kiện áp dụng. 

a). Các hợp tác xã muốn theo điểm a (mục3.2.5.2). phải: 

a.1. Chủ động xác định mục tiêu hội thảo và tập hợp những hợp tác xã 
cùng có nhu cầu tham gia dự hội thảo theo mục tiêu đã xác định;  

a.2. Số lượng tối thiểu hợp tác xã tham gia trong mỗi lần hội thảo không 
dưới 20 đơn vị, có thể cùng hoặc không cùng ngành nghề hoạt động; 

a.3. Chủ động đề xuất kinh phí, nội dung và yêu cầu về chuyên gia truyền 
đạt đến Liên minh hợp tác xã tại tỉnh, nơi các hợp tác xã đóng trụ sở. 

Liên minh hợp tác xã tỉnh lên kế hoạch tổ chức hội thảo và phối hợp với  
Sở thương mại tỉnh để xác định nguồn kinh phí thuê chuyên gia và tổ chức hội 
thảo cho các hợp tác xã có nhu cầu.   

b). Các hợp tác xã theo quy định tại điểm b (mục3.2.5.2). phải: 
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b.1. Sản xuất hàng hóa tương đối ổn định ít nhất 3 năm; 

b.2. Chủ động đề xuất yêu cầu tham dự hội trợ, triển lãm trong và ngoài 
nước đến Sở thương mại tỉnh, nơi hợp tác xã đóng trụ sở. 

b.3. Chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm, hàng hóa và các nguồn lực tham dự 
hội trợ, triển lãm. 

c). Các hợp tác xã  theo quy định tại điểm c (mục3.2.5.2). phải: 

c.1. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm, nhãn 
hiệu hàng hóa theo quy định của cơ quan chuyên môn; 

c.2. Sản phẩm đăng ký nhãn hiệu phải được kiểm nghiệm  theo đúng quy 
định của Nhà nước. 

d). Các hợp tác xã theo điểm d (mục3.2.5.2). phải:     

d.1.  Có khối lượng hàng hóa đáp ứng được yêu cầu khách hàng; 

d.2. Chủ động tập hợp các hợp tác xã có cùng nhu cầu khảo sát thị trường; 

d.3. Chủ động đề xuất nhu cầu khảo sát với Liên minh hợp tác xã tỉnh và 
Sở thương mại tỉnh, nơi hợp tác xã đóng trụ sở.  

Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và các Bộ khác có liên quan hướng dẫn cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với từng hình 
thức quy định tại muc 3.2.5.2. và nguồn Ngân sách Nhà nước giành cho công tác 
xúc tiến thương mại để triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã theo quy định tại 
phần 3.2.5.                     

3.2.6. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng các thành tựu  khoa học, 
công nghệ. 

3.2.6.1 Đối tượng áp dụng. 

a). Các hợp tác xã có nhu cầu đầu tư nâng cấp hoặc đầu tư đổi mới công 
nghệ. 

b). Các hợp tác xã có nhu cầu được chuyển giao công nghệ mới, kinh 
nghiệm sản xuất tốt cho xã viên. 

3.2.6.2 Chế độ hỗ trợ. 

a). Đối với trường hợp hợp tác xã có nhu cầu theo điểm a (mục 3.2.6.1). 
thì Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và hợp tác xã phải hoàn trả lại Nhà nước 
tùy theo kết quả đầu tư.     
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b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b mục (3.2.6.1). Nhà nước hỗ 
trợ toàn bộ kinh phí.. 

3.2.6.3. Điều kiện áp dụng. 

a). Các hợp tác xã theo điểm 1, A. phải: 

a.1 Chủ động làm Dự án theo quy định của nhà nước và chủ động gửi đến 
sở khoa học và công nghệ tỉnh để thẩm định; 

a.2 Chủ động gửi đến Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để nhận hỗ trợ kinh 
phí. 

b). Các hợp tác xã theo điểm b (mục 3.2.6.1). phải: 

b.1. Chủ động tổ chức xã viên tham gia lớp tập huấn,  

b.2 Một lớp tập huấn chuyển giao không ít hơn 40 xã viên, các xã viên có thể 
đến từ nhiều hợp tác xã khác nhau nhưng cùng hoạt động trong một lĩnh vực 

b.3 Chủ động gửi kế hoạch về nhu cầu tập huấn kỹ thuật đến Sở khoa học 
công nghệ  tỉnh và Liên minh hợp tác xã tỉnh 

b.4. Chủ động gửi kế hoạch tập huấn đến Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã  

Bộ khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính chủ trì, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ khác liên quan hướng dẫn việc sử dụng Ngân 
sách được chi vào mục đích đầu tư nâng cấp hoặc đổi mới công nghệ và nguồn 
ngân sách giành cho công tác tập huấn chuyển giao kiến thức sản xuất mới để 
thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ theo quy 
định tại phần 3.2.6. 

3.2.7. Chính sách ưu tiên hợp tác xã tham gia các chương trình mục 
tiêu phát triển kinh tế- xã hội 

3.2.7.1. Đối tượng áp dụng. 

      Các hợp tác xã đã quy định ở phần trên. (3.2.1.) 

3.2.7.2. Chế độ ưu tiên. 

      a). Được ưu tiên tham gia làm chủ các Dự án có mục tiêu phát triển kinh 
tế- xã hội và xóa đói giảm nghèo do Chính phủ trực tiếp triển phù hợp với khả 
năng của hợp tác xã. 

      b). Được giúp đỡ về kiến thức quản lý Dự án trong quá trình triển khai.  
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3.2.7.3 Điều kiện áp dụng. 

 a). Hàng năm hợp tác xã phải chủ động đăng ký với cơ quan cấp đăng ký 
kinh doanh cho hợp tác xã, hoặc ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đóng trụ 
sở về lĩnh vực và khả năng tham gia triển khai các Dự án có mục tiêu phát triển 
kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

 b).  Đại hội xã viên quyết định những công việc mà xã viên sẽ tham gia 
để được hưởng lợi từ Dự án theo đăng ký, nếu được triển khai. 

 c). Đại hội xã viên có cam kết thực hiện tốt dự án nếu được triển khai vào 
hợp tác xã.                   

3.2.7.4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu.      

 a).Thông báo công khai tới các địa phương huyện, quận, xã, phường về 
phạm vi và đối tượng và điều kiện của từng chương trình 

 b).Nhận xem xét và phê duyệt đơn đăng ký tham gia chương trình của hợp 
tác xã.   

 c). Giúp hợp tác xã làm các thủ tục cụ thể để tham gia chương trình. 

 d). Kiểm tra, giám sát và giải quyết các phát sinh trong quá trình triển 
khai dự án giao cho hợp tác xã thực hiện.     

3.2.8. Nghĩa vụ của các Hợp tác xã được hưởng chính sách ưu đãi  

 a). Tuyên truyền đầy đủ các quy định của Luật HTX 2003 đến từng xã 
viên; Không ngừng phát triển xã viên và hoàn thiện mô hình hợp tác xã theo 
Luật; Có thành tích tốt trong các hoạt động dịch vụ xã viên. 

   b). Cam kết không ngừng nâng cao tinh thần tự chủ, tinh thần hợp tác 
giữa các xã viên HTX, không ngừng nâng cao các giá trị tốt đẹp của hợp tác xã 
theo 4 nguyên tắc của Luật hợp tác xã năm 2003. 

  c). Không ngừng phát triển uy tín hợp tác xã đối với xã viên 

3.3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn 

  Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX  về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế tập thể, ghi rõ: "Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Hợp tác xã và các Luật liên quan; Chính phủ có chương trình tổng thể về 
phát triển kinh tế tập thể đến năm 2010, phân công một đồng chí Phó Thủ tướng 
Chính phủ trực tiếp phụ trách, có bộ phận giúp việc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa 
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phương, Liên minh HTX Việt Nam và các đoàn thể trong việc phát triển kinh tế 
tập thể " 

 Ngày 31 tháng 3 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 
13/2004/CT- TTG  về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển 
mạnh thị trường nội địa. 

 Theo tinh thần đó, các cơ quan quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể 
nói chung, HTXTM nói riêng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động 
quản lý nhà nước với những nội dung thiết thực, cụ thể, tập trung vào những 
công việc chủ yếu sau: 

3.3.1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với 
kinh tế HTX trong thương mại 

3.3.1.1 Đối với Bộ Thương mại: 

- Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển các HTXTM từ 
nay đến 2010. Định hướng phát triển các HTXTM phải phù hợp với qui hoạch 
tổng thể của ngành, gắn với qui hoạch mạng lưới chợ nông thôn, chợ miền núi, 
chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới,  qui hoạch trung tâm thương mại 
thị trấn hoặc cụm thương mại - dịch vụ  thị tứ  v.v... Trên cơ sở Đề án tiếp tục tổ 
chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thị trường nông thôn  thời kỳ 
2001- 2010 được Chính phủ thông qua, tổ chức xây dựng các đề án nhánh và  
các văn bản qui phạm  có liên quan là những việc  làm  quan trọng hàng đầu 
nhằm phát triển thị trường và thương mại trong nước với sự tham gia của thương 
nhân thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có các HTXTM.  

Đề án nhánh về HTXTM cần hướng nội dung hoạt động chủ yếu của các 
HTXTM vào những lĩnh vực phù hợp với đặc điểm  của loại hình kinh tế này và 
các chính sách kinh tế của Nhà nước, nhất là những lĩnh vực, địa bàn Nhà nước 
khuyến khích phát triển, đầu tư, nhằm bảo đảm 3 lợi ích: Nhà nước, tập thể và 
xã viên. 

-  Sau khi Luật HTX có hiệu lực, cùng các Bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, 
bổ sung, hoàn chỉnh chính sách đối với kinh tế tập thể và HTXTM, tạo  môi 
trường pháp lý thuận lợi, thể hiện vai trò “bà đỡ” của  Nhà nước thúc đẩy kinh tế 
tập thể phát triển. Các chính sách, cơ chế quản lý phải bảo đảm tính ổn định lâu 
dài và tính đồng bộ thống nhất để các HTXTM yên tâm sản xuất, kinh doanh.   

- Xác lập cơ chế về mối quan hệ kinh tế nhà nước và HTX, tạo điều kiện 
cho việc hình thành các hình thức liên doanh, liên kết giữa thương nghiệp quốc 
doanh và HTXTM qua các hoạt động đại lý mua, bán, giới thiệu sản phẩm, tạo 
điều kiện để  các HTXTM tiếp cận thị trường  trong và ngoài nước... 
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- Xây dựng nội dung chương trình, hình thức và phương thức đào tạo, bồi 
dưỡng cho đội ngũ các cán bộ làm công tác quản lý, nhân viên nghiệp vụ và 
nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX nhằm phục vụ cho 
yêu cầu xây dựng và phát triển HTXTM. Có thể đào tạo qua hệ thống trường lớp 
tập trung của ngành  hoặc phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo tại chỗ.  

- Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế thương mại,  tạo điều kiện thuận lợi 
cho các HTXTM nắm được những thông tin chủ yếu, kịp thời về kinh tế thương 
mại nói chung, lĩnh vực HTX nói riêng.  

 - Nghiên cứu, đề xuất với các ngành hữu quan để hỗ trợ phát triển 
HTXTM thông qua các chương trình, dự án đầu tư quốc gia; các chương trình, 
dự án do các nước, các tổ chức quốc tế tài trợ; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện 
các chương trình, dự án đó. 

- Phối hợp với Liên minh HTXVN phổ biến và nhân rộng các mô hình 
HTX điển hình, tiên tiến trong phạm vi cả nước; tranh thủ ý kiến tham gia của 
các tổ chức trên  trong quá trình nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chiến lược và 
định hướng phát triển HTXTM trong từng thời kỳ. 

- Tiếp tục cải cách hành chính, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, 
tạo điều kiện cho các HTXTM mở rộng kinh doanh, đặc biệt là những thủ tục 
liên quan đến những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh, 
hoạt động xuất nhập khẩu v.v.. đồng thời có chế độ kiểm tra, việc tổ chức thực 
hiện của các cơ quan chức năng 

- Bộ Thương mại cần phối hợp với với Liên minh HTX Việt Nam và sở 
Thương mại và Du lịch địa phương (dưới đây gọi tắt là  sở Thương mại) có 
HTXTM hoạt động tốt tiến hành tổng kết thực tiễn xây dựng các HTX điển hình 
để phổ biến rộng rãi và hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các mô hình đó trong 
phạm vi cả nước. Về mặt lý luận, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ và Liên minh 
HTX Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình tổ chức HTXTM  
trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với  
điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, nhu cầu của thị trường, khả năng của xã 
viên và trình độ quản lý của cán bộ.  

- Đối với hoạt động quản lý nhà nước của các Sở Thương mại, Bộ cần có 
kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Thương mại phối hợp với các cơ quan hữu 
quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc để giúp đỡ  các HTX chưa chuyển 
đổi được; Kịp thời uốn nắn những lệch lạc, ngăn chặn tiêu cực trong việc thực 
hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với các HTXTM. Tăng cường chỉ 
đạo công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái 
phép, nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho các HTX. 
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3.3.1.2  Đối với các Sở Thương mại: 

Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và thị trường ở 
địa phương, Sở Thương mại, Phòng Thương mại hoặc Phòng Tài chính-Thương 
mại giúp UBND tỉnh, quận,  huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
HTX trong lĩnh vực thương mại, bao gồm: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển HTXTM 
trên  địa bàn tỉnh, thành phố  trong giai đoạn 2005 - 2010. 

- Đề  xuất các phương án trình UBND tỉnh, thành phố, kiến nghị giải 
quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của các HTXTM chưa chuyển đổi để 
các HTX hoàn thành thủ tục và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp 
luật, làm tốt công tác hướng dẫn, giải thích để mọi người hiểu đúng về HTX 
kiểu mới, tạo điều kiện cho việc hình thành, phát triển HTXTM trên địa bàn, 
nhất là địa bàn nông thôn, miền núi. 

- Tiếp tục phát hiện, đề xuất những ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách,  
chế độ của nhà nước về phát triển HTXTM; tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
Luật HTX, Luật Thương mại, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật 
khác 

- Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình 
thành, phát triển HTXTM ở địa phương; tổ chức, hướng dẫn thực hiện chính 
sách,  chế độ của Nhà nước về phát triển HTXTM.  

- Căn cứ vào Luật Thương mại, Luật HTX, giúp đỡ các HTXTM xây dựng 
điều lệ cụ thể; hướng dẫn các HTXTM chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo 
đúng qui định của pháp luật; Xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh cho các HTXTM. 

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố để tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX, 
giúp các HTX xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại, tham gia 
hội chợ triển lãm.  

3.3.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý 
nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại: 

 Theo xu hướng cải cách hành chính, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ 
chức bộ máy của các cơ quan quản lý  HTX nói chung, HTXTM nói riêng  trong 
hệ thống của các cơ quan hành pháp. Tổ chức bộ máy vừa là sản phẩm của cơ 
chế vừa là công cụ để thực hiện cơ chế. Do vậy, nó cần được tổ chức hợp lý, 
khoa học và hoạt động một cách đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả  nhằm đáp 
ứng được nhu cầu phát triển kinh tế HTX trong tình hình hiện nay. 

 
 

106



 Công tác quản lý của nhà nước đối với HTXTM hiện nay thuộc nhiều Bộ, 
ngành khác nhau.  Do đó, cơ quan theo dõi, chỉ đạo kinh tế HTX thuộc Văn 
phòng Chính phủ cần phát huy tốt vai trò đầu mối phối hợp hoạt động của các Bộ, 
ngành nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước đối với các HTX. 
Trước mắt, cơ quan này tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

  - Chủ trì sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hoạch định 
chiến lược phát triển kinh tế HTX. 

  - Cùng các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan tham mưu cho Chính phủ về 
những chính sách hỗ trợ đối với các HTX và chỉ đạo hoạch định các chính sách đó 
với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan hữu quan. 

  - Tham gia các chương trình xây dựng pháp luật, tạo hành lang pháp lý để 
các HTX có thể hoạt động thuận lợi và an toàn. 

 Thực hiện được điều đó, chắc chắn công tác xây dựng pháp luật, đề ra 
chính sách đối với các HTX sẽ được làm tốt hơn, hạn chế đến mức thấp nhất tình 
trạng chồng chéo, lấn sân nhau do chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan quản 
lý nhà nước đối với HTX không được phân định rõ ràng; khắc phục được tình 
trạng chắp vá, không đồng bộ hoặc mâu thuẫn nhau trong việc xây dựng và ban 
hành các văn bản qui phạm pháp luật. 

Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các 
HTXTM. Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn các HTX xây dựng điều 
lệ và nghị định về chính sách khuyến khích phát triển các HTX cho phù hợp với 
luật HTX năm 2003. Trên cơ sở đó, các bộ ngành và các địa phương ban hành các 
chính sách, thông tư hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với lĩnh vực của mình. 

 Do HTXTM cũng là đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại, vì vậy, 
Chính phủ cần khẩn trương ban hành Nghị định về tổ chức quản lý Nhà nước đối 
với hoạt động thương mại từ Trung ương đến địa phương. Có như vậy, các nội 
dung quản lý nhà nước đối với chủ thể kinh doanh và hành vi thương mại, đặc biệt 
là việc tổ chức thực hiện pháp luật chính sách mới có điều kiện để thực thi. Bởi lẽ, 
nếu chính sách ban hành đầy đủ, đồng bộ nhưng không có tổ chức và cán bộ (đặc 
biệt ở cấp quận, huyện) để triển khai kịp thời thì nhiều tác dụng của chính sách 
không được phát huy hoặc phát huy ở mức thấp. Ban hành Nghị định trên, một 
mặt đáp ứng được đòi hỏi bức xúc hiện nay là qui định rõ thẩm quyền, chức năng, 
nhiệm vụ, vai trò chủ trì, phối hợp, của các Bộ, ngành và các cơ quan chức năng 
khác trong công tác quản lý Nhà nước đối với các chủ thể kinh doanh thương mạị, 
khắc phục được tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung; Mặt khác, giải quyết 
được mối quan hệ giữa Bộ Thương mại, Sở Thương mại đối với các cơ quan hữu 
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quan trong nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại, do đó, khắc phục 
được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau khi thực thi công vụ. 

 Hiện tại, Thông tư 36/2000/TTLB-BTM-BTCCBCP ngày 27/1/2000 của 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Thương mại có quy định  về quản lý nhà 
nước của Sở Thương mại đối với HTXTM, nhưng còn chung chung, không rõ 
chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ với với các cơ quan quản lý nhà nước khác 
và cơ quan đại diện, tư vấn.  Do đó, cùng với những hạn chế của nhận thức, hoạt 
động của các Sở Thương mại trong thời gian qua vẫn nặng về hình thức, hiệu lực 
và hiệu quả quản lý ở mức thấp. Vì vậy, đề nghị sửa đổi Thông tư trên theo 
hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thương mại nói chung, nội 
dung quản lý thương nhân, trong đó có HTXTM nói riêng. Mối quan hệ giữa Sở 
Thương mại với các cơ  quan quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là các Sở 
chuyên ngành trong hoạt động quản lý liên quan đến HTXTM cũng cần được 
UBND các tỉnh, thành phố qui định cụ thể. Trong đó chú ý vai trò của các Sở 
Thương mại trong việc tham gia ý kiến xây dựng các đề án, qui hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có liên quan đến HTXTM. Sớm  cụ thể 
hoá nội dung quản lý nhà nước  đối với các HTXTM để các tỉnh, thành phố dễ thực 
hiện và tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng. 

 Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 
lần thứ 5 (Khoá IX), để thực hiện chức năng  quản lý nhà nước đối với kinh tế 
tập thể, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải có bộ 
máy quản lý chuyên trách thích hợp (các Bộ có Vụ, Sở có Phòng Quản lý kinh tế 
tập thể).    

  Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đối với  kinh tế tập thể không nên tổ chức 
hoàn toàn giống nhau do tình hình thương nhân, môi trường kinh doanh, dân số, 
khả năng huy động tài chính, điều kiện địa lý, điều kiện đầu tư ở thành thị khác 
nông thôn và miền núi. Vì thế, áp dụng một mô hình quản lý với cơ cấu tổ chức, 
chức vụ, thẩm quyền, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ quản lý giống nhau là bất 
hợp lý và không khoa học.  ở địa bàn quận, huyện, nơi nào HTXTM phát triển 
mạnh thì có thể thành lập các tổ chuyên trách nằm trong phòng Quản lý thương 
nhân hoặc phòng Quản lý hành chính thương nghiệp. Trong trường hợp số 
HTXTM quá ít thì chỉ cần một cán bộ theo dõi kiêm nhiệm, chịu sự quản lý trực 
tiếp của Trưởng phòng Quản lý hành chính Thương nghiệp hoặc Trưởng phòng 
Quản lý thương nhân. 

 Đi đôi với việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm làm tốt công tác quản lý 
Nhà nước đối với các HTXTM, cần khẩn trương nâng cao chất lượng của đội ngũ 
cán bộ quản lý cả ở trung ương và địa phương. 
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 ở các cơ quan trung ương (bộ, cơ quan ngang bộ...) cần có những chuyên 
gia giỏi, với kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế HTX, có khả năng vạch ra 
chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển và hoạch định chính sách đối với kinh 
tế HTX nói chung, HTXTM nói riêng. 

 ở các tỉnh, thành phố đòi hỏi phải có những cán bộ quản lý có khả năng 
phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách đối 
với các HTX. 

 Để nâng cao chất lượng của công tác quản lý, trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ đã được phân định rõ, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục rà 
soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là số cán bộ trực tiếp hoạch định và 
tổ chức thực thi chính sách đối với kinh tế HTX, trong đó có HTXTM; có chế độ 
đãi ngộ thoả đáng để họ yên tâm công tác; chấn chỉnh lề lối và phong cách làm 
việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp trong xử lý công việc 
nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. 

3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, giúp đỡ các địa phương, 
HTX về thi hành Luật HTX và các quy định khác của pháp luật: 

 Thực hiện tốt các nội dung trên, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà 
nước phải được củng cố và tăng cường từ Bộ tới tỉnh, huyện, xã đủ mạnh (bao 
gồm lực lượng cán bộ, kinh phí, phương tiện hoạt động). Về lâu dài Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố, UBND các 
huyện thị có tổ chức chuyên trách quản lý HTXNN. Đề nghị UBND tỉnh, UBND 
huyện tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác này. ở Sở Thuơng mại mỗi 
tỉnh có từ 6 - 10 cán bộ; ở Phòng nông nghiệp mỗi huyện có từ 3 - 5 cán bộ 
chuyên trách làm công tác này; Nhà nước trang bị đủ phương tiện, kinh phí cho 
bộ máy này hoạt động. Đồng thời giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thương 
mại thường xuyên phối hợp để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương giúp đỡ các 
HTXNN tổ chức các hoạt động dịch vụ, thương mại ; Đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm thị thường tiêu thụ nông sản cho Nông dân, tạo môi trường và 
hành lang pháp lý thuận lợi để các HTXNN tổ  chức kinh doanh các dịch vụ 
thương mại có hiệu quả, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX vừa phục vụ 
kinh tế hộ phát triển; góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp, 
nông thôn. 

Quá trình đổi mới HTX, với ngày càng nhiều HTX làm ăn có hiệu quả, 
trong đó hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ, thương mại; Hợp tác xã sản 
xuất - kinh doanh tổng hợp là hình thức HTX có nhiều triển vọng đã thể hiện 
được vị trí, vai trò của HTX đối với kinh tế hộ nông dân và phát triển kinh tế - 
xã hội tại cơ sở. Tuy nhiên, quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động kinh doanh 
dịch vụ của HTX còn có những tồn tại, hạn chế nhất là quy mô và hiệu quả dịch 
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vụ chưa cao, vai trò của HTX so với thành phần kinh tế khác còn hạn chế. Vì 
vậy cần phải xây dựng mô hình và tổng kết các mô hình để rút kinh nghiệm chỉ 
đạo nhân ra diện rộng. 

Trong những năm tới từ trung ương tới các địa phương cần tăng cường 
công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về HTX. 
Công tác tuyên truyền HTX mới phải trên cơ sở tổng kết xây dựng mô hình phát 
triển kinh tế hợp tác và HTX làm cơ sở thực tiễn để thảo luận, tranh luận trong 
sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền và các Đoàn thể trong nông 
thôn, nông nghiệp; làm cho mọi cán bộ trong Đảng,  cơ quan quản lý Nhà nước, 
thống nhất nhận thức về sự cần thiết và vị trí, vai trò của kinh tế hợp tác và HTX 
đối với phát triển kinh tế hộ trong kinh tế thị trường, đối với quá trình thực hiện 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn 
mới XHCN; làm cho  nông dân hiểu HTX mới, lợi ích tham gia HTX, vị trí và 
vai trò của tổ hợp tác và HTX trong việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và 
của đất nước. Vì vậy, cấp Trung ương, tỉnh, huyện nhất là các xã phải có kế 
hoạch cụ thể, các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng để dân dễ tiếp nhận; 
đặc biệt tuyên truyền qua tham quan, học tập HTX điển hình để dân biết, dân 
làm. 

IV. Nâng cao và phát huy vai trò của Liên minh các HTX 

 Trong quá trình hình thành và phát triển, HTXTM cũng như HTX thuộc 
các ngành khác gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế. 
Trong quan hệ kinh tế giữa HTX với các thành phần kinh tế khác không phải lúc 
nào cũng suôn sẻ. Cơ chế, chính sách cũng như các văn bản pháp luật khi đi vào 
thực tế cuộc sống, tất yếu nảy sinh những hạn chế nhất định. Trong quá trình 
hoạt động và thực thi công vụ, có thể một số cơ quan Nhà nước hoặc công chức, 
viên chức gây phiền hà, thậm chí có hành động sai trái gây thiệt hại cho các 
HTX. Những hạn chế đó gây khó khăn cho các HTXTM, và từng HTX riêng lẻ 
không có khả năng giải quyết được. Họ cần đến một tổ chức đại diện cho quyền 
lợi của họ. Tổ chức đó có thể phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nói tiếng 
nói chung của các HTX. Do vậy, sự ra đời của Liên minh HTXVN là cần thiết 
và khách quan. Theo qui định của Luật HTX, Liên minh HTXVN là tổ chức phi 
Chính phủ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, hoạt động theo 
pháp luật và điều lệ Liên minh, không phân biệt ngành hoặc vùng trên phạm vi 
toàn quốc vì lợi ích chung của các HTX. 

 Vai trò của Liên minh các HTX cần được phát huy trong việc thực hiện chức 
năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, tuyên truyền vận động, 
tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn  đối với các chế độ, chính sách... 
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  Vai trò của Liên minh các HTXVN còn được thể hiện trong việc mở rộng 
quan hệ đối ngoại, để tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và tổ chức 
HTX của các nước về vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu, quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm,  đào tạo bồi dưỡng cán bộ và kinh nghiệm kinh doanh... 

 Để có thể phát huy được vai trò nêu trên, tổ chức Liên minh HTX ở các 
cấp phải được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể là: 

 - Trước mắt, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Liên minh 
HTX cần được làm rõ hơn, đặc biệt là làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức này với 
các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến kinh tế HTX, trong đó có Bộ 
Thương mại và các Sở Thương mại. Cần xây dựng được cơ chế phối hợp trong 
việc xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ đối với kinh 
tế HTX. Từ  đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ 
phận và cho từng chức danh trong tổ chức bộ máy, làm cơ sở cho việc bố trí cán 
bộ, lao động.  

 - Tổ chức Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố cần dựa trên đặc điểm, 
điều kiện kinh tế - xã hội và sự phát triển của phong trào HTX trong  từng khu 
vực, địa bàn. Tránh tình trạng áp dụng máy móc cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên 
minh HTX Trung ương gây lãng phí kinh phí và cán bộ. 

 - Tăng cường mối quan hệ giữa Liên minh HTX Trung ương với Liên 
minh HTX ở các tỉnh, thành phố và các cơ sở thành viên. Xây dựng và thực hiện 
tốt chế độ cung cấp và xử lý thông tin hai chiều, đặc biệt chú ý những thông tin 
phản hồi từ cơ sở về chế độ chính sách liên quan đến kinh tế HTX,  từng bước 
nâng cao chất lượng thông tin, tiến tới nối mạng giữa tổ chức Liên minh HTX 
Trung ương với  Liên minh các tỉnh, thành phố, giúp cho công tác chỉ đạo và 
hoạt động quản lý đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. 

 - Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Bộ, ngành và UBND các cấp 
cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương nâng 
cao năng lực và hiệu quả  hoạt động; Chú trọng việc tạo ra các công cụ hỗ trợ như 
thành lập các trung tâm tư vấn và các dịch vụ tư vấn về thị trường (cả trong nước và 
ngoài nước) về khoa học công nghệ; Xây dựng quĩ hỗ trợ phát triển, quĩ bảo lãnh 
tín dụng v.v...Chỉ với những hành động và kết quả cụ thể, Liên minh HTXVN mới 
thực sự thể hiện vai trò đại diện và hỗ trợ kinh tế HTX, góp phần thực hiện thành 
công các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước.   
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Kết luận 

 

Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Sự cạnh tranh 
gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp 
tác với nhau để tồn tại và phát triển.Phát triển kinh tế tập thể nói chung, phát 
triển HTX nói riêng, là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, 
manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hóa đất nước. Kinh tế tập thể cùng với các thành phần kinh tế khác hình thành 
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của ban chủ nhiệm, đề tài “Một số giải pháp hoàn 
thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta” đã được hoàn thành với 
những kết quả chủ yếu: 

1. Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển hợp tác 
xã thương mại ở nông thôn như: Sự tồn tại tất yếu khách quan của HTXTM; 
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của HTXTM; Nội 
dung tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn; Quan điểm của Đảng và Nhà 
nước về phát triển HTXTM… 

2. Đề tài đã đánh giá thực trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp 
lý đến sự phát triển của ĨHTTM ở nông thôn trong thời gian vừa qua; Đánh giá 
quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM (sau khi có Luật Hợp tác xã 
1996) … 

HTXTM vẫn tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của nó trong nền kinh tế 
quốc dân. Trên địa bàn nông thôn hiện nay, các HTX đã hỗ trợ đắc lực cho sự 
phát triển kinh tế hộ gia đình ở hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh 
thương mại. Tuy nhiên trước yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển của các 
HTXTM  ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, yếu kém cần phải tháo gỡ, khắc 
phục.  

3. Đề tài đã đưa ra được hệ thống giải pháp về tổ chức và phát triển HTX 
TM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới như: Hoàn thiện mô hình tổ chức 
HTXTM; hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động của các HTXTM; hoàn 
thiện mô hình pháp lý; hoàn thiện chính sách và biện pháp hỗ trợ của Nhà nước 
nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn, trong điều kiện triển khai thực hiện Luật 
HTX năm 2003. 
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Cùng với Nghị quyết về “đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010”. Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” do Hội nghị trung ương 5 khoá IX 
thông qua thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta đến sự phát triển toàn diện 
nông nghiệp, nông thôn. Với sự phối hợp của các bộ ngành, Liên minh các hợp 
tác xã thực hiện tốt cương lĩnh hành động của chính phủ về thực hiện Nghị quyết 
hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khoá IX và thực hiện tốt Luật HTX năm 
2003 chúng ta sẽ đưa nông thôn Việt Nam tiến nhanh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 
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Phụ lục 

Phụ lục 1: Tình hình vốn hoạt động của các hợp tác xã (năm 2002) 

 

Lĩnh vực Vốn bình 
quân/hợp tác xã, 

(tr.®ång) 

Vốn cố định 
(tr.®ång) 

Vốn bình 
qu©n/tæng vèn, 

(%) 

Hợp tác xã nông nghiệp 554,7 401 72,4 

Hợp tác xã thuỷ sản 689,3 609,9 88,5 

Hợp tác xã công nghiệp 501 217 52,4 

Hợp tác xã xây dựng 667,3 266,3 39,9 

Quĩ tín dụng nhân dân 2684,5 94,3 3,51 

HTX giao thông vận tải 2096,1 1715,8 81,86 

Hợp tác xã thương mại 438,7 302,4 68,92 

HTX trong các lĩnh vực khác 1016 703 69,2 

 

Phụ lục 2:  Mức vốn hiện tại phân theo loại hình cơ sở 

Đơn vị: % 

 DNTT và 
Công ty 
TNHH 

Hợp tác xã 
và tổ hợp 

tác 

Hộ gia 
đình 

Hộ 66 Tổng 

Dưới 1 triệu đồng 0,0 0,0 29,7 0,0 14,7 

1 đến 10 triệu đồng 0,0 0,0 10,8 0,0 5,3 

10 đến 100 1 triệu đồng 0,0 13,3 31,1 34,1 26,7 

100 triệu đến 1tỷ đồng 47,1 80,0 27,0 63,6 45,3 

1 tỷ đến 5 tỷ đồng 41,2 6,7 1,4 2,3 6,7 

Trên 5 tỷ đồng 11,8 0,0 0,0 0,0 1,3 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Phụ lục 3: những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm 

Đơn vị: % 

 

 

DN tư nhân Hợp tác 
xã 

Hộ gia 
đình 

Hộ 66 Chung 

Giá thành cao 31,6 37,5 32,4 33,3 33,2 

Chất lượng kém 2,6 3,1 0,0 0,0 0,8 

Thủ tục hải quan 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 

áp mã thuế và giá tính 
thuế 

5,3 3,1 0,0 7,6 1,7 

Mẫu mã đơn điệu 7,9 0,0 34,3 45,5 18,9 

Thiếu thông tin thị 
trường 

36,8 37,5 23,8 0,0 33,6 

Kiểm định chất lượng 
hàng hoá 

2,6 3,1 1,0 0,0 1,2 

Xin Quota 0,0 3,1 0,0 1,5 0,4 

Dịch vụ kho cảng 2,6 0,0 1,9 1,5 1,7 

Chí phí giao dịch 2,6 3,1 0,0 7,6 1,2 

Những khó khăn khác 7,9 9,4 6,7  7,5 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Phụ lục 4 : Phương thức xuất khẩu theo loại hình doanh nghiệp 

         Đơn vị: % 

 Doanh nghiệp 
tư nhân 

Hợp tác xã Hộ gia đình Hộ 66 Chung 

Trực tiếp 66,7 66,7 0,0 3,3 20,0 

Uỷ thác 33,3 0,0 30,0 46,7 36,4 

Qua trung gian 0,0 33,3 70,0 50,0 43,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Phụ lục 5: Những khó khăn trong việc sử dụng lao động của các cơ sở 

          Đơn vị: % 

 Doanh nghiệp tư 
nhân 

Hợp tác xã Hộ gia 
đình 

Hộ 66 Chung 

Thiếu lao động 
có tay nghề 

57,7 53,3 88,5 68,6 68,6 

Khó khăn trong 
mua bỏ hiểm 

26,9 33,3 11,5 27,5 24,6 

Mặc cảm nghề 
nghiệp 

15,4 13,3 0,0 3,9 6,8 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Phụ lục 6: Đánh giá mức độ khó khăn về mặt bằng kinh doanh 

 

 Mức độ khó khăn từ thấp đến cao Tổng 

 1 2 3 4 5  

Thủ tục 
phiền hà 

Số ý 
kiến 

8,0 1,0 3,0 1,0 3,0 16,0 

 % 50,0 6,3 18,8 6,3 18,8 100,0 

Giá thuê 
đất cao 

Số ý 
kiến 

13,0 5,0 3,0 1,0 2,0 24,0 

 % 54,2 20,8 12,5 4,2 8,3 100,0 

Không 
có đất 
để thuê 

Số ý 
kiến 

10,0 6,0 7,0 5,0 14,0 42,0 

 % 23,8 14,3 16,7 11,9 33,3 100,0 

LÝ do 
khác 

Số ý 
kiến 

2,0 2,0 3,0 1,0 3,0 11,0 

 % 18,2 18,2 27,3 9,1 27,3 100,0 
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Phụ lục 7 : Đánh giá tác động của các văn bản luật pháp hiện hành 

Đơn vị: % 

 Không thúc 
đẩy 

Có nhưng 
rất ít 

Vừa phải Mạnh mẽ Rất mạnh 
mẽ 

Luật doanh nghiệp 19,2 26,9 42,3 - 11,5 

Luật khuyến khích 
đầu tư trong nước 

16,1 22,6 32,3 29,0 - 

Luật Hợp tác xã 18,8 12,5 21,9 34,4 12,5 

Luật Đầu tư nước 
ngoài 

48,1 22,2 22,2 7,4 - 

 

Phụ lục 8: Cơ cấu doanh nghiệp, HTX theo năm thành lập 

          Đơn vị: % 

  Hợp tác xã 
và tổ hợp tác

Hộ gia 
đình 

Hộ 66 Tổng 

Trước 1990 5,9 35,7 9,1 18,0 14,4 

Từ 1990-1996 58,5 14,3 56,4 56,4 52,0 

Từ 1997 đến 2002 35,3 50,0 34,6 25,6 33,6 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Ghi chú: Phụ lục: 1,2,3,4,5,6,7,8. -  Nguồn: Môi trường kinh doanh ở nông 
thôn Viẹt nam - NXB Chính trị quốc gia. HN-2003 
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Phụ lục 11: Tác động hỗ trợ của HTX Mông Thuận (Ninh thuận) đối với  
công tác phúc lợi cộng đồng. 

1- Trợ cấp hàng tháng cho các cụ già neo đơn mối tháng 50.000đ/ 1 cụ (16 cụ) 

2- Quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, có công và tặng sổ tiết kiệm, mỗi 
sổ 100.000 ®, hỗ trợ ngày thương binh liệt sĩ hàng năm. 

3- Hộ xã viên có người qua đời được hỗ trợ 1 triệu đồng và phương tiện xe tang. 

4- Công tác giáo dục : Hỗ trợ 50 % tiền đóng học phí cho các cháu mẫu giáo; 
khuyến học, khuyến tài cho các em có học lực giỏi, cấp 1 : 50.000đ/em; cấp 
2: 100.000đ/em; cấp 3 : 150.000 đ/em; Đỗ vào đại học 250.000đ/em và thi 
học sinh giỏi cấp huyện trở lên là 100.000đ/em. 

5- Hỗ trợ tiền thuốc men cho hộ xã viên gặp rủi ro, bệnh nặng từ 100.000 đến 
200.000 đ/người. Ngoài ra còn hỗ trợ cho các đoàn thể, trường học, công tác 
nghĩa vụ quân sự, thể dục thể thao ở địa phương.  
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tài liệu tham khảo 
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2. Lý luận về hợp tác xã quá trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp (Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhât Bản(JICA) - 
Hà nội, 2003. 

3. Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế HTX trong thương mại 1996 - 2000, định 
hướng và giải pháp phát triển đến 2005 -  Bộ Thương mại, Hà nội 2001. 

4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện Luật HTX (1997-
2001) - Viện Quản lý Kinh tế Trung ương 

5. Tổng kết kinh tế hợp tác và hợp tác xã 1996 - 2000 phương hướng nhiệm vụ 
đến 2010 ( Báo cáo của Bộ Chính trị tại hội nhị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khoá IX) Số: 47/TLHN. 

6. Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTXVN năm 2002. 
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2003 (Liên minh HTX Việt Nam) 

7. Báo cáo triển khai và thực hiện nghị quyết 13 hội nghị ban chấp hành TW 
Đảng lần thứ V về kinh tế tập thể (Liên minh HTX Việt Nam) 

8. Báo cáo tổng kết HTX điển hình tiên tiến (Liên minh HTX Việt Nam) - Tháng 
10/2003. 

9. Tổng hợp kết quả khảo sát hoạt động của các HTXTM 2000-2003 (Vụ Chính 
sách TNTN-BỘ Thương mại) 

10. Báo cáo sơ kết một năm thực hiện quyết định 80/2002/QĐ-TTG của Thủ 
tướng chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp 
đồng( Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 2003) 

11. Hợp tác xã chuyên ngành vùng đồng bằng sông Hồng,chính sách hỗ trợ và 
triển vọng phát triển, Dự án DIALOG - MISPA (Viện khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp Việt nam - Bộ nông nghiệp & PTNT; 2004) 

12. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hợp 
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Nguồn TL tham khảo: 
- Phong trào hợp tác xã quốc tế: Nxb CTQG- 2002, Nguyễn Ty (chủ biên) 
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125
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Mở đầu 
 

 Phát triển Hợp tác xã thương mại ( HTXTM) ở nông thôn đáp ứng với yêu 
cầu xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa luôn 
được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế và các chính sách khuyến khích phát triển HTXTM ở nước ta đã có tác 
động mạnh đến sự đổi mới nội dung hoạt động, mô hình tổ chức của các HTX. 
Sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996, nhiều HTXTM được chuyển đổi và thành 
lập mới, bước đầu đã có những chuyển biến phù hợp với cơ chế thị trường, hoạt 
động của chúng đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang 
trại ở nông thôn.  
 Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trước sức ép cạnh tranh 
ngày càng mạnh mẽ và yêu cầu phát triển nền kinh tế hàng hoá lớn theo hướng 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kinh tế hộ nông dân với qui mô còn nhỏ bé, trình 
độ sản xuất còn lạc hậu, năng lực kinh doanh và tiếp cận thị trường thấp đang bộc 
lộ nhiều hạn chế trước những thách thức mới. Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất ở nông thôn theo nhu cầu thị trường đang đặt ra những đòi 
hỏi mới cho sự phát triển của các HTXTM để chúng thực sự trở thành những cầu 
nối dẫn dắt các hộ sản xuất nông nghiệp, tiếp cận và thâm nhập vững chắc vào thị 
trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập của dân cư ở 
nông thôn nước ta. 
 Từ thực tiễn chuyển đổi HTX kiểu cũ (Trước khi có luật HTX, năm 1996.) 
sang HTX kiểu mới, trong quá trình hoạt động và phát triển của HTXTM đang 
đặt ra những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hầu hết các HTX không chỉ kinh 
doanh các lĩnh vực đã đang ký theo điều lệ mẫu mà còn mở rộng sang các lĩnh 
vực khác (ví dụ: các HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều kinh doanh 
thương mại.) và xuất hiện xu hướng liên doanh liên kết các loại hình HTX. Thực 
tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà luật HTX năm 1996 cần phải sửa đổi và bổ 
sung. Trước đây, do quan niệm tách sản xuất khỏi kinh doanh thương mại nên có 
2 HTX: sản xuất và mua bán. Ngày nay hoạt động của HTX thương mại bao hàm 
cả các dịch vụ sản xuất và tiêu dùng, kinh doanh  cả hàng hoá và dịch vụ. Vì vậy, 
cần phải định hướng hoạt động cho HTXTM  về phạm vi, rộng và đầy đủ hơn để 
chúng có thể phát triển. 
 Trước những yêu cầu nêu trên, việc nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp 
hoàn thiện  tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta 
hiện nay” là cần thiết, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý 
thương mại ở Việt Nam, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng 
cao đời sống của nông dân, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn ở nước ta. 

     Sau 6 tháng triển khai nghiên cứu đề tài (từ tháng 5/2003) trước yêu cầu đòi 
hỏi cấp bách của thực tiễn, tháng 11/2003 luật HTX đã được Quốc hội nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua (trên cơ sở chỉnh lý và bổ xung luật 
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Mở đầu


Phát triển Hợp tác xã thương mại ( HTXTM) ở nông thôn đáp ứng với yêu cầu xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và các chính sách khuyến khích phát triển HTXTM ở nước ta đã có tác động mạnh đến sự đổi mới nội dung hoạt động, mô hình tổ chức của các HTX. Sau khi có luật Hợp tác xã năm 1996, nhiều HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới, bước đầu đã có những chuyển biến phù hợp với cơ chế thị trường, hoạt động của chúng đã góp phần hỗ trợ sự phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở nông thôn. 


Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trước sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và yêu cầu phát triển nền kinh tế hàng hoá lớn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kinh tế hộ nông dân với qui mô còn nhỏ bé, trình độ sản xuất còn lạc hậu, năng lực kinh doanh và tiếp cận thị trường thấp đang bộc lộ nhiều hạn chế trước những thách thức mới. Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở nông thôn theo nhu cầu thị trường đang đặt ra những đòi hỏi mới cho sự phát triển của các HTXTM để chúng thực sự trở thành những cầu nối dẫn dắt các hộ sản xuất nông nghiệp, tiếp cận và thâm nhập vững chắc vào thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập của dân cư ở nông thôn nước ta.



Từ thực tiễn chuyển đổi HTX kiểu cũ (Trước khi có luật HTX, năm 1996.) sang HTX kiểu mới, trong quá trình hoạt động và phát triển của HTXTM đang đặt ra những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Hầu hết các HTX không chỉ kinh doanh các lĩnh vực đã đang ký theo điều lệ mẫu mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác (ví dụ: các HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều kinh doanh thương mại.) và xuất hiện xu hướng liên doanh liên kết các loại hình HTX. Thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mà luật HTX năm 1996 cần phải sửa đổi và bổ sung. Trước đây, do quan niệm tách sản xuất khỏi kinh doanh thương mại nên có 2 HTX: sản xuất và mua bán. Ngày nay hoạt động của HTX thương mại bao hàm cả các dịch vụ sản xuất và tiêu dùng, kinh doanh  cả hàng hoá và dịch vụ. Vì vậy, cần phải định hướng hoạt động cho HTXTM  về phạm vi, rộng và đầy đủ hơn để chúng có thể phát triển.



Trước những yêu cầu nêu trên, việc nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện  tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay” là cần thiết, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý thương mại ở Việt Nam, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng cao đời sống của nông dân, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở nước ta.


     Sau 6 tháng triển khai nghiên cứu đề tài (từ tháng 5/2003) trước yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, tháng 11/2003 luật HTX đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua (trên cơ sở chỉnh lý và bổ xung luật HTX năm 1996). Như vây, việc triển khai nghiên cứu đề tài được đặt trong điều kiện mới - đáp ứng những yêu cầu của luật HTX năm 2003. 


* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài :



- Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn.



- Đánh giá hiện trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự phát triển  HTXTM ở nông thôn nước ta thời gian qua .



- Đề xuất một số giải pháp về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới.


       * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:   


- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: tổ chức quá trình hình thành và phát triển HTXTM ở nông thôn (vĩ mô ) và mô hình tổ chức quản lý hoạt động của các HTXTM ở nông thôn (vi mô ) .


- Phạm vi nghiên cứu:



+ Các HTXTM (thành lập theo điều lệ mẫu HTXTM ) ở nông thôn và các hoạt động kinh doanh thương mại (bao gồm cả dịch vụ thương mại) của các loại hình HTX khác ở nông thôn (chủ yếu là HTXNN vì nó chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các HTX)



+ Nội dung nghiên cứu tập trung vào mô hình tổ chức quản lý, cơ chế huy động vốn, góp vốn, sử dụng lao động, phân phối của HTXTM và các giải pháp chủ yếu từ phía Nhà nước nhằm phát triển các HTXTM ở nông thôn. 



+ Địa bàn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu chọn mẫu địa bàn nông thôn (đồng bằng và miền núi ) của một số tỉnh đại diện miền Bắc và miền Nam 



+ Thời gian nghiên cứu:  Phân tích thực trạng từ năm l997 đến nay. Các đề xuất về giải pháp phát triển cho trước mắt và đến năm 2010


* Phương pháp nghiên cứu: 


Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:


l. Khảo sát điển hình


2. Sử dụng chuyên gia 


3. Tổng hợp và phân tích 


* Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương:


- Chương 1:  Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn


- Chương II : Thực trạng tổ chức và phát triển HTX thương mại ở nông thôn Viêt Nam từ năm 1997 đến nay.

  - Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta.

Chương 1

Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển


 hợp tác xã thương mại ở nông thôn


1. Cơ sở lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn


1.1. Khái niệm thương mại, hợp tác xã thương mại.


1.1.1. Khái niệm thương mại



Sự ra đời và phát triển thương mại gắn liền với sự ra đời của sản xuất hàng hoá, của kinh tế thị trường. Thực chất của hoạt động trao đổi mua bán là sự so sánh lao động giữa người sản xuất với những người sản xuất. Quan hệ giữa người với người không còn là quan hệ thuần tuý nữa mà nó được thay thế bằng quan hệ giữa vật với vật.


Nghiên cứu quá trình phát triển của trao đổi hàng hoá, của sự ra đời của tiền tệ, ta thấy rằng qua lưu thông không những giá trị của hàng hoá được thực hiện mà qua lưu thông người ta còn tìm kiếm giá trị tăng thêm (T-H-T’ ).


* Trên thế giới, khái niệm thương mại được hiểu theo nhiều cách:


- Trong luật la mã cổ đại, khái niệm thương mại được hiểu theo nghĩa rộng, đó là các quan hệ pháp lý liên quan đến việc sử dụng các tài sản trong sản xuất phân phối và lưu thông hàng hoá.


- Trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới khái niệm thương mại là một khái niệm để chỉ hoạt động phân phối lưu thông hàng hoá.


 
- ở một số nước có truyền thống kinh tế thị trường, hiểu thương mại thông qua luật thương mại :



Luật Thương mại Việt nam,  không đưa ra định nghĩa hoàn chỉnh về Thương mại mà chỉ  đưa ra 14 hành vi Thương mại ( theo điều 45) với định nghĩa khái quát: hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân hoặc giữa thương nhân và các bên liên quan.



Từ khi hình thành cho đến tận giữa thế kỷ XX, quan niệm thương mại chỉ hạn hẹp trong phạm vi những quan hệ mua bán hàng hoá và các dịch vụ có liên quan đến hoạt động này. Theo nghĩa sơ khai nhất (cũng có thể gọi là nghĩa hẹp) thì hoạt động thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng hoá. Từ đó, khái niệm Luật Thương mại cũng được hiểu là luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá và dịch vụ mua bán hàng hoá. Cho đến nay một số bộ luật thương mại của một số nước vẫn chỉ có phạm vi điều chỉnh là quan hệ thương mại hàng hoá.



Ngày nay, với sự phát triển của các loại hình dịch vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ vì mục tiêu sinh lời, hoạt động đầu tư, mua bán ly xăng và chuyển giao công nghệ, người ta quan niệm rằng tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện trên thị trường vì mục tiêu sinh lời đều được coi là hoạt động thương mại, thuộc nội hàm của khái niệm thương mại, từ đó, quan niệm Luật Thương mại truyền thống đã trở nên chật hẹp, không bao quát hết được các quan hệ thương mại theo quan điểm hiện đại. Từ quan niệm mới về thương mại người ta đã xây dựng một khái niệm Luật Thương mại mới có phạm vi điều chỉnh rộng hơn rất nhiều so với quan niệm Luật Thương mại truyền thống.


Theo Luật về Trọng tài Thương mại quốc tế (ModelLaw on Internationnal Commercial Arbitration) do uỷ ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc thông qua ngày 21/6/1985: “Thuật ngữ thương mại phải được giải thích theo nghĩa rộng để bao phủ hết các vấn đề phát sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất thương mại dù có hợp đồng hay không. Các quan hệ có bản chất thương mại bao gồm những giao dịch sau (nhưng chưa phải là hết): Các giao dịch thương mại để cung cấp hay trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ, hợp đồng phân phối, chi nhánh hoặc đại diện thương mại, đại lý, cho thuê, gia công sản phẩm, tư vấn, công nghệ, sáng chế, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng khai thác hay nhượng đất, liên doanh và các hình thức khác của hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh, chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt hoặc đường bộ”. 


Theo quan niệm hiện đại thì phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại bao gồm bốn lĩnh vực, đó là:


- Thương mại hàng hoá; Thương mại dịch vụ; Thương mại trong đầu tư; Và thương mại trong sở hữu trí tuệ



Mặc dù Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ không quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng khái niệm thương mại trong Hiệp định được hiểu khá rộng và bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, khía cạnh thương  mại của quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư.                    



Trong WTO không có quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng các hành vi được coi là thương mại trong WTO được hiểu rất rộng, tuy nhiên, nó không rộng như trong BTA nhưng cũng bao trùm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.



Từ những phân tích trên chúng ta thấy rằng: 



Thương mại là hoạt động kinh doanh của con người trong lĩnh vực mua bán hàng hoá, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận. 

1.1.2. Khái niệm HTXTM:

1.1.2.1 Khái niệm HTX :



Trên thế giới đã có những cách hiểu khác nhau về khái niệm  hợp tác xã nhưng trong hầu hết Luật Hợp tác xã của các nước, chương đầu tiên đưa ra khái niệm hợp tác xã và khẳng định nó là một tổ chức kinh tế có đặc thù riêng. 


- Liên minh HTX quốc tế đã định nghĩa về hợp tác xã như sau: 


+ “Hợp tác xã là một tổ chức tự trị của những người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ ”.



+ Định nghĩa này được hoàn thiện vào năm 1995 thông qua tuyên bố sau: “Hợp tác xã dựa trên ý nghĩa tự cứu giúp mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng lập ra Hợp tác xã, các xã viên  hợp tác xã tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức về tính trung thực, cởi mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác”. 



- Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa Hợp tác xã là sự liên kết của những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống nhau, tự nguyên liên kết lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử dụng tài sản mà họ đã chuyển giao vào Hợp tác xã phù hợp với nhu cầu chung và giải quyết những khó khăn đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bằng cách sử dụng các chức năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh thần chung.



- ở nước ta,  Luật Hợp tác xã năm 1996 ghi rõ: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của đất nước”.


Điều 1, Chương I của Luật HTX năm 2003  khẳng định: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyên góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.



1.1.2.2 Khái niệm HTXTM

a) Sau khi có Luật Hợp tác xã 1996, Điều lệ mẫu HTXTM ban hành theo Nghị định 41 CP của Chính phủ ngày 29/4/1997 đã định nghĩa HTXTM như sau: “HTXTM là tổ chức kinh tế của những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo Luật Hợp tác xã và Điều lệ mẫu HTXTM  để kinh doanh thương mại dịch vụ nhàm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của xã viên và của cộng đồng”.



b) Điều 6, Luật HTX (2003) quy định HTX có quyền kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà luật pháp không cấm. Thực tế phát triển HTX trong những năm qua cho thấy lĩnh vực kinh doanh của các HTX rất đa dạng. Bên cạnh những ngành nghề, lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp, GTVT, thương mại, tín dụng,…nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới như: vệ sinh môi trường, trường học, tang lễ, nhà ở, bệnh viện, điện, nước sinh hoạt,…cũng đã được mở ra. 



Tuy nhiên trong tổ chức,quản lý, đánh giá hoạt động của các HTX có thể phân loại theo "lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh" như sau:


+ Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối, 



+ Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp.



+ Nhóm HTX thương mại dịch vụ,… 


c) Như vậy HTXTM có đặc điểm sau: 



- Từ khái niệm thương mại nêu trên, khái niêm HTXTM ngày nay cũng  bao trùm các lĩnh vực:



+ Thương mại hàng hoá;                + Thương mại dịch vụ;


     
+ Thương mại trong đầu tư;           + Và thương mại trong sở hữu trí tuệ.


- Là HTXTM ngành nghề kinh doanh thương mại phải chiếm tỷ trong lớn trong tổng số các ngành nghề đăng ký kinh doanh.



- HTXTM dựa trên nền tảng tiêu dùng cá nhân, mục tiêu ban đầu của HTX là chủ yếu phục vụ xã viên nói đến HTX là nói đến xã viên trên cơ sở đó mới nói đến phát triển kinh doanh. Vì vậy quy mô xã viên HTX cùng là một tiêu thức đánh giá của HTXTM.


1.2. Sự tồn tại tất yếu khách quan và vai trò HTXTM trong nền kinh tế nước ta. 



1.2.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan HTXTM trong nền kinh tế:


Phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay là một yêu cầu khách quan.



- Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế nước ta đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, tính chất hàng hoá ngày càng tăng. Nông nghiệp nước ta cơ bản đã là nền kinh tế hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển.

- Phát triển kinh tế tập thể là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



- Kinh tế tập thể là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội hoá cao hơn kinh tế cá thể, hộ gia đình, là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội công bằng, dân chr, văn minh, giáo dục ý thức tập thể và đoàn kết cộng đồng



- Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế quan trọng để người lao động, hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của  Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, thực hiện liên minh công nông.



- Phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước hình thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.



 Việc xác định rõ quan điểm, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế tập thể, tạo ta sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, trong nhân dân trong lúc này là sự cần thiết khách quan .


1.2.2 vai trò HTXTM 


I.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay



Trong giai đoạn đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế HTX đã được đề cập trong nhiều văn kiện, chính sách, chỉ thị,..: 


Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII. VIII. IX, Hiến pháp 1992. Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 24/5/1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá IX) và đặc biệt là Luật Hợp tác xã đã được ban hành ngày 20/3/1996 Trong nông nghiệp, sau chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Riêng lĩnh vực thương mại có quyết định 194/HĐBT ngày 23/12/1988 của HĐBT ban hành qui định về tổ chức và hoạt động của HTXMB. Nghị quyết 12/NQ-TƯ ngày 3/1/1996 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp phát triển thị trường theo định hướng XHCN”, Nghị định 41/NĐ-CP ban hành Điều lệ Mẫu HTXTM. và gần đây được cụ thể hoá bằng Luật HTX năm 2003 với các Nghị định hướng dẫn. 



Ngày nay, quan điểm phát triển HTXTM của Đảng và Nhà nước ta là:


- Tiếp tục quán triệt đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phân, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTXTM và các doanh nghiệp Nhà nước là nền tảng quan trọng của nền kinh tế theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX. Phát triển tổ hợp tác và HTXTM phải tôn trọng và tạo điều kiện, chăm lo kinh tế hộ phát triển.


- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và gắn giữa vùng sản xuất với công nghiệp chế biến; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phù hợp với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực và là điểm tựa để xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước.


- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại trong mối liên kế chặt chẽ với các doanh nghiệp Nhà nước và quan hệ với các thành phần kinh tế khác. HTXTM phải được làm rõ chức năng, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, được tạo mọi điều kiện đầy đủ về cơ chế chính sách để có điều kiện vươn lên làm ăn có hiệu quả.


- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phải tiến hành từng bước, linh hoạt với những mô hình, tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương.


- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, hỗ trợ tích cực của Nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã thương mại . 


I.4. .Đặc điểm về môi trường kinh doanh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển HTXTM nông thôn



I.4.1.Đặc điểm về môi trường kinh doanh ở nông thôn



Môi trường kinh doanh ở nông thôn được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành và phát triển kinh doanh ở nông thôn. Có nhiều cách tiếp cận phân tích môi trường kinh doanh như môi trường trong nước và môi trường quốc tế, môi trường tổ chức và môi trường thể chế, chính sách, v.v.


 “Môi trường kinh doanh ở nông thôn” chỉ đề cập trong phạm vi nghiên cứu dưới góc độ kinh tế, pháp lý, văn hoá và xã hội. Bởi vì, trong một thực thể xã hội tuy rất đa dạng và phức tạp nhưng các yếu tố này đóng vai trò quyết định vào việc hình thành và phát triển các thị trường cho HTX hoạt động, đó là thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường mua (các yếu tố đầu vào của sản xuất - kinh doanh) và thị trường bán (hàng hoá, dịch vụ do các HTX, doanh nghiệp sản xuất ra ).



I.4.2.Những nhân tố tác động đến sự hình thành & phát triển HTXTM ở nông thôn.



1.4.2.1. Nhân tố tự nhiên



1.4.2.2 Nhân tố kinh tế.



1.4.2.3 Nhân tố khoa học- kỹ thuật



1.4.2.4 Nhân tố văn hoá truyền thống


1.5. Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM


I.5.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX:
 

Đề tài đã nêu lên 4 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX như sau:


1.5.1.1. Tự nguyện:



1.5.1.2 Dân chủ, bình đẳng và công khai:


1.5.1.3 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi:



1.5.1.4 Hợp tác xã và phát triển cộng đồng:



I.5.2. Thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX:



1.5.2.1 Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành:



Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Trưởng ban quản trị đồng thời là chủ nhiệm HTX



1.5.2.2 Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành:



Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã. Chủ nhiệm hợp tác xã là xã viên hợp tác xã hoặc thuê.


I.5.3. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động:



Đề tài đã phân tích mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động 


Tổ chức ở đây không chỉ là tổ chức bộ máy quản lý hành chính mà còn hiểu rộng hơn là tổ chức các hoạt động, là quá trình hình thành và phát triển các phương thức hoạt động phù hợp với mỗi loại hình tổ chức kinh tế. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành nằm trong cấu trúc của hệ thống tổ chức được hình thành trên cơ sở mục tiêu, nhưng còn phụ thuộc vào nội dung hoạt động. Nội dung hoạt động thế nào thì tổ chức điều hành bộ máy như thế.



1.5.4 Các yếu tố thúc đẩy tổ chức phát triển HTX:



- áp lực kinh tế: Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, áp lực cạnh tranh, giá cả hàng hoá, nông sản, giá nguyên liệu, chi phí lao động 



- Sự trợ giúp về luật pháp và tài chính của Nhà nước.



- Sự xuất hiện các tổ chức tiền HTX (nhóm, tổ, hiệp hội) và các nông dân là hạt nhân.



- Quy mô của nông hội.



- Loại sản phẩm kinh doanh 



- Đào tạo xã viên và mức độ cung cấp thông tin.


- Hội nhập kinh tế quốc tế.


I.5.5. Phân loại hình thức tổ chức và hoạt động của HTX 


1.5.5.1. Phân loại HTX theo các nước trên thế giới



- Phân loại theo người sáng lập


Dựa vào tiêu chí người sáng lập, có thể chia HTX thành 2 loại là HTX của người sản xuất và HTX của người tiêu dùng. 



- Phân loại theo công việc của HTX: HTX sản xuất; HTX lưu thông                                                                                           
- Phân loại dựa vào việc cho vay vốn:HTX đầu tư;  HTX phi đầu tư.


- Ngoài ra còn các cách phân loại khác: Theo phạm vi trách nhiệm của xã viên (HTX trách nhiệm vô han; HTX trách nhiệm hữu hạn)…

1.5.5.2  Phân loại HTX ở Việt Nam


ở Việt Nam, luật HTX 1996 chưa có điều khoản nào nói rõ phân loại HTX, song theo tinh thần nội dung của luật HTX và thực tế quá trình hình thành và phát triển HTX ở nước ta có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây.


a) Trước đây, nếu phân theo ngành có các hình thức sau:


- HTX tiểu thủ công nghiệp, đó là các HTX chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp như : cơ khí, điện, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, may mặc, chế biến nông sản v.v...


- HTX nông nghiệp : Đó là các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, ngư nghiệp ở các vùng nông thôn.


- HTX thương mại dịch vụ : Đó là các HTX chuyên kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa các loại phục vụ cho các nhu cầu về kinh tế - xã hội của xã viên và dân cư trên địa bàn.


- HTX tín dụng : Đó là các HTX kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ theo phương thức huy động và cho vay vốn phục vụ xã viên và dân cư.


- Ngoài ra còn có các HTX đánh bắt thủy sản, HTX xây dựng chuyên làm nghề xây dựng các công trình kiến trúc, nhà cửa và sản xuất vật liệu xây dựng, HTX giao thông vận tải chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải bằng các phương tiện thô sơ hay bằng các phương tiện cơ giới lớn.



b)  Hiện nay thường chia HTX thành 3 nhóm:


+ Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối, 



+ Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp.



+ Nhóm HTX thương mại dịch vụ,…


1.5.5.3 Các hình thức HTXTM


-  HTXTM dịch vụ chuyên ngành:



Gắn kết với doanh nghiệp chế biến, thay mặt hộ xã viên làm người đại diện ký kết hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu,  tổ chức thực hiện tất cả các dịch vụ “đầu vào” và “đầu ra” cho hộ xã viên theo đúng qui trình sản xuất, cây trồng, vật nuôi ghi trong hợp đồng.


- HTXTM kinh doanh tổng hợp:



 Là những HTX vừa trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung vừa hoạt động dịch vụ cho hộ xã viên về những khâu, những việc mà từng hộ xã viên không có điều kiện hoặc làm nhưng kém hiệu quả. HTX tổ chức các cơ sở chế biến chung để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hộ xã viên và chế biến thức ăn gia súc, sản xuất cây giống theo phương pháp công nghiệp, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hoặc tổ chức phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm, 

2. Kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức & phát triển HTX ở nông thôn


Trong mục này đề tài đã phân tích hoạt động của các mô hình HTX của các nước:


2.1 Mô hình tổ chức và quản lý các HTX ở Thái Lan


2.2. Mô hình tổ chức quản lý HTX ở Nhật Bản.


2.3. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở Hàn Quốc


2.4. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở  Indonesia 

2.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình tổ chức, quản lý và phát triển HTX của các nước trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam.


2.5.1 . Mục đích kinh doanh:


 
 Mục đích kinh doanh của HTX chủ yếu là phục vụ sản xuất. Lợi ích chủ yếu mà khi xã viên tham gia vào HTX là được hưởng dịch vụ giá rẻ, lợi nhuận cũng được quan tâm nhưng chỉ là thứ yếu. Tính tự nguyện của xã viên cao.


2.5.2 Phát triển đa dạng các hình thức HTX: từ HTX từng khâu, từng việc đến HTX đa chức năng.



2.5.3 Về tổ chức bộ máy: 


Đại hội xã viên HTX bầu ta Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX để quản lý HTX. Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX có thể thuê chủ nhiệm (hoặc giám đốc điều hành) .


2.5.4 Vai trò định hướng và hỗ trợ của Nhà nước



Mối quan hệ giưã Chính phủ với các HTX trong thời gian qua là mối quan hệ phối hợp thuận lợi.Chính phủ muốn các HTX như là các tổ chức kinh tế nông thôn để thông qua các HTX thực hiện các chính sách và chương trình phát triển của mình. Các HTX cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía chính phủ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành lập.


2.5.5 Các yếu tố dẫn đến tổ chức và quản lý thành công HTX. 


- Hợp tác xã được coi là một doanh nghiệp. Nhà nước quản lý thông  qua cơ chế, chính sách, có cơ quan chức năng do Nhà nước lập ra để quản lý HTX.


- Phải nâng cao nhận thức và hiểu biết của nông dân về HTX


- Trình độ quản lý và sự năng động của đội ngũ cán bộ quản lý. 


- phát hiện mở rộng nhu cầu dịch vụ mới, giành phần lãi thích đáng phân phối theo khối lượng dịch vụ của từng xã viên để lôi kéo xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của HTX


- Chính phủ của các nước đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho HTX thông qua việc mở rộng công tác đối ngoại, tạo môi trường chính trị thuận lợi, đồng thời có chính sách đầu tư sản xuất, chính sách ưu đãi về thuế và chính sách trợ giá đối với HTX.


Chương II

Thực trạng tổ chức và phát triển  HTXTM 


ở nông thôn Việt Nam từ năm 1997 đến nay.

1. hoạt động của các  hợp tác xã thương mại.

1.1 Đặc điểm tổ chức và phát triển HTXTM .

Luật Hợp tác xã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ IX thông qua ngày 20/3/1996 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1997 gồm 10 chương với 56 điều. Luật Hợp tác xã ra đời đánh dấu sự đổi mới về nhận thức vai trò của  hợp tác xã. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.  

Dưới đây là tình hình hoạt động của các HTXTM trên địa bàn nông thôn sau khi Luật HTX có hiệu lực.



1.1.1.  Chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM theo luật HTX

Tại thời điểm cuối năm 1996, cả nước có 225 HTXMB thuộc diện chuyển đổi và có nguyện vọng chuyển đổi theo Luật. Đến 31/12/2000, có 202 HTX đã được chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh, chiếm tỷ lệ gần 90%. 

Từ năm 1997 đến 2001, cả nước có 139 HTX thành lập mới theo Luật HTX và Điều lệ mẫu HTX Thương mại Tính đến cuối năm 2003, không kể hàng trăm ngàn các cơ sở kinh tế hợp tác giản đơn, cả nước đã có 550 HTXTM (bao gồm: các HTX ở thành thị và nông thôn)


1.1.2. Đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao trình độ quản lý HTX.

Các HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới theo qui định của Luật HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, áp dụng  những  mô hình  khác hẳn về chất so với HTXMB kiểu cũ. Về tổ chức, các HTX thuộc diện chuyển đổi, về cơ bản đã khắc phục được những hạn chế của mô hình tổ chức trong cơ chế cũ. 


Bộ máy quản lý HTX gọn nhẹ, thực hiện chế độ kiêm nhiệm trong một số chức danh. Trách nhiệm của chủ nhiệm, kế toán trưởng được qui định cụ thể, gắn với thưởng phạt về vật chất. Theo báo cáo của 210 HTXTM, đội ngũ chủ nhiệm có 51,42%, kế toán trưởng có 60,19%, trưởng ban kiểm soát có  40,75 % đã qua đào tạo từ sơ cấp đến đại học.


1.1.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các HTX.


Khác với trước đây, các HTXTM đã xây dựng được phương án, kế hoạch kinh doanh và đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể, thích hợp. Hoạt động kinh doanh mang tính tổng hợp, hàng hoá đa dạng về chủng loại, mẫu mã nhưng sát với nhu cầu của thị trường, giá cả phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của đối tượng phục vụ. Chất lượng hoạt động của các HTX được nâng cao, số lượng HTX kinh doanh có lãi tăng đáng kể, nhiều HTX đã có điều kiện tích luỹ, mở mang ngành nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, 

Nhiều HTXTM đã tự tổ chức hoặc liên doanh liên kết với HTX Nông nghiệp trong việc giải quyết đầu vào, đầu ra cho nông dân biểu hiện ở lĩnh vực cung ứng vật tư, công cụ sản xuất và các điều kiện sản xuất khác, tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các hộ.


Về phương thức phục vụ, do vốn có hạn nên nhiều HTX đã áp dụng phương thức làm đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá cho TNQD và các thành phần kinh tế khác.  Ngoài hoạt động mua, bán hàng hoá, không ít HTX đã tiến hành mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực khác như  gia công, chế biến, dịch vụ thương mại. Cơ cấu ngành nghề đã có nhiều thay đổi. 


Phương thức thanh toán cũng rất linh hoạt: mua trả chậm, nợ gối đầu, bán trả góp, ứng trước hoặc đổi vật tư lấy sản phẩm nông nghiệp. 



I.1.4. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên và người lao động trong HTX.


 Năm 1996, thu nhập  bình quân của 1 lao động là 315.000 đ/tháng, đến 2000 tăng lên 533.000 đ/tháng. Ngoài ra, các xã viên còn được hưởng lợi tức theo cổ phần đóng góp và lãi suất tiền cho HTX vay (thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng khoảng 0,2%) và một số lợi ích vật chất trong các dịp Lễ, Tết v.v... Nộp ngân sách, năm 2000 gấp 1,2 lần năm 1996.


I.2. Các mô hình tổ chức HTXTM hiện nay


- Xây dựng nên những mô hình HTX kiểu mới, rất đa dạng như:



Mô hình HTXTM Đan Phượng, HTX  Mông Nhuận (Ninh thuận), HTX mua bán và cung ứng hàng chính sách Chiêm Hoá Tuyên Quang, HTX Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An. HTX hoạt động đa năng như HTX Bình Tây - Tiền Giang, HTX Quỳnh Lưu, Nghệ An, An Giang.

- Phát triển mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp Nhà nước ở một số nơi như: Các hợp tác xã sản xuất mía liên kết với nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa), HTXNN liên kết với công ty lương thực như ở Long An, An Giang... các hợp tác xã nông nghiệp liên kết với nông trường Sông Hậu (Cần Thơ)... 

I.2.1. Một số mô hình HTX điển hình tiên tiến



1.2.1.1 HTXTM Đan Phượng

HTXTM Đan Phượng được thành lập tháng 6/1998, trên cơ sở Công ty xuất nhập khẩu huyện Đan Phượng đã giải thể

Khi mới thành lập, HTXTM Đan Phượng có 15 cổ đông, với 3 nguồn vốn cơ bản là : vốn cổ phẩn 115 triệu đồng, vốn vay ngân hàng 200 triệu đồng; huy động vốn nhàn rỗi, vay của khách hàng; trong hoàn cảnh kinh doanh đặc biệt Ban Quản lý có thể ứng vốn.


Ban quản lý của HTXTM Đan Phượng có 04 người, ứng với các vị trí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát, kế hoạch - kinh doanh. Doanh số kinh doanh của HTXTM Đan Phượng năm 2000 so với năm 1998 tăng rõ rệt, tương ứng là 7,35 tỷ đồng và 1,5 tỷ động, do đó thu nhập và nộp ngân sách của HTX đều tăng 


· Tổng diện tích




:  288 m2



· Vốn góp bq/xv




: 7.666.700 ®/n


· Tổng vốn điều lệ



: 200.000.000 ®


· Tổng vốn kinh doanh



: 500.000.000 ®


· Thuê lao động hàng năm (2002-2003)      : 15 người 

· Thu nhập bq                                               : 350.000 ®/ tháng

· Ban quản trị                                               : 4  (Trình độ văn hoá : 10/10)

· Mặt hàng kinh doanh của HTXTM Đan Phượng là những mặt hàng có nguồn gốc từ nông thôn như: gỗ, ngô, đỗ sắn, lạc và những nông, lâm sản khác phục vụ xuất khẩu


· Doanh thu:


Năm 2001: 
1.181.100.000 ®


Năm 2002: 
2.791.500.000 ®


Năm 2003: 
ước 6 tháng đầu năm tương đương 1.100.000 ®


		· Thu nhập của XV:

		· Đã thực hiện đóng góp:



		Năm 2001: 
390.000 ®

		Năm 2001: 
13.790.000 ®



		Năm 2002: 
400.000 ®

		Năm 2002: 
4.500.000 ®



		Năm 2003: (dự kiến) 410.000 ®

		Năm 2003: (dự kiến) 10.000.000






1.2.1.2 HTX  Mông Nhuận (Ninh thuận)


· HTX Mông Nhuận chính thức chuyển đổi và cấp ĐKKD theo luật HTX ngày 12 tháng 10 năm 1997

· Vốn đăng ký kinh doanh (năm 2002) : 
1.722.000.000 đồng


· Vốn cố định: 




768.000.000 đồng 


· Vốn lưu động:




954.000.000 đồng

-    HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề cụ thể như sau:



+ Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: dịch vụ làm đất; nhân giống và cung ứng giống; vật tư phân bón, thuốc sâu rầy; tín dụng nội bộ; dịch vụ thuỷ lợi tưới tiêu; tuốt lúa, bao tiêu nông sản.



+ Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại: Xăng dầu, điện năng



+ Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng: kênh mương, đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, nhà ở…



+ Trong lĩnh vực khác: Phối hợp với doanh nghiệp Nhà nước bóc vỏ hạt điều, dịch vụ tang lễ …



Toàn thôn có 586 hộ với 3.104 khẩu, 1297 lao động chuyên thuần tuý về nghề nông, trong đó có 452 hộ xã viên (chiếm 75%), hộ có vốn góp cao nhất 1.200.000 ® (400 hộ), hộ có vốn góp thấp nhất 500.000 ® (52 hộ), bình quân đất canh tác 1.200 m2 /người.



+ Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện chủ trương kiên cố hoá kênh mương cấp 3, trong 2 năm qua, HTX đứng ra xây 4.600 m kênh mương với tổng giá trị là 1.233.265.400 đồng.


trong đó: 


Nhà nước hỗ trợ: 

874.902.891 đồng


Nhân dân góp:

358.362.509 đồng


Vốn xây dựng từ nguồn vốn của HTX: 759.077.000 đồng


- Tác động hỗ trợ của kinh tế HTX đối với công tác phúc lợi cộng đồng



Hàng năm HTX trích từ quỹ phúc lợi, các khoản hoa hồng và từ lãi chia cổ phần của xã viên để giải quyết công tác phúc lợi và tu sửa đường giao thông nông thôn, điện, và ánh sáng điện đường gần 100 triệu đồng.


I.2.2 Một số mô hình rút ra từ thực  tiễn



1.2.2.1. Mô hình liên doanh, liên kết


Đây là mô hình kết hợp giữa các HTXTM với nhau hoặc giữa HTXTM với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty có vốn nước ngoài...)


1.2.2.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp


Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối với các HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, đại lý bán các mặt hàng chính sách...).

1.2.2.3 Các HTX thuộc các ngành nghề khác: cũng kinh doanh Thương mại dịch vụ

I.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại trong các HTX nông nghiệp


I.3.1. Hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTX nông nghiệp


Qua điều tra và báo cáo của các địa phương nhiều HTX nông nghiệp đã tổ chức tốt các hoạt động thương mại, dịch vụ, hiệu quả dịch vụ cao và thu được nhiều lãi tạo tích luỹ cho HTX. Các hoạt động thương mại, dịch vụ hiện nay là: Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, dịch vụ giống cây trồng con nuôi, dịch vụ tiêu thụ lúa gạo, tiêu thụ rau quả, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, kinh doanh chợ, dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ ngành nghề nông thôn.v.v…



I.3.2. Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp và một số mô hình thương mại dịch vụ. 


1.3.2.1 Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp

Có thể khái quát các dạng tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp như sau:


-  HTX dịch vụ tổng hợp: tưới tiêu, khuyến nông, cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, hoạt động tín dụng nội bộ. 


- HTX chuyên ngành: loại hình HTX này có rất ít như HTX chuyên ngành rau quả, bò sữa, chăn nuôi lợn, sản xuất giống lúa và thường ở các ven đô gắn với nhu cầu của thị trường. Hoạt động chính của HTX là cung ứng vật tư, kỹ thuật và thu gom, tiêu thụ sản phẩm


 - HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ nông sản 



Nội dung hoạt động của HTX ngoài việc tổ chức dịch vụ cho kinh tế hộ, HTX tổ chức nông dân sản xuất sản phẩm hàng hoá, thu gom, bảo quản, chế biến (sơ chế) và tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp



1.3.2.2 Một số mô hình tổ chức hoạt động thương mại dịch vụ.

* Mô hình HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội


HTX được thành lập mới trên cơ sở đình chỉ hoạt động HTX nông nghiệp cũ và đăng ký kinh doanh theo Luật năm 1998, với số xã viên ban đầu thành lập 35 người, định giá cổ phần 50.000đ, 

Hoạt động của HTX bao gồm: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, khuyến nông, dịch vụ làm đất, kinh doanh chế biến, tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các mặt hàng khác phục vụ sản xuất, đời sống nông dân.


Bình quân từ 1999 - 2003, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt 1,2 tỉ đồng. Riêng năm 2002 là 1,3 tỉ đồng, lãi 115 triệu đồng. Lãi sau khi trừ thuế HTX dành 40% chia theo vốn góp.


 * HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp 


Điển hình là HTX Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam


* HTX chuyên ngành


 Tiêu biểu là HTX bò sữa Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội


Hoạt động của HTX gồm:


- Tư vấn cho các hộ xã viên về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác, bảo quản sữa bò tươi


- Dịch vụ thú y và cung ứng thức ăn hỗn hợp cho bò sữa


- Dịch vụ chọn, phối giống


- Thu gom, bảo quản và tiêu thụ sữa bò tươi


I.3.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động thương mại trong các HTX NN


Đề tài đã phân tích những kết quả đã đạt được; Những hạn chế, yếu kém ; Nguyên nhân tồn tại, yếu kém

I.4. Vai trò quản lý Nhà nước đối với tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn



I.4.1. . Một số thành tựu.


- Nhà nước ban hành luật HTX năm 1996 và các văn bản pháp luật có liên quan, đã tạo ra môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi tạo điều kiện cho việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM.

- Luật HTX năm 2003 (Trên cơ sở sửa đổi và bổ xung luật HTX năm 1996) đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2004. 


- Cơ chế chính sách về thương mại đã có tác động và tạo nên sự chuyển biến của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại từ trung ương xuống địa phương. quá trình cải cách hành chính đã giảm được một số thủ tục hành chính gây phiền hà, tốn kém cho các HTX như cơ bản bãi bỏ giấy phép xuất nhập khẩu, giảm đến mức tối đa các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch…Một số địa phương đã giúp đỡ các HTX cung ứng nguồn hàng, sử dụng các HTX làm đại lý và phối hợp cung ứng các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào dân tộc miền núi.



1.4.2 Những vấn đề tồn tại



- Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước phong trào HTX đã có nhiều thay đổi và phát triển, tuy nhien, hoạt động quản lý nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn còn nhiều tồn tại và chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và phát động. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ. Chúng ta chưa tạo lập được cơ chế, chính sách hợp lý để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thị trường ở nông thôn, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, gây bất lợi cho các HTXTM.


- Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các HTX còn hạn chế, hoặc không được các cơ quan hữu quan thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền ở một số quận, huyện, xã phường  thiếu quan tâm theo dõi, giúp đỡ, củng cố, xây dựng HTXTM; có nơi, sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước  còn mang tính hình thức, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngại khó trong chỉ đạo chuyển đổi nên chỉ muốn giải thể hết HTXMB cũ.



- Một số điều khoản sau một thời gian thực hiện chưa sát tình hình thực tế hoạt động của HTX, cần được bổ sung cho phù hợp. 



+ Về thành lập và đăng ký kinh doanh:



+ Về giấy phép hành nghề:


+ Về trụ sở, địa điểm kinh doanh.


2. Đánh giá thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn


Bảng  1: Tỷ trọng hợp tác xã Thương mại trong tổng số hợp tác xã ở một số địa phương tính đến tháng 6/2004 


                    (chỉ tính các địa phương có số lượng HTXTM từ 2 con số trở lên)


		STT


(1)

		Địa phương


(2)

		HTXTM


(3)

		HTX


(4)

		Tỉ trọng(%)


(3)/(4) = (5)

		Ghi chú


(6)



		1

		TP Hà Nội

		23

		682

		3,37

		



		2

		Lạng Sơn

		10

		71

		14,0

		



		3

		Hà Giang

		33

		662

		4,98

		



		4

		Hải Phòng

		31

		569

		5,44

		



		5

		Nam Định

		29

		439

		6,6

		



		6

		Đắc Lắc

		30

		344

		8,7

		



		7

		TP Hồ Chí Minh

		83

		347

		23,9

		



		8

		Cần Thơ

		22

		238

		9,2

		






Bảng 2  : Phân loại các hợp tác xã tính đến tháng 6/2002




 (61 tỉnh thành trên cả nước)

		STT

		Các loại  HTX

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)



		1

		Tổng số HTX trên toàn quốc

		14.288

		



		2

		HTX Nông nghiệp

		8.730

		61,35



		3

		HTX Thương mại

		410

		2,88



		4

		HTX Công nghiệp

		1.839

		12,92



		5

		HTX Vận tải

		1.068

		7,50



		6

		HTX Tín dụng

		924

		6,49



		7

		HTX Xây dựng

		456

		3,20



		8

		HTX Thuỷ sản

		460

		3,23



		9

		Các loại HTX khác

		172

		1,20






Nguồn: LM HTX Việt Nam (2002) (Ghi chú: về Bảng 1 & Bảng 2  xin xem phần phụ lục) 

Bảng 3: Tình hình tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ trong các  HTXNN. (Kết quả điều tra 150 HTXNN











Đơn vị: HTX


		SỐ TT

		Dịch vụ

		Năm 2000

		Năm 2001

		năm 2002

		Ghi chú



		1

		DV cung ứng VT, phân bón

		93

		95

		96

		



		2

		DV tín dụng nội bộ

		54

		54

		54

		



		3

		DV tiêu thụ lúa gạo

		33

		35

		34

		



		4

		DV tiêu thụ rau quả

		8

		10

		13

		



		5

		DV tiêu thụ SP chăn nuôi

		3

		7

		8

		



		6

		KD chợ, cho thuê cửa hàng

		8

		9

		10

		



		7

		Chế biến

		14

		14

		8

		



		8

		Cung ứng VT, TTSP

		6

		4

		7

		



		9

		DV ngành nghề thủ công

		12

		12

		16

		





 Nguồn: Cục HTX và thị trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.1. Những thành tựu



Kinh tế HTX nói chung, HTX Thương mại nói riêng vẫn tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Trên địa bàn nông thôn hiện nay,  các HTX  đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở cả hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh thương mại. (Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của HTX trong quá trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn) đặc biệt  trong ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.  



- Kinh tế  hợp tác xã nói chung và các hợp tác xã thương mại nói riêng đã và đang phát triển trong quá trình đổi mới toàn diện về nội dung hoạt động, về mô hình tổ chức, về cơ chế quản lý để thích ứng từng bước với cơ chế kinh tế thị trường.  Quá trình chuyển đổi và phát triển mới các HTXTM theo Luật đã diễn ra hết sức phong phú, đa dạng về hình thức, trình độ và ở nhiều quy mô khác nhau.


2.2. Nguyên nhân của những mặt được

- Nhà nước ban hành Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo ra môi trường pháp lý cũng như  cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM.



- Sự nỗ lực chủ quan của từng HTXTM giữ vai trò quyết định, trong đó, nổi lên vai trò của Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX. Họ là những người năng động, tháo vát, thực sự tâm huyết, nhiệt tình với phong trào; biết dựa vào một số xã viên nòng cốt có kinh nghiệm trong sản xuất-kinh doanh; biết tập trung và phát huy được trí tuệ, vốn góp và công sức của xã viên.


- HTXTM tồn tại và có bước phát triển một phần quan trọng nhờ cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đặc biệt là tổ chức Liên minh HTX các cấp


2.3. Những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân



2.3.1. Những yếu kém, tồn tại


- Phát triển các HTXTM ở khu vực nông  thôn, miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt  ở các tỉnh như Bắc Cạn,  Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Ngãi v.v... Một số Tỉnh đông dân cư song số HTXTM rất ít, Thanh hoá: 6 HTXTM; Nghệ An: 8 HTXTM (ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn).

- Từ Bảng 1& Bảng 2 nêu trên ta thấy:



+ Theo thống kê các HTXTM đăng ký kinh doanh theo điều lệ mẫu về HTXTM thì số lượng các HTXTM rất nhỏ: 410 HTX (bao gồm cả thành thị và nông thôn) trên tổng số: 14.288 HTX chiếm tỷ lệ: 2, 88%(số liệu năm 2002 các HTX đăng ký theo điều lệ mẫu HTXTM) 


+ Phần lớn HTXTM vẫn thuộc loại hình qui mô nhỏ vốn ít (bình quân  vốn của 1 HTXTM khoảng 400 - 500 triệu đồng), cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, kinh nghiêm kinh doanh trong cơ chế thị trường còn rất mỏng. Hầu hết các HTXTM vẫn chưa xác định phương án, kế hoạch kinh doanh dài hạn, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn trong HTX còn yếu (gần 50% chưa qua đào tạo, trong số chủ nhiệm được đào tạo, chỉ có 12,79% có trình độ đại học)



+ Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội còn chiếm tỷ trọng thấp (từ 1996 đến 2000 chưa năm nào vượt qua mức 1%). Một số HTXTM tuy thực hiện được một số loại dịch vụ phục vụ  kinh tế hộ nhưng phần lớn mới chỉ  thực hiện được dịch vụ đầu vào, số HTX tiêu thụ được nông sản cho nông dân chưa nhiều. Vai trò của HTXTM ở vùng nông thôn còn mờ nhạt, quan hệ giữa các HTXTM với thương nghiệp nhà nước và giữa các HTX với nhau còn lỏng lẻo, kém hiệu quả. 


+ Nhiều HTXTM  hầu như chưa được hưởng gì từ  chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước 

+ Trước thực tiễn nêu trên, hầu hết các HTXTM không chỉ kinh doanh các  lĩnh vực đã đăng ký mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, xuất hiện xu hướng liên doanh, liên kết với các loại hình HTX khác, và với các doanh nghiệp. Ngược lại, hầu hết các loại hình HTX khác (HTX nông nghiệp, HTX công nghiệp, HTX vận tải v.v…) đều kinh doanh thương mại và dịch vụ.


+ Tuy nhiên, nếu chỉ tính số HTX hoạt động thương mại và dịch vụ thì ta có số liệu là: 16,27% (HTXTM: 2,28%; HTX dịch vụ vận tải: 7,50%; HTX tín dụng: 6,49%) trên tổng số các HTX; Chưa kể các hoạt động thương mại dịch vụ trong hầu hết các HTX nông nghiệp, các hoạt động này chiếm vị trí quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của HTXNN trong thời gian qua (xem bảng 3). Như vậy, trên thực tế các hoạt động thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ khá lớn trên tổng số các ngành nghề ở nông thôn.


- Việc thực hiện đăng ký kinh doanh đối với HTX theo 6 điều lệ mẫu (HTXTM, HTXNN, HTXCN,…) và một số điều khoản trong luật HTX năm 1996 không còn phù hợp. (kể từ năm 1997 đến trước khi có luật HTX năm 2003)
2.3.2. Nguyên nhân tồn tại, yếu kém và chậm phát triển của HTXTM


 - Trong nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế tham gia khi hệ thống HTX mua bán tan dã ,kinh doanh thương mại-dịch vụ, kinh tế tập thể nói chung và HTXTM nói riêng còn nhỏ bé so với thương nghiệp tư nhân với hàng chục ngàn công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và trên 1,5 triệu cá nhân, hộ kinh doanh, chiếm trên 70% thị phần bán lẻ. HTXTM phải tự thân vận động, không còn nguồn bao cấp như HTXMB trước đây.


- So với thương nghiệp tư nhân, HTXTM có  không ít hạn chế như bộ máy quản lý vẫn cồng kềnh (mặc dù đã có sự cải tiến), tổ chức lao động chưa hợp lý, năng suất lao động chưa cao, kém linh hoạt trong việc đề ra phương án kinh doanh và quyết định giá mua, giá bán v.v...nên hiệu quả hoạt động thấp và  rất  khó giành thắng lợi  khi cạnh tranh trên thương trường. Đa số các HTXTM đã chuyển đổi và thành lập mới đều hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, trình độ cán bộ ...


- vẫn còn những tư tưởng sai lệch và cả quan điểm chưa thống nhất trong  không ít  cán bộ ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương về sự tồn tại, vai trò, vị trí, ý nghĩa đích thực và tính chất của HTXTM.



- Quản lý nhà nước về thương mại chưa thực sự được đổi mới. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ. 

Chương III

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM 


ở nông thôn nước ta


I. Định hướng phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta


1.1. Bối cảnh hoạt động của các HTXTM đến năm 2010



- Trong giai đoạn từ nay đến 2010, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nông thôn nước ta sẽ có nhiều chuyển biến cơ bản. Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, kinh tế trang trại phát triển, nhiều nguồn lực ở nông thôn được phát huy theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chủ trương phát triển ngành nghề ở nông thôn được xem là một động lực làm chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp  giai đoạn  từ nay đến 2010. 



-  Công nghiệp nước ta phát triển theo hướng đa dạng mặt hàng, nâng cao chất lượng và hạ thấp giá thành, tạo tiền đề cho thị trường hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng. Thông qua đó, kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là thị trường nông thôn. 



- Thách thức về sự tụt hậu, khoảng cách giữa nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế các nước trong khu vực sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình hội nhập. 


- Tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp nước ta, giai đoạn từ nay đến 2010, chưa có đột biến lớn: trồng trọt, trong đó lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, cây công nghiệp và cây ăn quả chiếm tỷ trọng nhỏ; ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp cũng ở trong tình trạng tương tự; tỷ trọng lao động nông nghiệp còn cao (trên 65%), 



- Đến năm 2010, mục tiêu phấn đấu của chúng ta ở nông thôn vẫn ở mức khiêm tốn ” Cơ bản xoá  hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo  xuống còn 10% vào năm 2005 và đến 2010 về cơ bản không còn hộ nghèo” 
. Sức mua và cơ cấu thu nhập của dân cư nông thôn về cơ bản chưa có chuyển biến lớn. 


- Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" và Lụât HTX năm 2003 đã tạo đà cho các HTXTM có thêm những điều kiện mới, thời cơ mới để phát huy năng lực nội tại

1.2.  Quan điểm tổ chức phát triển HTXTM đến năm 2010



Thứ nhất, HTXTM là tổ chức kinh tế, tồn tại khách quan trong cơ chế thị trường với nhiều thành phần tham gia thương mại, có vai trò thực sự cần thiết, đặc biệt trong tổ chức lưu thông hàng hoá và hoạt động dịch vụ trên thị trường nội địa (nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa....).


Thứ hai: Phát triển kinh tế HTX trong thương mại trước hết là nhằm  hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động của xã viên và cải thiện địa vị kinh tế xã hội của họ, giáo dục tinh thần hợp tác, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Trong giai đoạn mới thành lập và chuyển đổi, năng lực nội tại còn yếu, vì vậy HTXTM cần sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ đủ mức cần thiết.


Thứ ba,  HTXTM là một tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ, Vì vậy, phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc hạch toán kinh doanh, bảo đảm tự trang trải mọi chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi để tích luỹ và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa kinh doanh với phục vụ lợi ích xã viên và người lao động thông qua các hoạt động dịch vụ (đặc biệt là các dịch vụ phục vụ sản xuất của  hộ gia đình). Kinh doanh có hiệu quả sẽ tạo điều kiện để HTXTM phục vụ tốt xã viên và  cư dân trên địa bàn.



Thứ tư,  phát triển các HTXTM phải tính đến khả năng hội nhập theo xu thế chung của thế giới. Nước ta đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Là một thành viên của Liên minh HTX quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam, trong đó có các HTXTM không nằm ngoài quá trình đó. Do vậy, trong quá trình phát triển, các HTXTM phải tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh để phù hợp với tiến trình hội nhập.  


2. Những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý của HTXTM ở nông thôn


2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức  HTXTM ở nông thôn.

Đề tài đã đề xuất một số mô hình hoạt động của các HTX trong lĩnh vực thương mại ở khu vực nông thôn như sau:



2.1.1 Các mô hình ở địa bàn nông thôn đồng bằng: 


Đây là khu vực mà giữa các thị trường tiểu vùng (nông thôn, ven đô, đô thị) có sự chồng lấn, giao thoa. Đây cũng là khu vực có mật độ dân cư cao, gần 80% số hộ làm nông nghiệp; Lao động cơ bản vẫn là thủ công, nên năng suất thấp; Sản xuất công nghiệp mới chỉ chiếm 12,4%, dịch vụ chiếm 13,6%, nên cơ bản cơ cấu kinh tế nông thôn vẫn là nông nghiệp; Tỷ lệ lao động chưa có việc làm cao (24,7%), trên 90% số lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề.


Vì vậy có thể áp dụng các mô hình: 


2.1.1.1 Mô hình HTX  đa chức năng:



Thành lập các HTX đa chức năng (trong đó có thương mại);  thành phần tham gia là những người nông dân, thợ thủ công và các hộ gia đình ở nông thôn hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất (những dịch vụ HTX thực hiện có hiệu quả hơn từng cá nhân, từng hộ gia đình) như cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất của kinh tế hộ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, hỗ trợ xã viên  tìm kiếm thị trường, bạn hàng, nguồn hàng, trực tiếp tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với DNNN, các HTXNN, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể  nhằm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá  cho xã viên HTX và các đối tượng khác trên địa bàn. Không nhất thiết trong một xã phải có đủ các HTX của các ngành.


2.1.1.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp


Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối với các HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, đại lý bán các mặt hàng chính sách...). 



2.1.1.3 Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ:


  
Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ là hình thức tổ chức HTX cơ sở có thể áp dụng ở các vùng kinh tế khác nhau, trong đó vùng nông thôn đồng bằng có điều kiện phát triển mạnh hơn cả. Nội dung hoạt động của mô hình này là chuyên làm dịch vụ hỗ trợ cho các hộ gia đình trong việc cung ứng vật tư sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm và các điều kiện sản xuất khác. Các HTX chuyên làm dịch vụ trên địa bàn nông thôn có tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực dịch vụ và giải quyết việc làm  ở  nông thôn.


2.1.2 Mô hình có thể phù hợp với địa bàn huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, đầu mối giao thông trên địa bàn huyện 



2.1.2.1 Mô hình HTX  kinh doanh thương mại tổng hợp:

 ở các thị trấn, thị tứ hoặc vùng gần khu công nghiệp, vùng ven đô hoặc gần các trục lộ lớn... có thể thành lập các HTX kinh doanh thương mại tổng hợp với hoạt động chính là đại lý cho các DNNN và Liên hiệp HTXTM kiêm bán lẻ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, xăng, dầu, thuốc trừ sâu, đại lý hoặc trực tiếp bán lẻ một số hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cư dân trong vùng, tự tổ chức hoặc phối hợp với thương lái, chủ vựa thu mua nông sản hàng hoá và xây dựng các cơ sở chế biến với qui mô nhỏ (chủ yếu là sơ chế) nhằm bảo quản và nâng cao giá trị hàng hoá. Đối tượng tham gia các HTX theo hình thức trên bao gồm thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Bên cạnh thể nhân như cá nhân, đại diện hộ gia đình có cả đại diện tổ hợp tác, đại diện các doanh nghiệp (có thể có đại diện của doanh nghiệp nhà nước). 



2.1.2.2 Mô hình HTXTM chủ yếu làm đại lý mua - bán 


2.1.2.3 Mô hình HTXTM được doanh nghiệp nhà nước đỡ đầu về vốn, đầu tư trang thiết bị 



2.1.3 Mô hình áp dụng ở  địa bàn xã



Chú trọng mô hình HTX nông - thương - tín (nông nghiệp - thương mại - tín dụng), vừa hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thương mại tín dụng và hệ thống chợ.


- Thực tế khảo sát cho thấy: các HTX kinh doanh thương mại thuần tuý trên địa bàn xã không có đủ điều kiện phát triển, vì sức mua của nông dân còn thấp, chi phí cao, nhiều mặt hàng thương nghiệp tư nhân kinh doanh hiệu quả hơn... Vì vậy, ở địa bàn nông thôn nói chung và thôn, xã nói riêng, mô hình các HTX vừa làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu, xay xát lúa gạo, sấy lúa...), vừa tổ chức kinh doanh thương mại (tiêu thụ nông sản, làm đại lý mua, bán hàng hoá cho các loại hình doanh nghiệp khác...)nhận tiền của xã viên theo kỳ hạn và không kỳ hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi suất thấp. là hợp lý. Có thể nói, đây là mô hình tổ chức phù hợp với  kinh tế HTX ở nông thôn trong thời kỳ từ nay đến 2010. 



2.1.2. ở địa bàn nông thôn miền núi 


- ở miền núi, những khó khăn, trở ngại trong tổ chức và phát triển kinh tế nói chung và thị trường nói riêng đều tăng lên gấp bội. Đây là khu vực mà tư nhân cũng không muốn bỏ vốn kinh doanh, vì thu được ít lợi nhuận, thậm chí không có lợi nhuận. Theo phương châm từ thấp đến cao, chú ý xây dựng qui mô nhỏ và vừa  theo hướng này, có thể tổ chức HTX theo mô hình HTXNN - Thương mại hoặc HTX kinh doanh tổng hợp. Hình thức tổ chức thích hợp là các HTX liên thôn, liên bản, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, với chức năng kinh doanh tổng hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc.

 
- ở những nơi chưa có điều kiện thành lập HTX, có thể tổ chức các tổ hợp tác mua chung, bán chung hoặc với  tên gọi khác gắn với nội dung hoạt động. Sau một thời gian, các cơ quan chức năng có kế hoạch giúp đỡ để các tổ hợp tác  đủ điều kiện trở thành HTXTM.



HTXTM có thể giúp thương nghiệp quốc doanh cung cấp, phân phối những mặt hàng thuộc diện chính sách đi đôi với việc tổ chức mạng lưói bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu, hợp thị hiếu tới tận các bản làng,  cung ứng công cụ,  vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp của  kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Đồng thời, tổ chức thu mua nông lâm sản, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các HTXTM có thể mở các điểm kinh doanh ở trung tâm cụm xã, ở các chợ  khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch v.v... 



2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý, nội dung và phương thức hoạt động của các HTX Thương mại


2.2.1.  Đổi mới phương thức huy động vốn



 Thu hút các doanh nghiệp, cán bộ, công chức tham gia HTX; Mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn vốn. Các HTXTM cần chú trọng hình thức đại lý, ký gửi hoặc trả chậm trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhà nước.



 
2.2.2. Đa dạng hình thức sở hữu:


Sở hữu trong HTXTM có thể bao gồm:  sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước... cùng tồn tại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, không phủ định nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho HTXTM. Điều này hoàn toàn đúng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn

 
2.2.3. Hoàn thiện quan hệ phân phối thu nhập trong HTX


- Các HTXTM cần  thực hiện phân phối theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên trong HTX; 


- Thành lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi,…

- Thực hiện sự công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý tài chính. 

- Bên cạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục, động viên tinh thần, cần chú ý biện pháp thưởng bằng vật chất theo qui định của điều lệ HTX nhằm khuyến khích mọi khả năng của xã viên trong xây dựng, củng cố và phát triển HTX. 

- Cán bộ, xã viên gây thiệt hại cho HTX, nếu do nguyên nhân chủ quan, phải bồi thường theo nghị quyết của Đại hội xã viên và qui định của pháp luật. 



2.2.4. Hoàn thiện quan hệ quản lý trong HTXTM



- Về thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX: 
 


Lựa chọn hình thức:



+ Đối với HTX thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành:  Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Trưởng ban quản trị đồng thời là chủ nhiệm HTX


           + Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành: Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã. Chủ nhiệm hợp tác xã là xã viên hợp tác xã hoặc thuê.


- Về cơ chế quản lý:


 Thực hiện cơ chế khoán thích hợp, có sự quản lý, gắn được quyền lợi, trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận, từng xã viên và từng người lao động trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng bộ phận, gắn thu nhập với mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích những tiềm năng trong hoạt động kinh doanh.


-  Các cơ quan chức năng cần giúp các HTX trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý sao cho gọn nhẹ, thiết lập được các mối quan hệ quản lý hợp lý giữa các bộ phận với xã viên và người lao động, bảo đảm được sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ,


2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của HTXTM


Các chỉ tiêu sau đây sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX hay nhóm các HTX. 


2.2.5.1 Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh



Chỉ tiêu này giúp đánh giá và phân loại các HTXTM theo các nhóm sau:



+ Doanh thu hàng năm của HTX. 



+ Nhóm HTX có lãi; Nhóm HTX thua lỗ.


+ Nhóm các HTX có tất cả các dạng dịch vụ có lãi (đối với các HTX DVNN)



+ Nhóm các HTX một số dịch vụ có lãi



2.2.5.2 Chỉ tiêu đánh giá tình hình phân phối .


+ Thực hiện phân phối lãi theo vốn góp, mức độ đóng góp, mức độ sử dụng dịch vụ của HTX,…



+ Thành lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi,…


+ HTX chưa thực hiện đúng quy định phân phối theo quy định của Luật để hình thành các quỹ của HTX.



2.5.2.3 Tổng nguồn vốn và các nguồn hình thành


- Tổng nguồn vốn.



- Trong đó: (Vốn tự có  (số lượng, tỷ lệ); Vốn góp (cổ phần); Vốn vay( số lượng, tỷ lệ).


2.2.5.4. Giá trị tài sản và các loại tài sản



- Cơ sở vật chất kỹ thuật:



+ Diện tích mặt bằng, trụ sở.



+ Kho tàng, xưởng chế biến…



-  Công cụ lao động: Máy móc, thiết bị


- Phương tiện vận tải…



-  Tỷ lệ đầu tư mới

2.3. Tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa HTXTM với doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác



2.3.1. Với doanh nghiệp nhà nước


 Doanh nghiệp nhà nước có thể trực tiếp tham gia HTX (cử đại diện, góp vốn), hỗ trợ cơ sở vật chất (xây dựng kho tàng, cửa hàng, cơ sở chế biến), phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh v.v... Qua đó, góp phần tăng thêm nguồn lực cho HTX.


Với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản trong các cơ sở đào tạo của Nhà nước và qua kinh nghiệm kinh doanh, quản lý nhiều năm, các DNNN có đầy đủ điều kiện giúp các HTX trong xây dựng kế hoạch và phương thức kinh doanh thích hợp, nâng cao nghiệp vụ về đại lý, về mua bán, kỹ thuật bảo quản, chế biến, kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cho cán bộ HTX...


 
2.3.2 Với các hộ nông dân, chủ trang trại, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp


 
+ Tạo điều kiện để xã viên HTXTM có thể mua cổ phần trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh  của Nhà nước đã được cổ phẩn hoá.  



+ Tăng cường phương thức trao đổi vật tư, hàng hoá tiêu dùng của HTX lấy hàng nông sản và sản phẩm hàng hoá khác của nông dân, hộ gia đình. 



+ Sử dụng các thương lái, chủ vựa làm đại lý cho các HTX trong việc mua gom hàng nông sản hoặc tranh thủ cơ sở gia công, chế biến của họ.



+ Sử dụng cá nhân và hộ kinh doanh ở thị trấn, thị tứ ở các chợ trên địa bàn nông thôn làm đại lý phân phối vật tư, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh.


3. Hoàn thiện các chính sách và khuyến khích biện pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn


3.1.Những vấn đề chung



3.1.1 Về quan điểm hỗ trợ :


3.1.2 Mục tiêu của chính sách hỗ trợ HTX:  



3.1.3. Về phương thức hỗ trợ:


3.1.4. Đối tượng hỗ trợ:



3.1.4.1  Các ưu đãi được áp dụng với:


  
a) Hợp tác xã đang hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996 và chấp hành bổ sung, thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003;


  
b). Hợp tác xã sẽ thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2003.



3.1.4.2  Các ưu đãi không áp dụng với:



a). Hợp tác xã cũ chưa làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 1996;



b). Hợp tác xã không thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003 



c). Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể tự nguyện; giải thể bắt buộc; tuyên bố phá sản                                     



 3.1.4.2 Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã ở cấp tỉnh và huyện có trách nhiệm xác nhận cho hợp tác xã thuộc đối tượng được áp dụng

3.2. Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với HTXTM


3.2.1. Chính sách bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành  đối với các chức danh chủ chốt; đào tạo xã viên làm chuyên môn, kỹ thuật



3.2.1.1 Đối tượng áp dụng.  



a)Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã.

     
a.1. Là những xã viên đang đảm nhận các chức danh: Trưởng ban quản trị; Chủ nhiệm; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng hoặc kế toán viên nếu hợp tác xã chỉ có Kế toán viên (sau đây gọi chung là Kế toán trưởng). 


      
a.2. Là những xã viên sẽ kế cận các chức danh Chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng hợp tác xã.



b). Đào tạo chuyên môn,kỹ thuật, nghiệp vụ.


       Là những xã viên đang và sẽ được hợp tác xã giao đảm nhận công tác quản lý, điều hành những hoạt động đòi hỏi phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ.



3.2.1.2 Chế độ ưu đãi .    



a). Những xã viên thuộc đối tượng quy định tại điểm a1.(3.2.1.1) khi tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã được miễn toàn bộ các chi phí về: tiền ăn tại cơ sở đào tạo theo chi phí thực tế của khóa học ở từng trường lớp, tiền tàu xe đi lại


b). Đối với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật:


    
b1. Ưu tiên điểm xét tuyển. Đối với xã viên ở thành phố cộng thêm 1 điểm; đối với xã viên ở nông thôn cộng thêm 2 điểm 


      
b.2. Được giảm 50% tiền học phí theo mức thu quy định của trường, nơi xã viên hợp tác xã theo học. Cá nhân người đi trả 50% tiền học phí cho Nhà trường và tự túc các khoản chi phí khác trong thời gian đào tạo.


c).Điều kiện ưu đãi: Yêu cầu về: sức khoẻ; Độ tuổi; Trình độ tối thiểu đối với chuyên môn.


3.2.2. Chính sách ưu đãi về giao đất.



3.2.1.1 Ưu đãi về giao đất không thu tiền sử dụng để làm trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 



a). Đối tượng áp dụng:


 a1. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất cho sản xuất: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của xã viên.


a.2. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: nông, lâm, thủy sản và muối do xã viên làm ra.


b). Chế độ ưu đãi:


b1. Về mức giao đất không thu tiền sử dụng: Tối đa không quá 500m2/ hợp tác xã. Những nơi không còn quỹ đất công ích để giao cho hợp tác xã theo quy định tại điểm này thì Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã kinh phí 


b.2 HTX được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện tích đã giao



b.3 HTX theo điểm a.(mục 3.2.1.1) hiện đang có đất sử dụng thì được hưởng giao đất không thu tiền sử dụng theo qui định tại điều 51 NĐ số 18 hướng dẫn thi hành luật đất dai. 


c). điều kiện áp dụng: 


c.1. Chưa có mặt bằng (hoặc đã có, nhưng chưa đủ theo mức quy định tại điểm a. (mục 3.2.1.1) để làm trụ sở giao dịch; nhà kho; sân phơi; cơ sở dịch vụ trực tiếp cho xã viên sản xuất nông, lâm, thủy sản, muối;


     
c.2. Tối đa là 3 năm tính từ thời điểm được giao đất Hợp tác xã phải:


          + Có số lượng xã viên được hưởng lợi từ một trong các hoạt động dịch vụ của hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục 3.2.2.1.) không thấp hơn 50;


c.3 Các hoạt động cung ứngvật tư, tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do xã viên làm ra


3.2.2.2 Ưu đãi về thuê đất.


 
a). Đối tượng hưởng lợi:


        Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vốn, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên.



b). Chế độ hưỏng lợi:


     
b.1. Được Nhà nước cho hợp tác xã thuê đất dài hạn theo điểm e khoản 1 Điều 35 Luật đất đai năm 2003.


     
b.2. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm theo giá do giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.( áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 60 Luật đất đai)


b.3. Diện tích đất thuê dài hạn được xác định theo Dự án của hợp tác xã về xây dựng cơ sở cung ứng vốn tín dụng, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên.



c). Điều kiện áp dụng; Chưa có mặt bằng ,sau 3 năm phải có 100 xã viên, cung cấp cho xã viên 50% giá trị hàng hoá tiêu thụ.



3.2.3.  Chính sách ưu đãi về tài chính đối với HTX.



3.2.3.1 Ưu đãi về thuế môn bài.



a). Đối tượng được hưởng ưu đãi: 


Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào hợp tác xã thành tài sản chung.



b). Chế độ ưu đãi: 


Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào hợp tác xã thành tài sản chung.



c). Điều kiện áp dụng.Chuyển tài sản vào tài sản chung, sủ dung chứng từ hoá đơn của HTX


3.2.3.2 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp


a). Đối tượng áp dụng.


         Các hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục3.2.3.1). có thu nhập doanh nghiệp. 


b ). Chế độ ưu đãi.   

        Hợp tác xã nộp thuế thu nhập với mức 0 % đối với giá trị thu nhập tạo ra từ các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư sản xuất, hàng hóa tiêu dùng, vốn tín dụng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. 


        Phần thu nhập tạo ra từ các hoạt động kinh doanh ngoài các hoạt động nói trên hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế thu nhập hiện hành. 


 
 c. Điều kiện áp dụng.: Cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận giá trị thu nhập tạo ra khi cung ứng cho xã viên. 


3.2.3.3 Lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác  xã



a). Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên quy mô cả nước để tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn  hỗ trợ từ các tổ chức trong, ngoài nước và tự góp của các hợp tác xã để thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển hợp tác xã.


b). Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ liên quan, Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ; Điều lệ về hình thành và sử dụng Quỹ.               


3.2.4.Chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng Ngân hàng 



3.2.4.1 Đối tượng áp dụng. 


3.2.4.2 Chế độ ưu đãi: 


   
 a). Được tạo thuận lợi vay theo Dự án đầu tư. 


   
 b). được vay theo nhu cầu  thực hiện các hợp đồng, khế ước mua vật tư, hàng hóa cung ứng cho xã viên 



3.2.4.2 Điều kiện áp dụng.


3.2.5. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã một số hoạt động xúc tiến thương mại.



3.2.5.1 Đối tượng áp dụng.


3.2.5.2 Các hình thức và chế độ hỗ trợ.


a). Hỗ trợ kinh phí hội thảo và kinh phí thuê chuyên gia về xúc tiến thương mại truyền đạt thông tin và kiến thức về  tiếp thị, chào hàng và kỹ năng làm hợp đồng kinh tế theo ngành nghề, hoạt động.



b) Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để chào hàng và tìm kiếm khách hàng.


c). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã xây dựng, đăng ký và quảng bá thương hiệu sản phẩm.



d). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng.  



3.2.5.3  Điều kiện áp dụng.



3.2.6. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng các thành tựu  khoa học, công nghệ.



3.2.6.1 Đối tượng áp dụng.


3.2.6.2 Chế độ hỗ trợ.



a). Đối với trường hợp hợp tác xã có nhu cầu theo điểm a.(mục3.2.6.1). thì Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và hợp tác xã phải hoàn trả lại Nhà nước tùy theo kết quả đầu tư.    


b). Đối với trường hợp quy định tại điểm b.(mục3.2.6.1) Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí..


3.2.6.3. Điều kiện áp dụng.


3.2.7. Chính sách ưu tiên hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội



3.2.7.1 Đối tượng áp dụng.


     
3.2.7.2 Chế độ ưu tiên.


    
 a). Được ưu tiên tham gia làm chủ các Dự án có mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo do Chính phủ trực tiếp triển phù hợp với khả năng của hợp tác xã.


    
b). Được giúp đỡ về kiến thức quản lý Dự án trong quá trình triển khai. 



3.2.7.3. Điều kiện áp dụng.



3.2.7.4 Trách nhiệm của cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu.     



3.2.8. Nghĩa vụ của các HTX được hưởng chính sách ưu đãi: 



3.2.8.1. Tuyên truyền đầy đủ các quy định của Luật HTX 2003 đến từng xã viên; không ngừng phát triển xã viên và hoàn thiện mô hình hợp tác xã theo Luật; có thành tích tốt trong các hoạt động dịch vụ xã viên.



3.2.8.2 Cam kết không ngừng nâng cao tinh thần tự chủ, tinh thần hợp tác giữa các xã viên HTX, không ngừng nâng cao các giá trị tốt đẹp của hợp tác xã theo 4 nguyên tắc của Luật hợp tác xã năm 2003.


 
3.2.8.3. Không ngừng phát triển uy tín hợp tác xã đối với xã viên


 3.3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với HTXTM ở nông thôn



3.3.1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại



3.3.1.1 Đối với Bộ Thương mại:


- Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển các HTXTM từ nay đến 2010. Định hướng phát triển các HTXTM phải phù hợp với qui hoạch tổng thể của ngành, gắn với qui hoạch mạng lưới chợ nông thôn, chợ miền núi, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới,  qui hoạch trung tâm thương mại thị trấn hoặc cụm thương mại - dịch vụ thị tứ  v.v... 


-  Cùng các Bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách đối với kinh tế tập thể và HTXTM, tạo  môi trường pháp lý thuận lợi



- Xây dựng nội dung chương trình, hình thức và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ các cán bộ làm công tác quản lý, nhân viên nghiệp vụ và nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX nhằm phục vụ cho yêu cầu xây dựng và phát triển HTXTM. 



- Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế thương mại,  tạo điều kiện thuận lợi cho các HTXTM nắm được những thông tin chủ yếu, kịp thời về kinh tế thương mại nói chung, lĩnh vực HTX nói riêng. 



- Phối hợp với Liên minh HTXVN phổ biến và nhân rộng các mô hình HTX điển hình, tiên tiến trong phạm vi cả nước; tranh thủ ý kiến tham gia của các tổ chức trên  trong quá trình nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chiến lược và định hướng phát triển HTXTM trong từng thời kỳ.


3.3.1.2  Đối với các Sở Thương mại:


Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và thị trường ở địa phương, Sở Thương mại, Phòng Thương mại hoặc Phòng Tài chính-Thương mại giúp UBND tỉnh, quận,  huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với HTX trong lĩnh vực thương mại, bao gồm:


- Xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển HTXTM trên  địa bàn tỉnh, thành phố trong từng giai đoạn.


- Đề  xuất các phương án trình UBND tỉnh, thành phố, kiến nghị giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của các HTXTM chưa chuyển đổi để các HTX hoàn thành thủ tục và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật, làm tốt công tác hướng dẫn,  giải thích để mọi người hiểu đúng về HTX kiểu mới, tạo điều kiện cho việc hình thành, phát triển HTXTM trên địa bàn, nhất là địa bàn nông thôn, miền núi.


- Tiếp tục phát hiện, đề xuất những ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách,  chế độ của nhà nước về phát triển HTXTM; tăng cường kiểm tra  việc thực hiện Luật HTX, Luật Thương mại, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác


- Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành, phát triển HTXTM ở địa phương; tổ chức, hướng dẫn thực hiện chính sách,  chế độ của Nhà nước về phát triển HTXTM. 


- Căn cứ vào Luật Thương mại, Luật HTX, giúp đỡ các HTXTM xây dựng điều lệ cụ thể; hướng dẫn các HTXTM chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật; xem xét , cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các HTXTM.


- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX, giúp các HTX xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm. 



3.3.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại:



3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, giúp đỡ các địa phương, HTX về thi hành Luật HTX và các quy định khác của pháp luật:


4. Nâng cao và phát  huy  vai  trò của Liên minh các HTX



- Trước mắt, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Liên minh HTX cần được làm rõ hơn, đặc biệt là làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức này với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến kinh tế HTX, trong đó có Bộ Thương mại và các Sở Thương mại. Đặc biệt là xây dựng được cơ chế phối hợp trong việc xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ   đối với kinh tế HTX. Từ  đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận và cho từng chức danh trong tổ chức bộ máy, làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, lao động. 



- Tổ chức Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố cần dựa trên đặc điểm, điều kiện kinh tế-xã hội và sự phát triển của phong trào HTX trong  từng khu vực,  địa bàn.  Tránh tình trạng áp dụng máy móc cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên minh HTX Trung ương gây lãng phí kinh phí và cán bộ.



- Tăng cường mối quan hệ giữa Liên minh HTX Trung ương với Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố và các cơ sở thành viên.  


- Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Bộ, ngành và UBND các cấp cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương nâng cao năng lực và hiệu quả  hoạt động; đặc biệt là giúp tạo ra các công cụ hỗ trợ  như thành lập các trung tâm  tư vấn và các dịch vụ tư vấn về thị trường (cả trong nước và ngoài nước) về khoa học công nghệ; xây dựng quĩ hỗ trợ phát triển, quĩ bảo lãnh tín dụng v.v...Chỉ với những hành động và kết quả cụ thể, Liên minh HTXVN mới thực sự thể hiện vai trò đại diện và hỗ trợ, kinh tế HTX, góp phần thực hiện thành công các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước.  


Kết luận


Kinh tế hợp tác nói chung, HTXTM nói riêng là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Nông nghiệp nước ta cơ bản đã chuyển sang kinh tế hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển.


Với sự cố gắng, nỗ lực của ban chủ nhiệm, đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTX thương mại ở nông thôn nước ta” đã được hoàn thành.



1. Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn như: Sự tồn tại tất yếu khách quan của HTXTM; Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của HTXTM; Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn; Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển HTXTM…



2. Đề tài đã đánh giá thực trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự phát triển của HTX thương mại ở nông thôn trong thời gian vừa qua; Đánh giá quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM (sau khi có Luật Hợp tác xã 1996) …


HTXTM vẫn tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân. Trên địa bàn nông thôn hiện nay, các HTX đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình ở hai lĩnh vực sản xuất-dịch vụ và kinh doanh thương mại. Tuy nhiên trước yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển của các HTXTM  ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, yếu kém cần phải tháo gỡ, khắc phục. 



3. Đề tài đã đưa ra được hệ thống giải pháp về tổ chức và phát triển HTX TM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới như: Hoàn thiện mô hình tổ chức HTXTM; hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động của các HTXTM; hoàn thiện mô hình pháp lý; hoàn thiện chính sách và biện pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn, trong điều kiện triển khai thực hiện Luật HTX năm 2003.



Cùng với Nghị quyết về “đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010”; Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” do Hội nghị trung ương 5 khoá IX thông qua thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta đến sự phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn. Với sự phối hợp của các bộ ngành, Liên minh các hợp tác xã thực hiện tốt cương lĩnh hành động của chính phủ về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khoá IX và thực hiện tốt Luật HTX năm 2003 chúng ta sẽ đưa nông thôn Việt Nam tiến nhanh theo con đường xã hội chủ nghĩa.


� Nghị định của Chính phủ (Số: 177/2004/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003 



� Văn kiện Đại hội IX của Đảng. Trang 265- 212. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội.2001 



                                                                                                                            



� Theo Điều: 6 nghị định của chính phủ số: 177/2004/NĐ-CP
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HTX năm 1996). Như vây, việc triển khai nghiên cứu đề tài được đặt trong điều 
kiện mới - đáp ứng những yêu cầu của luật HTX năm 2003.  

* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài : 
 - Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông 
thôn. 

 - Đánh giá hiện trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý đến sự 
phát triển  HTXTM ở nông thôn nước ta thời gian qua . 

 - Đề xuất một số giải pháp về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn 
nước ta trong thời gian tới. 

       * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:    
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: tổ chức quá trình hình thành và phát 

triển HTXTM ở nông thôn (vĩ mô ) và mô hình tổ chức quản lý hoạt động của các 
HTXTM ở nông thôn (vi mô ) . 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 + Các HTXTM (thành lập theo điều lệ mẫu HTXTM ) ở nông thôn và các 
hoạt động kinh doanh thương mại (bao gồm cả dịch vụ thương mại) của các loại 
hình HTX khác ở nông thôn (chủ yếu là HTXNN vì nó chiếm tỷ lệ lớn trong tổng 
số các HTX) 
 + Nội dung nghiên cứu tập trung vào mô hình tổ chức quản lý, cơ chế huy 
động vốn, góp vốn, sử dụng lao động, phân phối của HTXTM và các giải pháp 
chủ yếu từ phía Nhà nước nhằm phát triển các HTXTM ở nông thôn.  

 + Địa bàn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu chọn mẫu địa bàn nông thôn 
(đồng bằng và miền núi ) của một số tỉnh đại diện miền Bắc và miền Nam  

 + Thời gian nghiên cứu:  Phân tích thực trạng từ năm l997 đến nay. Các đề 
xuất về giải pháp phát triển cho trước mắt và đến năm 2010 

* Phương pháp nghiên cứu:  
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

l. Khảo sát điển hình 

2. Sử dụng chuyên gia  

3. Tổng hợp và phân tích  

* Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương: 
- Chương 1:  Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển hợp tác xã 
thương mại ở nông thôn 

- Chương II : Thực trạng tổ chức và phát triển HTX thương mại ở nông thôn Viêt 
Nam từ năm 1997 đến nay. 

  - Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM ở 
nông thôn nước ta. 
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Chương 1 

 
Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và phát triển 

 hợp tác xã thương mại ở nông thôn 

 

1. Cơ sở lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn 

1.1. Khái niệm thương mại, hợp tác xã thương mại. 
1.1.1. Khái niệm thương mại 
 Sự ra đời và phát triển thương mại gắn liền với sự ra đời của sản xuất hàng 
hoá, của kinh tế thị trường. Thực chất của hoạt động trao đổi mua bán là sự so sánh 
lao động giữa người sản xuất với những người sản xuất. Quan hệ giữa người với 
người không còn là quan hệ thuần tuý nữa mà nó được thay thế bằng quan hệ giữa 
vật với vật. 
 Nghiên cứu quá trình phát triển của trao đổi hàng hoá, của sự ra đời của 
tiền tệ, ta thấy rằng qua lưu thông không những giá trị của hàng hoá được thực 
hiện mà qua lưu thông người ta còn tìm kiếm giá trị tăng thêm (T-H-T’ ). 

* Trên thế giới, khái niệm thương mại được hiểu theo nhiều cách: 
 - Trong luật la mã cổ đại, khái niệm thương mại được hiểu theo nghĩa 
rộng, đó là các quan hệ pháp lý liên quan đến việc sử dụng các tài sản trong 
sản xuất phân phối và lưu thông hàng hoá. 

 - Trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới khái niệm thương 
mại là một khái niệm để chỉ hoạt động phân phối lưu thông hàng hoá. 

  - ở một số nước có truyền thống kinh tế thị trường, hiểu thương mại thông 
qua luật thương mại : 

 Luật Thương mại Việt nam,  không đưa ra định nghĩa hoàn chỉnh về Thương 
mại mà chỉ  đưa ra 14 hành vi Thương mại ( theo điều 45) với định nghĩa khái 
quát: hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại 
làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân hoặc giữa thương nhân và 
các bên liên quan. 

 Từ khi hình thành cho đến tận giữa thế kỷ XX, quan niệm thương mại chỉ hạn 
hẹp trong phạm vi những quan hệ mua bán hàng hoá và các dịch vụ có liên quan đến 
hoạt động này. Theo nghĩa sơ khai nhất (cũng có thể gọi là nghĩa hẹp) thì hoạt động 
thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp các dịch vụ liên quan đến 
hàng hoá. Từ đó, khái niệm Luật Thương mại cũng được hiểu là luật điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh mua bán hàng hoá và dịch vụ mua bán hàng hoá. Cho đến nay một 
số bộ luật thương mại của một số nước vẫn chỉ có phạm vi điều chỉnh là quan hệ 
thương mại hàng hoá. 
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 Ngày nay, với sự phát triển của các loại hình dịch vụ và hoạt động cung 
cấp dịch vụ vì mục tiêu sinh lời, hoạt động đầu tư, mua bán ly xăng và chuyển 
giao công nghệ, người ta quan niệm rằng tất cả các hoạt động và giao dịch được 
thực hiện trên thị trường vì mục tiêu sinh lời đều được coi là hoạt động thương 
mại, thuộc nội hàm của khái niệm thương mại, từ đó, quan niệm Luật Thương 
mại truyền thống đã trở nên chật hẹp, không bao quát hết được các quan hệ 
thương mại theo quan điểm hiện đại. Từ quan niệm mới về thương mại người ta 
đã xây dựng một khái niệm Luật Thương mại mới có phạm vi điều chỉnh rộng 
hơn rất nhiều so với quan niệm Luật Thương mại truyền thống. 

 Theo Luật về Trọng tài Thương mại quốc tế (ModelLaw on Internationnal 
Commercial Arbitration) do uỷ ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc 
thông qua ngày 21/6/1985: “Thuật ngữ thương mại phải được giải thích theo 
nghĩa rộng để bao phủ hết các vấn đề phát sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất 
thương mại dù có hợp đồng hay không. Các quan hệ có bản chất thương mại bao 
gồm những giao dịch sau (nhưng chưa phải là hết): Các giao dịch thương mại để 
cung cấp hay trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ, hợp đồng phân phối, chi nhánh 
hoặc đại diện thương mại, đại lý, cho thuê, gia công sản phẩm, tư vấn, công nghệ, 
sáng chế, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng khai thác hay nhượng 
đất, liên doanh và các hình thức khác của hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh, 
chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường hàng không, đường biển, 
đường sắt hoặc đường bộ”.  

 Theo quan niệm hiện đại thì phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại bao 
gồm bốn lĩnh vực, đó là: 

- Thương mại hàng hoá; Thương mại dịch vụ; Thương mại trong đầu tư; Và 
thương mại trong sở hữu trí tuệ 

 Mặc dù Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ không quy định cụ thể 
về các hành vi thương mại nhưng khái niệm thương mại trong Hiệp định được 
hiểu khá rộng và bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hoá, thương mại 
dịch vụ, khía cạnh thương  mại của quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư.                     

 Trong WTO không có quy định cụ thể về các hành vi thương mại nhưng 
các hành vi được coi là thương mại trong WTO được hiểu rất rộng, tuy nhiên, nó 
không rộng như trong BTA nhưng cũng bao trùm thương mại hàng hoá, thương 
mại dịch vụ, khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp đầu 
tư liên quan đến thương mại. 

 Từ những phân tích trên chúng ta thấy rằng:  

 Thương mại là hoạt động kinh doanh của con người trong lĩnh vực mua 
bán hàng hoá, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư nhằm mục đích lợi 
nhuận.  

1.1.2. Khái niệm HTXTM: 
1.1.2.1 Khái niệm HTX : 
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 Trên thế giới đã có những cách hiểu khác nhau về khái niệm  hợp tác xã 
nhưng trong hầu hết Luật Hợp tác xã của các nước, chương đầu tiên đưa ra khái 
niệm hợp tác xã và khẳng định nó là một tổ chức kinh tế có đặc thù riêng.  

 - Liên minh HTX quốc tế đã định nghĩa về hợp tác xã như sau:  

 + “Hợp tác xã là một tổ chức tự trị của những người tự nguyện liên hiệp lại 
để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn 
hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ ”. 

 + Định nghĩa này được hoàn thiện vào năm 1995 thông qua tuyên bố sau: 
“Hợp tác xã dựa trên ý nghĩa tự cứu giúp mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, 
công bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng lập ra Hợp tác 
xã, các xã viên  hợp tác xã tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức về tính trung thực, cởi 
mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác”.  

 - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa Hợp tác xã là sự liên kết của 
những người đang gặp phải những khó khăn kinh tế giống nhau, tự nguyên liên 
kết lại trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, sử dụng tài sản mà họ đã 
chuyển giao vào Hợp tác xã phù hợp với nhu cầu chung và giải quyết những khó 
khăn đó chủ yếu bằng sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bằng cách sử dụng các 
chức năng kinh doanh trong tổ chức hợp tác phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh 
thần chung. 

 - ở nước ta,  Luật Hợp tác xã năm 1996 ghi rõ: “Hợp tác xã là tổ chức kinh 
tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp 
vốn, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể 
và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế -
xã hội của đất nước”. 

Điều 1, Chương I của Luật HTX năm 2003  khẳng định: Hợp tác xã là tổ 
chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là 
xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyên góp vốn, góp sức lập ra theo quy 
định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp 
tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp 
nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn 
điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của 
pháp luật. 

 1.1.2.2 Khái niệm HTXTM 

a) Sau khi có Luật Hợp tác xã 1996, Điều lệ mẫu HTXTM ban hành theo 
Nghị định 41 CP của Chính phủ ngày 29/4/1997 đã định nghĩa HTXTM như sau: 
“HTXTM là tổ chức kinh tế của những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, 
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tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo Luật Hợp tác xã và Điều lệ mẫu 
HTXTM  để kinh doanh thương mại dịch vụ nhàm phát huy sức mạnh của tập thể 
và của từng xã viên, phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng phục 
vụ, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của xã viên và của cộng đồng”. 

 b) Điều 6, Luật HTX (2003) quy định HTX có quyền kinh doanh ở tất cả các 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà luật pháp không cấm. Thực tế phát triển HTX 
trong những năm qua cho thấy lĩnh vực kinh doanh của các HTX rất đa dạng. Bên 
cạnh những ngành nghề, lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, công nghiệp, GTVT, 
thương mại, tín dụng,…nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới như: vệ sinh môi trường, 
trường học, tang lễ, nhà ở, bệnh viện, điện, nước sinh hoạt,…cũng đã được mở ra.  

 Tuy nhiên trong tổ chức,quản lý, đánh giá hoạt động của các HTX có thể phân 
loại theo "lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh" như sau: 

 + Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối,  

 + Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp. 

 + Nhóm HTX thương mại dịch vụ,…  

 c) Như vậy HTXTM có đặc điểm sau:  

 - Từ khái niệm thương mại nêu trên, khái niêm HTXTM ngày nay cũng  
bao trùm các lĩnh vực: 

 + Thương mại hàng hoá;                + Thương mại dịch vụ; 

      + Thương mại trong đầu tư;           + Và thương mại trong sở hữu trí tuệ. 

 - Là HTXTM ngành nghề kinh doanh thương mại phải chiếm tỷ trong lớn 
trong tổng số các ngành nghề đăng ký kinh doanh. 

 - HTXTM dựa trên nền tảng tiêu dùng cá nhân, mục tiêu ban đầu của HTX 
là chủ yếu phục vụ xã viên nói đến HTX là nói đến xã viên trên cơ sở đó mới nói 
đến phát triển kinh doanh. Vì vậy quy mô xã viên HTX cùng là một tiêu thức 
đánh giá của HTXTM. 

1.2. Sự tồn tại tất yếu khách quan và vai trò HTXTM trong nền kinh tế nước 
ta.  
 1.2.1. Sự tồn tại tất yếu khách quan HTXTM trong nền kinh tế: 
 Phát triển kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay là một yêu cầu khách 
quan. 

 - Kinh tế hợp tác là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế 
nước ta đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, tính chất hàng hoá ngày càng tăng. 
Nông nghiệp nước ta cơ bản đã là nền kinh tế hàng hoá. Sự cạnh tranh gay gắt 
trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải liên kết, hợp tác với 
nhau để tồn tại và phát triển. 
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- Phát triển kinh tế tập thể là con đường giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, 
manh mún và sản xuất hàng hoá lớn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. 

 - Kinh tế tập thể là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội hoá cao hơn 
kinh tế cá thể, hộ gia đình, là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội công bằng, 
dân chr, văn minh, giáo dục ý thức tập thể và đoàn kết cộng đồng 

 - Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế quan trọng để người lao động, hộ 
xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của  Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, thực hiện liên minh công nông. 

 - Phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước hình thành nền 
tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

  Việc xác định rõ quan điểm, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế tập 
thể, tạo ta sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, trong nhân dân trong lúc 
này là sự cần thiết khách quan . 

 1.2.2 vai trò HTXTM  
I.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói 
chung và HTX nói riêng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay 
 Trong giai đoạn đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối 
với kinh tế HTX đã được đề cập trong nhiều văn kiện, chính sách, chỉ thị,..:  

 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII. VIII. IX, Hiến pháp 
1992. Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 24/5/1996 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị 
quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá IX) và đặc biệt 
là Luật Hợp tác xã đã được ban hành ngày 20/3/1996 Trong nông nghiệp, sau chỉ 
thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. 
Riêng lĩnh vực thương mại có quyết định 194/HĐBT ngày 23/12/1988 của HĐBT 
ban hành qui định về tổ chức và hoạt động của HTXMB. Nghị quyết 12/NQ-TƯ 
ngày 3/1/1996 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương 
nghiệp phát triển thị trường theo định hướng XHCN”, Nghị định 41/NĐ-CP ban 
hành Điều lệ Mẫu HTXTM. và gần đây được cụ thể hoá bằng Luật HTX năm 
2003 với các Nghị định hướng dẫn.  

 Ngày nay, quan điểm phát triển HTXTM của Đảng và Nhà nước ta là: 
 - Tiếp tục quán triệt đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phân, trong đó kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTXTM và 
các doanh nghiệp Nhà nước là nền tảng quan trọng của nền kinh tế theo đinh 
hướng xã hội chủ nghĩa như đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 
lần IX. Phát triển tổ hợp tác và HTXTM phải tôn trọng và tạo điều kiện, chăm lo 
kinh tế hộ phát triển. 
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 - Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải gắn với quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và gắn giữa vùng sản xuất với công nghiệp chế 
biến; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phù 
hợp với tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực và là điểm tựa để 
xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà 
nước. 
 - Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại trong mối liên kế chặt 
chẽ với các doanh nghiệp Nhà nước và quan hệ với các thành phần kinh tế khác. 
HTXTM phải được làm rõ chức năng, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, được tạo mọi 
điều kiện đầy đủ về cơ chế chính sách để có điều kiện vươn lên làm ăn có hiệu 
quả. 
 - Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải đảm bảo các 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phải tiến hành từng bước, linh hoạt 
với những mô hình, tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện, 
tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương. 
 - Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thương mại phải được đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, hỗ trợ tích cực của Nhà nước và tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã thương mại .  

I.4. .Đặc điểm về môi trường kinh doanh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự 
hình thành và phát triển HTXTM nông thôn 

 I.4.1.Đặc điểm về môi trường kinh doanh ở nông thôn 
 Môi trường kinh doanh ở nông thôn được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự 
nhiên, kinh tế, xã hội có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành và 
phát triển kinh doanh ở nông thôn. Có nhiều cách tiếp cận phân tích môi trường 
kinh doanh như môi trường trong nước và môi trường quốc tế, môi trường tổ chức 
và môi trường thể chế, chính sách, v.v. 
  “Môi trường kinh doanh ở nông thôn” chỉ đề cập trong phạm vi nghiên 
cứu dưới góc độ kinh tế, pháp lý, văn hoá và xã hội. Bởi vì, trong một thực thể xã 
hội tuy rất đa dạng và phức tạp nhưng các yếu tố này đóng vai trò quyết định vào 
việc hình thành và phát triển các thị trường cho HTX hoạt động, đó là thị trường 
vốn, thị trường sức lao động, thị trường mua (các yếu tố đầu vào của sản xuất - 
kinh doanh) và thị trường bán (hàng hoá, dịch vụ do các HTX, doanh nghiệp sản 
xuất ra ). 

 I.4.2.Những nhân tố tác động đến sự hình thành & phát triển HTXTM ở 
nông thôn. 
 1.4.2.1. Nhân tố tự nhiên 
 1.4.2.2 Nhân tố kinh tế. 
 1.4.2.3 Nhân tố khoa học- kỹ thuật 
 1.4.2.4 Nhân tố văn hoá truyền thống 
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1.5. Nội dung tổ chức và phát triển HTXTM 
 I.5.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX:1  
Đề tài đã nêu lên 4 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX như sau: 
 1.5.1.1. Tự nguyện: 

 1.5.1.2 Dân chủ, bình đẳng và công khai: 
 1.5.1.3 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: 
 1.5.1.4 Hợp tác xã và phát triển cộng đồng: 

 I.5.2. Thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX: 

 1.5.2.1 Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành: 

 Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Trưởng ban quản trị 
đồng thời là chủ nhiệm HTX 

 1.5.2.2 Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều 
hành: 
 Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Ban quản trị bổ 
nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã. Chủ nhiệm hợp tác xã là xã viên hợp 
tác xã hoặc thuê. 

 I.5.3. Mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động: 
 Đề tài đã phân tích mối quan hệ giữa tổ chức và hoạt động  

 Tổ chức ở đây không chỉ là tổ chức bộ máy quản lý hành chính mà còn 
hiểu rộng hơn là tổ chức các hoạt động, là quá trình hình thành và phát triển các 
phương thức hoạt động phù hợp với mỗi loại hình tổ chức kinh tế. Tổ chức bộ 
máy quản lý điều hành nằm trong cấu trúc của hệ thống tổ chức được hình thành 
trên cơ sở mục tiêu, nhưng còn phụ thuộc vào nội dung hoạt động. Nội dung hoạt 
động thế nào thì tổ chức điều hành bộ máy như thế. 

 1.5.4 Các yếu tố thúc đẩy tổ chức phát triển HTX: 
 - áp lực kinh tế: Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, áp lực cạnh tranh, 
giá cả hàng hoá, nông sản, giá nguyên liệu, chi phí lao động   

 - Sự trợ giúp về luật pháp và tài chính của Nhà nước. 

 - Sự xuất hiện các tổ chức tiền HTX (nhóm, tổ, hiệp hội) và các nông dân 
là hạt nhân. 

 - Quy mô của nông hội. 

 - Loại sản phẩm kinh doanh  

 - Đào tạo xã viên và mức độ cung cấp thông tin. 

 - Hội nhập kinh tế quốc tế. 

 I.5.5. Phân loại hình thức tổ chức và hoạt động của HTX  
                                           
1 Nghị định của Chính phủ (Số: 177/2004/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003  
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 1.5.5.1. Phân loại HTX theo các nước trên thế giới 
 - Phân loại theo người sáng lập 

Dựa vào tiêu chí người sáng lập, có thể chia HTX thành 2 loại là HTX của 
người sản xuất và HTX của người tiêu dùng.  

 - Phân loại theo công việc của HTX: HTX sản xuất; HTX lưu thông                
 - Phân loại dựa vào việc cho vay vốn:HTX đầu tư;  HTX phi đầu tư. 
 - Ngoài ra còn các cách phân loại khác: Theo phạm vi trách nhiệm của xã 
viên (HTX trách nhiệm vô han; HTX trách nhiệm hữu hạn)… 

1.5.5.2  Phân loại HTX ở Việt Nam 
ở Việt Nam, luật HTX 1996 chưa có điều khoản nào nói rõ phân loại 

HTX, song theo tinh thần nội dung của luật HTX và thực tế quá trình hình thành 
và phát triển HTX ở nước ta có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây. 

a) Trước đây, nếu phân theo ngành có các hình thức sau: 

- HTX tiểu thủ công nghiệp, đó là các HTX chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp như : cơ khí, điện, hóa chất, thủ 
công mỹ nghệ, may mặc, chế biến nông sản v.v... 

- HTX nông nghiệp : Đó là các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ nông nghiệp, ngư nghiệp ở các vùng nông thôn. 

- HTX thương mại dịch vụ : Đó là các HTX chuyên kinh doanh, dịch vụ 
trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa các loại phục vụ cho các nhu cầu về kinh tế 
- xã hội của xã viên và dân cư trên địa bàn. 

- HTX tín dụng : Đó là các HTX kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ 
theo phương thức huy động và cho vay vốn phục vụ xã viên và dân cư. 

- Ngoài ra còn có các HTX đánh bắt thủy sản, HTX xây dựng chuyên làm 
nghề xây dựng các công trình kiến trúc, nhà cửa và sản xuất vật liệu xây dựng, 
HTX giao thông vận tải chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải bằng 
các phương tiện thô sơ hay bằng các phương tiện cơ giới lớn. 

 b)  Hiện nay thường chia HTX thành 3 nhóm: 

 + Nhóm HTX nông - lâm, thuỷ sản, muối,  

 + Nhóm HTX tiểu thủ công nghiệp. 

 + Nhóm HTX thương mại dịch vụ,… 

 1.5.5.3 Các hình thức HTXTM 
 -  HTXTM dịch vụ chuyên ngành: 
 Gắn kết với doanh nghiệp chế biến, thay mặt hộ xã viên làm người đại diện 
ký kết hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu,  tổ chức thực hiện tất cả 
các dịch vụ “đầu vào” và “đầu ra” cho hộ xã viên theo đúng qui trình sản xuất, 
cây trồng, vật nuôi ghi trong hợp đồng. 
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 - HTXTM kinh doanh tổng hợp: 
  Là những HTX vừa trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung vừa 
hoạt động dịch vụ cho hộ xã viên về những khâu, những việc mà từng hộ xã viên 
không có điều kiện hoặc làm nhưng kém hiệu quả. HTX tổ chức các cơ sở chế 
biến chung để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hộ xã viên và chế biến thức 
ăn gia súc, sản xuất cây giống theo phương pháp công nghiệp, chế biến, bảo quản 
và tiêu thụ sản phẩm, hoặc tổ chức phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công 
nghiệp để tạo việc làm,  
2. Kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức & phát triển HTX ở 
nông thôn 

 Trong mục này đề tài đã phân tích hoạt động của các mô hình HTX của 
các nước: 

2.1 Mô hình tổ chức và quản lý các HTX ở Thái Lan 
2.2. Mô hình tổ chức quản lý HTX ở Nhật Bản. 
2.3. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở Hàn Quốc 
2.4. Mô hình tổ chức và quản lý HTX ở  Indonesia  
2.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình tổ chức, quản lý và phát triển HTX 
của các nước trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam. 
 2.5.1 . Mục đích kinh doanh: 
   Mục đích kinh doanh của HTX chủ yếu là phục vụ sản xuất. Lợi ích chủ 
yếu mà khi xã viên tham gia vào HTX là được hưởng dịch vụ giá rẻ, lợi nhuận 
cũng được quan tâm nhưng chỉ là thứ yếu. Tính tự nguyện của xã viên cao. 

 2.5.2 Phát triển đa dạng các hình thức HTX: từ HTX từng khâu, từng 
việc đến HTX đa chức năng. 

 2.5.3 Về tổ chức bộ máy:  
 Đại hội xã viên HTX bầu ta Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX để 
quản lý HTX. Hội đồng Quản trị hoặc Ban Quản trị HTX có thể thuê chủ nhiệm 
(hoặc giám đốc điều hành) . 

 2.5.4 Vai trò định hướng và hỗ trợ của Nhà nước 
 Mối quan hệ giưã Chính phủ với các HTX trong thời gian qua là mối quan 
hệ phối hợp thuận lợi.Chính phủ muốn các HTX như là các tổ chức kinh tế nông 
thôn để thông qua các HTX thực hiện các chính sách và chương trình phát triển 
của mình. Các HTX cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía chính phủ cho các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn đầu mới thành lập. 

 2.5.5 Các yếu tố dẫn đến tổ chức và quản lý thành công HTX.  
 - Hợp tác xã được coi là một doanh nghiệp. Nhà nước quản lý thông  qua 
cơ chế, chính sách, có cơ quan chức năng do Nhà nước lập ra để quản lý HTX. 
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 - Phải nâng cao nhận thức và hiểu biết của nông dân về HTX 

 - Trình độ quản lý và sự năng động của đội ngũ cán bộ quản lý.  

 - phát hiện mở rộng nhu cầu dịch vụ mới, giành phần lãi thích đáng phân 
phối theo khối lượng dịch vụ của từng xã viên để lôi kéo xã viên sử dụng nhiều 
dịch vụ của HTX 

 - Chính phủ của các nước đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho HTX thông qua 
việc mở rộng công tác đối ngoại, tạo môi trường chính trị thuận lợi, đồng thời có 
chính sách đầu tư sản xuất, chính sách ưu đãi về thuế và chính sách trợ giá đối 
với HTX. 

 
Chương II 

 
Thực trạng tổ chức và phát triển  HTXTM  

ở nông thôn Việt Nam từ năm 1997 đến nay. 

 

1. hoạt động của các  hợp tác xã thương mại. 
1.1 Đặc điểm tổ chức và phát triển HTXTM . 

Luật Hợp tác xã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ IX thông qua ngày 
20/3/1996 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1997 gồm 10 chương với 56 điều. Luật 
Hợp tác xã ra đời đánh dấu sự đổi mới về nhận thức vai trò của  hợp tác xã. Đảng 
và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó 
kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.   

Dưới đây là tình hình hoạt động của các HTXTM trên địa bàn nông thôn 
sau khi Luật HTX có hiệu lực. 

 1.1.1.  Chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM theo luật HTX 
Tại thời điểm cuối năm 1996, cả nước có 225 HTXMB thuộc diện chuyển 

đổi và có nguyện vọng chuyển đổi theo Luật. Đến 31/12/2000, có 202 HTX đã 
được chuyển đổi và cấp đăng ký kinh doanh, chiếm tỷ lệ gần 90%.  

Từ năm 1997 đến 2001, cả nước có 139 HTX thành lập mới theo Luật 
HTX và Điều lệ mẫu HTX Thương mại Tính đến cuối năm 2003, không kể hàng 
trăm ngàn các cơ sở kinh tế hợp tác giản đơn, cả nước đã có 550 HTXTM (bao 
gồm: các HTX ở thành thị và nông thôn) 

 1.1.2. Đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao trình độ quản lý HTX. 
Các HTXTM được chuyển đổi và thành lập mới theo qui định của Luật 

HTX và Điều lệ mẫu HTXTM, áp dụng  những  mô hình  khác hẳn về chất so với 
HTXMB kiểu cũ. Về tổ chức, các HTX thuộc diện chuyển đổi, về cơ bản đã 
khắc phục được những hạn chế của mô hình tổ chức trong cơ chế cũ.  
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Bộ máy quản lý HTX gọn nhẹ, thực hiện chế độ kiêm nhiệm trong một số 
chức danh. Trách nhiệm của chủ nhiệm, kế toán trưởng được qui định cụ thể, 
gắn với thưởng phạt về vật chất. Theo báo cáo của 210 HTXTM, đội ngũ chủ 
nhiệm có 51,42%, kế toán trưởng có 60,19%, trưởng ban kiểm soát có  40,75 % 
đã qua đào tạo từ sơ cấp đến đại học. 

 1.1.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của các HTX. 

Khác với trước đây, các HTXTM đã xây dựng được phương án, kế hoạch 
kinh doanh và đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể, thích hợp. Hoạt động kinh 
doanh mang tính tổng hợp, hàng hoá đa dạng về chủng loại, mẫu mã nhưng sát 
với nhu cầu của thị trường, giá cả phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của đối 
tượng phục vụ. Chất lượng hoạt động của các HTX được nâng cao, số lượng HTX 
kinh doanh có lãi tăng đáng kể, nhiều HTX đã có điều kiện tích luỹ, mở mang 
ngành nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động,  

Nhiều HTXTM đã tự tổ chức hoặc liên doanh liên kết với HTX Nông 
nghiệp trong việc giải quyết đầu vào, đầu ra cho nông dân biểu hiện ở lĩnh vực 
cung ứng vật tư, công cụ sản xuất và các điều kiện sản xuất khác, tiêu thụ nông 
sản, thực phẩm cho các hộ. 

Về phương thức phục vụ, do vốn có hạn nên nhiều HTX đã áp dụng 
phương thức làm đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá cho TNQD và các thành phần 
kinh tế khác.  Ngoài hoạt động mua, bán hàng hoá, không ít HTX đã tiến hành 
mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực khác như  gia công, chế biến, dịch vụ 
thương mại. Cơ cấu ngành nghề đã có nhiều thay đổi.  

Phương thức thanh toán cũng rất linh hoạt: mua trả chậm, nợ gối đầu, bán 
trả góp, ứng trước hoặc đổi vật tư lấy sản phẩm nông nghiệp.  

 I.1.4. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên và người lao 
động trong HTX. 

 Năm 1996, thu nhập  bình quân của 1 lao động là 315.000 đ/tháng, đến 
2000 tăng lên 533.000 đ/tháng. Ngoài ra, các xã viên còn được hưởng lợi tức theo 
cổ phần đóng góp và lãi suất tiền cho HTX vay (thường cao hơn lãi suất tiền gửi 
ngân hàng khoảng 0,2%) và một số lợi ích vật chất trong các dịp Lễ, Tết v.v... 
Nộp ngân sách, năm 2000 gấp 1,2 lần năm 1996. 

I.2. Các mô hình tổ chức HTXTM hiện nay 
- Xây dựng nên những mô hình HTX kiểu mới, rất đa dạng như: 

 Mô hình HTXTM Đan Phượng, HTX  Mông Nhuận (Ninh thuận), HTX 
mua bán và cung ứng hàng chính sách Chiêm Hoá Tuyên Quang, HTX Nghĩa 
Thái, Tân Kỳ, Nghệ An. HTX hoạt động đa năng như HTX Bình Tây - Tiền 
Giang, HTX Quỳnh Lưu, Nghệ An, An Giang. 
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- Phát triển mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp Nhà nước ở một số 
nơi như: Các hợp tác xã sản xuất mía liên kết với nhà máy đường Lam Sơn (Thanh 
Hóa), HTXNN liên kết với công ty lương thực như ở Long An, An Giang... các 
hợp tác xã nông nghiệp liên kết với nông trường Sông Hậu (Cần Thơ)...  

I.2.1. Một số mô hình HTX điển hình tiên tiến  
 1.2.1.1 HTXTM Đan Phượng 

HTXTM Đan Phượng được thành lập tháng 6/1998, trên cơ sở Công ty 
xuất nhập khẩu huyện Đan Phượng đã giải thể 

Khi mới thành lập, HTXTM Đan Phượng có 15 cổ đông, với 3 nguồn vốn cơ bản 
là : vốn cổ phẩn 115 triệu đồng, vốn vay ngân hàng 200 triệu đồng; huy động vốn 
nhàn rỗi, vay của khách hàng; trong hoàn cảnh kinh doanh đặc biệt Ban Quản lý 
có thể ứng vốn. 

Ban quản lý của HTXTM Đan Phượng có 04 người, ứng với các vị trí chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán, kiểm soát, kế hoạch - kinh doanh. Doanh số kinh 
doanh của HTXTM Đan Phượng năm 2000 so với năm 1998 tăng rõ rệt, tương 
ứng là 7,35 tỷ đồng và 1,5 tỷ động, do đó thu nhập và nộp ngân sách của HTX 
đều tăng  

• Tổng diện tích     :  288 m2   

• Vốn góp bq/xv     : 7.666.700 đ/n 

• Tổng vốn điều lệ    : 200.000.000 ® 

• Tổng vốn kinh doanh    : 500.000.000 ® 

• Thuê lao động hàng năm (2002-2003)      : 15 người  

• Thu nhập bq                                               : 350.000 ®/ tháng 

• Ban quản trị                                               : 4  (Trình độ văn hoá : 10/10) 

• Mặt hàng kinh doanh của HTXTM Đan Phượng là những mặt hàng có nguồn 
gốc từ nông thôn như: gỗ, ngô, đỗ sắn, lạc và những nông, lâm sản khác phục 
vụ xuất khẩu 

• Doanh thu: 

Năm 2001:  1.181.100.000 ® 

Năm 2002:  2.791.500.000 ® 

Năm 2003:  ước 6 tháng đầu năm tương đương 1.100.000 ® 

• Thu nhập của XV: • Đã thực hiện đóng góp: 

Năm 2001:  390.000 ® Năm 2001:  13.790.000 ® 

Năm 2002:  400.000 ® Năm 2002:  4.500.000 ® 

Năm 2003: (dự kiến) 410.000 ® Năm 2003: (dự kiến) 10.000.000 
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 1.2.1.2 HTX  Mông Nhuận (Ninh thuận) 
- HTX Mông Nhuận chính thức chuyển đổi và cấp ĐKKD theo luật HTX ngày 

12 tháng 10 năm 1997 

- Vốn đăng ký kinh doanh (năm 2002) :  1.722.000.000 đồng 

- Vốn cố định:      768.000.000 đồng  

- Vốn lưu động:     954.000.000 đồng 

-    HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề cụ thể như sau: 

 + Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: dịch vụ làm đất; nhân giống và 
cung ứng giống; vật tư phân bón, thuốc sâu rầy; tín dụng nội bộ; dịch vụ thuỷ lợi 
tưới tiêu; tuốt lúa, bao tiêu nông sản. 

 + Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại: Xăng dầu, điện năng 

 + Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng: kênh mương, đường bê tông nông 
thôn, đường nội đồng, nhà ở… 

 + Trong lĩnh vực khác: Phối hợp với doanh nghiệp Nhà nước bóc vỏ hạt 
điều, dịch vụ tang lễ … 

 Toàn thôn có 586 hộ với 3.104 khẩu, 1297 lao động chuyên thuần tuý về 
nghề nông, trong đó có 452 hộ xã viên (chiếm 75%), hộ có vốn góp cao nhất 
1.200.000 ® (400 hộ), hộ có vốn góp thấp nhất 500.000 ® (52 hộ), bình quân đất 
canh tác 1.200 m2 /người. 

 + Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện chủ trương kiên cố hoá kênh 
mương cấp 3, trong 2 năm qua, HTX đứng ra xây 4.600 m kênh mương với tổng 
giá trị là 1.233.265.400 đồng. 

trong đó:  

Nhà nước hỗ trợ:   874.902.891 đồng 

Nhân dân góp:  358.362.509 đồng 

Vốn xây dựng từ nguồn vốn của HTX: 759.077.000 đồng 

- Tác động hỗ trợ của kinh tế HTX đối với công tác phúc lợi cộng đồng 

 Hàng năm HTX trích từ quỹ phúc lợi, các khoản hoa hồng và từ lãi chia cổ 
phần của xã viên để giải quyết công tác phúc lợi và tu sửa đường giao thông nông 
thôn, điện, và ánh sáng điện đường gần 100 triệu đồng. 

 I.2.2 Một số mô hình rút ra từ thực  tiễn 
 1.2.2.1. Mô hình liên doanh, liên kết 
 Đây là mô hình kết hợp giữa các HTXTM với nhau hoặc giữa HTXTM với 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty tư nhân, doanh 
nghiệp nhà nước, công ty có vốn nước ngoài...) 
 1.2.2.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp 
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 Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối 
với các HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức 
chế biến và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết 
yếu, đại lý bán các mặt hàng chính sách...). 

1.2.2.3 Các HTX thuộc các ngành nghề khác: cũng kinh doanh Thương mại 
dịch vụ 

I.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại trong các HTX nông nghiệp 

 I.3.1. Hoạt động thương mại dịch vụ trong các HTX nông nghiệp 
Qua điều tra và báo cáo của các địa phương nhiều HTX nông nghiệp đã tổ 

chức tốt các hoạt động thương mại, dịch vụ, hiệu quả dịch vụ cao và thu được 
nhiều lãi tạo tích luỹ cho HTX. Các hoạt động thương mại, dịch vụ hiện nay là: 
Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, dịch vụ giống cây trồng con nuôi, dịch vụ tiêu 
thụ lúa gạo, tiêu thụ rau quả, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, kinh doanh chợ, dịch 
vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ ngành nghề nông thôn.v.v… 

 I.3.2. Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp và 
một số mô hình thương mại dịch vụ.  
 1.3.2.1 Hình thức tổ chức và hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp 

Có thể khái quát các dạng tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp 
như sau: 

-  HTX dịch vụ tổng hợp: tưới tiêu, khuyến nông, cung ứng vật tư, tiêu thụ 
nông sản, hoạt động tín dụng nội bộ.  

- HTX chuyên ngành: loại hình HTX này có rất ít như HTX chuyên ngành 
rau quả, bò sữa, chăn nuôi lợn, sản xuất giống lúa và thường ở các ven đô gắn với 
nhu cầu của thị trường. Hoạt động chính của HTX là cung ứng vật tư, kỹ thuật và 
thu gom, tiêu thụ sản phẩm 

 - HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ nông sản  

 Nội dung hoạt động của HTX ngoài việc tổ chức dịch vụ cho kinh tế hộ, HTX 
tổ chức nông dân sản xuất sản phẩm hàng hoá, thu gom, bảo quản, chế biến (sơ chế) 
và tiêu thụ thông qua ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp 

 1.3.2.2 Một số mô hình tổ chức hoạt động thương mại dịch vụ. 
* Mô hình HTX dịch vụ - chế biến tiêu thụ sản phẩm Đông Dư - Gia 

Lâm - Hà Nội 
 HTX được thành lập mới trên cơ sở đình chỉ hoạt động HTX nông nghiệp 
cũ và đăng ký kinh doanh theo Luật năm 1998, với số xã viên ban đầu thành lập 
35 người, định giá cổ phần 50.000đ,  

Hoạt động của HTX bao gồm: dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, khuyến 
nông, dịch vụ làm đất, kinh doanh chế biến, tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông 
nghiệp và các mặt hàng khác phục vụ sản xuất, đời sống nông dân. 
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Bình quân từ 1999 - 2003, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt 1,2 tỉ đồng. 
Riêng năm 2002 là 1,3 tỉ đồng, lãi 115 triệu đồng. Lãi sau khi trừ thuế HTX dành 
40% chia theo vốn góp. 

 * HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp  

Điển hình là HTX Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam 
* HTX chuyên ngành 

 Tiêu biểu là HTX bò sữa Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội 
Hoạt động của HTX gồm: 

- Tư vấn cho các hộ xã viên về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác, 
bảo quản sữa bò tươi 

- Dịch vụ thú y và cung ứng thức ăn hỗn hợp cho bò sữa 

- Dịch vụ chọn, phối giống 

- Thu gom, bảo quản và tiêu thụ sữa bò tươi 

I.3.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động thương mại trong các HTX NN 

 Đề tài đã phân tích những kết quả đã đạt được; Những hạn chế, yếu kém ; 
Nguyên nhân tồn tại, yếu kém 
I.4. Vai trò quản lý Nhà nước đối với tổ chức và phát triển hợp tác xã thương 
mại ở nông thôn 
 I.4.1. . Một số thành tựu. 
 - Nhà nước ban hành luật HTX năm 1996 và các văn bản pháp luật có liên 
quan, đã tạo ra môi trường pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi tạo điều kiện cho 
việc chuyển đổi và thành lập mới các HTXTM. 

- Luật HTX năm 2003 (Trên cơ sở sửa đổi và bổ xung luật HTX năm 
1996) đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2004.  
 - Cơ chế chính sách về thương mại đã có tác động và tạo nên sự chuyển 
biến của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại từ trung ương xuống địa 
phương. quá trình cải cách hành chính đã giảm được một số thủ tục hành chính 
gây phiền hà, tốn kém cho các HTX như cơ bản bãi bỏ giấy phép xuất nhập khẩu, 
giảm đến mức tối đa các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch…Một số địa phương 
đã giúp đỡ các HTX cung ứng nguồn hàng, sử dụng các HTX làm đại lý và phối 
hợp cung ứng các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào dân tộc miền núi. 

 1.4.2 Những vấn đề tồn tại 
 - Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước phong trào HTX đã có nhiều 
thay đổi và phát triển, tuy nhien, hoạt động quản lý nhà nước đối với HTXTM ở 
nông thôn còn nhiều tồn tại và chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới do Đảng 
khởi xướng và phát động. Việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển 
thương nghiệp ở nông thôn và miền núi chậm và thiếu đồng bộ. Chúng ta chưa 
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tạo lập được cơ chế, chính sách hợp lý để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham 
gia vào hoạt động thị trường ở nông thôn, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế, gây bất lợi cho các HTXTM. 

 - Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các HTX còn hạn chế, hoặc 
không được các cơ quan hữu quan thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền ở một số quận, 
huyện, xã phường  thiếu quan tâm theo dõi, giúp đỡ, củng cố, xây dựng HTXTM; 
có nơi, sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước  còn mang tính hình thức, 
đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngại khó trong chỉ đạo chuyển đổi nên chỉ muốn 
giải thể hết HTXMB cũ. 

 - Một số điều khoản sau một thời gian thực hiện chưa sát tình hình thực tế 
hoạt động của HTX, cần được bổ sung cho phù hợp.  

 + Về thành lập và đăng ký kinh doanh:  
 + Về giấy phép hành nghề: 

 + Về trụ sở, địa điểm kinh doanh. 
 

 2. Đánh giá thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông 
thôn 

 Bảng  1: Tỷ trọng hợp tác xã Thương mại trong tổng số hợp tác xã ở một 
số địa phương tính đến tháng 6/2004  

                    (chỉ tính các địa phương có số lượng HTXTM từ 2 con số trở lên) 

STT 

(1) 

Địa phương 

(2) 

HTXTM

(3) 

HTX 

(4) 

Tỉ trọng(%) 

(3)/(4) = (5) 

Ghi chú 

(6) 

1 TP Hà Nội 23 682 3,37  

2 Lạng Sơn 10 71 14,0  

3 Hà Giang 33 662 4,98  

4 Hải Phòng 31 569 5,44  

5 Nam Định 29 439 6,6  

6 Đắc Lắc 30 344 8,7  

7 TP Hồ Chí Minh 83 347 23,9  

8 Cần Thơ 22 238 9,2  
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 Bảng 2  : Phân loại các hợp tác xã tính đến tháng 6/2002 
    (61 tỉnh thành trên cả nước) 

STT Các loại  HTX Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Tổng số HTX trên toàn quốc 14.288  

2 HTX Nông nghiệp 8.730 61,35 

3 HTX Thương mại 410 2,88 

4 HTX Công nghiệp 1.839 12,92 

5 HTX Vận tải 1.068 7,50 

6 HTX Tín dụng 924 6,49 

7 HTX Xây dựng 456 3,20 

8 HTX Thuỷ sản 460 3,23 

9 Các loại HTX khác 172 1,20 

 Nguồn: LM HTX Việt Nam (2002) (Ghi chú: về Bảng 1 & Bảng 2  xin 
xem phần phụ lục)  

 

Bảng 3: Tình hình tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ trong 
các  HTXNN. (Kết quả điều tra 150 HTXNN 

         Đơn vị: HTX  

Số 
TT 

Dịch vụ Năm 
2000 

Năm 
2001 

năm 
2002 

Ghi 
chú 

1 DV cung ứng VT, phân bón 93 95 96  

2 DV tín dụng nội bộ 54 54 54  

3 DV tiêu thụ lúa gạo 33 35 34  

4 DV tiêu thụ rau quả 8 10 13  

5 DV tiêu thụ SP chăn nuôi 3 7 8  

6 KD chợ, cho thuê cửa hàng 8 9 10  

7 Chế biến 14 14 8  

8 Cung ứng VT, TTSP 6 4 7  

9 DV ngành nghề thủ công 12 12 16  

 Nguồn: Cục HTX và thị trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. 
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2.1. Những thành tựu 
 Kinh tế HTX nói chung, HTX Thương mại nói riêng vẫn tiếp tục khẳng 
định được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. 
Trên địa bàn nông thôn hiện nay,  các HTX  đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển 
kinh tế hộ gia đình ở cả hai lĩnh vực sản xuất - dịch vụ và kinh doanh thương mại. 
(Kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của HTX trong 
quá trình đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất hàng hoá lớn) đặc biệt  trong ứng 
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm ở thị 
trường trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng. Chính vì vậy, 
Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, 
trong đó kinh tế hợp tác xã là một bộ phận quan trọng.   

 - Kinh tế  hợp tác xã nói chung và các hợp tác xã thương mại nói riêng đã và 
đang phát triển trong quá trình đổi mới toàn diện về nội dung hoạt động, về mô 
hình tổ chức, về cơ chế quản lý để thích ứng từng bước với cơ chế kinh tế thị 
trường.  Quá trình chuyển đổi và phát triển mới các HTXTM theo Luật đã diễn ra 
hết sức phong phú, đa dạng về hình thức, trình độ và ở nhiều quy mô khác nhau. 

2.2. Nguyên nhân của những mặt được 
- Nhà nước ban hành Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo 

ra môi trường pháp lý cũng như  cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc chuyển 
đổi và thành lập mới các HTXTM. 

 - Sự nỗ lực chủ quan của từng HTXTM giữ vai trò quyết định, trong đó, 
nổi lên vai trò của Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
HTX. Họ là những người năng động, tháo vát, thực sự tâm huyết, nhiệt tình với 
phong trào; biết dựa vào một số xã viên nòng cốt có kinh nghiệm trong sản xuất-
kinh doanh; biết tập trung và phát huy được trí tuệ, vốn góp và công sức của xã 
viên. 

 - HTXTM tồn tại và có bước phát triển một phần quan trọng nhờ cấp uỷ 
Đảng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan và đặc biệt là tổ chức Liên minh HTX các cấp 

2.3. Những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân 
 2.3.1. Những yếu kém, tồn tại 
 - Phát triển các HTXTM ở khu vực nông  thôn, miền núi còn gặp nhiều 
khó khăn, đặc biệt  ở các tỉnh như Bắc Cạn,  Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Ngãi v.v... Một số Tỉnh đông dân cư 
song số HTXTM rất ít, Thanh hoá: 6 HTXTM; Nghệ An: 8 HTXTM (ở cả hai 
khu vực thành thị và nông thôn). 

- Từ Bảng 1& Bảng 2 nêu trên ta thấy: 

 + Theo thống kê các HTXTM đăng ký kinh doanh theo điều lệ mẫu về 
HTXTM thì số lượng các HTXTM rất nhỏ: 410 HTX (bao gồm cả thành thị và 
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nông thôn) trên tổng số: 14.288 HTX chiếm tỷ lệ: 2, 88%(số liệu năm 2002 các 
HTX đăng ký theo điều lệ mẫu HTXTM)  

 + Phần lớn HTXTM vẫn thuộc loại hình qui mô nhỏ vốn ít (bình quân  vốn 
của 1 HTXTM khoảng 400 - 500 triệu đồng), cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, 
lạc hậu, kinh nghiêm kinh doanh trong cơ chế thị trường còn rất mỏng. Hầu hết 
các HTXTM vẫn chưa xác định phương án, kế hoạch kinh doanh dài hạn, trình độ 
đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn trong HTX còn yếu (gần 50% chưa qua đào 
tạo, trong số chủ nhiệm được đào tạo, chỉ có 12,79% có trình độ đại học) 

 + Tổng mức l−u chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội còn 
chiếm tỷ trọng thấp (từ 1996 đến 2000 chưa năm nào vượt qua mức 1%). Một số 
HTXTM tuy thực hiện được một số loại dịch vụ phục vụ  kinh tế hộ nhưng phần 
lớn mới chỉ  thực hiện được dịch vụ đầu vào, số HTX tiêu thụ được nông sản cho 
nông dân chưa nhiều. Vai trò của HTXTM ở vùng nông thôn còn mờ nhạt, quan 
hệ giữa các HTXTM với thương nghiệp nhà nước và giữa các HTX với nhau còn 
lỏng lẻo, kém hiệu quả.  

 + Nhiều HTXTM  hầu như chưa được hưởng gì từ  chính sách khuyến 
khích phát triển của Nhà nước  

+ Trước thực tiễn nêu trên, hầu hết các HTXTM không chỉ kinh doanh các  
lĩnh vực đã đăng ký mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, xuất hiện xu hướng 
liên doanh, liên kết với các loại hình HTX khác, và với các doanh nghiệp. Ngược 
lại, hầu hết các loại hình HTX khác (HTX nông nghiệp, HTX công nghiệp, HTX 
vận tải v.v…) đều kinh doanh thương mại và dịch vụ. 

+ Tuy nhiên, nếu chỉ tính số HTX hoạt động thương mại và dịch vụ thì ta 
có số liệu là: 16,27% (HTXTM: 2,28%; HTX dịch vụ vận tải: 7,50%; HTX tín 
dụng: 6,49%) trên tổng số các HTX; Chưa kể các hoạt động thương mại dịch vụ 
trong hầu hết các HTX nông nghiệp, các hoạt động này chiếm vị trí quan trọng 
đối với sự tồn tại và phát triển của HTXNN trong thời gian qua (xem bảng 3). 
Như vậy, trên thực tế các hoạt động thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ khá lớn trên 
tổng số các ngành nghề ở nông thôn. 

- Việc thực hiện đăng ký kinh doanh đối với HTX theo 6 điều lệ mẫu 
(HTXTM, HTXNN, HTXCN,…) và một số điều khoản trong luật HTX năm 1996 
không còn phù hợp. (kể từ năm 1997 đến trước khi có luật HTX năm 2003)
 2.3.2. Nguyên nhân tồn tại, yếu kém và chậm phát triển của HTXTM 

  - Trong nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế tham gia khi hệ 
thống HTX mua bán tan dã ,kinh doanh thương mại-dịch vụ, kinh tế tập thể nói 
chung và HTXTM nói riêng còn nhỏ bé so với thương nghiệp tư nhân với hàng 
chục ngàn công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và trên 1,5 
triệu cá nhân, hộ kinh doanh, chiếm trên 70% thị phần bán lẻ. HTXTM phải tự 
thân vận động, không còn nguồn bao cấp như HTXMB trước đây. 
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- So với thương nghiệp tư nhân, HTXTM có  không ít hạn chế như bộ máy 
quản lý vẫn cồng kềnh (mặc dù đã có sự cải tiến), tổ chức lao động chưa hợp lý, 
năng suất lao động chưa cao, kém linh hoạt trong việc đề ra phương án kinh doanh 
và quyết định giá mua, giá bán v.v...nên hiệu quả hoạt động thấp và  rất  khó giành 
thắng lợi  khi cạnh tranh trên thương trường. Đa số các HTXTM đã chuyển đổi và 
thành lập mới đều hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, trình độ cán bộ ... 

- vẫn còn những tư tưởng sai lệch và cả quan điểm chưa thống nhất trong  
không ít  cán bộ ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương về sự tồn 
tại, vai trò, vị trí, ý nghĩa đích thực và tính chất của HTXTM. 

 - Quản lý nhà nước về thương mại chưa thực sự được đổi mới. Việc triển 
khai thực hiện các chính sách phát triển thương nghiệp ở nông thôn và miền núi 
chậm và thiếu đồng bộ.  

 
Chương III 

 
Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển HTXTM  

ở nông thôn nước ta 

 

I. Định hướng phát triển HTXTM ở nông thôn nước ta 

1.1. Bối cảnh hoạt động của các HTXTM đến năm 2010 
 - Trong giai đoạn từ nay đến 2010, cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
đất nước, nông thôn nước ta sẽ có nhiều chuyển biến cơ bản. Hoạt động sản xuất 
được đẩy mạnh, kinh tế trang trại phát triển, nhiều nguồn lực ở nông thôn được 
phát huy theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chủ trương phát triển ngành 
nghề ở nông thôn được xem là một động lực làm chuyển dịch cơ cấu trong sản 
xuất nông nghiệp  giai đoạn  từ nay đến 2010.  

 -  Công nghiệp nước ta phát triển theo hướng đa dạng mặt hàng, nâng cao 
chất lượng và hạ thấp giá thành, tạo tiền đề cho thị trường hàng tiêu dùng phong 
phú, đa dạng. Thông qua đó, kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là 
thị trường nông thôn.  

 - Thách thức về sự tụt hậu, khoảng cách giữa nền kinh tế Việt Nam với nền 
kinh tế các nước trong khu vực sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình hội 
nhập.  

 - Tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp nước ta, giai đoạn 
từ nay đến 2010, chưa có đột biến lớn: trồng trọt, trong đó lương thực vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhất, cây công nghiệp và cây ăn quả chiếm tỷ trọng nhỏ; ngành chăn 
nuôi và dịch vụ nông nghiệp cũng ở trong tình trạng tương tự; tỷ trọng lao động 
nông nghiệp còn cao (trên 65%),  
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 - Đến năm 2010, mục tiêu phấn đấu của chúng ta ở nông thôn vẫn ở mức 
khiêm tốn ” Cơ bản xoá  hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo  xuống còn 10% vào năm 
2005 và đến 2010 về cơ bản không còn hộ nghèo” 2. Sức mua và cơ cấu thu nhập 
của dân cư nông thôn về cơ bản chưa có chuyển biến lớn.  

 - Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là Nghị quyết hội 
nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" và Lụât HTX năm 2003 đã tạo đà 
cho các HTXTM có thêm những điều kiện mới, thời cơ mới để phát huy năng lực 
nội tại 

1.2.  Quan điểm tổ chức phát triển HTXTM đến năm 2010 
 Thứ nhất, HTXTM là tổ chức kinh tế, tồn tại khách quan trong cơ chế thị 
trường với nhiều thành phần tham gia thương mại, có vai trò thực sự cần thiết, đặc 
biệt trong tổ chức lưu thông hàng hoá và hoạt động dịch vụ trên thị trường nội địa 
(nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa....). 

 Thứ hai: Phát triển kinh tế HTX trong thương mại trước hết là nhằm  hỗ 
trợ có hiệu quả các hoạt động của xã viên và cải thiện địa vị kinh tế xã hội của 
họ, giáo dục tinh thần hợp tác, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Trong giai đoạn 
mới thành lập và chuyển đổi, năng lực nội tại còn yếu, vì vậy HTXTM cần sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách khuyến khích, hướng dẫn, 
hỗ trợ đủ mức cần thiết. 

Thứ ba,  HTXTM là một tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ, Vì vậy, phải thực 
hiện đầy đủ nguyên tắc hạch toán kinh doanh, bảo đảm tự trang trải mọi chi phí, 
bảo đảm kinh doanh có lãi để tích luỹ và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà 
nước, kết hợp chặt chẽ giữa kinh doanh với phục vụ lợi ích xã viên và người lao 
động thông qua các hoạt động dịch vụ (đặc biệt là các dịch vụ phục vụ sản xuất 
của  hộ gia đình). Kinh doanh có hiệu quả sẽ tạo điều kiện để HTXTM phục vụ 
tốt xã viên và  cư dân trên địa bàn. 

 Thứ tư,  phát triển các HTXTM phải tính đến khả năng hội nhập theo xu 
thế chung của thế giới. Nước ta đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để 
từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Là một thành viên của Liên minh HTX 
quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam, trong đó có các HTXTM không nằm ngoài 
quá trình đó. Do vậy, trong quá trình phát triển, các HTXTM phải tích cực chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh để phù hợp với tiến trình 
hội nhập.   

2. Những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý 
của HTXTM ở nông thôn 

2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức  HTXTM ở nông thôn. 

                                           
2 Văn kiện Đại hội IX của Đảng. Trang 265- 212. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội.2001  
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Đề tài đã đề xuất một số mô hình hoạt động của các HTX trong lĩnh vực 
thương mại ở khu vực nông thôn như sau: 

 2.1.1 Các mô hình ở địa bàn nông thôn đồng bằng:  
 Đây là khu vực mà giữa các thị trường tiểu vùng (nông thôn, ven đô, đô 
thị) có sự chồng lấn, giao thoa. Đây cũng là khu vực có mật độ dân cư cao, gần 
80% số hộ làm nông nghiệp; Lao động cơ bản vẫn là thủ công, nên năng suất 
thấp; Sản xuất công nghiệp mới chỉ chiếm 12,4%, dịch vụ chiếm 13,6%, nên cơ 
bản cơ cấu kinh tế nông thôn vẫn là nông nghiệp; Tỷ lệ lao động chưa có việc 
làm cao (24,7%), trên 90% số lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề. 

 Vì vậy có thể áp dụng các mô hình:  

 2.1.1.1 Mô hình HTX  đa chức năng: 
 Thành lập các HTX đa chức năng (trong đó có thương mại);  thành phần 
tham gia là những người nông dân, thợ thủ công và các hộ gia đình ở nông thôn 
hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất (những dịch vụ HTX thực hiện có 
hiệu quả hơn từng cá nhân, từng hộ gia đình) như cung ứng các yếu tố đầu vào 
phục vụ sản xuất của kinh tế hộ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các làng 
nghề truyền thống, hỗ trợ xã viên  tìm kiếm thị trường, bạn hàng, nguồn hàng, 
trực tiếp tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với DNNN, các HTXNN, doanh nghiệp 
tư nhân, hộ kinh doanh cá thể  nhằm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá  cho xã viên 
HTX và các đối tượng khác trên địa bàn. Không nhất thiết trong một xã phải có 
đủ các HTX của các ngành. 

 2.1.1.2. Mô hình kinh doanh tổng hợp 
 Mô hình kinh doanh tổng hợp là mô hình khá phổ biến hiện nay đối với các 
HTXTM. Đây là mô hình kết hợp giữa kinh doanh thương mại với tổ chức chế biến 
và hoạt động dịch vụ (cung ứng vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, đại lý 
bán các mặt hàng chính sách...).  

 2.1.1.3 Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ: 
   Mô hình HTX chuyên làm dịch vụ là hình thức tổ chức HTX cơ sở có thể 
áp dụng ở các vùng kinh tế khác nhau, trong đó vùng nông thôn đồng bằng có 
điều kiện phát triển mạnh hơn cả. Nội dung hoạt động của mô hình này là chuyên 
làm dịch vụ hỗ trợ cho các hộ gia đình trong việc cung ứng vật tư sản xuất hoặc 
tiêu thụ sản phẩm và các điều kiện sản xuất khác. Các HTX chuyên làm dịch vụ 
trên địa bàn nông thôn có tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch một bộ 
phận lao động nông nghiệp sang khu vực dịch vụ và giải quyết việc làm  ở  nông 
thôn. 

2.1.2 Mô hình có thể phù hợp với địa bàn huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, đầu 
mối giao thông trên địa bàn huyện  
 2.1.2.1 Mô hình HTX  kinh doanh thương mại tổng hợp: 
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 ở các thị trấn, thị tứ hoặc vùng gần khu công nghiệp, vùng ven đô hoặc 
gần các trục lộ lớn... có thể thành lập các HTX kinh doanh thương mại tổng hợp 
với hoạt động chính là đại lý cho các DNNN và Liên hiệp HTXTM kiêm bán lẻ 
vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, xăng, dầu, thuốc trừ 
sâu, đại lý hoặc trực tiếp bán lẻ một số hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cư dân 
trong vùng, tự tổ chức hoặc phối hợp với thương lái, chủ vựa thu mua nông sản 
hàng hoá và xây dựng các cơ sở chế biến với qui mô nhỏ (chủ yếu là sơ chế) 
nhằm bảo quản và nâng cao giá trị hàng hoá. Đối tượng tham gia các HTX theo 
hình thức trên bao gồm thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Bên cạnh thể 
nhân như cá nhân, đại diện hộ gia đình có cả đại diện tổ hợp tác, đại diện các 
doanh nghiệp (có thể có đại diện của doanh nghiệp nhà nước).  

 2.1.2.2 Mô hình HTXTM chủ yếu làm đại lý mua - bán  

 2.1.2.3 Mô hình HTXTM được doanh nghiệp nhà nước đỡ đầu về vốn, đầu 
tư trang thiết bị  

 2.1.3 Mô hình áp dụng ở  địa bàn xã 
 Chú trọng mô hình HTX nông - thương - tín (nông nghiệp - thương mại - 
tín dụng), vừa hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thương mại tín dụng và hệ 
thống chợ. 

 - Thực tế khảo sát cho thấy: các HTX kinh doanh thương mại thuần tuý 
trên địa bàn xã không có đủ điều kiện phát triển, vì sức mua của nông dân còn 
thấp, chi phí cao, nhiều mặt hàng thương nghiệp tư nhân kinh doanh hiệu quả 
hơn... Vì vậy, ở địa bàn nông thôn nói chung và thôn, xã nói riêng, mô hình các 
HTX vừa làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng vật tư nông 
nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu, xay xát lúa gạo, sấy lúa...), vừa tổ chức 
kinh doanh thương mại (tiêu thụ nông sản, làm đại lý mua, bán hàng hoá cho các 
loại hình doanh nghiệp khác...)nhận tiền của xã viên theo kỳ hạn và không kỳ 
hạn, cho các xã viên có nhu cầu vay với lãi suất thấp. là hợp lý. Có thể nói, đây là 
mô hình tổ chức phù hợp với  kinh tế HTX ở nông thôn trong thời kỳ từ nay đến 
2010.  

 2.1.2. ở địa bàn nông thôn miền núi  
 - ở miền núi, những khó khăn, trở ngại trong tổ chức và phát triển kinh tế 
nói chung và thị trường nói riêng đều tăng lên gấp bội. Đây là khu vực mà tư 
nhân cũng không muốn bỏ vốn kinh doanh, vì thu được ít lợi nhuận, thậm chí 
không có lợi nhuận. Theo phương châm từ thấp đến cao, chú ý xây dựng qui mô 
nhỏ và vừa  theo hướng này, có thể tổ chức HTX theo mô hình HTXNN - Thương 
mại hoặc HTX kinh doanh tổng hợp. Hình thức tổ chức thích hợp là các HTX liên 
thôn, liên bản, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, với chức năng kinh 
doanh tổng hợp đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc. 

  - ở những nơi chưa có điều kiện thành lập HTX, có thể tổ chức các tổ hợp 
tác mua chung, bán chung hoặc với  tên gọi khác gắn với nội dung hoạt động. 
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Sau một thời gian, các cơ quan chức năng có kế hoạch giúp đỡ để các tổ hợp tác  
đủ điều kiện trở thành HTXTM. 

 

 HTXTM có thể giúp thương nghiệp quốc doanh cung cấp, phân phối 
những mặt hàng thuộc diện chính sách đi đôi với việc tổ chức mạng lưói bán lẻ 
hàng tiêu dùng thiết yếu, hợp thị hiếu tới tận các bản làng,  cung ứng công cụ,  
vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp của  kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Đồng 
thời, tổ chức thu mua nông lâm sản, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Các HTXTM có thể mở các điểm kinh doanh ở trung tâm cụm xã, ở các chợ  khu 
vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch v.v...  

 2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý, nội dung và phương thức hoạt động 
của các HTX Thương mại 
 2.2.1.  Đổi mới phương thức huy động vốn 
  Thu hút các doanh nghiệp, cán bộ, công chức tham gia HTX; Mở rộng 
liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn 
vốn. Các HTXTM cần chú trọng hình thức đại lý, ký gửi hoặc trả chậm trong 
quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhà nước.  
  2.2.2. Đa dạng hình thức sở hữu: 
 Sở hữu trong HTXTM có thể bao gồm:  sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, sở 
hữu nhà nước... cùng tồn tại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, không phủ định nhau, tạo 
nên sức mạnh tổng hợp cho HTXTM. Điều này hoàn toàn đúng cả về mặt lý luận 
lẫn thực tiễn 

  2.2.3. Hoàn thiện quan hệ phân phối thu nhập trong HTX 
 - Các HTXTM cần  thực hiện phân phối theo vốn góp, công sức đóng góp và 
mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên trong HTX;  

 - Thành lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ phúc 
lợi,… 

- Thực hiện sự công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý tài chính.  

- Bên cạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục, động viên tinh thần, cần chú ý 
biện pháp thưởng bằng vật chất theo qui định của điều lệ HTX nhằm khuyến khích 
mọi khả năng của xã viên trong xây dựng, củng cố và phát triển HTX.  

- Cán bộ, xã viên gây thiệt hại cho HTX, nếu do nguyên nhân chủ quan, phải 
bồi thường theo nghị quyết của Đại hội xã viên và qui định của pháp luật.  

 2.2.4. Hoàn thiện quan hệ quản lý trong HTXTM 
 - Về thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX: 3  

 Lựa chọn hình thức: 

                                           
3 Theo Điều: 6 nghị định của chính phủ số: 177/2004/NĐ-CP 
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 + Đối với HTX thành lập một bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành:  Đại hội 
xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Trưởng ban quản trị đồng thời là chủ 
nhiệm HTX 

           + Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành: 
Đại hội xã viên trực tiếp bầu ban quản trị, ban kiểm soát. Ban quản trị bổ nhiệm, 
miễn nhiệm Chủ nhiệm hợp tác xã. Chủ nhiệm hợp tác xã là xã viên hợp tác xã 
hoặc thuê. 

 - Về cơ chế quản lý: 

  Thực hiện cơ chế khoán thích hợp, có sự quản lý, gắn được quyền lợi, 
trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận, từng xã viên và từng người lao động 
trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng bộ phận, gắn thu nhập với 
mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích 
những tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. 

 -  Các cơ quan chức năng cần giúp các HTX trong việc hoàn thiện cơ cấu 
tổ chức kinh doanh và quản lý sao cho gọn nhẹ, thiết lập được các mối quan hệ 
quản lý hợp lý giữa các bộ phận với xã viên và người lao động, bảo đảm được sự 
phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ, 

 2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của HTXTM 
 Các chỉ tiêu sau đây sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của HTX hay nhóm các HTX.  

 2.2.5.1 Chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 
 Chỉ tiêu này giúp đánh giá và phân loại các HTXTM theo các nhóm sau: 

 + Doanh thu hàng năm của HTX.  

 + Nhóm HTX có lãi; Nhóm HTX thua lỗ. 

 + Nhóm các HTX có tất cả các dạng dịch vụ có lãi (đối với các HTX 
DVNN) 

 + Nhóm các HTX một số dịch vụ có lãi 

 2.2.5.2 Chỉ tiêu đánh giá tình hình phân phối . 
 + Thực hiện phân phối lãi theo vốn góp, mức độ đóng góp, mức độ sử dụng 
dịch vụ của HTX,… 

 + Thành lập các quỹ của HTX: quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ 
phúc lợi,… 

 + HTX chưa thực hiện đúng quy định phân phối theo quy định của Luật để 
hình thành các quỹ của HTX. 

 2.5.2.3 Tổng nguồn vốn và các nguồn hình thành 
 - Tổng nguồn vốn. 
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 - Trong đó: (Vốn tự có  (số lượng, tỷ lệ); Vốn góp (cổ phần); Vốn vay( số 
lượng, tỷ lệ). 

 2.2.5.4. Giá trị tài sản và các loại tài sản 

 - Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

 + Diện tích mặt bằng, trụ sở. 

 + Kho tàng, xưởng chế biến… 

 -  Công cụ lao động: Máy móc, thiết bị 

 - Phương tiện vận tải… 

 -  Tỷ lệ đầu tư mới 

2.3. Tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa HTXTM với doanh nghiệp nhà 
nước và các thành phần kinh tế khác 
 2.3.1. Với doanh nghiệp nhà nước 

 Doanh nghiệp nhà nước có thể trực tiếp tham gia HTX (cử đại diện, góp 
vốn), hỗ trợ cơ sở vật chất (xây dựng kho tàng, cửa hàng, cơ sở chế biến), phổ 
biến kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh v.v... Qua đó, góp phần tăng thêm nguồn 
lực cho HTX. 

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản trong các cơ sở đào tạo của Nhà 
nước và qua kinh nghiệm kinh doanh, quản lý nhiều năm, các DNNN có đầy đủ 
điều kiện giúp các HTX trong xây dựng kế hoạch và phương thức kinh doanh 
thích hợp, nâng cao nghiệp vụ về đại lý, về mua bán, kỹ thuật bảo quản, chế biến, 
kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cho cán bộ HTX... 

  2.3.2 Với các hộ nông dân, chủ trang trại, hộ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp 
  + Tạo điều kiện để xã viên HTXTM có thể mua cổ phần trong các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh  của Nhà nước đã được cổ phẩn hoá.   

 + Tăng cường phương thức trao đổi vật tư, hàng hoá tiêu dùng của HTX 
lấy hàng nông sản và sản phẩm hàng hoá khác của nông dân, hộ gia đình.  

 + Sử dụng các thương lái, chủ vựa làm đại lý cho các HTX trong việc mua 
gom hàng nông sản hoặc tranh thủ cơ sở gia công, chế biến của họ. 

 + Sử dụng cá nhân và hộ kinh doanh ở thị trấn, thị tứ ở các chợ trên địa bàn 
nông thôn làm đại lý phân phối vật tư, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm mở rộng 
mạng lưới kinh doanh. 

3. Hoàn thiện các chính sách và khuyến khích biện pháp hỗ trợ 
của nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn 

3.1.Những vấn đề chung 
 3.1.1 Về quan điểm hỗ trợ : 
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 3.1.2 Mục tiêu của chính sách hỗ trợ HTX:    

 3.1.3. Về phương thức hỗ trợ: 
 3.1.4. Đối tượng hỗ trợ: 
 3.1.4.1  Các ưu đãi được áp dụng với: 
   a) Hợp tác xã đang hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996 và chấp hành 
bổ sung, thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003; 
   b). Hợp tác xã sẽ thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 
2003. 
 3.1.4.2  Các ưu đãi không áp dụng với: 

 a). Hợp tác xã cũ chưa làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo 
Luật HTX năm 1996; 

 b). Hợp tác xã không thực hiện các quy định mới của Luật hợp tác xã 2003  
 c). Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể tự nguyện; giải thể bắt buộc; tuyên 

bố phá sản                                      

  3.1.4.2 Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hợp tác xã ở cấp tỉnh và huyện có 
trách nhiệm xác nhận cho hợp tác xã thuộc đối tượng được áp dụng 

3.2. Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với HTXTM 
 3.2.1. Chính sách bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành  đối với các 
chức danh chủ chốt; đào tạo xã viên làm chuyên môn, kỹ thuật 
 3.2.1.1 Đối tượng áp dụng.   

 a)Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã. 
      a.1. Là những xã viên đang đảm nhận các chức danh: Trưởng ban quản trị; 
Chủ nhiệm; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng hoặc kế toán viên nếu hợp tác 
xã chỉ có Kế toán viên (sau đây gọi chung là Kế toán trưởng).  

       a.2. Là những xã viên sẽ kế cận các chức danh Chủ nhiệm, Trưởng ban 
kiểm soát và kế toán trưởng hợp tác xã. 

 b). Đào tạo chuyên môn,kỹ thuật, nghiệp vụ. 

       Là những xã viên đang và sẽ được hợp tác xã giao đảm nhận công tác quản 
lý, điều hành những hoạt động đòi hỏi phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, 
kỹ thuật, nghiệp vụ. 

 3.2.1.2 Chế độ ưu đãi .     
 a). Những xã viên thuộc đối tượng quy định tại điểm a1.(3.2.1.1) khi tham 
gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã được miễn toàn bộ 
các chi phí về: tiền ăn tại cơ sở đào tạo theo chi phí thực tế của khóa học ở từng 
trường lớp, tiền tàu xe đi lại 

 b). Đối với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật: 
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     b1. Ưu tiên điểm xét tuyển. Đối với xã viên ở thành phố cộng thêm 1 
điểm; đối với xã viên ở nông thôn cộng thêm 2 điểm  

       b.2. Được giảm 50% tiền học phí theo mức thu quy định của trường, nơi xã 
viên hợp tác xã theo học. Cá nhân người đi trả 50% tiền học phí cho Nhà trường 
và tự túc các khoản chi phí khác trong thời gian đào tạo. 

 c).Điều kiện ưu đãi: Yêu cầu về: sức khoẻ; Độ tuổi; Trình độ tối thiểu đối 
với chuyên môn. 

 3.2.2. Chính sách ưu đãi về giao đất. 
 3.2.1.1 Ưu đãi về giao đất không thu tiền sử dụng để làm trụ sở, nhà kho, 
sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, làm muối.  
 a). Đối tượng áp dụng: 

  a1. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vật tư, tư liệu sản xuất cho 
sản xuất: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của xã viên. 

 a.2. Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: 
nông, lâm, thủy sản và muối do xã viên làm ra. 

 b). Chế độ ưu đãi: 

 b1. Về mức giao đất không thu tiền sử dụng: Tối đa không quá 500m2/ 
hợp tác xã. Những nơi không còn quỹ đất công ích để giao cho hợp tác xã theo 
quy định tại điểm này thì Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã kinh phí  

 b.2 HTX được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện tích đã 
giao 

 b.3 HTX theo điểm a.(mục 3.2.1.1) hiện đang có đất sử dụng thì được 
hưởng giao đất không thu tiền sử dụng theo qui định tại điều 51 NĐ số 18 hướng 
dẫn thi hành luật đất dai.  

 c). điều kiện áp dụng:  

 c.1. Chưa có mặt bằng (hoặc đã có, nhưng chưa đủ theo mức quy định tại 
điểm a. (mục 3.2.1.1) để làm trụ sở giao dịch; nhà kho; sân phơi; cơ sở dịch vụ 
trực tiếp cho xã viên sản xuất nông, lâm, thủy sản, muối; 

      c.2. Tối đa là 3 năm tính từ thời điểm được giao đất Hợp tác xã phải: 

          + Có số lượng xã viên được hưởng lợi từ một trong các hoạt động dịch vụ 
của hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục 3.2.2.1.) không thấp hơn 50; 

 c.3 Các hoạt động cung ứngvật tư, tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do 
xã viên làm ra 

 3.2.2.2 Ưu đãi về thuê đất. 
  a). Đối tượng hưởng lợi: 
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        Là các hợp tác xã đăng ký thực hiện cung ứng vốn, hàng hóa tiêu dùng cho 
xã viên. 

 b). Chế độ hưỏng lợi: 
      b.1. Được Nhà nước cho hợp tác xã thuê đất dài hạn theo điểm e khoản 1 
Điều 35 Luật đất đai năm 2003. 

      b.2. Được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm theo giá do giá do cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền quy định.( áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 60 Luật 
đất đai) 

 b.3. Diện tích đất thuê dài hạn được xác định theo Dự án của hợp tác xã về 
xây dựng cơ sở cung ứng vốn tín dụng, hàng hóa tiêu dùng cho xã viên. 

 c). Điều kiện áp dụng; Chưa có mặt bằng ,sau 3 năm phải có 100 xã viên, 
cung cấp cho xã viên 50% giá trị hàng hoá tiêu thụ. 

 3.2.3.  Chính sách ưu đãi về tài chính đối với HTX. 
 3.2.3.1 Ưu đãi về thuế môn bài. 
 a). Đối tượng được hưởng ưu đãi:  
Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh độc 
lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào hợp tác xã 
thành tài sản chung. 

 b). Chế độ ưu đãi:  
Là các xã viên của hợp tác xã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh độc 
lập bằng tài sản tự mua sắm, nhưng giá trị tài sản đó đã được góp vào hợp tác xã 
thành tài sản chung. 

 c). Điều kiện áp dụng.Chuyển tài sản vào tài sản chung, sủ dung chứng từ 
hoá đơn của HTX 

 3.2.3.2 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
 a). Đối tượng áp dụng. 
         Các hợp tác xã theo quy định tại điểm a.(mục3.2.3.1). có thu nhập doanh 
nghiệp.  

 b ). Chế độ ưu đãi.    
        Hợp tác xã nộp thuế thu nhập với mức 0 % đối với giá trị thu nhập tạo ra từ 
các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư sản xuất, hàng hóa tiêu dùng, vốn tín 
dụng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho xã viên.  

        Phần thu nhập tạo ra từ các hoạt động kinh doanh ngoài các hoạt động nói 
trên hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế thu 
nhập hiện hành.  

   c. Điều kiện áp dụng.: Cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận giá trị thu 
nhập tạo ra khi cung ứng cho xã viên.  
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 3.2.3.3 Lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác  xã 
 a). Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên quy mô cả nước để tiếp 
nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn  hỗ trợ từ các tổ chức trong, ngoài nước 
và tự góp của các hợp tác xã để thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển hợp tác 
xã. 

 b). Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ liên quan, 
Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết 
định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ; Điều lệ về hình 
thành và sử dụng Quỹ.                
 3.2.4.Chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng Ngân hàng  
 3.2.4.1 Đối tượng áp dụng.  

 3.2.4.2 Chế độ ưu đãi:  
     a). Được tạo thuận lợi vay theo Dự án đầu tư.  

     b). được vay theo nhu cầu  thực hiện các hợp đồng, khế ước mua vật tư, 
hàng hóa cung ứng cho xã viên  

 3.2.4.2 Điều kiện áp dụng. 

 3.2.5. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã một số hoạt động xúc tiến thương 
mại. 
 3.2.5.1 Đối tượng áp dụng. 

 3.2.5.2 Các hình thức và chế độ hỗ trợ. 

 a). Hỗ trợ kinh phí hội thảo và kinh phí thuê chuyên gia về xúc tiến thương 
mại truyền đạt thông tin và kiến thức về  tiếp thị, chào hàng và kỹ năng làm hợp 
đồng kinh tế theo ngành nghề, hoạt động. 

 b) Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để chào 
hàng và tìm kiếm khách hàng. 

 c). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã xây dựng, đăng ký và quảng 
bá thương hiệu sản phẩm. 

 d). Hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn hợp tác xã khảo sát thị trường, tìm 
kiếm khách hàng.   

 3.2.5.3  Điều kiện áp dụng. 
 3.2.6. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng các thành tựu  khoa 
học, công nghệ. 
 3.2.6.1 Đối tượng áp dụng. 
 3.2.6.2 Chế độ hỗ trợ. 
 a). Đối với trường hợp hợp tác xã có nhu cầu theo điểm a.(mục3.2.6.1). thì 
Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và hợp tác xã phải hoàn trả lại Nhà nước tùy 
theo kết quả đầu tư.     
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 b). Đối với trường hợp quy định tại điểm b.(mục3.2.6.1) Nhà nước hỗ 
trợ toàn bộ kinh phí.. 

 3.2.6.3. Điều kiện áp dụng. 
 3.2.7. Chính sách ưu tiên hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội 
 3.2.7.1 Đối tượng áp dụng. 
      3.2.7.2 Chế độ ưu tiên. 
      a). Được ưu tiên tham gia làm chủ các Dự án có mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo do Chính phủ trực tiếp triển phù hợp với khả 
năng của hợp tác xã. 

     b). Được giúp đỡ về kiến thức quản lý Dự án trong quá trình triển khai.  

 3.2.7.3. Điều kiện áp dụng. 
 3.2.7.4 Trách nhiệm của cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu.      
 3.2.8. Nghĩa vụ của các HTX được hưởng chính sách ưu đãi:  
 3.2.8.1. Tuyên truyền đầy đủ các quy định của Luật HTX 2003 đến từng 
xã viên; không ngừng phát triển xã viên và hoàn thiện mô hình hợp tác xã theo 
Luật; có thành tích tốt trong các hoạt động dịch vụ xã viên. 

 3.2.8.2 Cam kết không ngừng nâng cao tinh thần tự chủ, tinh thần hợp tác 
giữa các xã viên HTX, không ngừng nâng cao các giá trị tốt đẹp của hợp tác xã 
theo 4 nguyên tắc của Luật hợp tác xã năm 2003. 

  3.2.8.3. Không ngừng phát triển uy tín hợp tác xã đối với xã viên 

 3.3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước đối với HTXTM ở nông thôn 
 3.3.1. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với 
kinh tế HTX trong thương mại 
 3.3.1.1 Đối với Bộ Thương mại: 
 - Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển các HTXTM từ 
nay đến 2010. Định hướng phát triển các HTXTM phải phù hợp với qui hoạch 
tổng thể của ngành, gắn với qui hoạch mạng lưới chợ nông thôn, chợ miền núi, 
chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới,  qui hoạch trung tâm thương mại 
thị trấn hoặc cụm thương mại - dịch vụ thị tứ  v.v...  

 -  Cùng các Bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách 
đối với kinh tế tập thể và HTXTM, tạo  môi trường pháp lý thuận lợi 

 - Xây dựng nội dung chương trình, hình thức và phương thức đào tạo, bồi 
dưỡng cho đội ngũ các cán bộ làm công tác quản lý, nhân viên nghiệp vụ và nâng 
cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX nhằm phục vụ cho yêu 
cầu xây dựng và phát triển HTXTM.  
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 - Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế thương mại,  tạo điều kiện thuận lợi 
cho các HTXTM nắm được những thông tin chủ yếu, kịp thời về kinh tế thương 
mại nói chung, lĩnh vực HTX nói riêng.  

 - Phối hợp với Liên minh HTXVN phổ biến và nhân rộng các mô hình 
HTX điển hình, tiên tiến trong phạm vi cả nước; tranh thủ ý kiến tham gia của 
các tổ chức trên  trong quá trình nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chiến lược và 
định hướng phát triển HTXTM trong từng thời kỳ. 

3.3.1.2  Đối với các Sở Thương mại: 
Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và thị trường ở 

địa phương, Sở Thương mại, Phòng Thương mại hoặc Phòng Tài chính-Thương 
mại giúp UBND tỉnh, quận,  huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
HTX trong lĩnh vực thương mại, bao gồm: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển HTXTM 
trên  địa bàn tỉnh, thành phố trong từng giai đoạn. 

- Đề  xuất các phương án trình UBND tỉnh, thành phố, kiến nghị giải 
quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của các HTXTM chưa chuyển đổi để 
các HTX hoàn thành thủ tục và đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp 
luật, làm tốt công tác hướng dẫn,  giải thích để mọi người hiểu đúng về HTX kiểu 
mới, tạo điều kiện cho việc hình thành, phát triển HTXTM trên địa bàn, nhất là 
địa bàn nông thôn, miền núi. 

- Tiếp tục phát hiện, đề xuất những ý kiến sửa đổi, bổ sung chính sách,  
chế độ của nhà nước về phát triển HTXTM; tăng cường kiểm tra  việc thực hiện 
Luật HTX, Luật Thương mại, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật 
khác 

- Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình 
thành, phát triển HTXTM ở địa phương; tổ chức, hướng dẫn thực hiện chính sách,  
chế độ của Nhà nước về phát triển HTXTM.  

- Căn cứ vào Luật Thương mại, Luật HTX, giúp đỡ các HTXTM xây dựng 
điều lệ cụ thể; hướng dẫn các HTXTM chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo 
đúng qui định của pháp luật; xem xét , cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh cho các HTXTM. 

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố để tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho những người lao động trong các HTX, 
giúp các HTX xây dựng phương án kinh doanh, xúc tiến thương mại, tham gia 
hội chợ triển lãm.  

 3.3.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý 
nhà nước đối với kinh tế HTX trong thương mại: 
 3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết, giúp đỡ các địa phương, 
HTX về thi hành Luật HTX và các quy định khác của pháp luật: 
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4. Nâng cao và phát  huy  vai  trò của Liên minh các HTX 

 - Trước mắt, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Liên minh HTX 
cần được làm rõ hơn, đặc biệt là làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức này với các cơ 
quan quản lý Nhà nước có liên quan đến kinh tế HTX, trong đó có Bộ Thương 
mại và các Sở Thương mại. Đặc biệt là xây dựng được cơ chế phối hợp trong việc 
xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ   đối với kinh tế 
HTX. Từ  đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận và 
cho từng chức danh trong tổ chức bộ máy, làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, lao 
động.  

 - Tổ chức Liên minh HTX ở các tỉnh, thành phố cần dựa trên đặc điểm, 
điều kiện kinh tế-xã hội và sự phát triển của phong trào HTX trong  từng khu vực,  
địa bàn.  Tránh tình trạng áp dụng máy móc cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên 
minh HTX Trung ương gây lãng phí kinh phí và cán bộ. 

 - Tăng cường mối quan hệ giữa Liên minh HTX Trung ương với Liên minh 
HTX ở các tỉnh, thành phố và các cơ sở thành viên.   

 - Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Bộ, ngành và UBND các cấp 
cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương nâng 
cao năng lực và hiệu quả  hoạt động; đặc biệt là giúp tạo ra các công cụ hỗ trợ  như 
thành lập các trung tâm  tư vấn và các dịch vụ tư vấn về thị trường (cả trong nước và 
ngoài nước) về khoa học công nghệ; xây dựng quĩ hỗ trợ phát triển, quĩ bảo lãnh tín 
dụng v.v...Chỉ với những hành động và kết quả cụ thể, Liên minh HTXVN mới thực 
sự thể hiện vai trò đại diện và hỗ trợ, kinh tế HTX, góp phần thực hiện thành công 
các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước.   

 

 

Kết luận 

 

Kinh tế hợp tác nói chung, HTXTM nói riêng là sản phẩm tất yếu của sản 
xuất hàng hoá. Nông nghiệp nước ta cơ bản đã chuyển sang kinh tế hàng hoá. Sự 
cạnh tranh gay gắt trên thị trường yêu cầu những người lao động riêng lẻ phải 
liên kết, hợp tác với nhau để tồn tại và phát triển. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của ban chủ nhiệm, đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện tổ 
chức và phát triển HTX thương mại ở nông thôn nước ta” đã được hoàn thành. 

 1. Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức và phát triển hợp tác 
xã thương mại ở nông thôn như: Sự tồn tại tất yếu khách quan của HTXTM; 
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của HTXTM; Nội dung 
tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn; Quan điểm của Đảng và Nhà nước về 
phát triển HTXTM… 
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 2. Đề tài đã đánh giá thực trạng tổ chức và tác động của khung khổ pháp lý 
đến sự phát triển của HTX thương mại ở nông thôn trong thời gian vừa qua; Đánh 
giá quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTXTM (sau khi có Luật Hợp tác xã 
1996) … 

HTXTM vẫn tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân. 
Trên địa bàn nông thôn hiện nay, các HTX đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển 
kinh tế hộ gia đình ở hai lĩnh vực sản xuất-dịch vụ và kinh doanh thương mại. 
Tuy nhiên trước yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển của các HTXTM  ở nông 
thôn còn gặp nhiều khó khăn, yếu kém cần phải tháo gỡ, khắc phục.  

 3. Đề tài đã đưa ra được hệ thống giải pháp về tổ chức và phát triển HTX 
TM ở nông thôn nước ta trong thời gian tới như: Hoàn thiện mô hình tổ chức 
HTXTM; hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động của các HTXTM; hoàn 
thiện mô hình pháp lý; hoàn thiện chính sách và biện pháp hỗ trợ của Nhà nước 
nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn, trong điều kiện triển khai thực hiện Luật 
HTX năm 2003. 

 Cùng với Nghị quyết về “đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010”; Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” do Hội nghị trung ương 5 khoá IX thông 
qua thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta đến sự phát triển toàn diện nông 
nghiệp, nông thôn. Với sự phối hợp của các bộ ngành, Liên minh các hợp tác xã 
thực hiện tốt cương lĩnh hành động của chính phủ về thực hiện Nghị quyết hội 
nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khoá IX và thực hiện tốt Luật HTX năm 
2003 chúng ta sẽ đưa nông thôn Việt Nam tiến nhanh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 
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